
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
bộ khoa học và công nghệ 

cục sở hữu trí tuệ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

công báo 
sở hữu công nghiệp 

tập a 
 
 

industrial property 
official gazzete 

volume a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-2012 
296 

 
 

hà nội 
 



 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
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(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
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Phần I 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 31431 
(21) 1-2010-01787 (51) 7 A61K 36/185, 31/352, A61L 31/35, 

A61K 31/05, 45/06, A61P 25/18, 
25/22 

(22) 17.12.2008 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/GB2008/004217 17.12.2008 (87) WO2009/078351 16.07.2009 
(30) 0800390.7       04.01.2008 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2011 
(71) 1. GWPHARMA LIMITED  (GB) 

Porton Down Science Park, Salisbury, Wiltshire SP4 0JR  
2. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED  (JP) 
2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535  

(72) KIKUCHI, Tetsuro  (JP), MAEDA, Kenji  (JP), GUY, Geoffrey  (GB), ROBSlON, 
Philip  (GB), STOTT, Colin  (GB) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm sử dụng trong phòng ngừa hoặc điều trị chứng 

loạn tâm thần hoặc rối loạn tâm thần chứa phytocanabinoit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm sử dụng để phòng ngừa hoặc điều trị chứng loạn tâm 

thần hoặc các rối loạn tâm thần, gồm một hoặc nhiều phytocanabinoit phối hợp với một 
hoặc nhiều thuốc điều trị loạn tâm thần. Tốt hơn, nếu một hoặc nhiều phytocanabinoit 
được chọn từ nhóm gồm có: canabiđiol (CBD), axit canabiđiolic (CBDA), 
tetrahy®rocanabivarin (THCV), axit tetrahy®rocanabivarinic (THCVA), canabicromen 
(CBC), axit canabicromenic (CBCA), canabigerol (CBG) và axit canabigerolic (CBGA). Tốt 
hơn, nếu thuốc điều trị loạn tâm thần là thuốc điều trị loạn tâm thần không điển hình.  
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(11) 31432 
(21) 1-2011-01084 (51) 7 G06F  17/00, H05B  37/02 
(22) 26.04.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2012 
(75) Phạm Văn Hào  (VN) 

Xóm 1, Thanh Sơn, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
(54) Mạch điện truyền tín hiệu nhiều kênh 

  (57)    Sáng chế đề xuất mạch điện truyền tín hiệu nhiều kênh bao gồm nhiều mạch tạo hai 
kênh 0 và kênh 1 bao gồm mạch tạo tín hiệu gọi kênh, mạch tạo tín hiệu đặt tên kênh, 
mạch đầu vào, mạch đầu ra. Khi mạch hoạt động, mức logic Io = Oo, mức logic I1=O1 
độc lập với nhau.  
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(11) 31433 
(21) 1-2011-01110 (51) 7 F24J 2/54 
(22) 27.04.2011 (43) 26.11.2012 
(75) Phạm Quang Minh  (VN) 

207/30/8A2, tổ 23, khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống truyền động điều khiển thiết bị thu năng lượng mặt 

trời 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền động điều khiển thiết bị thu năng lượng mặt trời 

bao gồm: bơm (A) để điều tiết mức nước trong các giếng (B) và (C); hai phao (D) và (E) 
được bố trí trong giếng (B) và giếng (C) nhờ đó các phao này có thể chuyển động theo 
mực nước trong các giếng; cáp truyền động (F) liên kết phao (D) và phao (E) và ăn khớp 
với trục quay (G), nhờ đó trục quay (G) được điều khiển quay theo sự thay đổi mức nước 
trong các giếng (B) và (C), dẫn động thiết bị thu năng lượng mặt trời quay theo chuyển 
động quay rất chậm của mặt trời. Để điều khiển nhiều thiết bị thu năng lượng mặt trời 
(ví dụ hệ thống Solar track), có thể bố trí một bơm nước có công suất lớn hơn điều tiết 
mức nước trong nhiều giếng nối thông với nhau.  
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(11) 31434 
(21) 1-2011-01140 (51) 7 E02D  3/00,  5/00 
(22) 29.04.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2011 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

A 201 nhà M3 M4, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chi tiết kiểm soát lún 

  (57)    Sáng chế đề xuất chi tiết kiểm soát lún được sử dụng để liên kết giữa móng bè và cọc ma 
sát nhằm nâng cao tác dụng chống lún của móng bè và cọc ma sát khi xây dựng các tòa 
nhà cao tầng trên nền đất yếu. Chi tiết kiểm soát lún bao gồm: thớt thép trên, thớt thép 
dưới và trụ liên kết. Thớt thép dưới có dạng trụ bậc bao gồm: thân chính có dạng trụ 
rỗng; đế đỡ có dạng vòng tròn được đúc liền khối với thân chính thông qua các gân tăng 
cứng được bố trí tỏa tròn, các rãnh dẫn hướng được tạo ra trên thân chính, phần hãm 
dạng răng cưa được tạo ra ở mặt trong của các rãnh dẫn hướng. Thớt thép trên có dạng 
trụ bậc bao gồm thân chính có dạng trụ rỗng; đế đỡ có dạng vòng tròn được đúc liền 
khối với thân chính thông qua các gân tăng cứng được bố trí tỏa tròn, phần lồi ăn khớp 
được tạo ra hai cạnh bên của gân tăng cứng có dạng răng cưa. Trụ liên kết được bố trí 
trong thân chính của thớt thép trên và thớt thép dưới. Trụ liên kết có dạng khối tròn xoay 
như hình chiếc cúp, ở giữa được tạo thu nhỏ đường kính.  
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(11) 31435 
(21) 1-2011-01189 (51) 7 C08J  9/22 
(22) 09.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2011 
(71) NIJES ENTERPRlSE CO., LTD.  (TW) 

7F., No.663 , Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan 
(72) JI-SHENG TU (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bọt polystyren giãn nở cao và phương pháp sản xuất loại bọt 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bọt polystyren giãn nở cao. Bọt giãn nở có lớp nhựa kết dính trên bề 

mặt của nó và có tỷ lệ giãn nở là trên 50. Phương pháp sản xuất bọt polystyren giãn nở 
cao bao gồm việc phủ lớp nhựa kết dính lên bề mặt của các hạt polystyren; và đặt các 
hạt polystyren được phủ vào máy tạo bọt để tạo bọt các hạt polystyren dưới áp suất hơi 
nước là 0,5-1,5kg/cm2 với nhiệt độ là 80-1200C khi có sự hiện diện của tác nhân tạo bọt.  
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(11) 31436 
(21) 1-2011-01210 (51) 7 B29B  7/00,  9/00 
(22) 10.05.2011 (43) 26.11.2012 
(71) PERFECTION MIGHTY INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 20, Lane 256, Hai Wei Rd., Hung Chin Hsiang, Taichung, Taiwan 
(72) Lung-Wen Chou (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất polyme dạng hạt mỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất polyme dạng hạt mỏng bao gồm các bước 
trộn vật liệu, rót nhựa, làm nguội cưỡng bức, và tạo hạt mỏng. Tốt hơn nếu phương pháp 
theo sáng chế sản xuất polyme dạng hạt mỏng mà không dùng đến thiết bị ép đùn vít 
kép tiêu thụ nhiều năng lượng, bởi vậy giảm mức tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm năng 
lượng, và giảm mức thải cacbon. Trong khi loại bỏ việc phối trộn và vận chuyển bằng 
thiết bị ép đùn vít kép, cấu trúc phân tử của polyme dạng hạt không chịu sự nhiệt phân 
đứt mạch, nhờ đó có trọng lượng phân tử cao hơn và độ giãn nở tốt hơn.  
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(11) 31437 
(21) 1-2011-01233 (51) 7 C04B  16/02 
(22) 13.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.05.2011 
(75) Trần Văn Lượng  (VN) 

Nhật Tựu, Kim Bảng, thành phố Hà Nam 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Phương pháp sản xuất bê tông bọt nhẹ sử dụng cốt liệu phế 

thải nông nghiệp dạng xenlulô 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bê tông bọt nhẹ, trong đó xi măng PCB 30-50 với 

lượng nằm trong khoảng từ 30% đến 85% theo khối lượng; cát mịn hoặc các chất thải 
rắn nghiền mịn với lượng nằm trong khoảng từ 10% đến 50% theo khối lượng; chất tạo 
bọt với lượng nằm trong khoảng từ 0,05% đến 20% theo khối lượng của khối bê tông 
được pha cùng với nước theo tỷ lệ khoảng 113 đến 1140 và cấp vào máy tạo bọt có 
khuấy gia tốc để tạo bọt có mật độ nằm trong khoảng từ 15 kg/m3 đến 120 kg/m3; phế 
thải nông nghiệp dạng xenlulô với lượng nằm trong khoảng từ 0,5% đến 45% theo khối 
lượng được sấy khô, nghiền nhỏ thành các tấm có kích cỡ nhỏ hơn 3mm, được trộn cùng 
với phụ gia polyme được làm từ da động vật với lượng nằm trong khoảng tư 0,05% đến 
5% theo khối lượng để tăng khả năng liên kết giữa cốt liệu phế thải nông nghiệp và nền 
vữa xi măng; các nguyên liệu trên được đưa hoặc phun vào và được nhào trộn trong máy 
trộn trong khoảng từ 16 phút đến 20 phút cho đến khi được hỗn hợp bê tông bọt nhẹ 
đồng nhất; sau đó tạo hình, bảo dưỡng sản phẩm bằng cách đổ hỗn hợp bê tông bọt vào 
khuôn với tạo hình đã định, để yên khoảng từ 5 tiếng đến 20 giờ trước khi thu được 
thành phẩm.  
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(11) 31438 
(21) 1-2011-01261 (51) 7 F26B 3/02 
(22) 17.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2011 
(75) Vy Liêm Hòa  (VN) 

229, tổ 3, khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 
(54) Lò sấy mủ cao su tiết kiệm năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc kết hợp máy phát điện tuabin khí với lò sấy mủ cao su, nguồn 
nhiệt do máy phát điện tuabin khí đốt cháy nhiên liệu sinh ra sẽ chuyển vào lò sấy, đồng 
thời máy phát điện tuabin khí sản xuất ra điện năng phục vụ cho các thiết bị sử dụng 
điện năng trong dây chuyền sản xuất mủ cao su; việc bố trí ống đạo lưu, giúp tiết giảm 
các quạt gió nhưng vẫn thỏa mãn nhu cầu luân chuyển và điều chỉnh nhiệt độ của luồng 
khí nóng phục vụ lò sấy. 
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(11) 31439 
(21) 1-2011-01262 (51) 7 A63B 49/08 
(22) 17.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2011 
(71) YUAN MIN AN ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 6, Lane 477, Sec. 2, Fong Shih Road, Fong Yuan Dist., Taichung City 420, 
Taiwan. 

(72) YU, Kuo-Pin (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất cán và phần tay cầm kết hợp của vợt 

cầu lông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cán và phần tay cầm kết hợp của vợt cầu lông 

bao gồm các bước, quấn vải được tẩm trước thứ nhất vòng quanh cán để tạo ra ống được 
tạo sẵn thứ nhất, quấn vải được tẩm trước thứ hai vào trong ống được tạo sẵn thứ hai 
được nối với ống được tạo sẵn thứ nhất theo cách mà một đầu của ống được tạo sẵn thứ 
nhất được bố trí ở đó, và đặt ống được tạo sẵn thứ nhất gồm cán và ống được tạo sẵn thứ 
hai vào trong khuôn đúc và sau đó đặt áp lực vào trong ống được tạo sẵn thứ hai trong 
khi đang gia nhiệt khuôn đúc để lưu hóa các ống được tạo sẵn thứ nhất và thứ hai thành 
cán và phần tay cầm có độ bền cấu trúc tốt hơn.  
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(11) 31440 
(21) 1-2011-01268 (51) 7 B32B 27/32, 27/36, D21H 19/38 
(22) 17.05.2011 (43) 26.11.2012 
(30) 1370/DEL/2011 10.05.2011 IN 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) CHERUKUPALLI, Srinivas (IN), ACHARYA, Atanu (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cấu trúc màng mỏng và phương pháp sản xuất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cấu trúc màng mỏng bao gồm lớp vải không dệt được phủ lớp 
polyme trên một hoặc cả hai phía có thể được làm thành lớp phủ chống thấm nước trơn 
ứng dụng làm màng địa kỹ thuật như lớp lót đáy ao, lớp lót trên mái nhà, lớp lót cho 
hầm khí sinh học, lớp bảo vệ cho cây và vật liệu tạo bậc cho vườn cây.  
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(11) 31441 
(21) 1-2011-01288 (51) 7 G01N  33/50,  33/58 
(22) 19.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2011 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  (VN) 

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Nguyễn Thị Vân Anh (VN), Phan Tuấn Nghĩa (VN) 
(54) Quy trình sản xuất bộ kit đếm tế bào lympho T CD4+/T CD8+, bộ 

kit được tạo ra từ quy trình này và quy trình sử dụng bộ kit 
này để đếm tế bào lympho T CD4+/T CD8+ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bộ kit đếm tế bào lympho T CD4+/T CD8+ để 
đếm tế bào lympho T CD4+/T CD8+ trong mẫu máu của các bệnh nhân bị suy giảm miễn 
dịch bao gồm các bước: (a) gắn thuốc nhuộm huỳnh quang FITC vào từng kháng thể 
kháng CD4 và kháng CD8 và thuốc nhuộm huỳnh quang Cy3 vào kháng thể kháng CD3 
và tinh sạch các kháng thể gắn thuốc nhuộm huỳnh quang khỏi thuốc nhuộm huỳnh 
quang thừa; (b) pha chế các dung dịch đệm thúc đẩy phản ứng gắn đặc hiệu của kháng 
thể gắn thuốc nhuộm huỳnh quang lên tế bào lympho T CD4+ và T CD8+, dung dịch 
đệm ly giải tế bào hồng cầu và dung dịch đệm hòa tế bào hồng cầu; (c) chia các nguyên 
liệu vào các ống, đóng gói, bảo quản bộ kit đếm tế bào lympho T CD4+/T CD8+. Sáng 
chế cũng đề cập đến bộ kit đếm tế bào lympho T CD4+/T CD8+ được sản xuất bởi quy 
trình này và quy trình sử dụng bộ kit này để đếm tế bào lympho T CD4+/T CD8+ trong 
mẫu máu của các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch.  
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(11) 31442 
(21) 1-2011-01289 (51) 7 H02H  9/00 
(22) 19.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2011 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No.6 Longde Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City, Taiwan. 
(72) Jui-Kun HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạch giới hạn dòng điện sự cố AC kiểu cách ly 

  (57)     Sáng chế đề cập tới mạch giới hạn dòng điện sự cố AC kiểu cách ly là mạch điều chỉnh 
dòng điện, mạch này bao gồm bộ biến áp và mạch dẫn. Bộ biến áp bao gồm cuộn dây sơ 
cấp được nối nối tiếp giữa hệ thống đầu vào nguồn điện và hệ thống đầu ra tải, và cuộn 
dây thứ cấp dùng chung một lõi sắt với cuộn dây sơ cấp và được cách ly điện với cuộn 
dây sơ cấp. Mạch dẫn được nối với cuộn dây thứ cấp và bao gồm chuyển mạch và phần 
tử ngắt mạch được nối nối tiếp. Trong trường hợp hiện tượng ngắn mạch xảy ra trên hệ 
thống điện, phần tử ngắt mạch có dòng điện ngắn mạch lớn của cuộn dây sơ cấp và được 
làm nóng chảy để cắt trạng thái dẫn, vì thế bộ biến áp trở thành trạng thái mạch hở để 
làm gia tăng điện trở từ hoá có trở kháng cao nhằm làm tăng trở kháng trong tương 
đương của hệ thống đầu vào nguồn điện để giới hạn dòng điện sự cố và cho phép các cơ 
cấu ngắt mạch của hệ thống điện có thể cách ly sự cố ngắn mạch.  
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(11) 31443 
(21) 1-2011-01290 (51) 7 H02H  9/00 
(22) 19.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2011 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No.6 Longde Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Jui-Kun HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạch giới hạn dòng điện sự cố AC chế độ dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới mạch giới hạn dòng điện sự cố AC chế độ dẫn là mạch điều chỉnh 
dòng điện bao gồm phần tử trở kháng âm có thể là một tụ điện được lắp giữa hệ thống 
đầu vào nguồn điện và hệ thống đầu ra tải để tạo ra trở kháng âm, phần tử trở kháng 
dương có thể là một cuộn cảm được nối nối tiếp với một phía của phần tử trở kháng âm 
để tạo ra trở kháng dương, và chuyển mạch rẽ mạch được nối song song với một phía 
của phần tử trở kháng âm để tạo ra hiệu ứng rẽ mạch nhằm cho phép dòng điện sự cố có 
thể đi trực tiếp qua phần tử trở kháng dương mà không đi qua phần tử trở kháng âm để 
làm gia tăng trở kháng trong tương đương của hệ thống đầu vào nguồn điện để giới hạn 
dòng điện sự cố. Do đó, các cơ cấu ngắt mạch trong hệ thống điện có thể cách ly hiện 
tượng ngắn mạch và ngăn ngừa sự mở rộng của hiện tượng ngắn mạch mà không gây ra 
sự cố điện trong khoảng thời gian dài.  
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(11) 31444 
(21) 1-2011-01291 (51) 7 H02H  9/00 
(22) 19.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2011 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No.6 Longde Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Jui-Kun HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạch giới hạn dòng điện sự cố AC kiểu cắt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới mạch giới hạn dòng điện sự cố AC kiểu cắt là mạch điều chỉnh dòng 
điện, mạch này bao gồm phần tử trở kháng dương được nối nối tiếp giữa hệ thống đầu 
vào nguồn điện và hệ thống đầu ra tải để tạo ra trở kháng dương và mạch dẫn được nối 
song song với một phía của phần tử trở kháng dương bao gồm chuyển mạch và phần tử 
ngắt mạch để tạo ra hiệu ứng rẽ mạch sao cho trạng thái dẫn qua phần tử trở kháng 
dương trở thành không cần thiết trong khi cấp điện. Trong trường hợp hiện tượng ngắn 
mạch xảy ra và dòng điện ngắn mạch lớn được tạo ra, phần tử ngắt mạch được làm nóng 
chảy để cắt hiệu ứng rẽ mạch của mạch dẫn, do vậy, dòng điện sự cố đi qua phần tử trở 
kháng dương để tạo ra trở kháng dương nhằm làm gia tăng trở kháng trong tương đương 
của hệ thống đầu vào nguồn điện để giới hạn dòng điện sự cố. Do đó, các cơ cấu ngắt 
mạch trong hệ thống điện có thể cách ly hiện tượng ngắn mạch.  
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(11) 31445 
(21) 1-2011-01294 (51) 7 A63H  1/00 
(22) 20.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2011 
(71) 1. Công ty Cổ phần Robot Tosy  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Con quay điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến con quay điện, cụ thể hơn là đề cập đến con quay điện đồ chơi tiết 
kiệm năng lượng, có cánh quạt và cơ cấu lăn động đặc biệt, nhờ đó có thể quay không đổ 
và có thể điều khiển được đường di chuyển theo ý muốn của người chơi. Con quay theo 
sáng chế có cấu tạo gồm thân (12) có không gian chứa nguồn điện (1243) và động cơ 
(1242) có trục quay trùng với trục quay của thân (12) và nhô ra khỏi thân (12) hướng lên 
phía trên, stato được gắn cố định với thân (12); cánh quạt (11) được lắp vào đầu trục nhô 
ra ngoài của động cơ (1242); cơ cấu lăn động (13) được lắp ở vị trí thấp nhất của thân 
(12), được gắn đồng trục vào đầu trục dưới của động cơ, có khoang hở đáy (133) chứa 
viên bi (132) hình cầu sao cho viên bi (132) có thể xoay tự do trong và nhô một phần ra 
khỏi đáy khoang hở đáy (133), và chi tiết hãm (131) được lắp khớp với khoang hở đáy 
(133) sao cho giữ viên bi xoay tự do trong và không bị rơi ra khỏi khoang hở đáy (133), 
đồng thời sao cho khoang hở đáy (133) có thể xoay tự do tương đối so với chi tiết hãm 
(131); cơ cấu hãm được lắp ở phần trên của thân (12) để hãm chuyển động quay của thân 
(12). Sáng chế cũng đề cập đến bộ trò chơi con quay sử dụng những con quay này.  
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(11) 31446 
(21) 1-2011-01295 (51) 7 A24F 47/00 
(22) 20.05.2011 (43) 26.11.2012 
(75) Ngô Viết Minh  (VN) 

521/186 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hộp trợ giúp cai thuốc lá 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp trợ giúp cai thuốc lá nhờ vào việc ứng dụng của mạch điện tử 
định thời gian giúp kéo dài thời gian giữa những lần hút thuốc, đồng thời việc được nghe 
lời nhắn của người thân giúp nâng cao ý chí và quyết tâm hơn cho việc cai thuốc lá có 
hiệu quả.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
25 

(11) 31447 
(21) 1-2011-01309 (51) 7 E01H  1/02, A47L  11/22 
(22) 20.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2011 
(75) 1. Liang-Tsan CHEN  (TW) 

No. 26, 7 Neighborhood Juechiling, Meishan Township, Chiayi County 603, Taiwan 
2. CHUEAFAK PACHERNSAK  (TH) 
69M, 12 Sukhumvit Rd., T.Nayaiam A.Nayaiam, P.V.Chanthaburi PO.Box 22160, 
Thailand 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy quét rác đẩy bằng tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy quét rác đẩy bằng tay bao gồm khung máy quét rác, bánh điều 
khiển hướng ở phía trước, bánh lớn và bánh nhỏ ở phía sau, bộ phận gom bụi ở phía 
trước được tạo ra có ngăn kéo ở bên trong, ngăn kéo này được nối bằng khớp ở phía sau 
của nó với tấm gom bụi, và chổi lăn ở phía sau tấm gom bụi có lỗ xoay và trục dẫn động 
ở cả hai đầu của nó; khung máy quét rác được tạo ra có hộp chứa rác ở phía sau và giá 
treo ở một mặt bên, trong đó trục ở phía dưới được sử dụng để xuyên qua bộ phận gom 
bụi và được nối bằng khớp với lỗ xoay của chổi lăn có trục dẫn động xuyên qua bộ phận 
gom bụi, trục dẫn động này được định vị và được nối với bộ phận dẫn động, và cho phép 
mép ngoài của bộ phận dẫn động này tiếp xúc với mép ngoài của bánh lớn.  
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(11) 31448 
(21) 1-2011-02023 (51) 7 D04B  21/14, E04C  5/07 
(22) 29.01.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/GB2010/000156 29.01.2010 (87) WO2010/086618 05.08.2010 
(30) 09001199.0      29.01.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.02.2012 
(71) CONCRETE CANVAS TECHNOLOGY LTD.  (GB) 

Unit 3, Block A22 Severn Road, Treforest Industrial Estate, Pontypridd, CF37 5SP, 
United Kingdom 

(72) CRAWFORD, William, Campbell (GB), BREWIN, Peter, Eric (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vải mềm có thể hoá rắn và phương pháp sản xuất vải này  

  (57)    Sáng chế đề xuất vải đệm đã được dệt kim có lớp đáy được dệt kim chặt (10), lớp trên 
được dệt kim lỏng hơn (12) và sợi liên kết (14) kéo dài qua khoảng không (16) giữa các 
mặt dưới và trên (10, 12). Nguyên liệu hóa rắn được, ví dụ xi măng, được đưa vào 
khoảng không (16) giữa các mặt trên và dưới và có thể được làm cho hóa rắn bằng cách 
bổ sung chất lỏng, ví dụ nước. Cho đến tận khi hóa rắn, vải vẫn mềm và có thể được tạo 
hình nhưng sau khi nguyên liệu trong khoảng không (16) hóa rắn, vải trở nên rắn và có 
thể được sử dụng làm phần tử cấu trúc trong nhiều trường hợp. Lớp đáy (10) có phần mở 
rộng (24) kéo dài qua mặt trên (12) và được nối với mặt trên bởi sợi nối đàn hồi (26) mà 
kéo phần mở rộng này về phía mặt kia, nhờ đó đóng kín ít nhất một phần khoảng không 
ở mép vải và ngăn không cho nguyên liệu hóa rắn được lọt qua. Ngoài ra, sự đóng gói 
của nguyên liệu hóa rắn được và khoảng cách cực đại giữa các mặt là để cho chỉ có 
lượng đã được xác định trước của chất lỏng có thể được cung cấp trong khoảng không và 
lượng này được làm phù hợp với nước cần để hóa rắn xi măng.  
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(11) 31449 
(21) 1-2011-02081 (51) 7 C11D  9/00,  9/26 
(22) 01.02.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/051155 01.02.2010 (87) WO2010/089269 12.08.2010 
(30) 0901953.0      09.02.2009 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2012 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Cristiane Aparecida FURTADO CANTO (BR), SÐrgio Roberto LEOPOLDINO (BR), 

AndrÐ Messias Krell PEDRO (BR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bánh xà phòng ép đùn có tổng lượng chất béo thấp chứa hệ 

tạo cấu trúc polysacarit-polyol 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bánh xà phòng vệ sinh cá nhân được ép đùn có tổng lượng chất béo 

(Total Fatty Matter - TFM) thấp có một pha liên tục chứa: a. 20% đến ít hơn 45% xà 
phòng axit béo, trong đó, xà phòng axit béo chứa ít nhất 30% xà phòng axit béo bão hoà 
dựa trên tổng trọng lượng xà phòng và trong đó xà phòng axit béo có tỷ lệ ROL, được 
xác định là tổng trọng lượng các xà phòng axit béo oleic chia cho tổng trọng lượng các 
xà phòng axit béo lauric mà thoả mãn biểu thức (1): ROL ≤< (-0,00063(TS2) + 0,297(TS) 
- 1,95) ± 15% (1) trong đó TS là % trọng lượng xà phòng axit béo trong chế phẩm; b. 
một hệ tạo cấu trúc chứa: i) từ 10% đến 40% trọng lượng pha liên tục của chất cấu trúc 
polysacarit được chọn từ nhóm chứa tinh bột, xenluloza và hỗn hợp của chúng, ii) từ 
8,0% đến 30% trọng lượng pha liên tục của polypl được chọn từ nhóm chứa glyxerol, 
sorbitol và các hỗn hợp của chúng và iii) 0% đến 15% trọng lượng pha liên tục của 
nguyên liệu dạng hạt không hoà tan được trong nước, trong đó trọng lượng chất cấu trúc 
polysacarit chia cho trọng lượng polyol, được ký hiệu là Rsp, là nằm trong khoảng từ 0,3 
đến 5,0 và trong đó pha liên tục là một khối lượng có thể ép đùn có độ cứng theo mức 
xuyên từ 3 đến 8 kg và ứng suất đàn hồi nằm trong khoảng từ 350 đến 2000 kPa được đo 
ở nhiệt độ 400C.  
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(11) 31450 
(21) 1-2011-02116 (51) 7 A22C  11/02,  7/00 
(22) 11.02.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/023817 11.02.2010 (87) WO2010/093741 19.08.2010 
(30) 61/152,576 13.02.2009 US 

61/222,765 02.07.2009 US 
12/703,396 10.02.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2012 
(71) MARLEN INTERNATIONAL, INC.  (US) 

9202 Barton Street, Overland Park, KS 66214, United States of America  
(72) POWERS, Richard (US), ANDERSON, Adam, E. (US), HARDENBURGER, Paul 

(US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất sản phẩm ăn được thuôn dài 

không có vỏ bọc 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống (50) được tạo ra để sản xuất các sản phẩm ăn được thon dài 

như các xúc xích nóng, không sử dụng các vỏ bọc truyền thống. Hệ thống (50) bao gồm 
hình dạng dãy tròn (92) của các ống nấu (94, 96) có đầu hở thuôn dài, được ép đùn nhựa 
tổng hợp trong trống hoặc thân làm nóng hình trụ xoay được (70). Thân ống(70) và các 
dãy (92) được quay tăng dần và ở từng vị trí chặn nhất định của các ống (94, 96) được 
nạp đầy các phần của nhũ tương thịt (590) và xen kẽ các nút (208), đồng thời các ống đã 
được nạp (94, 96) trước đó chứa sản phẩm nấu chín được xả ra, và các ống chưa được 
nạp khác nằm bên trong, được phủ bằng chất bôi trơn (chẳng hạn, hỗn hợp của lexitin và 
dầu thực vật). Môi chất trao đổi năng lượng như nước nóng và/hoặc hơi nước được sử 
dụng trong thân để nấu liên tục các phần nhũ tương trong các ống (94, 96) tới mức độ 
mong muốn.  
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(11) 31451 
(21) 1-2011-02425 (51) 7 C07C  405/00, C07B  63/00 
(22) 14.09.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2011 
(71) Viện hóa sinh biển  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Châu Văn Minh  (VN), Nguyễn Tiến Đạt (VN), Phan Văn Kiệm (VN), Nguyễn Hoài 

Nam (VN), Trần Thị Hồng Hạnh (VN) 
(54) Phương pháp phân lập và tinh chế hợp chất axit (9S, 13R)-12-oxo-

phytodienoic từ cây cỏ lào Chromolaena odorata 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phân lập và tinh chế hợp chất axit (9S, 13R)-12-oxo-

phytodienoic có công thức (1) từ cây cỏ lào Chromolaena odorata. Hợp chất này có khả 
năng ức chế sự hoạt động của yếu tố phiên mã NF-KB, một yếu tố có liên quan đến sự 
hình thành và phát triển các bệnh viêm và còn có tác dụng ức chế men  α-amylaza là 
một loại men tham gia vào quá trình chuyển hoá tinh bột thành đường trong cơ thể. Do 
đó, hợp chất axit (9S, 13R)-12-oxo-phytodienoic thu được theo phương pháp của sáng 
chế có thể được sử dụng để bào chế dược phẩm để điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh 
viêm và tiểu đường typ 2.  
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(11) 31452 
(21) 1-2011-02430 (51) 7 C12Q  1/32, A61B  5/1464, G01N  

33/573, A61B  10/00,  5/15, G01N  
33/543 

(62) 1-2010-02713   
(22) 23.04.2009 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/SE2009/050426 23.04.2009 (87) WO2009/126110 15.10.2009 
(30) 12/101,470      11.04.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2010 
(71) CALMARK SWEDEN AKTIEBOLAG  (SE) 

c/o Mathias Karlsson, Ekasvagen 2, SE-653 42, Karlstad, Sweden 
(72) KARLSSON, Mathias (SE), HIORT af ORNAS, Sofia (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống xét nghiệm để đánh giá tình trạng thiếu oxy và 

phương pháp xác định tình trạng thiếu oxy cấp tính trong 
máu từ da đầu thai nhi in vitro 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống xét nghiệm để xác định tình trạng thiếu oxy ở mô của động 
vật có vú, bao gồm dụng cụ dùng một lần có bộ phận lấy mẫu máu được bố trí để nhận 
mẫu của dịch lỏng cơ thể thu được từ động vật có vú, thiết bị tách và khoang được bố trí 
để xác định lactat đehyđrogenaza (LDH) đến toàn phần trong mẫu này. Sáng chế còn đề cấp 
tới phương pháp xác định tình trạng thiếu oxy cấp tính trong máu từ da đầu của thai nhi. 

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
31 

(11) 31453 
(21) 1-2011-02446 (51) 7 A01N  37/10, A61K  31/19 
(22) 12.03.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/027096 12.03.2010 (87) WO/2010/105129 16.09.2010 
(30) 61/159,585      12.03.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2012 
(71) CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC.  (US) 

2525 West End Ave., Ste. 950, Nashville, TN 37203, USA 
(72) Leo Pavliv (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất ibuprofen dùng qua đường tĩnh mạch để làm giảm 

cơn đau ở bệnh nhân 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất ibuprofen dùng qua đường tĩnh mạch để làm giảm cơn đau 

ở bệnh nhân. Liều hữu hiệu của hợp chất ibuprofen dùng qua đường tĩnh mạch 6 giờ một 
lần trong phẫu thuật bệnh nhân là cách an toàn và hiệu quả để làm giảm cả cơn đau lẫn 
nhu cầu đối với morphin. Theo phương án được ưu tiên, hợp chất ibuprofen dùng qua 
đường tĩnh mạch được bắt đầu sử dụng khi bắt đầu gây mê.   
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(11) 31454 
(21) 1-2011-02459 (51) 7 A01K 61/00 
(22) 16.09.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2012 
(75) Hồ Thanh Tuấn  (VN) 

Số 30 đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ chí Minh 
(54) Phương pháp tạo hoa văn chìm trên ngọc trai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hoa văn chìm trên ngọc trai bao gồm các bước 
sau: nuôi cấy, tạo ra viên ngọc trai thô theo các phương pháp thông thường đã biết, chạm 
khắc hoa văn thẩm mỹ lên lớp vỏ viên ngọc trai thô, và tiếp tục cấy đặt viên ngọc thô đã 
được chạm khắc hoa văn này vào cơ thể con trai sống để tái tạo lớp vỏ xà cừ khác, lớp vỏ 
xà cừ mới này được tạo ra trong quá trình nuôi dưỡng con trai vừa được cấy đặt viên 
ngọc, thời gian nuôi dưỡng con trai được cấy đặt viên ngọc là từ 3 đến 12 tháng để tạo ra 
lớp vỏ xà cừ mới có hoa văn chìm ẩn bên dưới. Ngọc trai được tạo ra theo phương pháp 
này có hoạ tiết, hoa văn thẩm mỹ nhân tạo được khắe chìm nhưng vẫn đảm bảo giữ 
nguyên được bề mặt sáng bóng tự nhiên của lớp vỏ ngọc trai.  
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(11) 31455 
(21) 1-2011-02464 (51) 7 H04L  9/32, G06K  7/00 
(22) 29.03.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/CN2010/071395  29.03.2010 (87) WO/2011/091622 04.08.2011 
(30) 201010300975.8       29.01.2010 CN 
(71) NATIONZ TECHNOLOGIES INC.  (CN) 

Room 301&302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone, 
Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong 518057, China 

(72) Aimin SHEN  (CN), Weixi LUO  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống truyền thông trường gần 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống truyền thông tầm gần. Phương pháp bao gồm 
các bước : thiết bị đọc thẻ truyền tín hiệu từ trường biến thiên theo thời gian có tần số 
thấp, tần số của nó nhỏ hơn hoặc bằng tần số cao nhất f0 tại đó hệ thống làm việc không 
cần điều chỉnh, và tín hiệu mang thông tin nhận dạng của thiết bị đọc thẻ; thiết bị tần số 
rađiô di động nhận và phát hiện tín hiệu tần số thấp, và khuếch đại nó thành tín hiệu 
điện áp, và đánh giá liệu đầu cuối có đi vào khoảng cách hợp lệ hay không; nếu tín hiệu 
điện áp lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điện áp Vt, thì đầu cuối đi vào khoảng thẻ quẹt hợp 
lệ, và thu được thông tin nhận dạng của thiết bị dọc thẻ, và truyền thông tin nhận dạng 
của chính nó cùng với thông tin nhận dạng của thiết bị đọc thẻ tới thiết bị đọc thẻ thông 
qua kênh tần số rađiô; thiết bị đọc thẻ nhận thông tin được truyền, và so sánh xem liệu 
thông tin được truyền, và so sánh xem liệu thông tin nhận dạng trong thông tin được 
truyền có phù hợp với thông tin nhận dạng của chính nó hay không, nếu thống nhất, thì 
thực hiện trao đổi thẻ quẹt với thiết bị tần số rađiô di động thông qua kênh tần số rađiô. 
Giải pháp này đạt được là khoảng cách truyền thông dữ liệu giữa đầu cuối truyền thông 
tần số rađiô bao gồm thiết bị tần số rađiô di động và thiết bị đọc thẻ có thể được kiểm 
soát môt cách tin cậy trong vùng đã định, và không cần điều chỉnh đối với đầu cuối.  
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(11) 31456 
(21) 1-2011-02479 (51) 7 F04D 25/00 
(22) 19.09.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2011 
(75) Trần Chí  (VN) 

28 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Quạt hộp có cơ cấu chuyển hướng gió theo chiều ngang, chiều 

dọc và tản gió đa chiều 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quạt hộp có cơ cấu chuyển hướng gió theo chiều ngang, chiều dọc 

và tản gió đa chiều bao gồm: cổ quạt (2) được lắp sơ mi ống (1) ở phía dưới, sơ mi cổ 
(14) ở phía trên, hai sơ mi này nối nhau bởi vít (1b). Tấm đệm (18) có lắp cốt cổ xoay 
(16) và tán siết (16a), tấm đệm này được lắp vào sơ mi cổ (14) và được khóa bởi vít 
(14a). Môtơ chuyển hướng (17) lắp trên tấm đệm (18) và tấm đệm (18) được lắp vào 
thân sau (4) có hai rãnh định vị (4d) như hình chữ U, cùng thân trước (3) lắp với nhau 
tạo thành cụm thân quạt được hướng gió trái phải và phần trên lắp cụm đầu quạt được 
hướng gió lên xuống và tản gió đa chiều.  
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(11) 31457 
(21) 1-2011-02487 (51) 7 A61B  5/0408,  5/0404 
(22) 29.09.2009 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/SG2009/000358    29.09.2009 (87) WO2011/040877 07.04.2011 
(71) EPHONE INTERNATIONAL (S) PTE LTD  (SG) 

290 Orchard Road, #09-23/27, Singapore 238859, Singapore 
(72) LIM, Chun Leng, Michael (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Điện thoại di động để ghi điện tâm đồ 

  (57)     Sáng chế đề xuất điện thoại đi động, phương pháp lắp ráp điện thoại di động và phương 
pháp ghi ECG bằng cách sử dụng điện thoại di động. Điện thoại di động bao gồm vỏ; 
môđun truyền thông không dây được bố trí bên trong vỏ để truyền thông với mạng di 
động; một hoặc nhiều bộ phận cảm biến được tích hợp trên vỏ để đo tín hiệu điện sinh lý 
của người; và môđun bộ tạo ECG được bố trí trong vỏ và được kết hợp với các bộ phận 
cảm biến và môđun truyền thông để tạo ra ECG từ tín hiệu điện sinh lý đo được và để 
truyền dữ liệu hiển thị ECG này qua môđun truyền thông.  
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(11) 31458 
(21) 1-2011-02558 (51) 7 H05B 1/00 
(22) 26.09.2011 (43) 26.11.2012 
(30) 100117939 23.05.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2011 
(75) CHING-CHUAN WANG  (TW) 

2 Fl., No. 33, Junhsien Rd., Chidu, Keelung, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu điều khiển an toàn dùng cho dây đốt nóng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu điều khiển an toàn dùng cho dây đốt nóng bao gồm công 

tắc, dây làm nóng thứ nhất, dây làm nóng thứ hai, và thành phần bảo vệ dòng quá tải, mà 
chúng được mắc nối tiếp một cách tuần tự. Lớp cách điện, dễ nóng chảy được đặt vào 
giữa dây làm nóng thứ nhất và dây làm nóng thứ hai. Do đó, dưới điều kiện bình thường 
công tắc được khởi động bằng cách khởi động mạch, để dây làm nóng thứ nhất và dây 
làm nóng thứ hai sau đó được làm nóng trong khoảng nhiệt độ được thiết lập trước. Khi 
dây làm nóng thứ nhất và dây làm nóng thứ hai sinh ra nhiệt độ cao bất thường để làm 
nóng chảy lớp cách điện, dễ nóng chảy, cường độ dòng điện được tăng lên tức thời do 
dây làm nóng thứ nhất và dây làm nóng thứ hai được ngắn mạch. Do đó, mạch được ngắt 
bởi thành phần bảo vệ dòng quá tải để thể hiện trạng thái mạch đã đuợc ngắt để tạm 
dùng việc làm nóng.  
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(11) 31459 
(21) 1-2011-02717 (51) 7 C04B 12/04, 7/36, 7/32 
(22) 12.10.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Trung Hậu  (VN) 

168, Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Trung Nghĩa (VN) 
(54) Xi măng polyme vô cơ từ bùn đỏ và quy trình chế tạo nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xi măng polyme vô cơ chứa (i) bùn đỏ với lượng nằm trong khoảng 
từ 40 đến 70% trọng lượng, tro bay với lượng nằm trong khoảng từ 15 đến 20% trọng 
lượng, mêtakaolin với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 15% trọng lượng, và kali silicat 
và/hoặc natri silicat với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 25% trọng lượng, trong đó 
các thành phần có cỡ hạt nhỏ hơn 45 micrômet. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy 
trình chế tạo xi măng polyme vô cơ này.  
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(11) 31460 
(21) 1-2011-02745 (51) 7 C12N  15/82 
(22) 19.03.2009 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2009/001720 19.03.2009 (87) WO2010/107415 23.09.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2012 
(71) MARTEK BIOSCIENCES CORPORATlON  (US) 

6480 Dobbin Road, Culumbia, Maryland 21045 United States of America 
(72) APT, Kirk E. (US), PFEIFER, Joseph W., III (US), HANSEN, Jon, Milton (US), 

BEHRENS, Paul, Warren (US), Zirkle, Ross (US), STAHL, Tracey Lynn (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dầu vi sinh vật chứa phân đoạn triglyxerit, vi sinh vật 

thraustochytrid sản xuất các axit béo thuộc phân đoạn 
triglyxerit, sinh khối và thực phẩm chứa vi sinh vật này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các vi sinh vật thraustochytrid đã tách biệt, cũng như các chủng và 
các thể đột biến của các vi sinh vật này. Sáng chế còn đề cập đến các sinh khối 
thraustochytrid, các dầu vi sinh vật, các hợp phần, các nuôi cấy thraustochytrid, các dầu 
vi sinh vật, các hợp phần, các nuôi cấy thraustochytrid, các phương pháp sản xuất các 
dầu vi sinh vật, và các phương pháp sử dụng các thraustochytrid, các sinh khối đã tách 
biệt, cũng như các dầu vi sinh vật. 
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(11) 31461 
(21) 1-2011-02993 (51) 7 A01K 61/00 
(22) 04.11.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2012 
(75) Hồ Thanh Tuấn  (VN) 

Số 30 đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Phương pháp tạo ngọc trai sử dụng nhân là răng người 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ngọc trai sử dụng nhân là răng người, trong đó 
phương pháp này bao gồm các bước như các phương pháp thông thường đã biết để tạo 
ngọc trai nhân tạo, khác biệt ở chỗ nhân sử dụng cấy đặt vào con trai để tạo ngọc trai 
theo phương pháp này là răng người.  
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(11) 31462 
(21) 1-2011-03166 (51) 7 A61K  31/519, A61P  17/00,  27/02,  

29/00,  35/00, C07D  487/04 
(22) 21.05.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/035728 21.05.2010 (87) WO2010/135621 25.11.2010 
(30) 61/180,582 22.05.2009 US 
(71) INCYTE CORPORATION  (US) 

Experimental Station-Building E336/207, Route 141 & Henry Clay Road, Wilmington, 
Delaware 19880, United States of America 

(72) LI, Yun-Long (US), RODGERS, James D. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 3-[4-(7H-pyrolo [2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-

yl]octan- hoặc heptan-nitril dùng làm chất ức chế Janus 
kinaza chế phẩm chứa chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến các chất ức chế Janus Kinaza (JAK) 3-[4-(7H- pyrolo[2,3-
d]pyrimidin-4-yl)-lH-pyrazol-1-yl]octannitril hoặc 3-[4-(7H-pyrolo[2,3- d]pyrimidin-4-
yl)-1H-pyrazol-l-yl]heptannitril, cũng như các dược phẩm chứa nó và các phương pháp 
sử dụng nó, mà hữu ích trong điều trị các bệnh liên quan đến JAK bao gồm, ví dụ, các 
rối loạn viêm và tự miễn, các rối loạn da, ung thư, và các bệnh khác.  
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(11) 31463 
(21) 1-2011-03170 (51) 7 G10L  19/00, H04S  3/00 
(22) 03.02.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2011/023533 03.02.2011 (87) WO2011/102967 25.08.2011 
(30) US 61/305,871 18.02.2010 US 

US 61/359,763 29.06.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2011 
(71) 1. DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION  (US) 

100 Potrero Avenue, San Francisco, California 94103-4813, United States of America 
2. DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 
Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, NL-1101 CN Amsterdam Zuid-Oost, 
Netherlands 

(72) THESING, Robin  (DE), SILVA, James M. (US), ANDERSEN, Robert L. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp vận hành bộ giải mã âm thanh để giải mã dữ liệu 

âm thanh, phương tiện lưu trữ đọc được bởi máy tính và thiết 
bị dùng để thực hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành bộ giải mã âm thanh để giải mã dữ liệu âm 
thanh, phương tiện lưu trữ đọc được bởi máy tính và thiết bị dùng để thực hiện phương 
pháp này. Phương pháp này giải mã dữ liệu âm thanh bao gồm N.n kênh thành M.m 
kênh âm thanh được giải mã, phương pháp này bao gồm các bước: giải nén siêu dữ liệu 
và bước giải nén và giải mã dữ liệu phần định trị và số mũ trong miền tần số; xác định 
các hệ số biến đổi từ dữ liệu phần định trị và số mũ trong miền tần số được giải nén và 
được giải mã; biến đổi nghịch đảo dữ liệu trong miền tần số; và trong trường hợp M<N, 
thì trộn kênh xuống theo dữ liệu trộn kênh xuống, bước trộn kênh xuống này được thực 
hiện một cách có hiệu quả.  
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(11) 31464 
(21) 1-2011-03267 (51) 7 A61K  45/06,  31/42,  31/433,  

31/505,  31/519,  31/635, A61P  
33/02,  43/00, C07D  239/69,  261/16,  
285/12,  475/04,  475/08 

(22) 26.04.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/0573    30.04.2010 (87) WO2010/125991 04.11.2010 
(30) 2009-107390 27.04.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2012 
(71) NIPPON SUISAN KAISHA, LTD.  (JP) 

6-2, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8686 Japan 
(72) KAWANO, Fumi (JP), HIRAZAWA, Noritaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp kiểm soát quá trình tăng sinh ký sinh trùng ở cá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát quá trình tăng sinh ký sinh trùng ở cá bao 
gồm việc sử dụng từ 1 đến 50mg/kg thể trọng cá/ngày chất ức chế quá trình sinh tổng 
hợp folat và/hoặc chất ức chế quá trình hoạt hóa folat trên cá liên tục trong từ 1 đến 2 
tuần. Sử dụng chế phẩm hỗn hợp bao gồm chất ức chế quá trình sinh tổng hợp folat và 
chất ức chế quá trình hoạt hóa folat là được ưu tiên, và sulfonamit là chất ức chế quá 
trình sinh tổng hợp folat được ưu tiên. Chất ức chế dihydrofolat reductaza, chất đối 
kháng folat, v.v., có thể được sử dụng là chất ức chế quá trình hoạt hóa folat. Chất chống 
ký sinh trùng có khả năng diệt ký sinh trùng trên cá thông qua việc sử dụng qua đường 
miệng. Chất này đặc biệt có hiệu quả chống lại ký sinh trùng thuộc nhóm có nhung mao 
trong số các loại ký sinh trùng trên cá.  
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(11) 31465 
(21) 1-2011-03277 (51) 7 G01F  23/26, B22D  11/18 
(22) 28.04.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/FR2010/050810 28.04.2010 (87) WO2010/125310 04.11.2010 
(30) 09/52849      29.04.2009 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2012 
(71) AVEMIS  (FR) 

19, rue du Mont Blanc, Lot Les Fanges F-69850 Saint Martin en Haut, France 
(72) Michel DUSSUD (FR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Bộ cảm biến và phương pháp đo chiều cao bề mặt của kim loại 

pha lỏng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ cảm biến (1) dùng để đo chiều cao bề mặt kim loại pha lỏng 

trong nhà máy đúc liên tục bao gồm khuôn đúc dạng thỏi có bề mặt phía trên mà trên đó 
có lỗ (4) là lỗ mà kim loại nóng chảy được cấp qua đó, khác biệt ở chỗ là bộ cảm biến 
này bao gồm: cuộn dây kích hoạt có lõi không khí (7) vuông gôc với bề mặt phía trên 
của khuôn đúc dạng thỏi và được bố trí gần với lỗ (4), bộ cảm biến này được cấp điện 
bởi dòng điện để tạo ra từ trường; cuộn dây tiếp nhận có lõi không khí phía đưới (8) 
song song với cuộn dây kích hoạt, trong đó điện áp cảm ứng sinh ra do sự tác động của 
các đường sức từ trường phía dưới, trong đó các đường sức từ trường phía dưới có thể 
được biến đổi do sự thay đổi của chiều cao bề mặt kim loại nóng chảy và cuộn dây tiếp 
nhận có lõi không khí phía trên (9) song song với cuộn dây kích hoạt, tiếp giáp theo 
phương thẳng đứng với cuộn dây kích hoạt phía dưới và có hình dạng và các đặc tính 
giống với hình dạng và các đặc tính của cuộn dây kích hoạt phía dưới.  
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(11) 31466 
(21) 1-2011-03331 (51) 7 A61K  38/16, C07K  14/47, C12N  

15/62,  15/74 
(22) 02.06.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/057726  02.06.2010 (87) WO 2010/139736 09.12.2010 
(30) 09161837.1       03.06.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2011 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) HUEMMERICH, Daniel (DE), LIEBMANN, Burghard (DE), FEHR, Markus (DE), 

SCHWALB, Carsten (DE), BRUESER, Heike (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein tiền chất để sản xuất peptit tái tổ hợp có chức năng 

kháng khuẩn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến protein tiền chất tự tái lắp ráp, trình tự axit nucleic và các cấu trúc 

biểu hiện mã hóa chúng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất peptit tái tổ hợp 
có chức năng kháng khuẩn bằng cách sử dụng protein tiền chất này.  
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(11) 31467 
(21) 1-2011-03347 (51) 7 A61K  36/73, A61P  13/12, A61K  

36/54, A23L  1/30 
(22) 01.06.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/KR2010/003530 01.06.2010 (87) WO 2010/140832 09.12.2010 
(30) 10-2009-0049626      04.06.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2011 
(71) AHN-GOOK PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

993-75, Daerim 2-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-072, Republic of Korea 
(72) AUH, Jin (KR), KIM, Chang-Hwan (KR), HAN, Chang-Kyun (KR), YEON, Sung-

Hum (KR), CHOE, Seung-In (KR), SHIN,Young-June (KR), HAN, Dong-Oh (KR), 
CHANG, Soo-Im (KR), LEE, Ji-Hye (KR), LEE, Jun-Seok (KR), KWAK, Ho-Young 
(KR), MOON,Hyo-Jin (KR), LEE, Jong-Wook (KR), KIM, Sung-Min (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa chất chiết từ thảo dược để ngăn ngừa hoặc 

điều trị chứng viêm thận 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất chiết từ thảo dược được sử dụng để ngăn ngừa 

và điều trị chứng viêm thận và cụ thể hơn là sáng chế đề cập đến dược phẩm và thực 
phẩm chức năng có lợi cho súc khoẻ để ngăn ngừa và/hoặc điều trị chứng viêm thận có 
chứa ít nhất một chất chiết từ thảo dược được chọn từ nhóm bao gồm chất chiết từ Sơn 
ca (Crataegi Frutus), chất chiết từ Nhục quế (Cinnamomi Cortex), chất chiết từ Hạ khô 
thảo (Prunella Spica) và chất chiết từ Mộc tặc (Equiseti Herba) và các chất chiết từ thảo 
dược này được sử dụng để bào chế dược phẩm để ngăn ngừa và/hoặc điều trị chứng viêm 
thận. Chất chiết từ các thảo dược này có tác dụng trị liệu hiệu quả đối với chứng viêm 
thận do các thuốc như gentamixin, xisplatin, v.v. gây ra và có hoạt tính tốt trong việc ức 
chế sự sinh trưởng của tế bào màng nâng cuộn mao mạch thận, vì vậy là phương tiện rất 
hữu hiệu để ngăn ngừa và/hoặc điều trị chứng viêm thận.  
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(11) 31468 
(21) 1-2011-03354 (51) 7 C07C  57/03, A61K  31/19,  31/22, 

A61P  19/02,  29/00,  3/10,  9/10, 
C07C  69/587 

(22) 07.05.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/IB2010/001251     07.05.2010 (87) WO2010/128401 11.11.2010 
(30) 61/176,503     08.05.2009 US 
(71) PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS  (NO) 

P.O. Box 420, N-1327 Lysaker, Norway 
(72) HOVLAND, Ragnar (NO), HOLMEIDE, Anne Kristin (NO), SKJAERET, Tore (NO), 

BRAENDVANG, Morten (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất lipit, chế phẩm và dược phẩm chứa hợp chất lipit này 

và phương pháp điều chế hợp chất lipit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất lipit có công thức chung (I)  
                                    R1-O-C(R2)(R3)-X (I)  

trong đó R1 là nhóm C10-C22 alkyl, nhóm C10-C22 alkenyl có 1 đến 6 liên kết đôi, hoặc 
nhóm C10-C22 alkynyl có 1 đến 6 liên kết ba; R2 và R3 giống nhau hoặc khác nhau và có 
thể được chọn từ các phần tử thế khác nhau; và X là axit carboxylic hoặc dẫn xuất của 
nó, ví dụ; este carboxylic, carboxylic anhydrit, phospholipit, triglyxerit, carboxamit; 
hoặc muối dược dụng, solvat, solvat của muối này hoặc tiền dược chất của chúng. Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm và chế phẩm lipit bao gồm ít nhất một hợp chất theo 
sáng chế, và đề cập đến các hợp chất này dùng làm thuốc hoặc dùng để điều trị bệnh, cụ 
thể là để điều trị bệnh có liên quan đến tim mạch, chuyển hóa, và bệnh viêm.  
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(11) 31469 
(21) 1-2011-03441 (51) 7 H01B  3/56 
(22) 29.09.2009 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2009/062640    29.09.2009 (87) WO 2010/142353 16.12.2010 
(30) PCT/EP2009/057294        12.06.2009 IB 
(71) ABB TECHNOLOGY AG  (CH) 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) HYRENBACH, Maik (DE), GRANHAUG, Ole (NO), CLAESSENS, Max-Steffen 

(DE), SKARBY, Per (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu chuyển mạch được bọc kín và quy trình tạo ra cơ cấu 

chuyển mạch được bọc kín này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu chuyển mạch được bọc kín bao gồm vỏ (4) tạo ra khoảng 

không cách điện (6) và phần hoạt động điện (8; 9, 11a, 11b, 11c) được bố trí trong 
khoảng không cách điện (6), khoảng không cách điện (6) chứa môi trường cách điện, 
khác biệt ở chỗ, môi trường cách điện chứa chất điện môi có điểm sôi trên -25oC. Sáng 
chế cũng đề cập đến quy trình tạo ra cơ cấu chuyển mạch này.  
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(11) 31470 
(21) 1-2011-03449 (51) 7 C07D  405/06, A01N  43/653 
(22) 17.06.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/058539 17.06.2010 (87) WO/2010/146114 23.12.2010 
(30) 09163170.5 18.06.2009 EP 

10162690.1 12.05.2010 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) ULMSCHNEIDER, Sarah (DE), DlETZ, Jochen (DE), RENNER, Jens (DE), GROTE, 

Thomas (DE), GRAMMENOS, Wassilios (GR), MUELLER, Bernd (DE), 
LOHMANN, Jan Klaas (DE), VRETTOU-SCHULTES, Marianna (GR), RIGGS, 
Richard (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất triazol, hợp phần nông nghiệp chứa hợp chất này và 

phương pháp khống chế nấm gây hại bằng cách sử dụng hợp 
chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất triazol có công thức I, II và IV như được xác định dưới đây 
mà mang phần tử thế lưu huỳnh. Sáng chế cũng đề cập đến hợp phần nông nghiệp chứa 
hợp chất này và phương pháp khống chế nấm gây hại bằng cách sử dụng hợp chất này.  
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(11) 31471 
(21) 1-2011-03494 (51) 7 G06F 17/00 
(22) 16.12.2011 (43) 26.11.2012 
(30) 201010600569.3 16.12.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMlTED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) RUAN, Shudong (CN), XU, Yu (CN), YANG, Guangyu (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị nội dung điều hướng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị hiển thị nội dung điều hướng, và liên quan đến 
kỹ thuật trình duyệt. Phương pháp theo sáng chế bao gồm việc thu nhận một trang của 
trang web; nhận dạng nội dung điều hướng của trang; và hiển thị ảnh thu nhỏ nội dung 
điều hướng đã được nhận dạng. Thiết bị theo sáng chế bao gồm môđun thu thập, môđun 
nhận dạng và môđun hiển thị ảnh thu nhỏ. Sáng chế đã hợp lý hóa rất nhiều diện tích 
hiển thị của nội dung điều hướng trong thiết bị trình duyệt đầu cuối để làm cho việc hiển 
thị nội dung điều hướng súc tích hơn, bằng cách nhận dạng nội dung điều hướng của 
trang và sau đó hiển thị ảnh thu nhỏ nội dung điều hướng đã nhận dạng thành tóm tắt 
đơn dòng trên thiết bị trình duyệt đầu cuối Trong khi đó, khi người dùng nhắp chuột vào 
tóm tắt, thì vị trí gốc của trang được trải ra để hiển thị toàn bộ nội dung điều hướng và 
điều này không làm ảnh hưởng đến thao tác nhắp chuột vào liên kết điều hướng của 
người dùng.  
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(11) 31472 
(21) 1-2011-03515 (51) 7 H02K  
(22) 16.12.2011 (43) 26.11.2012 
(30) P110103701 05.10.2011 AR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.09.2012 
(71) INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F  (AR) 

Carril Rodriguez Pena 2451, (M5503AHY) Godoy Cruz, Mendoza, Argentina 
(72) Enrique Pescarmona (AR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy phát điện tuabin gió đồng bộ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy phát điện đồng bộ kiểu được sử dụng trong thiết bị như các 
máy phát điện tuabin gió và dạng tương tự, trong đó máy phát điện đồng bộ bao gồm ít 
nhất là một stato và ít nhất hai cuộn dây được đặt đối nhau và song song với trục quay 
của nó và ít nhất một hệ thống làm mát làm đơn giản hóa kết cấu và làm giảm các kích 
thước với sự cảm ứng từ trường nhờ các nam châm vĩnh cửu. Kiểu máy phát điện này 
cho phép sử dụng tốt hơn khoảng không gian gần với đường kính phía ngoài của máy 
phát điện cho phép làm tăng điện năng, giảm thiểu trọng lượng, không làm tăng đường 
kính ngoài của máy phát điện, duy trì chiều dài, mật độ dòng và tốc độ quay, bao hàm 
lợi ích ở thời điểm vận chuyển từ nhà máy chế tạo đến nơi xây dựng máy phát điện 
tuabin gió. Mặt khác, lợi ích bổ sung phụ thuộc vào các điều kiện gió mà một hoặc cả 
hai cuộn dây có thể làm việc hoặc cả hai cuộn dây làm việc đồng thời, tối ưu hóa công 
suất của nó và tính đa dạng, đồng thời làm tăng độ tin cậy của nó vì bộ biến đổi của nó 
làm tương thích điện năng của từng cuộn dây với mạng lưới bằng cách tách ra hoặc theo 
kiểu song song. Một lợi ích quan trọng khác là sự chia sẻ ít nhất một hệ thống làm mát, 
có thể làm giảm các khoảng không gian và độ phức tạp của kết cấu toàn bộ cụm thiết bị.  
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(11) 31473 
(21) 1-2011-03540 (51) 7 B63H  5/14 
(22) 22.02.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2011/052599 22.02.2011 (87) WO/2011/101489 25.08.2011 
(30) 10 2010 002 213.6      22.02.2010 DE 

10 2010 029 430.6      28.05.2010 DE 
(71) BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. KG  (DE) 

Neulaender Kamp 3, 21079 Hamburg, Germany 
(72) LEHMANN, Dirk (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ống đạo lưu xoay được của chân vịt dùng cho tàu thủy 
  (57)    Sáng chế đề cập đến ống đạo lưu xoay được của chân vịt dùng cho tàu thủy có chân vịt 

cố định (30), vòng ống đạo lưu (10) bao quanh chân vịt (30) và có thể xoay được nhờ 
trục xoay ống đạo lưu (20), trục xoay ống đạo lưu (20) được tạo ra ở dạng rỗng để đạt 
được liên kết đơn giản về kết cấu và sự ổn định giữa trục xoay ống đạo lưu (20) và vòng 
ống đạo lưu (10).  
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(11) 31474 
(21) 1-2011-03660 (51) 7 H02B  13/035,  13/045 
(22) 18.01.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/050514 18.01.2010 (87) WO/2011/085820 21.07.2011 
(71) ABB TECHNOLOGY AG  (CH) 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) SOLOGUREN-SANCHEZ, Diego (DE), BOLLI, Tilo (CH), HOLAUS, Walter (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Môđun cụm cơ cấu chuyển mạch và trạm biến áp có môđun này

  (57)    Sáng chế đề cập tới môđun cụm cơ cấu chuyển mạch (2) dùng cho cụm cơ cấu chuyển 
mạch có vỏ (1) để tạo ra khoảng trống khí chung để tiếp nhận khí cách điện dùng cho 
môđun cụm cơ cấu chuyển mạch. Môđun cụm cơ cấu chuyển mạch (2) bao gồm: cụm 
dây dẫn thanh góp bao gồm ba đoạn dây dẫn thanh góp (110, 120, 130) được tiếp nhận 
trong khoảng trống khí chung; nhóm nối dây dẫn đi ra với ba lỗ dây dẫn đi ra (56, 66, 
76) và với ba đoạn dây dẫn đi ra (156, 166, 176) kéo dài từ bên trong vỏ tới lỗ tương ứng 
trong số các lỗ dây dẫn đi ra (56, 66, 76); và ba cầu dao phân cách (151 , 161 , 171), 
từng cầu dao này nối đoạn tương ứng trong số các đoạn dây dẫn thanh góp (110, 120, 
130) với đoạn tương ứng trong số các đoạn dây dẫn đi ra (156, 166, 176) kéo dài từ bên 
trong vỏ tới lỗ tương ứng trong số các lỗ dây dẫn đi ra (56, 66, 76); và ba cầu dao phân 
cách (151, 161, 171), từng cầu dao này nối đoạn tương ứng trong số các đoạn dây dẫn 
thanh góp (110, 120, 130) với đoạn tương ứng trong số các đoạn dây dẫn đi ra (156, 166, 
176) qua một điểm ngắt nối (152, 162, 172). Mặt phẳng vuông góc đi ra (E4) được xác 
định bởi ba lỗ dây dẫn đi ra (56, 66, 76) và song song với các đường trực giao ở giữa của 
các lỗ dây dẫn đi ra (56, 66, 76). Các điểm ngắt nối (152; 162, 172) được bố trí theo 
cách sao cho ít nhất điểm ngắt nối (152, 162) của cầu dao thứ nhất trong số các cầu dao 
phân cách (151, 161) được bố trí ở phía thứ nhất của mặt phẳng vuông góc đi ra (E4) và 
điểm ngắt nối (172) của cầu dao thứ hai trong số các cầu dao phân cách (171) được bố 
trí ở phía thứ hai đối diện với phía thứ nhất của mặt phẳng vuông góc đi ra (E4). Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập tới trạm biến áp có môđun cụm cơ cấu chuyền mạch.  
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(11) 31475 
(21) 1-2012-00010 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437,  

31/4375, A61P  35/00, C07D  471/14 
(22) 02.06.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/057719 02.06.2010 (87) WO/2010/139731 09.12.2010 
(30) 61/184,141      04.06.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2012 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) FURET, Pascal (FR), KALTHOFF, Frank Stephan (DE), MAH, Robert (CA), 

RAGOT, Christian (CH), STAUFFER, FrÐdÐric (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất 1H-imidazo[4,5-c]quinolinon và dược phẩm chứa dẫn 

xuất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sử dụng dẫn xuất 1H-imidazo[4,5-e]quinolinon và muối của nó trong 

điều trị bệnh do protein và/hoặc lipit kinaza gây ra và dược phẩm chứa dẫn xuất này. 
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(11) 31476 
(21) 1-2012-00127 (51) 7 H04N  7/34,  7/32 
(22) 17.08.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/KR2010/005437 17.08.2010 (87) WO/2011/021839 24.02.2011 
(30) 10-2009-0075855      17.08.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) MIN, Jung-Hye (KR), HAN, Woo-Jin (KR), KIM, Il-Koo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã viđeo, thiết bị giải mã viđeo 
  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị mã hoá và giải mã viđeo, trong đó các điểm 

ảnh lân cận dùng để thực hiện dự báo bên trong trên khối hiện thời sẽ được mã hoá được 
lọc và việc dự báo bên trong được thực hiện bằng cách sử dụng các điểm ánh lân cận 
được lọc.  
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(11) 31477 
(21) 1-2012-00166 (51) 7 B29C  44/06 
(22) 15.06.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/038664 15.06.2010 (87) WO 2010/147982 23.12.2010 
(30) 200910040320.9 18.06.2009 CN 

61/285,051 09.12.2009 US 
(71) XENE CORPORATION  (US) 

c/o Handal & Morofsky, LLC, 501 Kings Highway East, Fairfield, CT 06825, United 
States  

(72) SHENG, Hsu, Chien (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Vật liệu compozit sợi tẩm nhựa, cốt vợt làm bằng vật liệu 

compozit sợi tẩm nhựa và quy trình sản xuất nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu compozit sợi tẩm nhựa, cốt vợt làm bằng vật liệu compozit 

sợi tẩm nhựa và quy trình sản xuất cốt vợt này. Cốt vợt làm bằng vật liệu compozit sợi 
tẩm nhựa theo sáng chế, ví dụ như sợi graphit, được nạp bọt chất dẻo và được tạo hình 
bằng cách sử dụng, ví dụ như công nghệ tạo vi nang, tạo ra và sử dụng áp suất để tạo 
thành vật liệu compozit sợi graphit mà từ đó cốt vợt được tạo ra. Do đó, cốt vợt theo sáng 
chế không có dạng rỗng như các vợt sợi graphit thông thường và các thành vợt cũng 
mỏng hơn và các kích thước nói chung, ví dụ bề mặt cắt ngang nhỏ hơn so với các vợt 
hiện có, trong khi vẫn đảm bảo độ bền và cứng, nhờ đó cốt vợt theo sáng chế có đặc tính 
sử dụng cao hơn hẳn.  
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(11) 31478 
(21) 1-2012-00251 (51) 7 D01F  6/92, D06P  3/36, D01F  1/10 
(22) 27.07.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/060843 27.07.2010 (87) WO2011/012598 03.02.2011 
(30) 09166985.3      31.07.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.01.2012 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) BAUM, Pia (DE), SCHEUERMANN, Klaus (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất xơ polyeste có thể kéo sợi được và có thể 

nhuộm được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất xơ polyeste đã nhuộm (C) từ terephtalat polyeste 

(A), ít nhất một chất phụ gia chứa polyeste (B), và tùy ý ít nhất một thành phần (G). 
Chất phụ gia chứa polyeste có thể thu được bằng cách ngưng tụ monome của 1, ω -diol 
béo, của axit 1, ω -dicarboxylic béo và của axit 1, ω -dicarboxylic thơm. Tùy ý là, chất 
mở rộng chuỗi (V) cũng được sử dụng trong việc sản xuất chất phụ gia chứa polyeste 
(B). Đối với việc sản xuất sợi, các thành phần (A), (B) và tùy ý (G) được trộn lẫn, được 
nóng chảy trong thiết bị ép đùn, và được ép đùn qua các khuôn ép phun tơ. Xơ polyeste 
(C) này tốt hơn là được sử dụng trong việc sản xuất vải dệt đã được nhuộm (F).  
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(11) 31479 
(21) 1-2012-00364 (51) 7 C07K  16/10, A61K  31/00,  38/00,  

39/42,  47/48, A61P  31/14, C12N  
15/13,  15/63,  5/10, G01N  33/53 

(22) 13.08.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/045549  13.08.2010 (87) WO/2011/020079 17.02.2011 
(30) 61/274,395       13.08.2009 US 
(71) CRUCELL HOLLAND B.V.  (NL) 

Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, Netherlands 
(72) WILLIAMSON, Robert, Anthony (GB), WADIA, Jehangir (CA), PASCUAL, Gabriel 

(MX), KEOGH, Elissa (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng virut hợp bào hô hấp ở người (RSV) và phương 

pháp sản xuất kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể hoặc mảnh liên kết kháng nguyên của chúng mà liên kết 

đặc hiệu miễn dịch với protein dung hợp F của virut hợp bào hô hấp ở người (RSV). 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất kháng thể này.  
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(11) 31480 
(21) 1-2012-00376 (51) 7 B64C 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2012 
(71) Trường Đại học FPT  (VN) 

08, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung (VN) 
(54) Thiết bị bay lâu năm trong tầng bình lưu nhờ sức gió và nhờ 

nhiệt năng của mặt trời 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bay lâu năm trong tầng bình lưu của khí quyển, trái đất nhờ 

chênh lệch tốc độ gió giữa các tầng của khí quyển cách nhau khoảng vài trăm mét và có 
thể tận dụng thêm nhiệt năng hấp thụ từ ánh sáng mặt trời. Quỹ đạo có thể điều khiển 
được giữa các dòng chuyển động của khí quyển theo phương ngang trên tầng bình lưu. 
Thiết bị theo sáng chế có khả năng thay thế vệ tinh hoặc các máy bay trong một số ứng 
dụng như viễn thám, thông tin liên lạc, trinh sát... Trong quá trình vận hành, thiết bị 
không đòi hỏi nạp lại khí làm việc như trong khí cầu heli, và không tiêu thụ điện năng 
hoặc cơ năng sản sinh từ động cơ nhiệt để duy trì độ cao.      
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61/231,820 06.08.2009 US 
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Wim de Koerverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, Netherlands 
(72) KLAASEN, Henricus, Leo, Bernardus, Maria (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vacxin chống bệnh viêm màng phổi-phổi ở lợn và phương pháp 

thu nhận vacxin này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vacxin chống bệnh viêm màng phổi-phổi ở lợn, chứa 

lipopolysacarrit, trong đó vacxin này chứa polymyxin để làm giảm các triệu chứng sốc 
nội độc tố do lipopolysacarit gây ra. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp thu nhận 
vacxin này. 
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(72) Kou-Wha KUO (TW), Hamm-Ming SHEU (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm điều trị mụn cơm 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm điều trị mụn cơm chứa dịch chiết tan trong nước được 
chiết từ cây họ cà (Solanum genus), dịch chiết tan trong nước này chứa solamargin và 
solasonin với lượng ít nhất là 60%. 
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(86) PCT/EP2010/061659 11.08.2010 (87) WO/2011/023537 03.03.2011 
(30) 61/238,230 31.08.2009 US 

09169019.8 31.08.2009 EP 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KUHN, Josef Martin (DE), LOYALL, Linda Patricia (DE), SIEBERT, Malte (DE), 

DUWENIG, Elke (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra gen khởi đầu cơ định biểu hiện cao của 

thực vật và phương pháp tạo ra cây chứa gen khởi đầu này 
  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực sinh học phân tử thực vật và đề cập đến phương pháp tạo ra gen 

khởi đầu cơ định biểu hiện cao và tạo ra cây có sự biểu hiện cơ định được tăng cường 
của các axit nucleic trong đó các axit nucleic làm tăng cường biểu hiện axit nucleic 
(NEENA) được liên kết theo chức năng với gen khởi đầu này và/hoặc được đưa vào 
trong cây.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
62 

(11) 31484 
(21) 1-2012-00496 (51) 7 C12N  15/82, A01H  5/00 
(22) 11.08.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/061661 11.08.2010 (87) WO/2011/023539 03.03.2011 
(30) 61/238233 31.08.2009 US 

09169017.2 31.08.2009 EP 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KUHN, Josef Martin (DE), LOYALL, Linda Patricia (DE), SlEBERT, Malte (DE), 

DUWENIG, Elke (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra gen khởi đầu của cây đặc hiệu hạt 

và/hoặc ưu tiên hạt biểu hiện cao và phương pháp tạo ra cây 
chứa gen khởi đầu này 

  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực sinh học phân tử thực vật và đề cập đến phương pháp tạo ra gen 
khởi đầu đặc hiệu hạt và/hoặc ưu tiên hạt biểu hiện cao và tạo ra cây có sự biểu hiện đặc 
hiệu hạt và/hoặc ưu tiên hạt được tăng cường của các axit nucleic trong đó các axit 
nucleic làm tăng cường biểu hiện axit nucleic (NEENA) được liên kết theo chức năng 
với gen khởi đầu này và/hoặc được đưa vào cây.  
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(21) 1-2012-00508 (51) 7 A61K  31/4418, A61P  7/02,  9/10 
(22) 22.07.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/060615 22.07.2010 (87) WO/2011/012527 03.02.2011 
(30) 09290601.5 29.07.2009 EP 

10305192.6 26.02.2010 EP 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) STECHL, Jens (DE), MORYUSEF, Angele (FR), GAUDIN, Christophe (FR), 

YTHIER-MOURY, Pascale (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất taxixaban để điều trị bệnh nhồi máu cơ tim không có 

đoạn ST chênh lên ở bệnh nhân cao tuổi và suy thận 
  (57)    Sáng chế đề cập đến việc sử dụng metyl este của axit (2R,3R)-2-(3- carbamimidoyl-

benzyl)-3-[4-(1-oxy-pyridin-4-yl)benzoylamino]-butyric hoặc muối dược dụng của 
chúng, để bào chế thuốc để sử dụng trong bệnh nhồi máu cơ tim không có đoạn ST 
chênh lệch, quy trình điều trị này bao gồm sử dụng lượng có tác dụng của metyl este của 
axit (2R,3R)-2-(3-carba mimidoyl-benzyl)-3-[4-(1-oxy-pyridin-4-yl)benzoylamino]-
butyric hoặc muối dược dụng của nó cho bệnh nhân là người cao tuổi và/hoặc bị suy 
thận và/hoặc có thể trọng thấp.  
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(11) 31486 
(21) 1-2012-00514 (51) 7 A47G  21/00 
(22) 30.07.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/SG2010/000288 30.07.2010 (87) WO2011/014130 03.02.2011 
(30) 61/230,341       31.07.2009 US 
(71) NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY  (SG) 

50 Nanyang Avenue, Singapore 639798, SINGAPORE 
(72) Weng Cheong TOH (SG), EDISON (IN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC., JSC) 
(54) Vật dụng kéo dài được và phương pháp sản xuất vật dụng này 

  (57)    Sáng chế đề xuất vật dụng kéo dài được bao gồm phần đế và thân làm bằng vật liệu dạng 
tấm có bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ hai, trong đó thân được bố trí cuộn quanh phần đế 
thành các vòng liên tục, và vị trí trên bề mặt thứ nhất ở điểm bắt đầu của một vòng được 
cố định vào vị trí trên bề mặt thứ hai ở vị trí bắt đầu của vòng. Sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp sản xuất vật dụng kéo dài được này.  
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(86) PCT/GB2010/0512242   29.07.2010 (87) WO2011/012896 03.02.2011 
(30) 0913342.2        31.07.2009 GB 
(71) 1. ASTRAZENECA AB  (SE) 

S-151 85 Sodertalje, Sweden 
2. PULMAGEN THERAPEUTICS (SYNERGY) LIMITED  (GB) 
The Coach House Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Slough SL1 8DF, United 
Kingdom 

(72) ALCARAZ Lilian (FR), BAILEY Andrew (GB), KINDON Nicholas (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất amit vòng spiro, quy trình điều chế nó, dược phẩm 

chứa nó và quy trình bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất amit vòng spiro có công thức I  

 

  
 
trong đó ArCH2CH2NH- là nhóm gắn kết thụ thể β-adrenergic, quy trình điều chế nó, 
dược phẩm chứa nó, quy trình bào chế dược phẩm này, và hợp chất trung gian dùng để 
điều chế nó.  
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(11) 31488 
(21) 1-2012-00545 (51) 7 C07D  239/54,  401/06,  417/06,  

471/04,  487/04,  498/04,  513/04, 
A01N  43/54,  43/56,  43/647,  43/78 

(22) 03.08.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/044280  03.08.2010 (87) WO2011/017347 10.02.2011 
(30) 61/231,476       05.08.2009 US 
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street Wilmington, DE 19898, United States of America 
(72) HOLYOKE JR, Caleb, William (US), ZHANG, Wenming (CN), PATEL, Kanu, 

Maganbhai (US), LAHM, George, P. (US), TONG, My-Hanh, Thi (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ dịch hại chứa hợp chất mesoion 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, N-oxit, và muối của nó,  
 

  
 
 
trong đó  
X là O hoặc S;  
Y là O hoặc S;  
Z là liên kết trực tiếp, O, S(O)n, NR6, C(R7)2O, OC(R7)2, C(=X1), C(=X1)E, EC(=X1), 
C(=NOR8) hoặc C(=NN(R6)2);  
a bằng 0, 1, 2 hoặc 3;  
và R1, R2, R3, R4, R5a, R5b, R6, R7, R8, X1 và E là như đã xác định trong bản mô tả.  
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa các hợp chất có công thức 1 và phương pháp 
phòng trừ loài gây hại không xương sống bao gồm bước cho loài gây hại không xương 
sống hoặc môi trường của nó tiếp xúc với hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng chế với 
lượng hữu hiệu sinh học.  
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(11) 31489 
(21) 1-2012-00599 (51) 7 G03G 7/00 
(22) 07.03.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-098293 26.04.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2012 
(71) FUJI XEROX CO., LTD.  (JP) 

7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo, JP. 
(72) Eizo KURIHARA (JP), Mario FUSE (JP), Katsumi SAKAMAKI (JP), Shoji 

YAMAGUCHI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tờ giấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tờ giấy bao gồm sợi bột giấy và vật liệu từ thẳng. Vật liệu từ thẳng 
có hiệu ứng Barkhausen lớn. Vật liệu từ thẳng cũng có đặc tính không đều ở chu vi 
ngoài của vật liệu từ thẳng. Tờ giấy trong đó vật liệu từ bị hạn chế không lộ ra ngoài ở 
cả hai bề mặt của tờ giấy có thể được tạo ra.  
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(11) 31490 
(21) 1-2012-00607 (51) 7 B01D  19/00, C12C  13/00 
(22) 07.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/005483 07.09.2010 (87) WO 2011/029571 17.03.2011 
(30) 10 2009 040 962.9      11.09.2009 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2012 
(71) KRONES AG  (DE) 

Bohmerwaldstrasse 5, 93073 Neutraubling, Germany 
(72) FEILNER Roland (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết tạo xoáy, van nạp, thiết bị và phương pháp để làm bay 

hơi hoặc đẩy các chất hoặc khí dễ bay hơi ra khỏi các chất 
lỏng trong các quy trình nấu bia 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết tạo xoáy dùng cho van nạp của thùng nấu bia để đưa chất 
lỏng vào trong thùng nấu bia, cụ thể là vào trong thùng ủ men, bể ủ men, thùng ủ men, 
bể ủ men, thùng dịch nha/nước ủ men kết hợp, thùng chưng cất/dịch nha/nước ủ men kết 
hợp, thùng dịch nha, thùng xoáy nước kết hợp, thiết bị xoáy nước, thiết bị làm sạch, 
thùng làm bay hơi hoặc các thiết bị tương tự, bao gồm ít nhất một chi tiết hướng dòng 
nhờ vậy động lượng góc có thể được truyền vào chất lỏng chảy qua van nạp. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến van nạp, thiết bị làm bay hơi và phương pháp để làm bay hơi 
và/hoặc đẩy các chất hoặc khí rất dễ bay hơi ra khỏi các chất lỏng nêu trên trong quy 
trình nấu bia.  
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(11) 31491 
(21) 1-2012-00619 (51) 7 B25C  1/00 
(22) 09.03.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 100208960 19.05.2011 TW 

100211731 28.06.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2012 
(71) 1. LIN, SHENG-HUEI  (TW) 

2F., No.409, Changsheng Rd., Gushan Dist., Kaohsiung, City 804, Taiwan 
2. LIN, CHAN-WEI  (TW) 
No.1, Ren'ai Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung City 833, Taiwan 
3. LIN, KUO CHOU  (TW) 
No.136, Ln. 513, Datong Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City 821, Taiwan 

(72) Lin, Sheng-Huei (TW), Lin, Chan-Wei (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đai dùng cho đinh ốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đai dùng cho đinh ốc bao gồm thân chính, răng dọc theo hai bên 
của thân chính, ổ cắm đinh ốc mở ra từ bề mặt của thân chính, bộ phận ghép nối ở một 
đầu của thân chính và bao gồm hai phần hình trụ rỗng, mỗi phần hình trụ rỗng có hai 
chốt đối diện trên bề mặt chu vi, và bộ phận ghép nối tương ứng ở đầu kia của thân 
chính và bao gồm hai lỗ, hai bộ gồm hai mặt bích đối diện trong đó các mặt bích của 
mỗi bộ được hình thành trên miệng của mỗi lỗ, và rãnh hình chữ nhật trên bề mặt kia 
của thân chính và thông với các lỗ các trụ của bộ phận ghép nối của đai đinh ốc thứ nhất 
có thể được chèn vào các lỗ của bộ phận ghép nối tương ứng của đai đinh ốc thứ hai cho 
đến khi mặt bích tỳ vào các chốt và bộ phận ghép nối nằm trong rãnh.  
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(11) 31492 
(21) 1-2012-00629 (51) 7 C09D  183/04, B01D  53/56,  53/86, 

C09D  5/00,  7/12 
(22) 15.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/048865 15.09.2010 (87) WO/2011/034880 24.03.2011 
(30) 12/562,500      18.09.2009 US 
(71) MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS INC.  (US) 

20 Wight Avenue, Suite 100 Hunt Valley, MD 21030, United States of America 
(72) GOODWIN, Graham (GB), STRATTON, John, L. (GB), MCINTYRE, Robert (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm để sử dụng làm lớp phủ trong mờ loại bỏ NOx 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chế phẩm được cải thiện có khả năng tạo ra lớp phủ trong mờ trên bề 
mặt vật liệu xây dựng mà chế phẩm này gồm có ít nhất: a) các hạt titan dioxit quang xúc 
tác có ít nhất hoạt tính khử NOx; b) vật liệu chứa silicon mà trong đó các hạt đã nêu 
được phân tán vào, trong đó vật liệu chứa silicon bao gồm ít nhất một polysiloxan; và c) 
các hạt có hoạt tính khử HNO3 được chọn từ canxi cacbonat, magie cacbonat và các hỗn 
hợp của chúng.  
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(11) 31493 
(21) 1-2012-00635 (51) 7 H04L 33/00 
(22) 12.03.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-072830 29.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2012 
(71) FUJl XEROX CO., LTD.  (JP) 

7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo, JP. 
(72) Seijl OHNO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị phát ra ánh sáng, đầu in và thiết bị tạo hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phát ra ánh sáng bao gồm một số chip phát ra ánh sáng, 
cuộn dây thứ nhất, cuộn dây thứ hai, cuộn dây thứ ba và cuộn dây thứ tư. Một số chip 
phát ra ánh sáng mà mỗi chip có một số các linh kiện phát ra ánh sáng và được phân 
chia thành một số nhóm chip, các linh kiện phát ra ánh sáng trong từng chip phát ra ánh 
sáng được phân chia thành một số các nhóm linh kiện. Cuộn dây thứ nhất truyền chung 
tín hiệu truyền vào các chip phát ra ánh sáng. Cuộn dây thứ hai truyền chung tín hiệu lựa 
chọn thứ nhất vào một nhóm chip cụ thể của các chip phát ra ánh sáng. Cuộn dây thứ ba 
truyền chung tín hiệu lựa chọn thứ hai vào một cụm của các nhóm linh kiện. Cuộn dây 
thứ tư truyền tín hiệu điều khiển đóng mạch vào từng nhóm chip.  
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(11) 31494 
(21) 1-2012-00706 (51) 7 B60R  13/10,  25/10 
(22) 06.05.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/SG2010/000178 06.05.2010 (87) WO2011/075079 23.06.2011 
(30) 200908388-2      16.12.2009 SG 
(71) GREEN 5 HOLDING PTE., LTD.  (SG) 

No. 79, Kaki Bukit Ave 1, Shun Li lndustrial Park, Singapore 417952 
(72) CHEN, Weng Onn (SG) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Bộ nhận dạng thứ hai bằng kỹ thuật điện tử số cho phương 

tiện giao thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ nhận dạng thứ hai bằng kỹ thuật điện tử số của phương tiện được sử 

dụng để ngăn cản các hoạt động tội phạm và nó hiển thị biển số của phương tiện ở một 
vị trí rõ ràng hơn và cao hơn so với biển số đăng ký của phương tiện ban đầu, làm cho 
mọi người dễ chú ý hơn khi phương tiện liên quan đến quá trình gây án. Hơn nữa, nó 
cũng còn được sử dụng để tăng cường sự an toàn trong vận hành của phương tiện vì nó 
được kích hoạt khi phương tiện tăng tốc, giảm tốc, va chạm hoặc chuyển hướng.  
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(11) 31495 
(21) 1-2012-00753 (51) 7 A61K  38/16,  38/17,  39/02, A61P  

31/12,  31/00 
(22) 03.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/KR2010/005999 03.09.2010 (87) WO2011/028059 10.03.2011 
(30) 61/239,748       03.09.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2012 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

292, Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) SHIN, Soo An (KR), PARK, Min Tae (KR), CHOI, Hyang (KR), CHO, Young Wook 

(KR), KANG, In Hye (KR), CHOI, Su Jin (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể thực khuẩn và chế phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thể thực khuẩn mới có hoạt tính kháng khuẩn đặc hiệu kháng một 
hoặc nhiều vi khuẩn Salmonella được chọn từ nhóm gồm Salmonella Enteritidis, 
Salmonella Typhimurium, Salmonella Gallinarum và Salmonella Pullorum mà không 
làm ảnh hưởng đến vi khuẩn có lợi. Sáng chế cũng đề cập tới chế phẩm, thức ăn hoặc 
nước uống cho vật nuôi, chất làm sạch và chất khử trùng dùng để phòng ngừa và điều trị 
các bệnh nhiễm khuẩn gây ra bởi Salmonella Enteritidis, Salmone/la Typhimurium, 
Salmonella Gallinarum hoặc Salmonella Pullorum bao gồm bệnh phó thương hàn, ngộ 
độc thực phẩm nhiễm Salmonella, bệnh thương hàn, và bệnh bạch lỵ thương hàn hoặc 
dùng để khống chế vi khuẩn salmonella.  
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(11) 31496 
(21) 1-2012-00803 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

11/00 
(22) 24.08.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/062329 24.08.2010 (87) WO 2011/023693 03.03.2011 
(30) 09168685.7      26.08.2009 EP 
(71) NYCOMED GMBH  (DE) 

Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Germany 
(72) STADLWIESER, Josef (AT), SCHMIDT, Beate (DE), BERNSMANN, Heiko (DE), 

DUNKERN, Torsten (DE), BENEDIKTUS, Ewald (DE), PAHL, Andreas (DE), 
HUSSONG, Ragna (DE), NIMZ, Olaf (DE), MULLER, Matthias (DE), 
VIERTELHAUS, Martin (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất metylpyrolopyrimidincarboxamit và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) :  

 

  
 
trong đó R1, R2, R21, R22, R23, R24, Y và R3 có nghĩa như được thể hiện trong bản 
mô tả, muối của nó và chất đồng phân lập thể của hợp chất và muối của nó là các chất 
ức chế phosphodiesteaza typ 5 hữu hiệu.  
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(11) 31497 
(21) 1-2012-00804 (51) 7 H04L  29/00 
(22) 26.03.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 10-2011-0027053 25.03.2011 KR 

10-2011-0105493 14.10.2011 KR 
10-2011-0122472 22.11.2011 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2012 
(71) HYUNDAI PETATEL INC.  (KR) 

322 Yeoksam The-Oville, 720-25 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(72) Jhon Estelle Young-C (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận điều khiển phân tán thông minh, thiết bị đọc máy đo 

từ xa và phương pháp đọc máy đo từ xa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận điều khiển phân tán thông minh, thiết bị đọc máy đo từ xa 

và phương pháp đọc máy đo từ xa. Sáng chế có thể giảm thiểu chi phí thiết lập hệ thống 
đọc máy đo từ xa cho mỗi hộ gia đình và chi phí để đọc máy đo. Ngoài ra, sáng chế tăng 
độ an toàn để đọc máy đo một cách tin cậy, với giá thành thấp.  
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(11) 31498 
(21) 1-2012-00828 (51) 7 A01N  43/90,  37/20,  37/24,  37/36,  

37/50,  43/40,  43/50,  43/54,  43/56,  
43/653,  43/88,  45/02,  47/12,  47/24,  
47/38 

(22) 02.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/005395 02.09.2010 (87) WO 2011/029551 17.03.2011 
(30) 09170209.2 14.09.2009 EP 

61/242,076 14.09.2009 US 
09176213.8 17.11.2009 EP 

(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 

(72) SEITZ, Thomas (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike (DE), DAHMEN, Peter 
(DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp có hoạt tính diệt nấm chứa dithiino-tetracarboximit, 

chế phẩm diệt nấm chứa hỗn hợp này, phương pháp kiểm soát 
nấm gây bệnh ở cây và hạt giống được xử lý bằng hỗn hợp 
hoặc chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp có hoạt tính diệt nấm chứa dithiino- tetracarnoximit và 
hoạt chất diệt nấm khác. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm diệt nấm chứa hỗn hợp 
này, phương pháp kiểm soát nấm gây bệnh ở cây và hạt giống được xử lý bằng hỗn hợp 
hoặc chế phẩm này.  
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(21) 1-2012-00854 (51) 7 G06K  19/07, H04W  12/06, H04L  

29/06 
(22) 29.03.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 100209174 20.05.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2012 
(71) MXTRAN INC.,  (TW) 

9F, No. 16, Li Hsin Road, Science Park, Hsinchu 300, Taiwan 
(72) LU KUAN HUNG (TW), LIN WEI HER  (TW), CHANG JEN HO  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(54) Thẻ thông minh và tấm mạch tích hợp cho thẻ thông minh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm mạch tích hợp cho thẻ thông minh. Tấm mạch tích hợp bao 
gồm một bảng mạch in linh hoạt (FPC) và một chip mạch tích hợp được gắn trên đó. 
Chip mạch tích hợp liên lạc với thiết bị đầu cuối và thẻ thông minh. Chip mạch tích hợp 
có bộ giải mã và bộ xử lý dữ liệu. Thiết bị đầu cuối mã hóa dữ liệu bằng dãy số đã nhập 
để chuyển đổi thành dữ liệu được mã hóa, và gửi dữ liệu đã mã hóa tới chip mạch tích 
hợp. Bộ giải mã giải mã dữ liệu mã hóa để lấy dữ liệu. Bộ xử lý dữ liệu tạo ra dữ liệu đã 
được xử lý theo dữ liệu đã được lấy và gửi dữ liệu đã được xử lý tới thẻ thông minh.  
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(11) 31500 
(21) 1-2012-00883 (51) 7 A47C 17/00, 17/86 
(22) 30.03.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 61/469,332 30.03.2011 US 

61/515,677 05.08.2011 US 
13/304,172 23.11.2011 US 

(71) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC.  (US) 
One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, United States of America 

(72) Timothy A. BRANDTNER (US), Peter J. FYNBOH (US), Christopher Jon LEJCHER 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống lắp ghép đồ nội thất 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống lắp ráp cho phép lắp tháo rời được và vận chuyển các bộ 
phận phụ cho các sản phẩm đồ nội thất để ngồi. Các bộ phận phụ đã tháo rời cho phép 
vận chuyển hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ khoảng trống chết được tạo ra do vận chuyển 
các sản phẩm đồ nội thất đã được lắp ghép có hình dạng không đều. Hệ thống lắp ghép 
này bao gồm hộp ngồi có khung hình chữ nhật tạo thành khoang trong có thể tiếp cận 
được che phủ bởi mặt đỡ trên. Hệ thống lắp ghép còn bao gồm phần tựa lưng có mặt tiếp 
giáp hộp ngồi và ít nhất có mặt tiếp giáp phần đặt tay. Phần tựa lưng còn có khoang 
trong có thể tiếp cận qua khoảng hở đóng kín được để tiếp cận phần bên trong vào các 
mặt tiếp giáp phần đặt tay. Hệ thống lắp ghép còn bao gồm lắp mặt tiếp giáp vào phần 
đặt tay để giữ chặt phần đặt tay vào mặt tiếp giáp phần đặt tay của phần tựa lưng và 
khung hình chữ nhật của hộp ngồi.  
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(11) 31501 
(21) 1-2012-00889 (51) 7 A01N  43/40, A61K  31/44 
(22) 31.08.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/047262 31.08.2010 (87) WO/2011/028689 10.03.2011 
(30) 61/238,903 01.09.2009 US 

61/308,524 26.02.2010 US 
61/310,952 05.03.2010 US 

(71) CATABASIS PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
161 First Street, Suite 1A, Cambridge, Massachusetts 02142, United States of America 

(72) MILNE, Jill C. (US), JIROUSEK, Michael R. (US), BEMIS, Jean E. (US), VU, Chi B. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể tiếp hợp axit béo niaxin và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề xuất thể tiếp hợp axit béo niaxin; dược phẩm chứa thể tiếp hợp axit béo 
niaxin với lượng hữu hiệu để điều trị bệnh hoặc phòng ngừa bệnh chuyển hóa.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
80 

(11) 31502 
(21) 1-2012-00892 (51) 7 A43B  3/24, A43C  1/04,  11/24 
(22) 04.01.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/CN2010/000012    04.01.2010 (87) WO/2011/079480 07.07.2011 
(30) PCT/CN2010/000012       04.01.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2012 
(75) SHEN, HSIU-HUI  (TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe City, Taipei County 23444, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Giày 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giày bao gồm thân giày có gót giày, trong đó thân giày được đi bởi 
một người dùng xác định, và không gian điều chỉnh được tạo thành ở dưới cùng của thân 
giày thông qua gót giày và ít nhất một đai giày, trong đó đai giày có khả năng được vòng 
trên thân giày người sử dụng, và đai giày được bố trí xung quanh không gian điều chỉnh.  
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(11) 31503 
(21) 1-2012-00896 (51) 7 C07K  16/28, A61P  35/00, A61K  

47/48,  39/395 
(22) 30.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/IB2010/054422     30.09.2010 (87) WO2011/039724 07.04.2011 
(30) 09305938.4      02.10.2009 EP 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) BOUCHARD HervÐ (FR), COMMERCON Alain (FR), FROMOND Claudia  (FR), 

MIKOL Vincent (FR), PARKER Fabienne  (FR), SASSOON Ingrid  (FR), TAVARES 
Daniel  (US) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể liên kết đặc hiệu với thụ thể EphA2 và thể liên hợp 

chứa kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể hoặc phân đoạn gắn kết epitop của nó mà gắn kết đặc 

hiệu với thụ thể EphA2. Sáng chế còn đề cập đến thể liên hợp chứa tác nhân gây độc tế 
bào được liên kết cộng hoá trị với kháng thể và phương pháp điều chế thể liên hợp này.  
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(11) 31504 
(21) 1-2012-00900 (51) 7 G06F  3/042 
(22) 03.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/065118     03.09.2010 (87) WO2011/027853 10.03.2011 
(30) 2009-205058 04.09.2009 JP 

2010-159109 13.07.2010 JP 
(75) YOSHIDA, KENJI  (JP) 

9-14-2302, Koishikawa 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1120002 (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị nhập/xuất dữ liệu, thiết bị xử lý thông tin, hệ thống 

nhập/xuất thông tin, vật mang thông tin dạng in và phương 
pháp nhập/xuất thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kỹ thuật xuất ra liên tục dữ liệu nội dung trong việc xuất dữ liệu nội 
dung bằng cách sử dụng mẫu điểm. Trong phương pháp xử lý thông tin theo sáng chế, 
bằng cách lưu trữ file dữ liệu nội dung để lưu trữ dữ liệu nội dung hoặc mã chấm được 
xác định bởi mẫu điểm và cũng có chức năng làm thông tin chỉ dẫn để chỉ ra dữ 1iệu nội 
dung khác cần được xuất ra liên tục sau khi xuất ra dữ liệu nội dung mong muốn, dữ liệu 
nội dung đó có thể được xuất ra liên tục.  
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(11) 31505 
(21) 1-2012-00905 (51) 7 A01N  57/00, C07C  403/00 
(22) 26.08.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/046782 26.08.2010 (87) WO/2011/028596 10.03.2011 
(30) 61/239,855 04.09.2009 US 

61/297,324 22.01.2010 US 
61/348,767 27.05.2010 US 

(71) GLAXOSMITHKLlNE LLC  (US) 
One Franklin Plaza 200 North 16th Street Philadelphia, Pennsylvania 19102, United 
States 

(72) CHEN, Pingyun (US), COUCH, Ricky (US), DUAN, Maosheng (CN), GRIMES, 
Richard, Martin (GB), KAZMIERSKI, Wieslaw, Mieczyslaw (US), NORTON, Beth, 
Adams (US), TALLANT, Matthew (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất kháng virut và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức:  
 

  
 

được dùng để điều trị tình trạng nhiễm HCV ở người. Sáng chế cũng đề cập đến các 
muối của hợp chất này dược phẩm chứa hợp chất này hoặc muối của nó.  
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(11) 31506 
(21) 1-2012-00913 (51) 7 C07D  487/04 
(22) 20.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/049471 20.09.2010 (87) WO/2011/035231 24.03.2011 
(30) 61/244,297      21.09.2009 US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) CHO, Aesop (US), KIM, Choung, U. (US), XU, Jie  (US), RAY, Adrian, S.  (US), 

METOBO, Samuel, E. (KE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất tương tự carba-nucleosit được thế bằng flo ở vị trí số 2' 

để điều trị kháng virut 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất pyrolo[1,2-f][1,2,4]triazmyl, imiđazo[1,5- f][1,2,4]triazinyl, i-

mi®azo[1,2-f][1,2,4]triazinyl và [1,2,4]triazolo[4,3- f][1,2,4]triazinyl nucleosit, nucleosit 
phosphat và các tiền dược chất của nó, trong đó vị trí số 2' của hợp chất đường nucleosit 
được thế bằng các phần tử thế halogen và cacbon. Sáng chế đề xuất các hợp chất, chế 
phẩm để điều trị bệnh nhiễm virut Flaviviridae, đặc biệt là bệnh viêm gan C do cả chủng 
HCV kiểu dại và chủng HCV đột biến gây ra.  
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(11) 31507 
(21) 1-2012-00961 (51) 7 G06F  1/32,  9/445, H04W  52/02 
(22) 07.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/FI2010/050690      07.09.2010 (87) WO/2011/051543 05.05.2011 
(30) 12/606,842      27.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Martti Kalevi VOUTILAINEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị bất khả biến, phương pháp và vật ghi đọc được bằng 

máy tính để vận hành thiết bị bất khả biến này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới các thiết bị và các phương pháp có thể bao gồm bước nhận lệnh tắt 

nguồn tại hệ thống phụ thứ nhất bao gồm bộ xử lý thứ nhất, bộ nhớ khả biến thứ nhất, bộ 
nhớ bất khả biến thứ nhất, bộ nén/bộ giải nén thứ nhất, và mạch điều khiển công suất thứ 
nhất, bộ nhớ khả biến thứ nhất được cấu hình để lưu dữ liệu trạng thái liên quan tới các 
điều kiện vận hành của hệ thống phụ thứ nhất. Để đáp ứng với việc nhận cửa lệnh tắt 
nguồn, các thiết bị và các thiết bị có thể làm cho bộ nén/bộ giải nén thứ nhất nén dữ liệu 
trạng thái để tạo dữ liệu trạng thái được nén và để làm cho dữ liệu trạng thái được nén 
được lưu trong bộ nhớ bất khả biến thứ nhất. Để đáp ứng với việc lưu của dữ liệu trạng 
thái được nén trong bộ nhớ bất khả biến thứ nhất, các thiết bị và các thiết bị có thể làm 
cho mạch điều khiển công suất thứ nhất tắt nguồn cho hệ thống phụ thứ nhất.  
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(11) 31508 
(21) 1-2012-00977 (51) 7 C07D  405/04, A01N  43/56 
(22) 12.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/052228 12.10.2010 (87) WO2011/059619 19.05.2011 
(30) 61/255,996       29.10.2009 US 
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) ANDREASSI II John Lawrence (US), TAGGI Andrew Edmund (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất azolyl benzen đã được thế dị vòng hai vòng, chế 

phẩm chứa chúng và phương pháp trừ nấm 
  (57)     

  
 

Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức 1, bao gồm tất cả các chất đồng phân lập 
thể, các N-oxit, và các muối của chúng, trong đó Y, W, Q, R1, R2, R3 và R4 là như được 
xác định trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề xuất các chế phẩm chứa hợp chất có công 
thức 1 và phương pháp phòng trừ bệnh cho thực vật do nấm gây ra bao gồm việc phun 
hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng chế với lượng hữu hiệu.  
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(21) 1-2012-01007 (51) 7 C07D  498/04, A61K  31/519,  
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(22) 14.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/048695 14.09.2010 (87) WO2011/034830 24.03.2011 
(30) 61/242,586 15.09.2009 US 

1055806 16.07.2010 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54, rue la Boetie 75008 Paris, France 
(72) KOSLEY, Raymond Walter, Jr. (US), SHER, Rosy (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dihydro benzoxycloalkyloxymetyl 

oxazolopyrimidinon được thế và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dihydro benzoxycloalkyloxymetyl oxazolopyrimidinon 
được thế có công thức (I):  

 

  
 

trong đó n, R1, R2, R3, R4, R5 và R6 là như được xác định trong bản mô tả sáng chế. Sáng 
chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất này kể cả các chất trung gian. Hợp chất 
theo sáng chế là chất điều biến thụ thể glutamat hướng chuyển hóa (mGluR), cụ thể là 
thụ thể mGluR2. Do đó, hợp chất theo sáng chế là hữu hiệu làm dược chất, đặc biệt là để 
điều trị và/hoặc phòng ngừa nhiều rối loạn ở hệ thần kinh trung ương (CNS), bao gồm, 
nhưng không chỉ giới hạn ở, các tình trạng bệnh lý thoái hóa thần kinh cấp tính và mạn 
tính, loạn tâm thần, rối loạn suy giảm nhận thức, chứng co giật, chứng lo âu, chứng trầm 
cảm, chứng đau nửa đầu, chứng đau, rối loạn giấc ngủ và chứng nôn.  
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(11) 31510 
(21) 1-2012-01030 (51) 7 G06F  9/445 
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(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED   (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) BAI, Ning (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và máy khách tải xuống gói cài đặt 

phần mềm 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống và máy khách tải xuống gói cài đặt phần mềm, 

để thực hiện tải xuống và cài đặt gói cài đặt phần mềm, mà không cần phải tìm kiếm trên 
mạng địa chỉ tải xuống của gói cài đặt phần mềm. Phương pháp bao gồm các bước: đạt 
được, bởi máy khách, thông tin danh sách gói cài đặt phần mềm từ máy chủ lưu trữ phần 
mềm; chọn, bởi máy khách, ít nhất một gói cài đặt phần mềm cần tải xuống, từ thông tin 
danh sách gói cài đặt phần mềm; chọn, bởi máy khách, ít nhất một máy chủ lưu trữ phần 
mềm và máy khách khác, mà đã tải xuống gói cài đặt phần mềm được chọn, làm nguồn 
đích tải xuống, và gửi yêu cầu tới nguồn đích tải xuống để tải xuống gói cài đặt phần 
mềm được chọn.  
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(11) 31511 
(21) 1-2012-01040 (51) 7 C07D  221/20,  471/10, A61K  

31/438, A61P  3/10 
(22) 11.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/052126 11.10.2010 (87) WO2011/046851 21.04.2011 
(30) 61/251,839 15.10.2009 US 

61/303,334 11.02.2010 US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, City of Indianapolis, State of Indiana 46285, United States of 
America 

(72) HAMDOUCHI, Chafiq (US), LINESWALA, Jayana, Pankaj (US), MAITI, Pranab (IN)
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất spiropiperidin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
trong đó các biến có ý nghĩa như được xác định trong bản mô tả hoặc muối dược dụng 
của nó cũng như dược phẩm chứa hợp chất này. Các hợp chất và dược phẩm theo sáng 
chế là hữu dụng dùng trong việc điều trị bệnh tiểu đường.  
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(11) 31512 
(21) 1-2012-01093 (51) 7 C07K  16/24, A61K  39/395 
(22) 26.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/054148 26.10.2010 (87) WO/2011/056600 12.05.2011 
(30) 61/254,982 26.10.2009 US 

61/381,287 09.09.2010 US 
(71) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320, United States of America
(72) TOWNE, Jennifer, E. (US), CHENG, Janet, D.  (US), O'NEILL, Jason, C. (US), 

ZHANG, Yu (US), SUN, Yu (CN), CERNE, Heather (US), PIPER, Derek, E. (US), 
KETCHEM, Randal, R. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein liên kết kháng nguyên intơlơkin-23 và dược phẩm 

chứa protein này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến protein liên kết kháng nguyên mà liên kết với intơlơkin-23 (IL-23) 

và dược phẩm chứa protein này. Sáng chế cũng đề cập đến axit nucleic mã hoá protein 
liên kết kháng nguyên, vật truyền và tế bào chủ chứa vật truyền này.  
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(11) 31513 
(21) 1-2012-01102 (51) 7 F02D  41/00, F02N  11/00 
(22) 20.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 100114669 27.04.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Jung-Chi HUANG (TW), Hsin Chung WU (TW), Wai I WANG (TW), Ta Kong 

WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống dừng trạng thái chạy không tải tự động của động 

cơ và phương pháp điều khiển dừng trạng thái chạy không tải 
tự động của động cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống dừng trạng thái chạy không tải tự động của động cơ bao 
gồm bộ cảm biến tốc độ, bộ cảm biến tốc độ quay, bộ định thời, công tắc dừng trạng 
thái chạy không tải, công tắc điều khiển dừng trạng thái chạy không tải và bộ điều khiển 
dừng trạng thái chạy không tải được nối điện với tất cả các bộ phận nêu trên. Khi động 
cơ ở chế độ hoạt động và công tắc dừng trạng thái chạy không tải ở trạng thái dừng chạy 
không tải tự động, nếu bộ cảm biến tốc độ đo được tốc độ của xe môtô bằng không, và 
bộ định thời đo khoảng thời gian trong đó tốc độ quay nhỏ hơn so với tốc độ định trước, 
là lớn hơn một giá trị định trước, thì bộ điều khiển dừng trạng thái chạy không tải sẽ đưa 
ra một tín hiệu điều khiển tới công tắc điều khiển dừng trạng thái chạy không tải để điều 
khiển công tắc điều khiển nguồn điện tắt động cơ. Như vậy, bằng cách sử dụng các bộ 
cảm biến hiện có, động cơ có thể tự động dừng trạng thái chạy không tải, nhờ đó chi phí 
có thể được giảm bớt và quy trình thao tác không mong muốn có thể được ngăn ngừa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp điều khiển dừng trạng thái chạy không 
tải tự động của động cơ.  
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(11) 31514 
(21) 1-2012-01103 (51) 7 F01M  13/04 
(22) 20.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 100114668 27.04.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Tsu-Chuan CHOU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu đường dẫn dầu dùng cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu đường dẫn dầu dùng cho động cơ có hai nửa hộp trục khuỷu 
lắp ráp và hai ổ đỡ chính lần lượt lắp trong hai nửa hộp trục khuỷu. Từng nửa hộp trục 
khuỷu có đường dẫn trong, mặt trên hộp trục khuỷu, kênh dẫn về phía ổ đỡ, và rãnh mặt 
trên được tạo ra ở mặt trên hộp trục khuỷu và nối thông đường dẫn trong và kênh dẫn về 
phía ổ đỡ. Do đó, toàn bộ đường dẫn dầu có kết cấu đơn giản, tổn thất áp suất dầu được 
giảm bớt, và các công đoạn gia công cần thiết được giảm bớt bằng cách tạo hình khuôn 
rãnh.  
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(11) 31515 
(21) 1-2012-01118 (51) 7 B28B  1/087 
(22) 27.07.2009 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/ES2009/070314      27.07.2009 (87) WO2011/012732 03.02.2011 
(71) COSENTINO, S.A.  (ES) 

Ctra. Baza a Huercal -Overa, Km. 59, E-04850 Cantoria (AlmerÝa), Spain 
(72) RAMãN MORENO, JosÐ, Luis (ES), RODRÝGUEZ GARCÝA, Salvador, Cristãbal 

(ES), MEDINA JIMÐNEZ, Adri¸n (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm không phẳng từ đá kết khối và 

sản phẩm thu được bằng phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm không phẳng từ đá kết khối như 

chậu rửa, bồn rửa, v.v.. bằng cách nén rung trong chân không. Phương pháp này sử dụng 
khuôn trong đó hỗn hợp nguyên liệu đúc khuôn được nạp vào đó. Sáng chế còn đề cập 
đến sản phẩm thu được bằng phương pháp nêu trên có hai hoặc nhiều màu riêng biệt. 
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(11) 31516 
(21) 1-2012-01130 (51) 7 F01M  1/02 
(22) 24.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 100114672 27.04.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO. LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Tsu-Chuan CHOU (TW), Wen-Shyong WANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu bôi trơn dùng cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu bôi trơn dùng cho động cơ bao gồm hộp trục khuỷu, xi lanh, 
và van điều chỉnh lưu lượng. Hộp trục khuỷu có mặt trên hộp trục khuỷu, lỗ lắp bu lông 
hộp trục khuỷu, đường dẫn trong hộp trục khuỷu, và rãnh dầu trong đó lỗ lắp bu lông 
hộp trục khuỷu hở ra ở mặt trên hộp trục khuỷu, rãnh dầu được tạo ra trên mặt trên hộp 
trục khuỷu và đường dẫn trong hộp trục khuỷu kéo dài tới rãnh dầu. Xi lanh có đáy xi 
lanh, đường dẫn trong xi lanh, và lỗ lắp bu lông xi lanh, trong đó đáy xi lanh được kết 
hợp với mặt trên hộp trục khuỷu và đường dẫn trong xi lanh mở ra ở đáy xi lanh để nối 
thông với rãnh dầu và còn kéo dài tới lỗ lắp bu lông xi lanh. Van điều chỉnh lưu lượng 
được bố trí ở đường dẫn trong xi lanh. Như vậy, việc bố trí van điều chỉnh lưu lượng 
không bị giới hạn, vì thế đường dẫn dầu trong hộp trục khuỷu có thể được thiết kế theo 
cách linh hoạt hơn.  
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(11) 31517 
(21) 1-2012-01135 (51) 7 B23K  35/36 
(22) 24.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-98461 26.04.2011 JP 
(71) ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

1-1-9, Tsurumi, Tsurumi-ku, Osaka 538-0053 Japan 
(72) Tetsuya Yamanaga (JP), Fumio Ishiga (JP), Yasuo Chiba (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thuốc hàn để hàn nhúng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thuốc hàn để hàn nhúng có độ bám tốt và có khả năng ngăn tạo các 
vảy hàn.  
Thuốc hàn để hàn nhúng gồm có hợp chất polyalkylen (A) có trong phân tử của nó một 
cấu trúc đơn vị lặp lại được mô tả bởi công thức tổng quát (1): -(OR1)- và giá trị 
hydroxyl từ 10 tới 600, trong đó R1 là một nhóm được chọn từ nhóm etylen, nhóm 
propylen, nhóm isopropylen.  
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(11) 31518 
(21) 1-2012-01138 (51) 7 H04L  29/00 
(22) 24.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 13/106,937 13.05.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Honglei MIAO (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

nhận tín hiệu truyền không cân bằng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ thu HSPA MIMO được cấu hình để nhận tín hiệu truyền không 

cân bằng, cùng như phương pháp vận hành bộ thu. Theo các phương án thực hiện cụ thể, 
phương pháp có thể bao gồm bước nhận hệ thống tín hiệu liên lạc nhiều đầu vào và đầu 
ra bao gồm ít nhất một tín hiệu sơ cấp tại mức công suất thứ nhất từ ăng ten thứ nhất và 
tín hiệu thứ cấp tại mức công suất thứ hai khác với mức công suất thứ nhất từ ăng ten thứ 
hai. Phương pháp có thể cũng bao gồm bước ước lượng ít nhất một thông số của tín hiệu 
liên lạc. Phương pháp có thể còn bao gồm bước áp dụng ít nhất một thông số khi được 
xác định để tính toán các hệ số sai số bình phương trung bình tối thiểu tuyến tính. 
Phương pháp còn có thể bao gồm bước áp dụng các hệ số sai số bình phương trung bình 
tối thiểu tuyến tính để xử lý tín hiệu liên lạc.  
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(11) 31519 
(21) 1-2012-01140 (51) 7 H05K  3/00 
(22) 25.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-099172 27.04.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2012 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Tsuyoshi HIMORI (JP), Masaaki KATSUMATA (JP), Toshikazu KONDOU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất bản mạch in 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất bản mạch in, trong đó keo dẫn điện được điền 
đầy trong lỗ thứ nhất được tạo ra trên vật liệu chưa được lưu hóa thứ nhất, vật liệu này có 
cả hai mặt được dính màng bảo vệ thứ nhất sao cho tạo ra bản mạch thứ nhất được. Keo 
chứa chi tiết sợi thu được bằng cách trộn chi tiết sợi được tái sinh để thu được keo tái 
sinh; quy trình lọc được thực hiện qua bộ lọc; dung môi hoặc tương tự được bổ sung; và 
độ nhớt, tỷ lệ hợp phần hoặc tương tự được điều chỉnh sao cho keo tái sử dụng sản xuất. 
Keo tái sử dụng được điền đầy trong lỗ thứ hai được tạo thành trên vật liệu chưa được 
lưu hóa thứ hai, vật liệu này có cả hai mặt có dính màng bảo vệ.  
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(11) 31520 
(21) 1-2012-01149 (51) 7 C07K  14/325, A01N  63/02 
(22) 27.09.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/050369 27.09.2010 (87) WO 2011/041256 07.04.2011 
(30) 61/247,986      02.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2012 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) GAO, Yan (US), CONVILLE, Jared (US), CHEN, Jeng, Shong (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Protein Cry1Ba có hoạt tính diệt côn trùng và phương pháp 

tạo ra protein này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp khống chế côn trùng được cải tiến. Cụ 

thể là, sáng chế đề xuất protein CrylBa được thiết kế mới (eCrylBa) gây độc đối với côn 
trùng gây hại thuộc bộ cánh vảy cao hơn. Bằng cách thay thế ít nhất một axit amin trong 
miền I của protein Cry1 Ba để tạo ra Cryl Ba có đặc tính diệt côn trùng được thay đổi 
đáng kể. Ngoài ra, sáng chế đề cập phương pháp tạo ra protein Cry1 Ba được thiết kế và 
phương pháp sử dụng trình tự axit nucleic ecryBa, ví dụ trong thực vật chuyển gen để 
biểu hiện các protein eCrylB góp phần bảo vệ cây trồng khỏi sự phá hoại của côn trùng.  
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(11) 31521 
(21) 1-2012-01150 (51) 7 H01R  24/02,  9/05,  13/648 
(22) 14.05.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/034870 14.05.2010 (87) WO 2010/135181 25.11.2010 
(30) 61/180,835 22.05.2009 US 

12/633,792 08.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2012 
(71) JOHN MEZZALINGUA ASSOCIATES, INC.  (US) 

Legal Department, 6176 East Molloy Rd, East Syracuse, New York 13057, United 
States of America 

(72) PURDY, Eric (US), MONTENA, Noah (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đầu nối cáp đồng trục và phương pháp tạo tính liên tục điện 

cho đầu nối cáp đồng trục 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu nối cáp đồng trục bao gồm thân đầu nối, trụ đỡ ăn khớp được 

với thân đầu nối, trong đó trụ đỡ này có một mép, đai ốc quay được quanh trục so với trụ 
đỡ và thân đầu nối, đai ốc này có đầu thứ nhất và đầu thứ hai đối diện, trong đó đai ốc 
này có một môi bên trong, và trong đó phần đầu thứ hai của đai ốc tương ứng với phần 
của đai ốc kéo dài từ đầu thứ hai của đai ốc tới mặt bên của môi của đai ốc quay về đầu 
thứ nhất của đai ốc tại một điểm gần nhất với đầu thứ hai của đai ốc, và phần đầu thứ 
nhất của đai ốc tương ứng với phần đai ốc kéo dài từ đầu thứ nhất của đai ốc tới điểm 
gần nhất với đầu thứ hai của đai ốc của cùng mặt bên của môi quay về đầu thứ nhất của 
đai ốc; và bộ phận liên tục điện được đặt bên trong phần đầu thứ hai của đai ốc và tiếp 
xúc với trụ đỡ và đai ốc, sao cho bộ phận liên tục điện mở rộng tính liên tục điện nối đất 
thông qua trụ đỡ và đai ốc được chuẩn bị.  
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(11) 31522 
(21) 1-2012-01154 (51) 7 A61M  11/04,  1/20, A61L  9/03 
(22) 11.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/006198 11.10.2010 (87) WO2011/042212 14.04.2011 
(30) 12/576,951       09.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2012 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) YANG, Zuyin (US), WRENN, Suan, E. (US) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Máy tạo khí dung và phương pháp tạo khí dung 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy tạo khí dung bao gồm ống dẫn phức hợp 1, 2, 3 , 4 để vận chuyển 
nhiều chất lỏng 5,6 tới bộ phận đốt nóng 7 với tốc độ chảy sao cho các chất lỏng này tới 
bộ phận đốt nóng ở nồng độ mong muốn. Bộ phận đốt nóng làm bay hơi các chất lỏng 
này để tạo ra chất lỏng bay hơi hòa trộn với không khí xung quanh để tạo ra khí dung 
của nhiều chất lỏng với nồng độ mong muốn. Sáng chế còn đề xuất phương pháp tạo khí 
dung bao gồm vận chuyển chất lỏng thứ nhất và thứ hai qua bấc thứ nhất và thứ hai có 
độ dài khác nhau từ nguồn cung cấp chất lỏng tới bộ phận đốt nóng sao cho các chất 
lỏng này tới bộ phận đốt nóng ở nồng độ mong muốn và làm bay hơi các chất lỏng này ở 
bộ phận đốt nóng để tạo ra chất lỏng bay hơi hòa trộn với không khí xung quanh để tạo 
ra khí dung của các chất lỏng này ở nồng độ mong muốn.  
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(11) 31523 
(21) 1-2012-01169 (51) 7 A61K  38/28,  38/26,  47/20, A61P  

3/10 
(22) 11.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/067250 11.11.2010 (87) WO/2011/058083 19.05.2011 
(30) 10 2009 052 831.8 13.11.2009 DE 

10 2010 020 902.3 18.05.2010 DE 
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 
(72) HAGENDORF, Annika (DE), HAUCK, Gerrit (DE), MULLER, Werner (DE), 

SCHOETTLE, Isabell (DE), SIEFKE-HENZLER, Verena (DE), TERTSCH, Katrin 
(DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng chứa chất chủ vận GLP-1, insulin và 

methionin, hỗn hợp chứa dược phẩm này và kit chứa hỗn hợp 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng chứa chất chủ vận GLP-1, và/hoặc muối dược 
dụng của nó, insulin và/hoặc muối dược dụng của nó, và tuỳ ý, ít nhất một tá dược dược 
dụng, trong đó dược phẩm này chứa methionin. Sáng chế cũng đề cập đến hỗn hợp chứa 
dược phẩm này và kit chứa hỗn hợp này.  
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(11) 31524 
(21) 1-2012-01171 (51) 7 G21C  9/00 
(22) 26.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-100002 27.04.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2012 
(71) HITACHI-GE NUCLEAR ENERGY, LTD.  (JP) 

1-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki, Japan 
(72) Koji NAMBA (JP), Masaya OHTSUKA (JP), Koji FUJIMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhà máy điện hạt nhân, phương tiện và phương pháp làm mát 

nước ở bể nhiên liệu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nhà máy điện hạt nhân, phương tiện và phương pháp làm mát nước 

ở bể nhiên liệu để loại bỏ sự giảm mức nước trong bể nhiên liệu mà không cần sử dụng 
nguồn điện khi hệ thống nước tuần hoàn bị trục trặc. Nhà máy điện hạt nhân bao gồm 
thùng lò áp lực (2) bao bọc lò phản ứng (1) chứa nhiên liệu hạt nhân; thùng chứa lò phản 
ứng (3) chứa thùng lò áp lực (2), bể nhiên liệu (11) chứa nhiên liệu đã cháy (12); tòa nhà 
chứa lò phản ứng (10) chứa thùng lò áp lực (2), thùng chứa lò phản ứng (3) và bể nhiên 
liệu (11); hệ thống nước tuần hoàn (21) được làm thích ứng để làm mát bằng hệ thống 
tuần hoàn cưỡng bức cho nước ở bể nhiên liệu (14) trong bể nhiên liệu (11); và ít nhất 
một ống dẫn nhiệt (13) để truyền nhiệt của nước ở bể nhiên liệu (14) trong bể nhiên liệu 
(11) và thải nhiệt vào môi trường.  
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(11) 31525 
(21) 1-2012-01172 (51) 7 G21C  13/00 
(22) 26.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-100837 28.04.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2012 
(71) HITACHI-GE NUCLEAR ENERGY, LTD.  (JP) 

1-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 317-0073, Japan 
(72) Yoichi WADA (JP), Masaya OHTSUKA (JP), Hideaki NISHIKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhà máy điện hạt nhân và phương pháp vận hành nhà máy này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nhà máy điện hạt nhân và phương pháp vận hành nhà máy này. 
Trong nhà máy điện hạt nhân theo sáng chế, các phương tiện xử lý hyđro không cần sử 
dụng nguồn điện được bố trí bên ngoài thùng chứa lò phản ứng và trong phần trên của 
tòa nhà chứa lò phản ứng. Thiết bị dò hyđro trong tòa nhà chứa lò phản ứng được nối với 
thiết bị điều khiển được vận hành bằng nguồn điện độc lập được kích hoạt tại thời gian 
xảy ra sự cố mất điện hoàn toàn tại nhà máy. Đường tuần hoàn để tuần hoàn không khí 
được tạo ra trong tòa nhà chứa lò phản ứng được bố trí trong tòa nhà chứa lò phản ứng và 
bên ngoài thùng chứa lò phản ứng. ống xử lý hyđro nối với đường tuần hoàn và cả hành 
lang và buồng chứa thiết bị. Khi sự cố nghiêm trọng và sự cố mất điện hoàn toàn tại nhà 
máy xảy ra và khi nồng độ hyđro dò được bằng thiết bị dò hyđro lớn hơn nồng độ đặt 
trước, thì ống xử lý hyđro được đưa vào sử dụng bằng thiết bị điều khiển. Không khí 
chứa hyđro được đưa vào các phương tiện xử lý hyđro qua ống xử lý hyđro và đường 
tuần hoàn.  
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(11) 31526 
(21) 1-2012-01194 (51) 7 H04W  72/12,  52/14 
(22) 20.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/006423 20.10.2010 (87) WO/2011/050921 05.05.2011 
(30) 09 013 756.3 02.11.2009 EP 

10 008 477.1 13.08.2010 EP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 5718501 (JP) 
(72) FEUERSANGER, Martin (DE), LOHR, Joachim  (DE), WENGERTER, Christian (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp và thiết bị để báo cáo cho eNodeB về trạng thái 

công suất truyền của thiết bị người dùng trong hệ thống 
truyền thông di động sử dụng sự gộp sóng mang thành phần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp để báo cho một eNodeB về trạng thái công suất 
truyền của thiết bị người dùng trong một hệ thống truyền thông di động sử dụng sự gộp 
sóng mang thành phần (CC - Component Carrier). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
việc thực thi các phương pháp bằng phần cứng và bằng phần mềm. Sáng chế đề xuất các 
thủ tục để cho phép eNudeB nhận biết trạng thái sử dụng công suất của một UE trong 
một hệ thống truyền thông sử dụng sự gộp sóng mang. UE chỉ báo cho eNodeB, khi nào 
UE gần sử dụng đến công suất truyền UE tối đa tổng cộng của nó hoặc khi nào nó vượt 
quá công suất này. Điều này đạt được do UE gộp (các) chỉ báo và/hoặc các CE MAC 
mới với một hoặc nhiều đơn vị dữ liệu giao thức được truyền trên các sóng mang thành 
phần tương ứng trong một khung con đơn mà đang cung cấp cho eNodeB thông tin trạng 
thái công suất. Các CE MAC này có thể báo cáo một dự phòng công suất cho mỗi UE. 
Như một lựa chọn, các CE MAC có thể báo cáo các dự phòng công suất và/hoặc sự giảm 
công suất cho mỗi CC được áp dụng cho các CC liên kết lên tương ứng.  
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(11) 31527 
(21) 1-2012-01204 (51) 7 A61K  31/164,  31/56,  45/06, A61P  

35/00 
(22) 27.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/IB2010/054866    27.10.2010 (87) WO 2011/051894  05.05.2011 
(30) 61/256,160 29.10.2009  US 

61/293,903 11.01.2010  US 
61/355,834 17.06.2010  US 
61/355,888 17.06.2010  US 
61/369,929 02.08.2010  US 
61/383,933 17.09.2010  US 
61/389,969 05.10.2010 US 

(71) AVENTIS PHARMA S.A.  (FR) 
20 avenue Raymond Aron, F-92160 Antony, France 

(72) GUPTA Sunil (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất cabazitaxel dùng để điều trị bệnh ung thư tuyến 

tiền liệt, dược phẩm và sản phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) mà có thể ở dạng bazơ hoặc ở dạng hydrat 

hoặc solvat, kết hợp với prednison hoặc prednisolon, dùng làm thuốc trong việc điều trị 
ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt ung thư tuyến tiền liệt di căn, đặc biệt là đối với các 
bệnh nhân không được dùng phương pháp điều trị dựa trên taxan.  
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(11) 31528 
(21) 1-2012-01205 (51) 7 C14C  11/00,  13/00 
(22) 01.10.2009 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/IT2009/000445    01.10.2009 (87) WO 2011/039786 07.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2012 
(71) CONCERIA STEFANIA S.p.A.  (IT) 

Viale Magenta, 159 20022 Castano Primo (Milan) - Italy 
(72) RAMPONI, Angelo (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý bán thành phẩm làm bằng da thuộc, phương 

pháp xử lý bán thành phẩm làm bằng vải tương tự da thuộc và 
sản phẩm được tạo ra từ bán thành phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý bán thành phẩm làm bằng da thuộc bao gồm các 
bước:  
- tạo ra bán thành phẩm cần xử lý;  
- điều chế dung dịch xử lý chứa dung dịch chất kết dính và hạt bạc;  
- phủ dung dịch xử lý lên ít nhất một mặt của bán thành phẩm cần xử lý. 
Dung dịch chất kết dính nêu trên chứa protein tự nhiện trong dung dịch nước.   
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp xử lý bán thành phẩm làm bằng vải tương tự da 
thuộc  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm được tạo ra từ bán thành phẩm làm bằng da 
thuộc hoặc vải tương tự da thuộc được xử lý bằng các phương pháp nêu trên.  
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(11) 31529 
(21) 1-2012-01214 (51) 7 C10L  1/14,  10/00 
(22) 27.04.2012 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2012 
(71) Học viện kỹ thuật quân sự  (VN) 

100 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Đỗ Huy Thanh  (VN), Nguyễn Thành Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm phụ gia dùng để pha chế nhiên liệu diesohol, quy 

trình sản xuất chế phẩm phụ gia này, nhiên liệu diesohol chứa 
chế phẩm phụ gia này và quy trình pha chế nhiên liệu diesohol

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phụ gia dùng để pha chế nhiên liệu diesohol. Chế phẩm 
phụ gia này có thể được tổng hợp, bảo quản, sử dụng dễ dàng và có tính tương thích cao 
với etanol ngậm nước có hàm lượng etanol 95-96% theo thể tích để tạo vi nhũ tương bền 
của etanol ngậm nước trong nhiên liệu diesel. Sáng chế cũng đề cập đến nhiên liệu 
diesohol chứa chế phẩm phụ gia này, trong đó nhiên liệu diesohol theo sáng chế có các 
tính chất hóa lý phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5689-2005. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
sản xuất chế phẩm phụ gia nêu trên và quy trình pha chế nhiên liệu diesohol nêu trên.  
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(11) 31530 
(21) 1-2012-01239 (51) 7 B22D  18/00 
(22) 04.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 1416/MUM/2011     06.05.2011 IN 
(71) ENDURANCE TECHNOLOGIES PVT. LTD.  (IN) 

B 1/3 Chakan Industrial Area, Village Noghoje, Taluka Khed, Dist. Pune - 410501, 
Maharashtra, India 

(72) GODSE MOHAN (IN), SUBRAMANIAN Venkatanarayan (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp đúc sản phẩm từ hợp kim nhôm A356 

  (57)     Phương pháp đúc sản phẩm từ ít nhất một thỏi hợp kim nhôm A356 bao gồm các công 
đoạn : khử khí cho thỏi hợp kim nhôm A356 nóng chảy bằng cách sử dụng khí trơ, xử lý 
kim loại cho thỏi hợp kim nhôm A356 nóng chảy bằng kim loại nền, lọc thỏi hợp kim 
nhôm nóng chảy đã khử khí và rót thỏi nhôm nóng chảy đã lọc vào khuôn để tạo ra sản 
phẩm đúc, làm mát sản phẩm đúc và sau đó xử lý nhiệt. Công đoạn xử lý nhiệt bao gồm 
ram sản phẩm đúc, tôi sản phẩm đúc đã ram, và hóa già sản phẩm đúc đã tôi ở khoảng 
nhiệt độ định trước.  
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(11) 31531 
(21) 1-2012-01247 (51) 7 C07D  207/16, A61K  31/401, A61P  

3/10 
(22) 07.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/HU2010/000106 07.10.2010 (87) WO 2011/042765 14.04.2011 
(30) P0900638      07.10.2009 HU 
(71) EGIS GYOGYSZERGYAR NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG  

(HU) 
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest, Hungary 

(72) MRVAVIK, Andr¸s (HU), KOHEGYI, Imre (HU), PONGO, L¸szlã (HU), VoLK, 
Bal¸zs (HU), NEMETH, G¸bor (HU), BARKOCZY, Jãzsef (HU), NAGY, K¸lm¸n 
(HU), RUZSICS, Gyorgy (HU), BRODA, Judit (HU), DANCSO, Andr¸s (HU), 
KESZTHELYI, Adrienn (HU), DEBRECZENI, Jãzsef (HU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phức chất muối vô cơ của vildagliptin, quy trình điều chế 

phức chất này và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phức chất dược dụng của vildagliptin và/hoặc các dạng vô định 

hình và tinh thể, dạng khan, hyđrat vô định hình và tinh thể, solvat vô định hình và tinh 
thể của các phức này và quy trình điều chế chúng. Sáng chế cũng đề cập đến vildagliptin 
có độ tinh khiết cao và muối dược dụng của chúng được điều chế từ các phức chất của 
vildagliptin theo sáng chế, quy trình điều chế nó và dược phẩm chứa bazơ vildagliptin, 
các muối dược dụng và/hoặc phức chất của nó. Sáng chế đề xuất phức chất của 
vildagliptin có độ tinh khiết cao có lợi để làm dược chất.  
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(11) 31532 
(21) 1-2012-01270 (51) 7 A61K  9/20,  31/00,  9/00 
(22) 04.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/FR2010/052369  04.11.2010 (87) WO 2011/055083 12.05.2011 
(30) 0905299       05.11.2009 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) CHAN-SEW, Jonathan (FR), ELBAZ, Frantz (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Viên nén nhiều lớp và phương pháp bào chế viên nén này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén nhiều lớp có thể được phân tán trong nước, chứa một tác 
nhân chống sốt rét trong tổ hợp với ít nhất một tác nhân chống sốt rét khác. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp bào chế viên nén này.  
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(11) 31533 
(21) 1-2012-01275 (51) 7 E02D  3/10 
(22) 08.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-111145 18.05.2011 JP 
(71) PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.  (JP) 

2-8 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576, Japan 
(72) Takahiro KUMAGAI (JP), Kazuhiko UENO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp gia cố nền đất và bình giảm áp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp gia cố nền đất và bình giảm áp có thể được tạo ra trong 
vùng nền đất cần gia cố với đủ độ bền và độ kín khí. Trong phương pháp gia cố nền đất 
theo sáng chế, bình giảm áp (20) được tạo ra trong đất nhờ các công đoạn sau: đóng một 
ống thép (29) vào nền đất, ống thép (29) này có phần vành (28) nhô ra từ mặt trong ở 
phần trên của nó; loại bỏ đất trong ống thép đã được đóng (29); lắp đặt một tấm đáy (27) 
ở đầu dưới của ống thép (29); và đậy nắp che (30) lên phần vành (28) của ống thép (29). 
ống thoát nước (25) được nối với bơm hút (24) được tiếp nhận trong ống thép, ống hút 
(26) được nối với bơm chân không (23), và ống thẳng đứng (21) mà si phông thực hiện 
chức năng qua đó được bố trí nhô ra qua nắp che. Tiếp đó, nắp che được đưa vào tiếp 
xúc sát với phần vành (28) của ống thép (29) nhờ áp lực âm được tạo ra bằng cách vận 
hành bơm chân không, và lực hút nhờ bơm chân không và lực hút nhờ chức năng si 
phông của ống thẳng đứng dược sử dụng để hút và tháo nước lỗ rỗng trong nền đất cần 
được gia cố qua chi tiết ống thoát nước thẳng đứng (11) được bố trí trong đất.  
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(11) 31534 
(21) 1-2012-01287 (51) 7 C07K  16/26, A61K  39/395, A61P  

35/00 
(22) 15.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/006329 15.10.2010 (87) WO2011/045080 21.04.2011 
(30) 61/252,625      16.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2012 
(71) 1. BIOREALITES  (FR) 

35 rue de Verdun, F-92284 Suresnes cedex, France 
2. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
(INSERM)  (FR) 
101 rue dc Tolbiac, F-75654 Paris Cedex 13, France 
3. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  (FR) 
Campus GÐrard-Megie, 3 Rue Michel-Ange, F-75794 Paris Cedex 16, France 

(72) Julie PANNEQUIN (FR), Laure BOUDIER (FR), Dominique JOUBERT (FR), 
FrÐdÐric HOLLANDE (FR) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Kháng thể đơn dòng liên kết đặc hiệu với progastrin và 

phương pháp tạo kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng liên kết đặc hiệu với progastrin và các đoạn 

của nó. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm và phương pháp tạo kháng thể đơn dòng 
này. Kháng thể đơn dòng này được sử dụng để điểu trị bệnh ung thư kết tràng-trục tràng.  
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(11) 31535 
(21) 1-2012-01289 (51) 7 A61K  09/20 
(22) 09.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-105950 11.05.2011 JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan 
(72) Kazuhiro ISHIDA (JP), Fumihito NAITO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Viên nén và phương pháp bào chế viên nén 

  (57)    Sáng chế đề cập đến viên nén bao gồm: (A) thuốc kháng viêm không steroit không hoà 
tan trong nước; (B) este của axit béo của sucroza có điểm đông đặc bằng ít nhất 30oC và 
giá trị HLB bằng ít nhất 9; (C) hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm axit silixic khan 
nhẹ, silic đioxit có nước, và natri stearyl fumarat; (D) hợp chất được chọn từ nhóm bao 
gồm xenluloza tinh thể, xenluloza tinh thể được biến tính bằng silic điôxit, và xenluloza 
dạng bột; và (E) chất phân rã, sao cho tỷ lệ (B)/(A) giữa thành phần (A) và thành phần 
(B) nằm trong khoảng từ 0,03 đến 0,4 khối lượng.  
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(11) 31536 
(21) 1-2012-01294 (51) 7 A63B 1/00 
(22) 09.05.2012 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2012 
(75) Lê Nguyễn Khánh Trình  (VN) 

Số 36, ngõ 201, đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Xà đơn hai tầng xếp lại được 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến xà đơn hai tầng xếp lại được bao gồm : thanh xà trên (1) 
được lắp lồng vào các đầu trên của hai thanh đỡ xà thứ nhất (2) và hai thanh đỡ xà thứ 
hai (3) có dạng hình chữ T, trong đó các đầu trên của hai thanh đỡ xà thứ nhất (2) được 
cố định bằng hai bu lông vào thanh xà trên (1) và nằm ở bên ngoài các đầu trên của hai 
thanh đỡ xà thứ hai (3). Các thanh đỡ xà thứ nhất (2) và thứ hai (3) lần lượt được lắp 
lồng vào trong các thanh chân xà thứ nhất (4) và thứ hai (4') có dạng hình chữ T nằm 
ngược, và các bu lông được chốt qua các lỗ trên các thanh đỡ xà và các thanh chân xà, 
một thanh chịu lực (42) được hàn chéo nối "nét ngang" và "nét dọc" của chữ T của mỗi 
thanh chân xà (4, 4') tạo thành hình tam giác ở chân xà. Các thanh nối chân xà thứ nhất 
(5) và thứ hai (6) có độ dài khác nhau, thanh nối chân xà thứ nhất (5) dài hơn thanh nối 
chân xà thứ hai (6), lần lượt nối các thanh chân xà thứ nhất (4) và thứ hai (4') với nhau, 
trong đó mỗi thanh chân xà được bắt chặt vào một đầu của các thanh nối xà (5 và 6) 
bằng bu lông xuyên qua “nét ngang” của chữ T của mỗi thanh chân xà. Hai thanh giằng 
(8) được bố trí để nối thanh chân xà thứ nhất (4) với thanh chân xà thứ hai (4') theo 
chiều dọc, và thanh giằng (8) này được cắt khuyết hình chữ U (81) ở hai đầu. Thanh xà 
dưới (7) có thể lắp vào và tháo ra được khỏi các thanh đỡ xà thứ nhất (2) và thứ hai (3) ở 
các độ cao khác nhau nhằm bố trí thanh xà dưới (7) ở độ cao theo ý muốn. 
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(86) PCT/IN2010/000024  15.01.2010 (87) WO 2011/058574 19.05.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2012 
(75) 1. PRADEEP VASANT JOSHI  (IN) 

Flat No. 4, Akshay Sankul, United Western Hsg. Soc., Karve Nagar, Pune 411052, 
India 
2. SHILPA PRADEEP JOSHI  (IN) 
Flat No. 4, Akshay Sankul, United Western Hsg. Soc., Karve Nagar, Pune 411052, 
India 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm thích hợp để sử dụng trong công trình xây dựng và 

quy trình sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thích hợp để sử dụng trong công trình xây dựng, trong đó 

chế phẩm này chứa nước, chất làm đặc, chất làm ổn định độ pH, chất bảo quản, chất kết 
tụ, chất gắn kết tiền polyme hóa dạng anion, tro đáy, hỗn hợp hạt silic oxit, đá dăm, chất 
gia trọng và chất độn. Sáng chế còn đề xuất quy trình sản xuất chế phẩm này. Chế phẩm 
theo sáng chế thân thiện với môi trường, không chứa xi măng Porland, ở dạng hỗn hợp 
ướt sử dụng được ngay với thời gian sống và thời hạn sử dụng kéo dài. Chế phẩm được 
tạo ra theo sáng chế dùng làm vữa xây, vữa trát/vữa láng, vữa sửa chữa, vữa lỏng và vật 
liệu trám vết nứt. 
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(11) 31538 
(21) 1-2012-01299 (51) 7 F01P  11/00 
(22) 09.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-103966 09.05.2011 JP 
(71) T.RAD CO., LTD.  (JP) 

25-3, Yoyogi 3-chome, Shihuya-ku, Tokyo 151-0053, Japan 
(72) Akira Komuro (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Nắp cho bộ tản nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp cho bộ tản nhiệt. Cụ thể, sáng chế đề cập đến nắp để nạp nước, 
nắp này nhô ra từ đầu trên của thùng của bộ tản nhiệt để chủ yếu làm mát nước làm mát 
cho động cơ ô tô và cụ thể hơn là đề cập đến nắp mà có thể được làm giảm độ cao càng 
nhiều càng tốt.  
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(11) 31539 
(21) 1-2012-01302 (51) 7 B62H 5/00 
(22) 10.05.2012 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2012 
(75) Phan Thị Tuyến  (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống chống trộm cảm ứng điện tử xe máy bán tự động 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống chống trộm cảm ứng điện tử xe máy bán tự động bao gồm bộ 
phận kiểm soát đầu cảm ứng, môđun tần cao đầu cảm ứng, công tắc đánh thức chấn 
động và pin nguồn điện; một máy chủ chống trộm không dây lắp đặt trên xe máy, máy 
chủ chống trộm không dây này bao gồm bộ phận kiểm soát đầu máy chủ và môđun tần 
cao đầu máy chủ kết nối với bộ phận kiểm soát đầu máy chủ này, bộ phận kiểm soát đầu 
máy chủ này kết nối với dây dập lửa xe máy và môtơ khoá cơ giới.  
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(11) 31540 
(21) 1-2012-01303 (51) 7 G02B  6/00 
(22) 22.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/070757     22.11.2010 (87) WO/2011/065314 03.06.2011 
(30) 2009-267928     25.11.2009 JP 
(71) 1. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
2. SEI OPTIFRONTIER CO., LTD.  (JP) 
1, Taya-cho, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) HOMMA, Toshihiko (JP), NAKAZAWA, Kiyoshi (JP), FUKUDA, Masakazu (JP), 
HASEGAWA, Masahiro (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị tách vỏ bọc sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách vỏ bọc sợi quang có khả năng tách vỏ bọc một cách 
thích hợp mà không làm thấm nước và với lực kéo cần thiết nhỏ hơn để tách phần vỏ. 
Trong thiết bị tách vỏ bọc sợi quang (11) để kéo sợi thủy tinh (1a) ra từ phần vỏ bọc (1b) 
bằng cách cắt phần vỏ bọc (1b) khi di chuyển vỏ bọc (31) và di chuyển phần đỡ sợi 
quang (13) ra từ cơ cấu chính của thiết bị tách vỏ bọc (12) ở trạng thái được đốt nóng. 
Phần di chuyển vỏ bọc (31) được tạo ra có thành phần đỡ bộ phát nhiệt (43) trên đó bộ 
phát nhiệt (42) được lắp ráp, thành phần đỡ bộ phát nhiệt (43) được bố trí trong phần tiếp 
nhận tạo rãnh được tạo ra trong ngăn chứa (12a). Khoảng không gian cách nhiệt (55) 
được tạo ra giữa phần tiếp nhận được tạo rãnh (51) và thành phần đỡ bộ phát nhiệt (43), 
bề mặt bên của thành phần đỡ bộ phát nhiệt (43) và bề mặt phía trong của thành theo 
phương nằm ngang (51b) của phần tiếp nhận tạo rãnh (51) được cho tiếp xúc với nhau 
qua gờ theo phương nằm ngang (61) được tạo ra trên thành phần đỡ bộ phát nhiệt (43) và 
khoảng không gian cách nhiệt (55) nhờ đó được ngăn chặn.  
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Shuji Seki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị thu hồi flo và phương pháp thu hồi flo 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị thu hồi flo bao gồm phương tiện kết tủa (1) được kết cấu để 
cho phép nước chứa ion florua cần được xử lý phản ứng với nguồn canxi để tạo ra kết 
tủa, thùng trộn (6) để trộn chất trợ lọc gồm có các hạt vật liệu từ có đường kính nằm 
trong khoảng từ 0,5 đến 5μm với môi trường phân tán để tạo ra huyền phù đặc, bộ cấp 
chất trợ lọc (7) vào thùng trộn (6), thiết bị tách pha rắn-lỏng (8) có bộ lọc (9) được kết 
cấu để nhận huyền phù đặc để kết lắng lớp chất trợ lọc, và để nhận nước chứa kết tủa để 
kết lắng kết tủa trên lớp chất trợ lọc, cơ cấu làm sạch (4d) được kết cấu để thu lấy chất 
trợ lọc và kết tủa, thùng tách (10) tách chất trợ lọc và kết tủa, và cơ cấu hồi lưu (4f) để 
hồi lưu chất trợ lọc đến bộ cấp chất trợ lọc.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp cắt đường ren trong và sự kết hợp dao cắt ren 

với chi tiết gia công cắt ren 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cắt đường ren trong lỗ (12) của chi tiết gia công (14), 

bằng cách sử dụng dao cắt ren (10), nhờ đó lỗ (12) có ít nhất một rãnh (18) hầu như 
chạy theo hướng chiều dọc (R) và phần nhô (20) kéo dài theo hướng kính vào phía trong 
và theo dọc trục được tạo ra sau rãnh (18) khi nhìn theo hướng chu vi (U), khác biệt ở 
chỗ là có các bước như sau:  
a) dao cắt ren (10) có phần cắt theo chiều dọc trục (22) mà tiếp giáp theo hướng chu vi 
(U) là có các cánh nhô theo hướng kính vào phía trong và có các mép cắt (24), được đưa 
vào lỗ (12), nhờ đó vài mép cắt (24) được bố trí lần lượt theo hướng chiều dọc (R) được 
tạo ra trên phần cắt theo chiều dọc trục (22) là dịch chuyển tương đối với nhau theo 
hướng chu vi (U) và được đẩy vào rãnh (18) khi dao cắt ren (10) được đưa vào lỗ,  
b) dụng cụ cắt (10) quay một góc tối đa là 360o nhằm tạo toàn bộ một đường ren trong 
trên phần nhô (20), nhờ đó các mép cắt (24) cắt vào phần nhô (20) lần lượt khi dao cắt 
ren (10) quay và  
c) dao cắt ren (10) được đưa ra theo hướng dọc trục ra khỏi lỗ (12).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị ước tính dung lượng còn lại của ắc quy xe điện 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị ước tính dung lượng còn lại của ắc quy xe điện để ước tính 
dung lượng còn lại của ắc quy dựa trên giá trị dòng điện phóng và giá trị điện áp mà 
không cần sử dụng bộ cảm biến dòng điện. Hệ số tải tùy theo góc mở tay ga (Th) được 
định trước trên bản đồ tải (48). Đồng thời, giá trị dòng điện khi động cơ (18) được bật 
điện được xác định trên bản đồ dòng điện phóng (49) tại giá trị điện áp xác định bởi hệ 
số tải. Bản đồ dung lượng còn lại (51) được xác định để cấp ra dung lượng còn lại của ắc 
quy dựa trên giá trị dòng điện tìm kiếm từ bản đồ dòng điện phóng (49) và giá trị điện 
áp đã đo. Công suất nạp đầy, là giá trị cơ sở để tính toán dung lượng còn lại, được định 
trước như dung lượng điện năng đã phóng khi điện áp phóng trong khi ắc quy (4) phóng 
điện tại giá trị dòng điện định trước là bằng với điện áp cực phóng định trước. Bản đồ 
dung lượng còn lại (51) xác định giá trị là dung lượng còn lại của ắc quy, để trừ đi điện 
áp cấp thực tế cho động cơ (18) và dung lượng điện năng ước lượng dựa trên giá trị dòng 
điện được tính toán tức thời nhờ bản đồ dòng điện phóng (49) so với công suất nạp đầy.  
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IMAI, Toshio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể kháng fractalkin, phương pháp sản xuất và dược 

phẩm chứa kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng fractalkin hoặc mảnh gắn kết với fractalkin của 

nó. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa kháng thể này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Trạm sạc xe điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất trạm sạc xe điện, trạm sạc này bao gồm thân có dạng hình hộp, và khối 
cấp điện được chứa trong thân. Khối cấp điện có tác dụng cấp điện năng đến cáp sạc vốn 
có chức năng như đường cấp điện đến xe điện. Phần giữ để giữ ít nhất một phần của cáp 
sạc, ngoại trừ cáp điện của cáp sạc, được bố trí bên ngoài thân. Do đó, có thể giữ phần 
nêu trên của cáp sạc mà không làm giảm số lượng khối cấp điện vốn có thể được chứa 
trong thân.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
124 

(11) 31546 
(21) 1-2012-01331 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

37/00 
(22) 01.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/IB2010/054447    01.10.2010 (87) WO 2011/045702 21.04.2011 
(30) 61/252,039    15.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2012 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America 
(72) ACKER, Brad Alan (US), HARTMANN, Susan J. (US), HUANG, Horng-Chih (US), 

JACOBSEN, Eric Jon (US), PROMO, Michele Ann (US), WOLFSON, Sergey Gregory 
(US), Xie, Jin  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrolo[2,3-d]pyrimidin và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrolo[2,3-D]pyrimidin có công thức (I) có tác dụng ức 

chế enzym Janus Kinaza (Janus Associated Kinase- JAK), enzym liên quan đến việc 
điều khiển chức năng huyết học và miễn dịch.  

 

 
 

Sáng chế còn đề xuất đến phương pháp điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Môđun nối đất cacbon điện trở thấp và phương pháp sản xuất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến môđun nối đất cacbon điện trở thấp và phương pháp sản xuất mô 
đun này, có thể tăng độ bền chống lại các thay đổi môi trường bên ngoài bằng cách thay 
đổi loại và tỷ lệ pha trộn của các nguyên liệu dùng làm điện trở cacbon mà không sử 
dụng nguồn nhiệt. Môđun nối đất cacbon điện trở thấp bao gồm điện trở cacbon kéo dài 
theo chiều dọc và thanh lõi dẫn điện được lắp ở tâm trên mặt cắt ngang của điện trở 
cacbon, trong đó điện trở cacbon chứa graphit, xi măng, và fenspat. Do đó, bền của điện 
trở cacbon không bị giảm xuống do sự thay đổi môi trường xung quanh, nước hoặc điện 
trở điện, do đó nâng cao chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm trong khi giảm thiểu sự 
phát sinh khí CO2. 
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(54) Hệ thống chiếu sáng của xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chiếu sáng của xe trong đó hai loại đèn có các chức năng 
khác nhau được lắp trong một thân đèn làm tăng độ linh hoạt thiết kế và cho tầm nhìn 
rõ. Trong phương tiện đèn báo rẽ kết hợp với đèn vị trí (50), bóng đèn báo rẽ (nguồn ánh 
sáng thứ nhất) (53) và bóng đèn vị trí (nguồn ánh sáng thứ hai) (54) được chứa trong 
khoảng trống chứa tạo ra bởi chi tiết đế (51) và thấu kính ngoài (55). Phương tiện đèn 
báo rẽ kết hợp với đèn vị trí (50) này được bố trí ở phần bề mặt trước của thân xe của xe 
máy (1). Phần chứa thứ nhất (58) của chi tiết đế (51) được tạo ra có các phần mặt phản 
xạ thứ nhất (58a) và (58b) để phản xạ ánh sáng từ nguồn ánh sáng thứ nhất (53). Phần 
chứa thứ hai (59) được tạo ra có phần mặt phản xạ thứ hai (59a) để phản xạ ánh sáng từ 
nguồn ánh sáng thứ hai (54), và chi tiết dẫn ánh sáng (60) bố trí ở phía trước nguồn ánh 
sáng thứ hai (54) để dẫn ánh sáng phát ra từ nguồn ánh sáng thứ hai (54). Chi tiết dẫn 
ánh sáng (60) được tạo ra từ chi tiết màu da cam và trong suốt tương tự về màu với màu 
phát ra của nguồn ánh sáng thứ nhất (53). Ngoài ra, chi tiết dẫn ánh sáng (60) bao gồm 
phần kéo dài 68, phần này che một phần các phần mặt phản xạ thứ nhất (58a) và (58b) từ 
phía trước thân xe.  
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(54) Thiết bị xử lý ảnh và phương pháp điều khiển thiết bị xử lý ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý ảnh bao gồm phương tiện xử lý ảnh được cấu hình để 
thực hiện việc xử lý ảnh, phương tiện lưu trữ được cấu hình để có thể lưu trữ chương 
trình ứng dụng được cài đặt vào thiết bị xử lý ảnh này, phương tiện xác định thứ nhất 
được cấu hình để xác định xem chương trình ứng dụng này đã bao giờ được cài đặt vào 
thiết bị xử lý ảnh này chưa, và phương tiện điều khiển được cấu hình để điều khiển một 
cách có chọn lọc phương tiện xử lý ảnh để phương tiện xử lý ảnh có thể hoạt động được, 
và điều khiển phương tiện xử lý ảnh để phương tiện xử lý ảnh này không hoạt động theo kết 
quả xác định của phương tiện xác định thứ nhất nếu có lỗi xảy ra ở phương tiện lưu trữ.  
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(54) Quy trình và hợp chất trung gian để điều chế chất ức chế 

integraza 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình tổng hợp và chất trung gian tổng hợp có thể được dùng để 

điều chế hợp chất 4-oxoquinolon có tính chất hữu dụng ức chế integraza.  
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(11) 31551 
(21) 1-2012-01365 (51) 7 C10G  9/20, C07C  11/04,  4/02 
(22) 26.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/CN2010/001703   26.10.2010 (87) WO2011/050573 05.05.2011 
(30) 200910181016.6        27.10.2009 CN 
(71) 1. CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION  (CN) 

No. 22 Chaoyangmen North Street, Chaoyang District, Beijing 100728, P.R. China 
2. SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION  (CN) 
Bldg. 21 Anyuan, Anhuibeili, Chaoyang District, Beijing 100101, P.R. China 
3. China Petroleum & Chemical Corporation Beijing Research 
Institute of Chemical Industry  (CN) 
No. 14 Beisanhuan Donglu, Chaoyang District, Beijing 100013, P.R. China 

(72) HE, Xiou (CN), LI, Changli (CN), ZHANG, Zhaobin (CN), LIU, Jingkun (CN), 
YUAN, Mujun (CN), ZHOU, Cong (CN), GUO, Yuping (CN), ZHAO, Yonghua (CN), 
SHEN, Hainu (CN) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Lò cracking etylen có cuộn bức xạ nhiều nhánh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lò cracking etylen có cuộn bức xạ nhiều nhánh, bao gồm ít nhất 
một bộ phận bức xạ. Trong bộ phận bức xạ này có bố trí các mỏ đốt ở đáy và/hoặc các 
mỏ đốt ở thành bên, và ít nhất một bộ cuộn bức xạ nhiều nhánh được bố trí dọc theo bộ 
phận bức xạ. Cuộn bức xạ nhiều nhánh này là cuộn bức xạ có từ bốn đến mười nhánh. ít 
nhất một ống của cuộn bức xạ nhiều nhánh này được bố trí liền kề trong không gian với 
một ống mà không nối liền với ít nhất một ống nêu trên. Với sự bố trí này, sự ảnh hưởng 
bức xạ nhiệt giữa các ống có nhiệt độ cao có thể được giảm thiểu, vì vậy các ống có 
nhiệt độ thấp có thể hấp thụ nhiệt bức xạ từ các ống có nhiệt độ cao. Do đó, nhiệt độ bề 
mặt của các ống có nhiệt độ cao có thể giảm đi, nhờ đó kéo dài thời gian sử dụng của 
cuộn bức xạ và chu kỳ hoạt động của lò cracking.  
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(11) 31552 
(21) 1-2012-01374 (51) 7 F16D  13/74 
(22) 18.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) JP2011-111330 18.05.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.05.2012 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken 432-8611 Japan 
(72) Masaki ONO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống bôi trơn của cơ cấu truyền lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống bôi trơn của cơ cấu truyền lực bao gồm bánh răng đầu ra, 
mà lực từ khớp ly hợp được truyền đến đó, được bố trí bên dưới trục quay mà khớp ly 
hợp được gắn vào đó, đường dẫn dầu phía cuối, đường này dẫn dầu bôi trơn đến khớp ly 
hợp từ một phía đầu của trục quay qua bên trong trục quay, được tạo ra trong trục quay 
này, đường dẫn dầu phía trước, đường này cấp dầu bôi trơn dưới áp suất từ bơm dầu đến 
đường dẫn dầu phía cuối, được nối với đường dẫn dầu phía cuối này, và lỗ xả dầu, lỗ này 
xả dầu bôi trơn để bôi trơn bánh răng đầu ra, được tạo ra ở phần trung gian giữa đường 
dẫn dầu phía trước và đường dẫn dầu phía cuối.  
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(11) 31553 
(21) 1-2012-01379 (51) 7 B81B  7/00,  7/02 
(22) 18.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 13/111619 19.05.2011 US 
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY  (US) 

1 River Road, Schenectady, New York 12345, United States of America 
(72) WANG, Qiang (US), JACKSON, Keith Matthew  (US), MANTRAVADI, Naresh 

Venkata  (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị ngăn ngừa sự ăn mòn đối với cảm biến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ngăn ngừa sự ăn mòn đối với cảm biến và phương pháp chế 
tạo thiết bị này, trong đó thiết bị này bao gồm lớp cách điện (400) và lớp kết dính (200) 
bao phủ lớp mạ kim loại (300) của cảm biến silicon bằng lớp chống ăn mòn (100) được 
bố trí phía trên lớp kết dính (200).  
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(11) 31554 
(21) 1-2012-01399 (51) 7 G10L  19/00,  19/02 
(22) 28.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/054480  28.10.2010 (87) WO/2011/071610 16.06.2011 
(30) 61/267,422       07.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2012 
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION  (US) 

100 Potrero Avenue, San Francisco, California 94103-4813, United States of America 
(72) RAMAMOORTHY, Kamalanathan (IN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã khung tín hiệu âm tần kỹ 

thuật số đã được mã hóa, vật ghi có ghi chương trình để thực 
hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xử lý có hiệu quả dùng để giải mã các khung của dòng bit 
AC - 3 nâng cao được nâng cao bằng cách xử lý mỗi khối âm tần trong khung chỉ trong 
một lần. Các khối âm tần của dữ liệu đã được mã hóa được giải mã theo trình tự khối chứ 
không phải theo trình tự kênh. Sáng chế cũng để xuất các quy trình giải mã minh họa đối 
với các dấu hiệu mã hóa dòng bit nâng cao như việc xử lý biến đổi lai thích ứng và mở 
rộng phổ. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị và vật ghi có ghi chương trình để thực hiện 
phương pháp này.  
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(11) 31555 
(21) 1-2012-01400 (51) 7 G10L  19/00,  21/02 
(22) 14.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/069651 14.12.2010 (87) WO/2011/073201 23.06.2011 
(30) 61/286,912      16.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.05.2012 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35 1101 CN Amsterdam Zuidoost The 
Netherlands 

(72) KJOERLING, Kristofer (SE), THESING, Robin (DE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm giảm tham số dòng bit bản sao dải 

phổ và phương tiện lưu trữ chứa chương trình dùng để thực 
hiện phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị làm giảm tham số dòng bit SBR và phương 
tiện lưu trữ chứa chương trình dùng để thực hiện phương pháp này. Cụ thể là, sáng chế 
đề cập đến việc giải mã âm tần và/hoặc chuyển mã âm tần. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
đến sơ đồ để giải mã một cách có hiệu quả số lượng M kênh âm tần từ dòng bit bao gồm 
số lượng N kênh âm tần lớn hơn. Trong ngữ cảnh này, sáng chế đề xuất phương pháp và 
hệ thống hợp nhất bộ tham số nguồn thứ nhất và bộ tham số nguồn thứ hai của các tham 
số bản sao dải phổ (Spectral Band Replication - SBR) thành bộ tham số SBR đích. Bộ 
tham số nguồn thứ nhất chứa phần chia dải tần thứ nhất và bộ tham số nguồn thứ hai 
chứa phần chia dải tần thứ hai, hai phần chia dải tần này khác nhau. Bộ tham số nguồn 
thứ nhất bao gồm bộ trị số năng lượng thứ nhất kết hợp với các dải tần trong phần chia 
dải tần thứ nhất. Bộ tham số nguồn thứ hai bao gồm bộ trị số năng lượng thứ hai kết hợp 
với các dải tần trong phần chia dải tần thứ hai. Bộ tham số đích bao gồm trị số năng 
lượng đích kết hợp với dải tần cơ sở. Phương pháp này bao gồm các bước như tách phần 
chia dải tần thứ nhất và phần chia dải tần thứ hai thành lưới liên kết chứa dải tần cơ sở; 
gán trị số thứ nhất của bộ trị số năng lượng thứ nhất cho dải tần cơ sở; gán trị số thứ hai 
của bộ trị số năng lượng thứ hai cho dải tần cơ sở; và kết hợp trị số thứ nhất và trị số thứ 
hai để sinh ra trị số năng lượng đích đối với dải tần cơ sở.  
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(11) 31556 
(21) 1-2012-01403 (51) 7 D05B  29/00 
(22) 21.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) VR2011A000110 20.05.2011 IT 
(71) VI.BE.MAC. S.P.A.  (IT) 

Via Monte Pastello, 7/I - 37057 San Giovanni, Lupatoto (Verona), Italy 
(72) GUERRESCHI Carlo (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị ép và máy may bao gồm thiết bị ép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ép có thể ghép với máy may (10) có hệ thống điều khiển và 
bao gồm đầu máy (14) và bệ máy (12) mà trên đó để đồ may (50).  
Thiết bị ép bao gồm thanh ép (24) có thể ghép với đầu máy (14), và chân vịt (26), được 
khớp qua chốt quay (28) trên thanh ép (24) để thay đổi độ nghiêng của chân vịt (26) đối 
với thanh ép (24).  
Chân vịt (26) phù hợp để đẩy đồ may (50) nhằm giữ đồ may dưới áp lực trên bệ máy 
(12) ngay cả khi độ dày của đồ may (50) thay đổi.  
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(11) 31557 
(21) 1-2012-01409 (51) 7 F16H  9/00 
(22) 22.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 100117933 23.05.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Kuan-Hsu LIN (TW), Wen-Cheng HSU (TW), Chih-Wei HUANG (TW), Su-Hsing 

WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu làm sạch dùng cho bộ truyền động vô cấp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu làm sạch dùng cho bộ truyền động vô cấp được lắp trên hộp 
trục khuỷu của xe môtô, cơ cấu này bao gồm bộ truyền động vô cấp và ống làm sạch. Bộ 
truyền động vô cấp được lắp bên trong hộp trục khuỷu có đĩa truyền động, đĩa truyền 
động trượt và bộ ly hợp. ống làm sạch, được cố định trên hộp trục khuỷu, có cửa nạp và 
cửa xả được nối với nhau. Cửa nạp của ống làm sạch được bố trí bên ngoài hộp trục 
khuỷu và được nối với nguồn cấp không khí, cửa xả được bố trí bên trong hộp trục 
khuỷu và hướng về phía bộ ly hợp. Do đó, theo sáng chế, không cần phải tháo nắp hộp 
trục khuỷu và các bộ phận của bộ truyền động vô cấp khi bảo dưỡng. Cho dù bộ truyền 
động vô cấp có đang hoạt động hay không, ống làm sạch có thể dẫn không khí nén để 
làm sạch bộ ly hợp bên trong hộp trục khuỷu để tiết kiệm giờ công thao tác. 
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(11) 31558 
(21) 1-2012-01413 (51) 7 A61K  31/497 
(22) 05.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/055694 05.11.2010 (87) WO 2011/057115 12.05.2011 
(30) 61/258,914 06.11.2009 US 

61/258,918 06.11.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2012 
(71) AERPIO THERAPEUTICS INC.  (US) 

9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, Ohio 45242, United States of America 
(72) SHALWITZ, Robert (US), GARDNER, Joseph, H. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chất ức chế prolyl hydroxylaza và dược phẩm chứa chúng. 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất ức chế propyl hydroxylaza có thể ổn định yếu tố cảm ứng 
cho tình trạng thiếu oxy-1 alpha (HIF-1α), cũng như yếu tố cảm ứng cho tình trạng thiếu 
oxy-2 (HIF-2). Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa một hoặc nhiều các hợp chất 
nêu trên.  
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(11) 31559 
(21) 1-2012-01415 (51) 7 A01N  43/40, A61K  31/44 
(22) 05.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/055691 05.11.2010 (87) WO 2011/057112 12.05.2011 
(30) 61/258,914 06.11.2009 US 

61/258,918 06.11.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2012 
(71) AERPIO THERAPEUTICS INC.  (US) 

9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, Ohio 45242, United States of America 
(72) SHALWITZ, Robert (US), GARDNER, Joseph, H. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm có tác dụng làm tăng sự ổn định của yếu tố phiên 

mã 1 alpha do sự giảm oxy huyết gây ra (HIF-1 alpha) và quy 
trình bào chế dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất ức chế prolyl hyđroxylaza, có tác dụng làm 
tăng sự ổn định của yếu tố phiên mã 1α do sự giảm oxy huyết gây ra (HIF-1α) và quy 
trình bào chế dược phẩm này. Dược phẩm theo sáng chế có thể sử dụng để điều trị các 
bệnh, tình trạng bệnh và/hoặc các hội chứng liên quan đến hoạt tính của HIF -1α.  
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(11) 31560 
(21) 1-2012-01422 (51) 7 F16L  23/10, F16B  35/00 
(22) 26.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/054123 26.10.2010 (87) WO2011/053590 05.05.2011 
(30) 61/255,351 27.10.2009 US 
(71) TYCO FIRE PRODUCTS LP  (US) 

1400 Pennbrook Parkway Lansdale, Lansdale, PA 19446, United States of America 
(72) HORGAN Michael W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống các khớp nối bản lề và phương pháp kết nối các khớp 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khớp nối để nối các đoạn ống (2, 4). Khớp nối bao gồm thành phần 

khung thứ nhất (12), thành phần khung thứ hai (14), và then cài nối thành phần khung 
thứ nhất và thành phần khung thứ hai với nhau. Then cài (22) được xếp thẳng hàng tạo ra 
trục xếp thẳng hàng sao cho khi thành phần khung thứ nhất và thứ hai ở trạng thái đóng 
sẽ tạo thành trục qua tâm của khớp nối. Then cài có kết cấu lệch để tạo thành trục xoay 
của then cài khi thành phần khung thứ nhất và thứ hai ở trạng thái mở. Trục xoay cơ bản 
song song với trục qua tâm và vuông góc với trục xếp thẳng hàng.  
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(11) 31561 
(21) 1-2012-01423 (51) 7 C07D  513/04, A61K  31/433, A61P  
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(71) UCB PHARMA, S.A.  (BE) 

Intellectual Property Department, 60 allÐe de la Recherche, B-1070 Brussels, Belgium 
(72) QUESNEL, Yannick (FR), TURET, Laurent (BE), MERCIER, Joel (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 2-oxo-1-pyrolidinyl imidazothiazol và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-oxo-1-pyrolidin imidazothiadiazol, đến quy trình điều 

chế nó, và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 31562 
(21) 1-2012-01431 (51) 7 B81B  7/00,  7/02 
(22) 23.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 13/113,131 23.05.2011 US 
(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY  (US) 

1 River Road, Schenectady, New York 12345, United States of America 
(72) Gamage, Sisira Kankanam (LK), Mantravadi, Naresh Venkata (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị đo ngoại lực 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đo ngoại lực bao gồm miếng bán dẫn thiết bị (50), miếng 
bán dẫn thiết bị (50) bao gồm lớp thiết bị thứ nhất (100) được ngăn cách với lớp thiết bị 
thứ hai (200) bởi lớp cách điện thứ nhất (150). Miếng bán dẫn thiết bị thứ nhất (50) được 
gắn kết với miếng bán dẫn nền (600) được khắc để tạo ra màng (500) treo và vòm (550), 
sự uốn cong của màng được xác định bằng bộ phận cảm biến được nhúng.  
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(11) 31563 
(21) 1-2012-01454 (51) 7 C07D  311/22, A61K  31/5377,  

31/558 
(22) 25.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/GB2010/051788  25.10.2010 (87) WO2011/051704 05.05.2011 
(30) 09306017.6       27.10.2009 EP 
(71) ASTRAZENECA AB   (SE) 

S-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) BARLAAM, Bernard, Christophe (FR), DEGORCE, Sebastien, Louis  (FR), 

LAMBERT-VAN DER BREMPT, Christine, Marie, Paul (BE), MORGENTIN, Remy, 
Robert,Annex  (FR), PLE, Patrick  (FR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất chromenon và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất chromenon có công thức I  
 

  
 
hoặc muối dược dụng của nó, trong đó mỗi nhóm trong số R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 
R9 và n có ý nghĩa như được xác định trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến quy 
trình điều hợp chất này và dược phẩm chứa nó dùng để điều trị rối loạn tăng sinh tế bào.   
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(11) 31564 
(21) 1-2012-01462 (51) 7 C12N  5/0775, A61K  35/48, C12N  

5/02 
(22) 28.10.2009 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/KR2009/006267 28.10.2009 (87) WO/2011/052818 05.05.2011 
(30) 10-2009-0102458      27.10.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2012 
(71) SNU R&DB FOUNDATION  (KR) 

56-1 San Sillim-dong , Gwanak-gu, Seoul 151-919, Republic of Korea 
(72) KIM, Hyo Soo (KR), KANG, Hyun Jae (KR), LEE, Eun Ju (KR), PARK, Young Bae 

(KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất tế bào gốc trung mô từ tế bào gốc vạn 

năng của người và tế bào gốc trung mô được sản xuất bằng 
quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất tế bào gốc trung mô từ tế bào gốc vạn năng của 
người và tế bào gốc trung mô được sản xuất từ quy trình này. Quy trình theo sáng chế 
bao gồm các bước: a) tạo thể phôi từ các tế bào gốc vạn năng của người; b) gắn các thể 
phôi vào đĩa nuôi cấy để kích thích sự biệt hoá tự nhiên thành các tế bào gốc trung mô; 
và c) nuôi cấy tăng sinh các tế bào gốc trung mô trong khi vẫn duy trì sự đồng nhất của 
các tế bào gốc trung mô này. Quy trình theo sáng chế có thể áp dụng cho tất cả các tế 
bào gốc vạn năng của người bất kể sự khác biệt về nguồn gốc di truyền của chúng. Quy 
trình này có thể tạo ra tế bào gốc trung mô với số lượng lớn để sử dụng làm các sản 
phẩm trị liệu tế bào trong việc điều trị các bệnh nan y như bệnh tim mạch và rối loạn 
thần kinh.  
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(11) 31565 
(21) 1-2012-01475 (51) 7 A61F  13/496,  13/15,  13/49 
(22) 27.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/007577  27.12.2010 (87) WO 2011/080921 07.07.2011 
(30) 2009-298986      28.12.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) OTSUBO, Toshifumi (JP), HASHIMOTO, Tatsuya (JP), TAKEUCHI, Mariko  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút dùng một lần được cải thiện san cho vùng eo 
trước và vùng eo sau có thể đảm bảo được độ khít mong muốn mà không làm ảnh hưởng 
đến khả năng thấm hút của cụm lõi thấm hút dịch thể. ít nhất một trong số vùng eo trước 
và vùng eo sau bao gồm tấm trong (32) nằm trên phía tiếp xúc với da có đặc tính giãn và 
tấm ngoài (30) nằm trên phía không tiếp xúc với da có lực co đàn hồi thấp. Trong phần 
của một vùng eo này có cụm lõi thấm hút chất lỏng (55) bao gồm lõi thấm hút dịch thể, 
tấm trong (32) được cắt một phần để định ranh giới vùng đục lỗ (51).  
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(11) 31566 
(21) 1-2012-01496 (51) 7 C07D  231/40, A61K  31/42, C07D  

257/06, A61K  31/415, C07D  
261/14, A61P  7/10, A61K  31/41 

(22) 18.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/067781 18.11.2010 (87) WO 2011/061271 26.05.2011 
(30) 61/263,137 20.11.2009 US 

61/359,914 30.06.2010 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland  
(72) IWAKI, Yuki (JP), KAWANAMI, Toshio  (JP), KSANDER, Gary Michael  (US), 

MOGI, Muneto  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất axit carbamoylmetylamino axetic được thế dùng 

làm chất ức chế endopeptidaza trung tính, dược phẩm và chế 
phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I sau:  
 

  
 

hoặc muối dược dụng của nó, trong đó R1, R2, R3, R4, R5, A1, A2, X1, s và m có ý nghĩa 
như được xác định trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa các chất 
có hoạt tính dược lý và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 31567 
(21) 1-2012-01499 (51) 7 F16B  13/06,  13/08 
(22) 01.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/007291 01.12.2010 (87) WO 2011/072805 23.06.2011 
(30) 10 2009 059 158.3      16.12.2009 DE 

10 2010 060 259.0       29.10.2010 DE 
10 2010 060 771.1       24.11.2010 DE 

(71) FISCHERWERKE GMBH & CO. KG  (DE) 
Weinhalde 14 - 18 72178 Waldachtal, Germany 

(72) Hartmut BOHNET (DE), Jochen KAUPP  (DE), Roland UNTERWEGER (AT), Paul 
SCHMIEDER (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận cố định 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận cố định (1) dùng để neo giữ trong lỗ khoan cắt chân. Bộ 
phận cố định (1) có phần thân (2) và chi tiết giãn nở (3), trên phần thân (2) có thân tạo 
giãn nở (8) dùng để giãn nở chi tiết giãn nở (3) và phương tiện tác dụng tải (7). Chi tiết 
giãn nở (3) có dạng ống lót, ở đầu của nó nằm ở phía sau theo hướng đưa vào (E) có thân 
chính dạng vòng (13) trên thân chính dạng vòng này có bố trí vấu giãn nở (10) có lỗ (17) 
ở đầu đưa vào của nó.  
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(11) 31568 
(21) 1-2012-01506 (51) 7 G01R  15/18, H01F  38/28 
(22) 29.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/071261    29.11.2010 (87) WO 2011/065535  03.06.2011 
(30) 2009-271458    30.11.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105 -8001, Japan 
(72) YANAGIHASHI, Yusuke (JP), SHIRAKAWA, Hiroyuki (JP), TANAKA, Toshio (JP), 

MAEHARA, Hiroyuki (JP), SUGA, Noriyoshi (JP), SHUTO, Itsuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ biến đổi dòng điện đầu vào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ biến đổi dòng điện đầu vào (13) biến đổi dòng điện đầu vào 
được đưa vào thông qua bảng đầu cuối (11) thành tín hiệu tương tự được xác định trước, 
nhờ việc cách ly điện dòng điện đầu vào bằng biến áp (14), và biến đổi tín hiệu tương tự 
thu được bởi biến áp (14) thành tín hiệu dạng số bằng mạch biến đổi tín hiệu tương tự 
sang dạng số (18). Bảng đầu cuối (11) của bộ biến đổi dòng điện đầu vào và đầu của 
cuộn dây phía sơ cấp của biến áp (14) được nối bằng tấm kim loại thứ nhất và tấm kim 
loại thứ hai có dạng liền khối. Tấm kim loại thứ nhất có đạng liền khối có một đầu được 
lắp vào bảng đầu cuối (11) và đầu kia được lắp vào một đầu của cuộn dây phía sơ cấp 
của biến áp (14). Tấm kim loại thứ hai có dạng liền khối có một đầu được lắp vào bảng 
đầu cuối (11) và đầu kia được lắp vào đầu kia của cuộn dây phía sơ cấp của biến áp (14), 
và nối bảng đầu cuối (11) và đầu kia của cuộn dây phía sơ cấp của biến áp (14).  
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(11) 31569 
(21) 1-2012-01515 (51) 7 C12Q  1/68 
(22) 03.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/SE2010/051200 03.11.2010 (87) WO 2011/056133 12.05.2011 
(30) 0950824-3 03.11.2009 SE 
(71) SVA STATENS VETERINARMEDICINSKA ANSTALT  (SE) 

S-751 89 Uppsala, Sweden 
(72) LEIJON, Mikael (SE), BELAK, Sandor (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình xác định kiểu gen và kit để thực hiện quy trình này 

  (57)     Đối tượng của sáng chế là đề xuất quy trình mới giải quyết vấn đề về việc phân biệt các 
tập hợp trình tự bộ gen lớn. Sáng chế đề cập đến quy trình xác định kiểu gen locut N có 
mặt trong mẫu trong phân tử axit nucleic đích, trong đó mỗi locut được đặt trong vùng 
đánh dấu kiểu gen của các phân tử axit nucleic này, và tương ứng với hai hoặc nhiều 
kiểu gen. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến kit để thực hiện quy trình xác định kiểu gen 
này. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình thiết kế và sản xuất các đoạn mồi chọn lọc, 
cũng như quy trình sản xuất đoạn mồi phát hiện, tất cả các đoạn mồi để sử dụng trong 
quy trình xác định kiểu gen hoặc trong kit thực hiện quy trình xác định kiểu gen. Sáng 
chế đề cập thêm đến các đoạn mồi chọn lọc được làm thay đổi để thích nghi với việc xác 
định kiểu gen các locut trong phân tử axit nucleic đích và sản phẩm chương trình máy 
tính để thiết kế các đoạn mồi chọn lọc.  
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(11) 31570 
(21) 1-2012-01529 (51) 7 A01H  5/00, C12N  5/04 
(22) 24.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/057998 24.11.2010 (87) WO2011/066382 03.06.2011 
(30) 61/263,950 24.11.2009 US 

61/328,942 28.04.2010 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) HANGER, Gregory, A. (US), ROBINSON, Andrew (US), SATCHIVI, Norbert, M. 

(US), CHAMBERS, Richard (AU), WRIGHT, Terry (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp loại trừ cây mọc tự nhiên loại hai lá mầm chứa 

gen AAD trên cánh đồng trồng cây một lá mầm 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp loại trừ cây mọc tự nhiên loại hai lá mầm chứa gen 

AAD-12 và/hoặc AAD-13 trên cánh đồng trồng cây một lá mầm như cây ngô. Cây hai lá 
mầm có thể là cây đậu tương và cây bông.  
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(11) 31571 
(21) 1-2012-01537 (51) 7 C02F  1/30,  1/32,  9/08 
(22) 03.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/AU2010/001635 03.12.2010 (87) WO2011/066623 09.06.2011 
(30) 2009905902      03.12.2009 AU 
(71) FIRST GREEN PARK PTY LTD  (AU) 

35 Robins Avenue, Humevale, Victoria 3757, Australia 
(72) JOHNSTONE Peter  (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý nước dùng năng lượng mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước dùng năng lượng mặt trời (10) để giảm tới mức 
tối thiểu vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác trong nước cần xử lý được cấp vào thiết 
bị (10), thiết bị này có bề mặt kim loại nghiêng (25) để tiếp nhận nước cần xử lý (34) 
qua ống cấp (37) ở đầu trên của bề mặt kim loại (25) và để nước chảy xuống thành dòng 
mỏng trên bề mặt này, tấm truyền năng lượng mặt trời trong hoặc mờ (14) nằm bên trên 
và liền kề với bề mặt kim loại (25) qua đó năng lượng mặt trời được truyền tới nước trên 
bề mặt kim loại (25), và phương tiện gom nước (28) ở vùng đầu dưới của bề mặt kim loại 
(25) để gom nước sau khi chảy qua đó, lưu lượng nước cần xử lý (34) chảy trên bề mặt 
kim loại (25) nằm trong khoảng từ 0,1 đến 2 lít/m2/phút.  
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(11) 31572 
(21) 1-2012-01541 (51) 7 A01N  37/42 
(22) 24.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/007128 24.11.2010 (87) WO 2011/063946 03.06.2011 
(30) 0920893.5      27.11.2009 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) HAAS, Ulrich, Johannes (DE), HARP, Tyler L. (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp điều chỉnh sự tăng trưởng và nâng cao giá trị 

của cây trồng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để cải thiện điều chỉnh tăng trưởng thực vật và/hoặc 

làm tăng giá trị của cây trồng, bằng cách áp dụng cho cây trồng hỗn hợp của chất điều 
chỉnh tăng trưởng thực vật, và axit jasmonic hoặc muối hoặc este của nó.  
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(11) 31573 
(21) 1-2012-01542 (51) 7 A01N  37/42,  43/653,  43/828, A01P  

21/00 
(22) 24.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/007129 24.11.2010 (87) WO 2011/063947 03.06.2011 
(30) 0920892.7      27.11.2009 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) HAAS, Ulrich, Johannes (DE), HARP, Tyler L. (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp điều chỉnh sự tăng trưởng của cây trồng, phương 

pháp nâng cao giá trị của cây trồng và chế phẩm điều chỉnh 
tăng trưởng thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để cải thiện điều chỉnh tăng trưởng thực vật và/hoặc 
làm tăng giá trị của cây trồng, bằng cách áp dụng cho cây trồng hỗn hợp của chất điều 
chỉnh tăng trưởng thực vật, và axibenzolar-S-metyl, và chế phẩm chứa chúng.  
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(11) 31574 
(21) 1-2012-01548 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 
(22) 16.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/072644      16.12.2010 (87) WO 2011/081027 07.07.2011 
(30) 2009-298787       28.12.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) HASHINO, Yuki (JP), PHICHETKITJAWAT, Sarinee (TH), MASAKI, Shunsuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút được cải thiện để tạo điều kiện cho các nếp gấp 
được tạo ra ở vùng thắt lưng phía trước cũng như ở vùng thắt lưng phía sau được làm 
trơn. Vật dụng thấm hút 10 bao gồm các bộ phận thắt lưng phía trước và phía sau (20), 
(30), bộ phận đũng (40) làm trung gian qua đó các bộ phận thắt lưng phía trước và phía 
sau (20), (30) này được liên kết. Các bộ phận thắt lưng phía trước và phía sau (20), (30) 
kéo dài từ các đầu thắt lưng (22), (32) về phía của vùng đũng (13) và lần lượt bao gồm 
các vùng thứ nhất (71) chồng lên các cánh đầu phía trước và phía sau (46), (47) của kết 
cấu thấm hút (41) và các vùng thứ hai (72) liền kề với các vùng thứ nhất tương ứng (71).  
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(11) 31575 
(21) 1-2012-01549 (51) 7 A61F  13/15,  13/49,  13/496 
(22) 16.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/072714     16.12.2010 (87) WO 2011/081034 07.07.2011 
(30) 2009-298929     28.12.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) ICHIKAWA, Makoto (JP), YAMAMOTO, Hiroki (JP), SASAYAMA, Kenichi (JP), 

NINOMIYA, Akihide (JP), UKEGAWA, Kazuo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút dùng một lần được cải thiện sao cho, khi vật 
dụng thấm hút được mặc vào cơ thể người, kết cấu thấm hút chất lỏng được đặt cách da 
của người mặc để bảo vệ da của người mặc không bị bẩn do dịch thể và dịch thể đã chảy 
vào các vùng thắt lưng phía trước và phía sau có thể được ngăn không cho tràn ra các 
vùng thắt lưng này băng cách tạo ra các vùng thắt lưng phía trước và phía sau có các 
khoảng trống để giữ lại dịch thể. ở khu vực tạo ra các vùng không liên kết (66), (70), 
khoảng trống giữ lại dịch thể (73), (74) được tạo ra giữa tấm thắt lưng co giãn (11) và bộ 
phận đũng (12).  
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(11) 31576 
(21) 1-2012-01567 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

19/10,  25/08,  25/18,  25/28 
(22) 03.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/FR2010/052605 03.12.2010 (87) WO 2011/067544 09.06.2011 
(30) 0958651      04.12.2009 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie F-75008 Paris, France 
(72) AUGER, Florian (FR), EVEN, Luc (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất diphenyl-pyrazolopyridin, quy trình điều chế, thuốc 

và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I),  
 

  
 

trong đó R là nguyên tử hydro hoặc halogen hoặc nhóm (C1-C6)alkyl, X là một hoặc 
nhiều phần tử thế được chọn từ nguyên tử hydro hoặc halogen, nhóm (C1-C6)alkyl, 
halo(C1-C6)alkyl, (C1-C6)alkoxy, halo(C1-C6)alkoxy, xyano, hydroxy, hoặc 
hydroxy(C1-C6)alkyl, Y là nguyên tử hydro hoặc halogen, nhóm (C1-C6)alkyl; R1 là 
nhóm NR2R3 hoặc OR4, R2 và R3 độc lập là nguyên tử hydro, nhóm (C1-C6)alkyl, 
hydroxy(C1-C6)alkyl hoặc oxo(C1-C6)alkyl hoặc R2 và R3, cùng với nguyên tử nitơ 
mang chúng, tạo ra dị vòng tùy ý được thế bằng nhóm (C1-C6)alkyl, hydroxy hoặc 
nhóm oxo và R4 là nhóm alkyl(C1-C6), hydroxy(C1-C6)alkyl, hoặc oxo(C1-C6)alkyl, ở 
trạng thái bazơ hoặc muối cộng axit. Ngoài ra, hợp chất có công thức (I) này có thể được 
sử dụng để điều trị hoặc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến các thụ thể nhân Nurr-1, 
cũng được biết là NR4A2 , NOT, TINUR , RNR-1, và HZF3.  
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(11) 31577 
(21) 1-2012-01578 (51) 7 H04N  5/225,  17/0 
(22) 10.11.2009 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/KR2009/006598    10.11.2009 (87) WO 2011/059122 19.05.2011 
(30) PCT/KR2009/006598       10.11.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2012 
(71) ISMEDIA CO., LTD.  (KR) 

#406, HanLim Venture-Town, 689-6, Geumjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do 435-
862 Republic of Korea 

(72) LEE, Jong Dae (KR), MOON, Woo Seong (KR), HAN, Kyung Hee (KR), HONG, 
Seong Cheol (KR), KIM, Kyoung Jung (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra môđun máy ảnh và điều chỉnh tiêu cự 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra môđun máy ảnh, và cụ thể hơn là đề cập đến thiết 
bị kiểm tra môđun máy ảnh và điều chỉnh tiêu cự. Thiết bị này bao gồm: đế được trang 
bị bộ phận truyền động thứ nhất, bộ phận truyền động thứ hai, và bộ phận truyền động 
thứ ba ở trên đĩa; khung gá được đặt trên mặt trên của đế, và được điều khiển quay bởi 
bộ phận truyền động thứ nhất; các bảng gá được bố trí trên cả hai đầu của khung gá, 
được nâng lên và hạ xuống nhờ bộ phận truyền động thứ hai, và mođul máy ảnh được gá 
vào đó; bộ phận ống kẹp được bố trí ở phía trên đế, thẳng hàng theo chiều thẳng đứng 
với các bảng gá, và được điều khiển quay bởi bộ phận truyền động thứ tư được trang bị ở 
phía trên của đế; trục quay được bố trí ở phía trên đế, và được nối với một đầu của bộ 
phận truyền động thứ ba; đã quay được điều khiển quay bởi bộ phận truyền động thứ ba 
bằng cách gắn đã quay vào phần trên của trục quay, và trên đĩa quay có gắn ống kính và 
bộ phận chiếu sáng; bộ phận biểu đồ thứ nhất được bố trí ở phía trên đã quay; và bộ phận 
biểu đồ thứ hai được cố định vào phần trên của chi tiết nối nhô lên theo chiều thẳng 
đứng từ mặt trên của đế để song song với mặt trên của đế.  
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(11) 31578 
(21) 1-2012-01598 (51) 7 E21C  29/02 
(22) 02.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/PL2010/000108  02.11.2010 (87) WO2011/059348 19.05.2011 
(30) P389530      10.11.2009 PL 
(71) 1. FAMUR Spãlka Akcyjna  (PL) 

ul. Armii Krajowej 51, PL-40-698 Katowice, Poland  
2. FAMUR INSTITUTE Sp. z o.o.  (PL) 
ul. Armii Krajoewj 51, PL-40-698 Katowice, Poland 

(72) BEDNARZ, Ryszard (PL), GWIAZDZINSKI Pawel (PL), GONSIOR Lukasz (PL), 
GOLABEK Mateusz (PL) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp truyền động trong băng tải máy cắt vỉa liền 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp truyền động sử dụng trong băng tải máy cắt vỉa liền, 
phương pháp này đặc trưng ở chỗ thân máy cắt (1), từ cạnh của thành bên, trong một 
phần nằm bên ngoài của băng truyền bằng dây xích (2), có một môtơ (3) và bộ truyền 
động (4) đẩy trục dẫn động (6) nằm trong một phần của thân may cắt (1) nằm phía trên 
băng truyền có mặt bọc thép (2). Trục này truyền năng lượng sang bánh dẫn động (10) 
được lắp trong thân máy cắt (1) từ mặt lõm, bên ngoài của máng trượt của băng truyền 
bằng dây xích (2), và dịch chuyển dọc theo thang (11). 
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(11) 31579 
(21) 1-2012-01599 (51) 7 E21C  31/08 
(22) 02.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/PL2010/000109 02.11.2010 (87) WO2011/059349 19.05.2011 
(30) P389529      10.11.2009 PL 
(71) 1. FAMUR Spãlka Akcyjna  (PL) 

ul. Armii Krajowej 51, PL-40-698 Katowice, Poland  
2. FAMUR INSTITUTE Sp. z o.o.  (PL) 
ul. Armii Krajoewj 51, PL-40-698 Katowice, Poland 

(72) BEDNARZ, Ryszard (PL), GWIAZDZINSKI Pawel (PL), GONSIOR Lukasz (PL), 
OLSZANSKI Marek (PL) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp lắp cần định vị trên thân của băng tải máy cắt 

vỉa liền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp cần định vị trên thân của băng tải máy cắt vỉa liền, 

được đặc trưng ở chỗ cần định vị (7) của máy cắt được kết nối quay được qua các mắt 
(9) và ít nhất một chốt (3) có các mắt của khớp nối (6) được đặt từ cạnh của thành bên 
trong phần đáy của thân máy cắt (5) bên ngoài băng truyền bằng dây xích (11). Trục của 
chốt hoặc các chốt (3) được đặt ở dưới trục của môtơ (12) của cần định vị (7) của may 
cắt. Xi lanh thủy lực (4) được kết nối quay được với các mằt (8) của cần định vị (7) của 
máy cắt được đặt giữa các mắt của khớp nối (6) và chốt (2), trục của nó được đặt phía 
trên trục của môtơ (12) của cần định vị (7) của may cắt. Xi lanh thủy lực (4) được đặt 
giữa trục của trục dẫn tiến (10) và chốt hoặc các chốt (3) kết nối cần định vị (7) của máy 
cắt với các mắt của khớp nối (6).  
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(11) 31580 
(21) 1-2012-01606 (51) 7 B65G  53/16,  53/20 
(22) 19.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/FR2010/000692 19.10.2010 (87) WO 2011/055026 12.05.2011 
(30) 0905372       09.11.2009 FR 
(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED  (CA) 

1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec H3A 3G2, Canada 
(72) PETIT, Goeffrey (FR), HEMATI, Mehrdji (FR), ROUSSEAUX, Jean-Marc (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị để vận chuyển bột 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị để vận chuyển bột (12) bao gồm băng tải (3), mà gồm kênh 
dưới (6) trong đó khí tuần hoàn, và kênh trên (7), được thiết kế để tuần hoàn bột và khí 
này, kênh dưới và kênh trên này được ngăn cách bởi thành xốp (5) mà khí có thể đi qua, 
kênh dưới được cấp với khí ở áp suất cho phép tạo tầng sôi tiềm năng đối với bột ở kênh 
trên, kênh trên được bố trí ở phần trên của nó với các thành ngang (50, 51, 52, 53, 50.i, 
50.n) để chúng giới hạn với thành trên của kênh trên ít nhất một vùng trên trong đó bọt 
khí dưới áp suất được tạo ra (20.1, 20.2; 20.i, 20.(i+1), 20.n) do việc đặt máng không khí 
ở áp suất tạo tầng sôi tiềm năng. ở mức của ít nhất một bọt được tạo ra như vậy, thành 
của kênh trên bao gồm bộ phận loại bộ dùng cho khí tạo tầng sôi được bố trí với bộ phận 
tạo ra độ giảm áp (100.1, 100.2, 110.1, 100.2, 110.1, 110.2, 120.1, 120.2; 130, 61, 62, 
140.i, 140.(i+1), 140.n) mà tạo ra độ giảm áp gần như không đổi. 
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Neil  (GB), WOLFGRAMM, Regine (DE), GURKE, Inga  (DE), DEVIVIER, 
Guillaume  (FR) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Bao gói dùng cho các vật dụng liên quan đến thuốc lá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bao gói (1) dùng cho các vật dụng liên quan đến thuốc lá bao gồm 
vỏ (2) có vách phía trước (10), vách phía sau, hai vách bên (14) đối diện nhau cũng như 
mặt đỉnh. Nắp (4) được điều chỉnh để đóng mặt đỉnh của vỏ (2) khi ở trạng thái đóng. 
Nắp (4) được điều chỉnh có thể xoay với vách phía sau hoặc một trong các vách bên của 
vỏ (2) ở đường bản lề và có thể xoay về đường bản lề để chuyển từ trạng thái đóng sang 
trạng thái mở. Nắp (4) bao gồm vách phía đỉnh, mà có một cạnh phía trước, một cạnh 
phía sau, hai cạnh bên và một mặt đáy và được điều chỉnh để đóng mặt đỉnh của vỏ (2) 
khi nắp (4) ở trạng thái đóng của nó. Một vách cạnh vát (34, 36) mở rộng từ ít nhất cạnh 
của vách phía đỉnh của nắp (4) đối diện với đường bản lề và vừa khít trong vỏ (2) khi 
nắp (4) ở trạng thái đóng của nó.  
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(11) 31582 
(21) 1-2012-01620 (51) 7 B65F  3/00, B02C  7/00 
(22) 08.06.2012 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2012 
(75) Nguyễn Gia Long  (VN) 

187 Đê La Thành, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống thiết bị xử lý phân loại rác thải đô thị khép kín di 

động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị xử lý phân loại rác thải đô thị khép kín di dộng cơ 

bản bao gồm: xe cơ giới thứ nhất bao gồm cả khung gầm xe; một cụm xúc ngoạm (1) 
được gắn vào bệ quay trên khung gầm sát đầu xe cơ giới thứ nhất; cụm phân loại tự động 
sơ cấp (3) bao gồm thùng chứa kín, bên trong trang bị tổ hợp các thiết bị sàng, cắt, xé, 
nghiền, tuyển từ được sắp đặt liên hoàn từ trên xuống dưới với mục đích làm đồng đều 
kích thước và tách phân loại các dòng vật chất có trong hỗn hợp rác; cụm phân loại tự 
động thứ cấp (4) bao gồm thùng chứa kín, bên trong trang bị tổ hợp các thiết bị đánh tơi 
và thiết bị nghiền cào được lắp liên hoàn từ trên xuống dưới để tách nylon và đồng nhất 
các dòng vật chất trong rác, khác biệt ở chỗ các tổ hợp thiết bị xử lý rác thải có cấu trúc 
đặc biệt và được tích hợp phù hợp trong không gian cơ bản kín của xe cơ giới, nhờ đó hệ 
thống thiết bị xử lý phân loại rác thải đô thị khép kín di động này có thể xử lý phân loại 
hiệu quả các rác thải sinh hoạt chưa phân loại đầu nguồn.  
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(11) 31583 
(21) 1-2012-01668 (51) 7 H01L  41/00, H02N  2/00 
(22) 10.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/056265 10.11.2010 (87) WO2011/060092 19.05.2011 
(30) 12/618,644      13.11.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2012 
(71) MEGASONIC SWEEPING, INC.  (US) 

P.O. Box 7266, Trenton, New Jersey 08628, United States of America 
(72) J. Michael GOODSON (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị xử lý sử dụng sóng âm mega đa tần có bộ chuyển đổi 

được làm tương thích và tấm treo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý sử dụng sóng âm mega làm khớp các tần số cộng 

hưởng cơ bản hoặc các tần số sóng hài bậc cao hơn của các bộ chuyển đổi chế độ độ dày 
sóng âm mega với các tần số cộng hưởng cơ bản hoặc các tần số sóng hài bậc cao hơn 
của đĩa hoặc kết cấu lắp khác trên đó bộ chuyển đổi được lắp. Các bộ chuyển đổi nhiều 
tần số là các bộ chuyển đổi điện áp vận hành theo chế độ độ dày ở các tần số vận hành 
khác nhau. Độ dày của tấm treo ở các vị trí chuyển đổi được chọn để tạo ra tần số cộng 
hưởng hoặc sóng hài được làm khớp với tần số cộng hưởng hoặc sóng hài của bộ chuyển 
đổi tương ứng của nó. Hai hoặc nhiều bộ chuyển đổi sóng âm mega được liên kết với 
cùng bề mặt bức xạ.  
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(11) 31584 
(21) 1-2012-01680 (51) 7 A61M  5/178,  5/32 
(22) 13.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/GB2010/052078 13.12.2010 (87) WO2011/073644 23.06.2011 
(30) 0921939.5 16.12.2009 GB 

1007934.1 12.05.2010 GB 
(71) STAR SYRINGE LIMITED  (GB) 

One Vine Street, London W1J OAH, United Kingdom 
(72) MADIN, Graham, John (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bơm tiêm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm tiêm để phân phối thuốc qua cửa tĩnh mạch, hoặc để cấp tổ 
hợp các thuốc, bơm tiêm này bao gồm ống (1) có pittông (2) ăn khớp kín khít và có thể 
trượt được trong ống, và chi tiết nhọn (3) được tạo ra liền khối với ống. Chi tiết nhọn (3) 
có lỗ (15) thông với đầu xa của ống, và mũi nhọn (17) và kẽ hở (18) ở đầu xa (22) của 
nó. Đầu xa của ống còn có thể nối gắn kín vào nắp vận chuyển (30), cửa tĩnh mạch hoặc 
kim tiêm. Đầu xa (22) của chi tiết nhọn (3) có thể tháo ra được và có phần lõm bên 
ngoài (19) và nấc bên trong (21) tương ứng để xác định mặt phẳng cắt (20) đối với đầu 
xa (22). Chi tiết nhọn (3) được sử dụng để hút một hoặc nhiều thuốc vào trong ống (1), 
và sau đó được tháo ra để cho phép nắp vận chuyển (30) được gắn vào để nút kín các 
thuốc. Để tiêm, nắp vận chuyển (30) được tháo ra và kim tiêu chuẩn được gắn vào. Để 
truyền qua cửa tĩnh mạch, nắp vận chuyển (30) được tháo ra và bơm tiêm được gắn vào 
cửa này. Phần lõm bên ngoài (19) và nấc bên trong (21) cho phép đầu xa (22) được loại 
bỏ bằng lực nhỏ nhất, và với việc bẻ gãy sạch, để làm giảm nguy cơ các hạt nhựa rơi vào 
trong ống.  
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(11) 31585 
(21) 1-2012-01688 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/519, A61P  

25/00, C07D  487/04 
(22) 15.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/DK2010/050341 15.12.2010 (87) WO 2011/072694 23.06.2011 
(30) PA 2009 01339      17.12.2009 DK 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) LANGGAARD, Morten (DK), KEHLER, Jan (DK), KILBURN, John, Paul (GB), 

NIELSEN, Jacob (DK), PUESCHL, Ask (DK), MARIGO, Mauro (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất phenylimidazol dị vòng thơm dùng làm chất ức chế 

enzym PDE10A 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

 
 

 
trong đó HET1, HET2, R1 là như được xác định trong bản mô tả. Các hợp chất này là 
chất ức chế enzym PDE10A. Sáng chế còn đề cập quy trình điều chế hợp chất (I). Ngoài 
ra, sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm bao gồm lượng hữu hiệu có tác dụng trị liệu 
chứa các hợp chất nêu trên và chất mang dược dụng để sử dụng trong điều trị bệnh rối 
loạn thoái hoá thần kinh, nghiện thuốc, hoặc rối loạn tâm thần.  
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(11) 31586 
(21) 1-2012-01747 (51) 7 A46B  15/00 
(22) 25.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/068226 25.11.2010 (87) WO 2011/073010 23.06.2011 
(30) 09179736.5      17.12.2009 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands. 
(72) Susan BATES (GB), Derek Guy SAVILL (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp và hệ thống theo dõi chải răng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống theo dõi chải răng. Phương pháp theo sáng 
chế bao gồm các bước : tiếp nhận tín hiệu vị trí từ bộ cảm biến vị trí (601) được bố trí 
trên bàn chải đánh răng (21) bao gồm tay cầm và đầu bàn chải (22), tiếp nhận tín hiệu 
lực từ bộ cảm biến lực (602) được bố trí trên bàn chải đánh răng (21), và tính toán vị trí 
của đầu bàn chải đánh răng bằng cách sử dụng tín hiệu vị trí kết hợp với tín hiệu lực.  
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(11) 31587 
(21) 1-2012-01749 (51) 7 H04L  29/06, G06F  9/445 
(22) 17.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/CN2011/070319  17.01.2011 (87) WO2011/088772 28.07.2011 
(30) 201010102030.5       20.01.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2012 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) TU, Qiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp thay đổi gói giao diện 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp để thay đổi bộ vỏ giao diện. Hệ thống này 
bao gồm: máy chủ gói bộ vỏ được cấu hình để lưu trữ dữ liệu gói bộ vỏ; và máy khách 
được cấu hình để gửi yêu cầu truy vấn đến máy chủ gói bộ vỏ một cách định kì, thu thập 
thông tin liên quan đến gói bộ vỏ mới được bổ sung, khởi tạo yêu cầu tải xuống đến máy 
chủ gói bộ vỏ theo sự lựa chọn của người dùng để tải xuống dữ liệu gói bộ vỏ, và thay 
đổi bộ vỏ giao diện theo dữ liệu gói bộ vỏ được tải xuống. Nhờ hệ thống và phương pháp 
thay đổi bộ vỏ giao diện theo sáng chế mà gói bộ vỏ mới được bổ sung vào máy chủ gói 
bộ vỏ có thể được thu thập một cách nhanh chóng, và không cần phải khởi động lại 
chương trình ứng dụng, để thay đổi bộ vỏ giao diện một cách thuận tiện và nhanh chóng.  
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(11) 31588 
(21) 1-2012-01768 (51) 7 G06K  19/06, G06F  13/14, H04L  

12/18 
(22) 14.05.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/SG2010/000183     14.05.2010 (87) WO 2011/068471 09.06.2011 
(30) PCT/SG2009/000461         01.12.2009 SG 

PCT/SG2010/000070         01.03.2010 SG 
(71) T-DATA SYSTEMS (S) PTE LTD.  (SG) 

1 Palm Drive, Singapore 456458, Singapore 
(72) TAN, Joon Yong, Wayne (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Thẻ nhớ và phương pháp lưu trữ và thu phát dữ liệu vô tuyến 

  (57)    Sáng chế đề xuất thẻ nhớ (200) được tạo cấu hình để dùng trong camera kỹ thuật số 
(100) có bộ xử lý gắn trong (104) nhưng không thể độc lập xuất dữ liệu số ra ngoài 
camera kỹ thuật số (100) hay độc lập nhận dữ liệu số từ bên ngoài camera kỹ thuật số 
(100). Thẻ nhớ (200) gồm môđun thu phát vô tuyến (204) kết nối hoạt động với ít nhất 
một trong số bộ xử lý trung tâm (202) và môđun lưu trữ (206); và được tạo cấu hình để 
thu vô tuyến dữ liệu số được phát tới camera kỹ thuật số (100) và để phát vô tuyến dữ 
liệu số từ camera kỹ thuật số (100). Bộ xử lý trung tâm (202) được tạo cấu hình để được 
chỉ thị bởi bộ xử lý gắn trong thông qua các điều khiển của camera kỹ thuật số để điều 
khiển ít nhất một trong các chức năng: thu dữ liệu số bởi camera kỹ thuật số (100), và 
phát dữ liệu số được chọn từ camera kỹ thuật số (100). Môđun lưu trữ (206) được kết nối 
hoạt động với bộ xử lý trung tâm (202) và được tạo cấu hình để lưu trữ ít nhất một trong 
số dữ liệu số ghi lại được bởi camera kỹ thuật số (100) và dữ liệu số thu được bởi camera 
kỹ thuật số (100). Thẻ nhớ (200) được tạo cấu hình để thực hiện ít nhất một trong các 
chức năng: phát vô tuyến dữ liệu số được chọn tới ít nhất một thiết bị bên ngoài qua 
môđun thu phát vô tuyến (204), và thu vô tuyển dữ liệu số từ thiết bị bên ngoài qua 
môđun thu phát vô tuyến (204). Việc lưu trữ dữ liệu số có thể tiến hành gần như trong 
thời gian thực, và việc phát dữ liệu số được chọn có thể tiến hành gần như trong thời 
gian thực.  
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(11) 31589 
(21) 1-2012-01769 (51) 7 E04F  15/02,  15/04, B27M  3/06 
(22) 17.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/SE2010/051418 17.12.2010 (87) WO 2011/075074 23.06.2011 
(30) 0950980-3      17.12.2009 SE 
(71) VALINGE INNOVATION AB  (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 Viken, Sweden 
(72) Magnus WALLIN (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Ván sàn và phương pháp chế tạo ván sàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ván sàn/tấm xây dựng nửa nổi có các hệ thống ghép cơ khí, môt lõi 
với các đoạn mép cong để lớp bề mặt trên cùng của lõi sẽ được đặt bên dưới bề mặt tấm, 
và tại đó các mép ván sàn có một mặt vát sao cho trong đó là hệ thống ghép, khi hai ván 
sàn được ghép và ép vào nhau, lớp bề mặt (31) và một phần lõi (30) của đoạn mép ghép 
(19) trong mép ghép thứ hai (4b) chồng lên lớp bề mặt (31) đang gần như song song với 
mặt phẳng ngang của mép ghép thứ nhất (4a) của ván sàn khác. Ngoài ra, các ván 
sàn/tấm xây dựng được chế tạo bằng cách gia công cấu trúc bề mặt với một loạt rãnh lõi 
(20, 20') và đặt lớp bề mặt (31) lên phía trên lõi (30) để phủ lên ít nhất một phần chi tiết 
sàn. Một lực ép được tác dụng lên và lớp bề mặt (31) được hình thành quanh các rãnh lõi 
(20, 20).  
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(11) 31590 
(21) 1-2012-01774 (51) 7 C10J  3/66, C07C  29/151, C10G  

2/00, F01K  23/06, F02C  3/28, F23J  
15/06 

(22) 19.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/067847 19.11.2010 (87) WO 2011/061299 26.05.2011 
(30) 09176684.0 20.11.2009 EP 

10151481.8 22.01.2010 EP 
10151473.5 22.01.2010 EP 
10154449.2 23.02.2010 EP 

(71) RV LIZENZ AG  (CH) 
Dammstrasse 19, CH-6301 Zug, Switzerland 

(72) RUDLINGER, Mikael (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình và dây chuyền sản xuất năng lượng theo cách 

không làm phát sinh khí thải bằng ứng dụng nhiệt và hóa của 
nguyên liệu chứa cacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và dây chuyền sản xuất năng lượng theo cách không làm 
phát sinh khí thải bằng phương pháp xử lý và ứng dụng nhiệt-hóa của vật liệu cacbon ở 
thể rắn, lỏng, khí và dạng hỗn hợp, cụ thể là chất thải, sinh khối, than đá và các vật liệu 
hỗn tạp khác. Trong quy trình sản xuất năng lượng và/hoặc hydrocacbon và các sản 
phẩm khác theo sáng chế bằng cách sử dụng nguyên liệu chứa cacbon, ba giai đoạn xử 
lý (P1, P2, P3) tạo thành chu trình khép kín. Khí lưu huỳnh (M25) từ giai đoạn xử lý thứ 
ba (P3) được chuyển đến ở dạng khí tuần hoàn vào trong giai đoạn xử lý thứ nhất (P1), 
và/hoặc giai đoạn xử lý thứ hai (P2), và khí nhiệt phân (M22) từ giai đoạn xử lý thứ nhất 
(P1) được chuyển vào trong giai đoạn xử lý thứ hai (P2), và giai đoạn xử lý thứ ba (P3). 
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17/042 
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(86) PCT/EP2010/007556 10.12.2010 (87) WO/2011/076350 30.06.2011 
(30) 09/06320 23.12.2009 FR 
(71) 1. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE  (FR) 

54, rue Anatole France, F - 59620 Aulnoye Aymeries, France 
2. SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33, Kitahama 4 chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 541-0041 Osaka, Japan 

(72) PINEL, Eliette (FR), GARD, Eric (FR), PETIT, Mikael (FR), GOUIDER, Mohamed 
(FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ phận hình ống có ren chịu mòn ma sát và quy trình phủ bộ 

phận này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận hình ống có ren chống ăn mòn để khoan hoặc vận hành các 

giếng hyđrocacbon, bộ phận hình ống này có ở một trong các đầu (1; 2) của nó vùng ren 
(3; 4) được tạo ra trên bề mặt ngoại biên bên ngoài hoặc bên trong của nó tùy thuộc đầu 
ren này thuộc loại ren ngoài hay ren trong, ít nhất một phần của đầu (1; 2) này được phủ 
bằng màng mỏng khô chứa chất nền flo-uretan. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy 
trình phủ bộ phận hình ống này.  
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Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) THERKELSEN, Frans (DK), ROCK, Michael, Harold (GB), TREPPENDAHL, Svend 

(DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất và tinh chế hoạt chất có dược tính 

  (57)     Sáng chế bộc lộ quy trình điều chế hoạt chất cỏ dược tính và muối duợc dụng của chúng.  
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(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 North Lindbergb Boulevard, Mail Zone E1NA, St. Louis, MO 63167, United 
States of America 

(72) FENG, Paul, C.C. (US), FONSECA, Agustin, E. (AR), GARNAAT, Carl, W. (US), 
HEREDIA, Oscar (MX), HUANG, Jintai (US), KELLY, Rebecca, A. (US), QI, Youlin 
(US), STOECKER, Martin, A. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phân tử ADN tái tổ hợp có nguồn gốc từ gen chuyển MON 87427 

của cây ngô, phương pháp và kit phát hiện sản phẩm chứa phân 
tử ADN này 

  (57)    Sáng chế đề cập phân tử ADN tái tổ hợp có nguồn gốc từ gen chuyển MON 87427 của 
cây ngô và cây, tế bào cây, hạt, các bộ phận của cây và sản phẩm hàng hóa có nguồn 
gốc từ đoạn gen MON 87427. Sáng chế cũng đề xuất các nucleotit đặc trưng của đoạn 
gen 87247 của cây ngô chuyển gen, cây, tế bào cây, hạt, các bộ phận của cây và sản 
phẩm hàng hóa chứa nucleotit đặc thù cho đoạn gen MON 87427 của cây ngô chuyển 
gen. Sáng chế còn đề xuất phương pháp liên quan đến đoạn gen MON 87427 của cây 
ngô chuyển gen và RoundupđHybridization System (RHS). Sáng chế còn đề xuất thang 
đo sự phát triển tương đối, hữu ích cho việc kiểm tra và xác định sự phát triển sinh sản ở 
cây ngô để điều hòa sự phát triển khác biệt của các giống ngô khác nhau. Điều này hữu 
ích để xác định thời gian dự tính tối ưu của chế độ xử lý trong đó giai đoạn phát triển 
của bông cơ là yếu tố quan trọng, bao gồm các phương pháp đánh dấu hạt lai khác nhau.  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, CHINA 

(72) Xuecheng LUO (CN), Pu WANG (CN), Jiajun CHEN  (CN), Xingjian QI (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thư mục 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền thư mục. Phương pháp này bao gồm các 
bước: đầu nhận nhận yêu cầu truyền cho thư mục cần được truyền từ đầu truyền; đầu 
nhận nhận thông tin thư mục của thư mục cần được truyền được gửi bởi đầu truyền, và 
xác nhận các tệp cần được truyền; đầu nhận gửi tuần tự yêu cầu truyền cho mỗi tệp 
trong số các tệp cần được truyền tới đầu truyền qua cùng liên kết mạng; đầu nhận nhận 
các tệp cần được truyền được gửi tuần tự bởi đầu truyền qua liên kết mạng, và theo 
thông tin thư mục, lưu trữ các tệp cần được truyền, và tạo ra thư mục tương ứng. Sáng 
chế có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu về sự tiện lợi của người dùng, cải thiện khả năng 
thực hiện truyền các tệp, và tăng cường khả năng áp dụng của phần mềm nhắn tin tức 
thời (Instant Messaging-IM).  
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1 Palm Drive, Singapore 456458, Singapore 
(72) TAN, Joon Yong, Wayne (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Phương pháp chuyển đổi dữ liệu dạng số 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển đổi dữ liệu dạng số sử dụng thẻ nhớ kết nối 
vận hành với thiết bị ví dụ như camera (máy ảnh, máy quay phim) kỹ thuật số có các nút 
điều khiển nhưng không có bàn phím hoặc vùng phím số. Thẻ nhớ bao gồm bộ xử lý 
trung tâm, môđun chuyển đổi và môđun lưu trữ. Phương pháp bao gồm các bước: đặt 
thiết bị vào chế độ định trước; kích hoạt môđun chuyển đổi trong thẻ nhớ; chọn ít nhất 
một tệp được lưu trữ trong thẻ nhớ; và chuyển đổi ít nhất một tệp đã chọn.  
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Judith (US), SIEGEL, Craig (US), CHENG, Seng  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất và muối hemitartrat của nó ở dạng vô định hình và 

tinh thể, và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới muối hemitartrat của hợp chất có công thức:  
 

 
 

(hemitartrat của hợp chất có công thức I), có thể được sử dụng để bào chế dược phẩm. 
Cụ thể, các dạng tinh thể đơn hemitartrat của hợp chất có công thức (I) được đặc trưng 
bởi nhiều đặc điểm và phép đo vật lý khác nhau. Sáng chế đề cập tới phương pháp sản 
xuất tinh thể hemitartrat của hợp chất có công thức (I), tinh thể này ức chế 
glucosylxeramit syntaza hoặc làm giảm nồng độ glucosphingolipit trong đối tượng để 
điều trị một số bệnh. Sáng chế cũng đề cập tới dược phẩm chứa muối này.  
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(US), ERICSSON, Anna, M. (SE), FIAMENGO, Bryan, A.  (US), FRANK, Kristine, E.  
(US), FRIEDMAN, Michael (US), GEORGE, Dawn, M.  (US), GOEDKEN, Eric, R. 
(US), JOSEPHSOHN, Nathan, S. (US), LI, Biqin, C. (US), MORYTKO, Michael, J. 
(US), STEWART, Kent, D. (US), VOSS, Jeffrey, W. (US), WALLACE, Grier, A. (US), 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ba vòng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) và công thức (II)  
 

  
 

các muối dược dụng, các tiền dược chất, các chất chuyển hoá có hoạt tính sinh học, các 
chất đồng phân lập thể và các chất đồng phân của nó trong đó biến số được định nghĩa ở 
đây. Các hợp chất theo sáng chế là hữu ích để điều trị các tình trạng bệnh miễn dịch và 
ung thư.  
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Alexander (US), SHRYOCK, John (US), ZENG, Dewan (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm điều trị rung nhĩ 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa lượng điều trị hiệp đồng của ranolazin và 
dronedaron, muối hoặc muối dược dụng của chúng và chất mang dược dụng. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất sulfonamit dùng làm chất gây chết tế bào theo 

chương trình chọn lọc BCL-2 để điều trị bệnh ung thư và bệnh 
miễn dịch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất hợp chất có công thức (I):  
 

 
 
trong đó A1, B1, D1, E1, Y1, Z1 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng 
chế có tác dụng ức chế hoạt tính của protein chống lại quá trình chết tế bào theo chương 
trình Bcl-2 hoặc Bcl xL. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này .  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất gây chết tế bào theo chương trình và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế hoạt tính của protein chống lại quá trình chết tế bào 

theo chương trình Bcl-2 và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị các bệnh trong đó 
có sự biểu hiện của protein chống lại quá trình chết tế bào theo chương trình Bcl-2.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ truyền ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM), 

phương pháp truyền ghép kênh phân chia theo tần số trực 
giao (OFDM), bộ thu ghép kênh phân chia theo tần số trực giao 
(OFDM), và phương pháp thu ghép kênh phân chia theo tần số 
trực giao (OFDM) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ truyền OFDM và bộ thu OFDM lần lượt truyền và thu N (N > 2, 
N là số nguyên) ký hiệu điều khiển. Đối với mỗi ký hiệu điều khiển, tín hiệu miền thời 
gian khoảng thời gian bảo vệ là, ví dụ, giống hệt với tín hiệu thu được nhờ dịch vị tần số 
ít nhất một phần của tín hiệu miền thời gian ký hiệu hữu ích bởi lượng khác với ký hiệu 
bất kỳ khác, hoặc tới tin hiệu thu được nhờ dịch vị tần số một hoặc cả hai phần và 
khoảng cách của khoảng thời gian tín hiệu miền thời gian ký hiệu hữu ích khác với ký 
hiệu bất kỳ khác bởi lượng định trước.  
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(72) DENG, Libo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để thu thập thông tin chặn tiến trình 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để thu thập thông tin chặn tiến trình, vốn liên 
quan đến các công nghệ máy tính. Phương pháp này bao gồm các bước: nhận tiến trình 
được theo dõi; xác định, thông qua việc theo dõi trong thời gian thực thủ tục mà tiến 
trình được theo dõi nhận và gửi thông báo, xem tiến trình được theo dõi này có bị chặn 
hay không; và thu thập thông tin chặn của tiến trình được theo dõi trong thời gian thực 
nếu tiến trình được theo dõi bị chặn. Thiết bị này bao gồm môđun nhận, môđun theo dõi 
thứ nhất và môđun thu thập. Nhờ các giải pháp theo sáng chế mà có thể xác định được 
xem tiến trình nào đó có bị chặn hay không và có thể thu thập được thông tin chặn của 
tiến trình này.  
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YAMAGUCHI, Jun (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa ảnh động và thiết bị giải mã ảnh động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa ảnh động, bao gồm bộ dự báo được kết cấu để thu 
được tín hiệu số dư dự báo được mã hóa, bằng cách sử dụng dự báo bên trong mà nó 
tương ứng với chế độ được lựa chọn từ các chế độ dự báo bên trong, bộ phân loại được 
kết cấu để phân loại chế độ được lựa chọn thành chế độ dự báo chỉ báo thứ nhất dự báo 
bên trong sử dụng chiều dự báo hoặc chế độ dự báo chỉ báo thứ hai dự báo bên trong 
không sử dụng chiều dự báo, bộ biến đổi trực giao thứ nhất được kết cấu để thu được các 
hệ số biến đổi thứ nhất bằng cách đưa ra tín hiệu số dư dự báo để biến đổi trực giao nhờ 
việc sử dụng của cơ sở biến đổi thứ nhất nếu chế độ được lựa chọn được phân loại thành 
chế độ dự báo thứ nhất, cơ sở biến đổi thứ nhất được thiết đặt trước sao cho tỷ trọng hệ 
số thứ nhất sau khi biến đổi trực giao là lớn hơn so với tỷ trọng hệ số thứ hai trước khi 
biến đổi trực giao, bộ biến đổi trực giao thứ hai được kết cấu để thu được các hệ số biến 
đổi thứ hai bằng cách đưa tín hiệu số dư dự báo để biến đổi trực giao nếu chế độ được 
lựa chọn được phân loại thành chế độ dự báo thú hai, bộ điều khiển thứ tự được kết cấu 
để sắp xếp lại một trong số các hệ số biến đổi thứ nhất và các hệ số biến đổi thứ hai thu 
được theo thứ tự quét tương ứng với chế độ được lựa chọn từ trong số các thứ tự quét 
được xác định trước đối với các chế độ dự báo bên trong, và bộ mã hóa Entrôpi được kết 
cấu để mã hóa các hệ số biến đổi được sắp xếp trước và thông tin chỉ báo chế độ được 
lựa chọn.  
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Michel HENLIN  (FR), Pierre LESTAGE  (FR), Fany PANAYI  (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất azabixyclo[3.1.0]hex-2-yl, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  

 

  
 
trong đó :  
ALK là mạch alkylen,  

W là một nhóm          
       
trong đó R và R' được định nghĩa như trong phần mô tả.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế và các dược phẩm chứa hợp chất (I).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất sulfonamit dị vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

 
 

và muối dược dụng của chúng, trong đó các biến là như được xác định trong bản mô tả. 
Hợp chất theo sáng chế là chất ức chế MEK và do đó hợp chất này hữu ích trong điều trị 
bệnh tăng sinh (như là ung thư và viêm).  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị y tế có kim rút lại được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị y tế bao gồm thân, bộ phận dẫn động nối với trục xoay của 
thân, kim có thể rút lại được. Thiết bị y tế theo sáng chế được làm thích hợp để tạo ra 
phương thức dẫn lưu chất giữa bệnh nhân với ống lấy lưu chất, cụ thể là ống lấy máu lắp 
vào thiết bị này, khác biệt ở chỗ, khoang rút trong bộ phận dẫn động có thể định vị bằng 
tay để tạo ra một phần của bộ phận rút kim, sau đó tháo rời ống lấy máu. Quá trình rút 
kim lại bắt đầu bằng cách ấn vào đầu kéo dài về phía trước của bộ phận dẫn động so với 
thân, nhờ đó nhả vòng kẹp giữ ra khỏi giá đỡ kim và một phần của kim được đẩy vào 
khoang co rút do sự giãn nở của lò xo nén. Do đó, kim được rút ra khỏi bệnh nhân và 
chui vào vỏ hộp chứa, giảm thiểu khả năng kim bị kẹt đồng thời tránh khỏi việc tái sử 
dụng thiết bị.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Băng tải lát và bộ phận mang dùng cho băng tải này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận mang (220). Bộ phận mang có bề mặt thứ nhất để nhận các 
đối tượng, bề mặt thứ hai, và ít nhất bề mặt thứ ba và thứ tư nối bề mặt thứ nhất và bề 
mặt thứ hai, chi tiết ăn khớp thứ nhất (222) được bố trí trên bề mặt thứ hai và được cấu 
tạo để được dẫn hướng bởi phương tiện dẫn hướng thứ nhất (230) của băng tải lát (20), 
và chi tiết ăn khớp thứ hai (224) được bố trí trên bề mặt thứ hai về một phía của chi tiết 
ăn khớp thứ nhất (222) và được cấu tạo để được dẫn hướng bởi cái chuyển mạch thứ nhất 
(240a) của băng tải lát (20). Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến băng tải lát (20).  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ tiêm để tiêm liều lượng nhỏ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ tiêm sản phẩm dạng lỏng hoặc dạng nhão, bao gồm thân 
(2) có rãnh (11) để nhận sản phẩm cần bơm, khác biệt ở chỗ dụng cụ này bao gồm thanh 
ren (3) có thể di chuyển tịnh tiến để tác động vào sản phẩm cần bơm, bulông (5), được 
gắn khớp với thanh ren (3) để tạo ra chuyển động tịnh tiến tương tự của thanh ren, và 
đòn bẩy (1) tác động vào bulông (5) nhờ công cụ điều khiển để tạo ra sự quay.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mũ trùm đầu bao gồm miếng vải can và cơ cấu mở và đóng 

miếng vải can để mở và đóng miếng vải can, và áo bao gồm mũ 
trùm đầu này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mũ trùm đầu có thể được thay đổi về hình dạng để vừa có các kích 
thước thích hợp để che người không đội mũ bảo hiểm vừa có các kích thước thích hợp để 
che người đội mũ bảo hiểm. Mũ trùm đầu bao gồm miếng vải can và cơ cấu mở và đóng 
miếng vải can để mở và đóng miếng vải can, trong đó cơ cấu mở và đóng miếng vải can 
có thể mở và đóng miếng vải can để có các kích thước thích hợp để che người không đội 
mũ bảo hiểm khi cơ cấu mở và đóng miếng vải can này được đóng, và để có các kích 
thước thích hợp để che người đội mũ bảo hiểm khi cơ cấu mở và đóng miếng vải can này 
được mở.  
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(54) Bộ truyền ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) 

đa ăng ten, bộ thu ghép kênh phân chia theo tần số trực giao 
(OFDM), phương pháp chèn các hoa tiêu phân tán vào các tín 
hiệu truyền, và phương pháp đánh giá các đặc tính kênh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hệ thống truyền thông ghép kênh phân chia theo tần số trực 
giao (OFDM) có bốn anten truyền và một hoặc nhiều anten thu, và cụ thể đề cập đến các 
phương pháp chèn các hoa tiêu phân tán (SP) vào các tín hiệu truyền của các hệ thống 
OFDM này, để đánh giá các đặc tính kênh trên cơ sở của các hoa tiêu được phân tán, bộ 
truyền OFDM đa anten, và bộ thu OFDM. Theo trường hợp này, phương pháp cụ thể 
theo sáng chế là giữ cùng mẫu SP như trong trường hợp một bộ truyền, phân chia các 
hoa tiêu thành các tập con mà bằng với số lượng bộ truyền (các anten truyền), và để 
ghép xen các tập con này theo cả thời gian và tần số. Theo cách này, tính chi tiết của các 
hoa tiêu của cùng tập con được giảm. Điều này làm tăng tính linh hoạt trong việc thiết kế 
các mẫu hoa tiêu phân tán và độ chính xác cao hơn của các đặc tính kênh được đánh giá.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ truyền, phương pháp truyền, bộ thu, phương pháp thu 

  (57)    Bộ truyền 100 bao gồm bộ mã hóa dữ liệu báo hiệu L1 111. Trong bộ mã hóa dữ liệu 
báo hiệu L1 111, bộ tạo dữ liệu báo hiệu L1 1021 chuyển đổi các tham số truyền thành 
dữ liệu báo hiệu trước L1 và dữ liệu báo hiệu sau L1 và xuất ra dữ liệu báo hiệu trước L1 
và dữ liệu báo hiệu sau L1, bộ phân tán năng lượng 121 thực hiện việc phân tán năng 
lượng trên dữ liệu báo hiệu trước L1 và dữ liệu báo hiệu sau L1 theo thứ tự, và bộ mã 
hóa sửa lỗi L1 1022 thực hiện việc mã hóa sửa lỗi, dựa trên mã hóa BCH và mã hóa 
LDPC, trên dữ liệu báo hiệu trước L1 được phân tán năng lượng. Điều này cho phép làm 
ngẫu nhiên hóa độ chênh lệch lớn trong dữ liệu ánh xạ của dữ liệu báo hiệu trước L1 và 
dữ liệu báo hiệu sau L1, nhờ đó giải quyết vấn đề về việc tập trung công suất trong mẫu 
cụ thể trong các ký tự P2.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có nhiều chi tiết làm sạch mô 

mềm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng có chi tiết làm sạch mô mềm. Dụng 

cụ chăm sóc răng miệng theo sáng chế gồm có các loại chi tiết làm sạch mô mềm khác 
nhau để làm tăng khả năng làm sạch miệng. Theo một khía cạnh, sáng chế có thể là 
dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm: tay cầm (110); đầu (120) có khối kết cấu có bề 
mặt trước (121) và bề mặt sau (122) đối diện với bề mặt trước này; phần lõm (190) tạo ra 
thành bề mặt sau của khối kết cấu, khối kết cấu này bao gồm mấu lồi nhô lên trên từ đáy 
lõm của phần lõm, phần lõm này bao quanh mấu lồi; chi tiết làm sạch thứ nhất (140) tạo 
ra từ vật liệu đàn hồi để làm sạch mô miệng mềm bố trí bên trong phần lõm, mấu lồi của 
khối kết cấu kéo dài qua lỗ giữa của chi tiết làm sạch thứ nhất; và chi tiết làm sạch thứ 
hai (160) tạo ra từ vật liệu đàn hồi để làm sạch mô miệng mềm, chi tiết làm sạch thứ hai 
này nằm trên mấu lồi của khối kết cấu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây chuyển gen chứa ADN mã hoá protein trừ sâu Cry1Ab và 

Cry1Aa, hạt và cánh đồng cây này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cây chuyển gen chứa ADN mã hoá protein trừ sâu CrylAb và 

Cry2Aa có tính ổn định và ít biến đổi hơn cho phép kiểm soát côn trùng đã phát triển 
tính kháng hoạt tính của hai độc tố này. Việc kết hợp 2 protein nêu trên có thể được sử 
dụng hữu hiệu cho sâu đục thân ngô châu Âu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây trồng biến đổi gen chứa ADN mã hoá protein trừ sâu 

Cry1Ab và Cry1Be, hạt và cánh đồng cây trồng này 
  (57)    Sáng chế đề xuất các phương pháp và cây trồng để phòng trừ sâu đục ngô Châu Âu 

và/hoặc sâu cắn gié mùa thu, trong đó cây trồng này chứa protein trừ sâu Cry1Ab và 
protein trừ sâu Cry1Be, và các tổ hợp chứa cặp protein này với các protein khác, để làm 
chậm hoặc ngăn ngừa sự phát triển của tính kháng do côn trùng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây trồng biến đổi gen chứa ADN mã hoá protein trừ sâu 

Vip3Ab và Cry1Ca, hạt và cánh đồng cây trồng này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và cây trồng để phòng trừ côn trùng sâu cắn gié mùa thu 

loài clepidopteran, cây trồng này chứa protein trừ sâu Vip3Ab và protein trừ sâu Cry1Ca, 
và các tổ hợp chứa cặp protein này với các protein khác, để làm chậm hoặc ngăn ngừa sự 
phát triển tính kháng do côn trùng này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây chuyển gen chứa ADN mã hoá protein có hoạt tính trừ sâu 

Cry1C và Cry1Ab, hạt và cánh đồng cây này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và cây để phòng trừ côn trùng cánh vảy, cây này chứa 

cả protein có hoạt tính trừ sâu protein Cry1Ca lẫn protein có hoạt tính trừ sâu Cry1Ab để 
làm chậm hoặc ngăn ngừa sự phát triển tính kháng của côn trùng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xác định tình trạng hợp tử của biến thể gen 

TC1507 ở mô Zea mays 
  (57)   Sáng chế đề cập tới phương pháp xác định tình trạng hợp tử của biến thể gen ngô. 

Phương pháp này sử dụng đoạn mồi đặc hiệu biến thể gen TC1507 và đoạn mồi đặc hiệu 
gen nội sinh tham chiếu của cây ngô và tổ hợp đoạn dò Taqman để dùng trong thử 
nghiệm PCR Taqman đầu cuối kép có khả năng tạo ra kiểu gen khỏe mạnh để hỗ trợ cho 
quá trình tạo giống phân tử của TC1507 này.   
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây trồng biến đổi gen chứa ADN mã hoá protein trừ sâu 

Cry1Da và Cry1Ca, hạt và cánh đồng cây trồng này 
  (57)    Sáng chế đề cập các phương pháp và cây trồng để phòng trừ sâu cắn gié mùa thu, trong 

đó cây trồng này chứa protein trừ sâu Cry1Da và protein trừ sâu Cry1Ca, và các tổ hợp 
khác nhau của các protein khác chứa cặp protein này, để làm chậm hoặc ngăn ngừa sự 
phát triển côn trùng có tính kháng.  
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(54) Protein Cry trừ sâu Cry1Ca cải biến 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến các protein Cry1Ca B.t. trừ sâu cải biến, gồm có các protein mà 
trong sáng chế này được gọi là DIG-109 và DIG-152, cũng như các biến thể của DIG-
109 và DIG-152, axit nucleic mã hoá các protein này, phương pháp khống chế vật gây 
hại bằng cách sử dụng các protein này, phương pháp tạo ra protein trong tế bào vật chủ 
chuyển gen, và thực vật chuyển gen tạo ra các protein này. Các protein DIG-109 và 
DIG-152 bao gồm các peptit thể khảm được cấu thành từ đoạn độc tố lõi của đoạn tiền 
độc tố Cry1Ca và Cry1Ab của B.t.. Các biến thể có hoạt tính trừ sâu của các protein 
DIG-109 và DIG-152 cũng được đề cập.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp tạo sản phẩm thực phẩm có thể khuấy được chứa 

sữa chua 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo sản phẩm thực phẩm có thể khuấy được chứa sữa 

chua. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm thực phẩm có thể khuấy được và bánh kẹo 
chứa sản phẩm này.  
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(CN), SMITH, Christopher (GB), TAKAHASHI, Masashi (JP), DONG, Qing (US), 
FEHER, Victoria (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất pyroliđinon dị vòng thơm ngưng tụ làm chất ức chế 

tyrosin kinaza ở lách 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức 1 :  

 

  
 
và các muối dược dụng của nó, trong đó G, L1, L2, R1, R2, R3, và R4 là như được xác định 
trong bản mô tả. Sáng chế còn đề xuất nguyên liệu và phương pháp điều chế hợp chất có 
công thức 1, dược phẩm chứa nó. Hợp chất này là hữu dụng để điều trị các rối loạn, 
bệnh, và tình trạng bệnh lý liên quan đến hệ miễn dịch và bệnh viêm, kể cả bệnh viêm 
đa khớp dạng thấp, bệnh tính ác huyết học, bệnh ung thư biểu mô (tức là caxinom), và 
các rối loạn, bệnh, và tình trạng bệnh lý khác mà có chỉ định ức chế SYK.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị lưu hóa lốp xe 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị lưu hóa lốp xe bao gồm các xy lanh đóng/mở (42) để di 
chuyển các bộ phận giữ khuôn (22) dùng để giữ các đoạn khuôn (23) được bố trí xung 
quanh chu vi tiến và lùi theo hướng kính một cách độc lập, các khối định vị (41) được bố 
trí trong các khoảng trống tương ứng theo chu vi giữa các đoạn khuôn (23), các cặp chi 
tiết gài (47, 48) lần lượt được tạo ra ở các phía đối diện của các bộ phận giữ khuôn tương 
ứng (22), và các cặp chi tiết chặn (43, 44) được tạo ra trên các khối định vị liền kề (41) 
để giới hạn vị trí ở đầu trước của các đoạn khuôn (23) gài vào các cặp chi tiết gài tương 
ứng (47, 48).  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
201 

(11) 31623 
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(30) 10-2009-0126945      18.12.2009 KR 
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(71) ORDA KOREA CO., LTD.  (KR) 

Wooje B/D, 3F, 261-8, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-130, Republic of Korea 
(72) PARK, Kyung-Hwa (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đồ chơi nam châm và bộ phận gắn nam châm dùng cho đồ chơi 

này 
  (57)    Sáng chế đề xuất bộ phận gắn nam châm (30) để gắn nam châm, và đồ chơi nam châm 

(2) có chứa bộ phận này. Sáng chế bộc lộ bộ phận gắn nam châm (30) chứa nam châm 
(20) có thể quay được trong đó, mà trong đó phần nắp (32A) chứa nam châm (20) bám 
văo bằng lực hút với nam châm ngoài (20') được tạo thành không có từ tính, và trong đó 
phần từ tính (M) được tạo thành từ vật liệu mà nam châm (20) chứa trong đó có thể bám 
vào, và được tạo thành trên ít nhất một phần không phải là phần nắp (32A).  
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61/305,239 17.02.2010 US 
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Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) MONN, James, Allen  (US), PRlETO, Lourdes (ES), TABOADA MARTINEZ, Lorena  

(ES), MONTERO SALGADO, Carlos (ES), SHAW, Bruce William  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất chủ vận glutamat hướng chuyển hoá 2 (mGlu2) và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất chủ vận glutamat hướng chuyển hoá 2 (metabotropic 

glutamate 2 - mGlu2) có công thức:  
 

 
 

trong đó các biến là như được xác định trong bản mô tả.  
Chất chủ vận theo sáng chế hữu ích dùng để điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực, bệnh tâm 
thần phân liệt, bệnh trầm cảm và bệnh rối loạn lo âu toàn thể. Sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(22) 26.02.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/053699     26.02.2010 (87) WO/2011/077761 30.06.2011 
(30) 2009-296247     25.12.2009 JP 
(71) 1. SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203 Japan 
2. CEREBOS PACIFIC LIMITED  (JP) 
18, Cross Street, #12-01/08, China Square Central, Singapore 048423 

(72) Matsubayashi, Hideki (JP), Yamamoto, Kenji (JP), Watanabe, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phần chiết chứa 2,5-piperazindion,3,6-bis(phenylmetyl)-,(3S,6S)-, 

đồ uống có tính axit chứa phần chiết này và quy trình sản 
xuất phần chiết và đồ uống này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phần chiết chứa 2,5-piperazindion,3,6- bis(phenylmetyl)-,(3S,6S)- 
được dùng trong việc sản xuất đồ uống có tính axit. Sáng chế cũng để cập đến đồ uống 
có tính axit chứa phần chiết này và quy trình sản xuất phần chiết và đồ uống này.  
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(11) 31626 
(21) 1-2012-02148 (51) 7 F16G  5/16 
(22) 22.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/007860 22.12.2010 (87) WO2011/076398 30.06.2011 
(30) 1037582      23.12.2009 NL 
(71) ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 

Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart, Germany 
(72) CREBOLDER Cornelia Adriana Elizabeth (NL), PIJPERS Hubertus Elisabeth 

Johannes (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết kéo quay vòng dùng cho đai dẫn động, đai dẫn động 

được trang bị chi tiết kéo này và phương pháp chế tạo chi tiết 
kéo này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết kéo quay vòng (20) dùng cho đai dẫn động với dãy các chi 
tiết theo phương nằm ngang riêng biệt, các chi tiết này được lắp cố định vào chi tiết kéo 
quay vòng (20), chi tiết kéo quay vòng (20) này bao gồm ít nhất vòng kéo (22) và lớp 
mang vòng (21), phần mang này bao bọc ít nhất một phần vòng kéo (22) này, trong đó 
vòng kéo (22) và lớp mang vòng (21) được tạo ra trong chi tiết kéo quay vòng (20) như 
các chi tiết riêng biệt, tức là, các phần môđun (21; 22).  
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16th Floor, Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki City, 
Kanagawa 212-0013, Japan 

(72) HAYASHI, Shigenori (JP), NONAKA, Seijiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất phụ gia cho chất xúc tác dùng trong quy trình cracking 

xúc tác tầng sôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phụ gia cho chất xúc tác dùng trong quy trình cracking xúc tác 

tầng sôi có khả năng tăng hiệu suất của quá trình cracking phân đoạn dầu nặng và giảm 
việc tạo ra cốc. Chất phụ gia này được sản xuất bằng cách sấy phun hỗn hợp bột nhão 
bao gồm chất kết dính và nhôm ôxit- silic ôxit. Chất phụ gia này có diện tích bề mặt 
riêng nằm trong khoảng từ 100 m2/g đến 400 m2/g và tổng lượng axit rắn nằm trong 
khoảng từ 0,10mmol/g đến dưới 0,50mmol/g. Tốt hơn, nếu tỷ lệ của axit mạnh so với 
tổng lượng axit rắn là nhỏ hơn hoặc bằng 20%. Ngoài ra, tỷ lệ của nhôm ôxit-silic ôxit 
trong hỗn hợp bột nhão nằm trong khoảng từ 20% khối lượng đến dưới 80% khối lượng 
và tốt hơn là nhôm ôxit-silic ôxit có hàm lượng silic ôxit nằm trong khoảng từ lớn hơn 
0% khối lượng đến dưới 10% khối lượng.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình điều chế etylbenzen 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất etylbenzen bao gồm: một bước phản ứng mà 
trong đó benzen được cho phản ứng với etanol hoặc hỗn hợp của etanol và etylen ở mức 
áp suất cao hơn áp suất khí quyển, tốt hơn, nếu là dưới điều kiện pha khí hoặc pha lỏng - 
khí hỗn hợp, với sự có mặt của hệ thống xúc tác chứa zeolit thuộc về họ BEA và một 
bước tách sản phẩm thu được. Theo một khía cạnh được ưu tiên, etanol có nguồn gốc từ 
sinh khối được sử dụng, cụ thể là etanol thu được từ sinh khối của quá trình lên men 
đường.  
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Joan (ES), CATURLA JAVALOYES, Juan Francisco (ES), MATASSA, Victor Giulio 
(GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất imidazopyridin làm chất ức chế Janus kinaza (JAK) và 

dược phẩm chứa dẫn xuất này 
  (57)     

 
Công thức (I)  
Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất imidazopyriđin mới có cấu trúc hóa học có công thức 
(I) cũng như quy trình điều chế các dẫn xuất này và dược phẩm chứa chúng để sử dụng 
trong điều trị dưới dạng thuốc ức chế các Janus kinaza (JAK).  

 
 

  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
208 

(11) 31630 
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(72) LãPEZ-CERVANTES, Jamie (MX), SANCHEZ-MACHADO, Dalia Isabel (MX), 
ROCHIN, Karl Reiner Fick (MX) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm vi sinh và quy trình phân giải sinh học nhờ sử dụng 

chế phẩm vi sinh này  
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm vi sinh và quy trình phân giải sinh học nhờ sử dụng chế 

phẩm vi sinh này để xử lý động vật biển hoặc các sản phẩm phụ của động vật biển để tạo 
ra các phân đoạn rắn, phân đoạn lỏng và phân đoạn lipit chứa các hợp chất hữu dụng. 
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HOSHINO (JP), Daichi IMAMURA (JP), Atsushi SUMASU (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền thông và phương pháp truyền thông được sử 

dụng trong thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối và phương pháp truyền thông sử dụng trong thiết 

bị đó, được sử dụng cho hệ thống tích hợp sóng mang không đối xứng và dùng thêm 
phương pháp truyền dẫn MIMO đối với các kênh đường lên, có thể tránh được sự suy 
giảm đặc tính lỗi của thông tin điều khiển. Trong thiết bị đầu cuối (200), bộ phận tạo tín 
hiệu truyền dẫn (212) tạo các tín hiệu truyền dẫn bằng cách bố trí, dựa trên quy tắc bố 
trí, ACK/ACK và CQI trong tập hợp nhiều lớp. Theo quy tắc bố trí, kết quả phát hiện lỗi 
được bố trí, dựa trên sự ưu tiên trong lớp khác với lớp có bố trí thông tin chất lượng kênh 
vào. Theo cách này, việc xử lý thay thế một số bit của CQI sử dụng ACK/ACK có thể 
được giảm thiểu, dẫn đến có thể tránh được sự suy giảm đặc tính lỗi của thông tin điều 
khiển.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ ngưng tụ hỗn hợp dùng cho hệ thống làm mát 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống ngưng tụ hỗn hợp bằng cách kết hợp thiết bị ngưng tụ 
nước làm mát, tháp làm nguội, máy nén và một số các thành phần điều khiển khác để 
liên kết thành một bộ ngưng tụ hỗn hợp của hệ thống ngưng tụ hỗn hợp tạo sự hữu hiệu 
hơn trong vận hành. Việc bố trí cụ thể này giúp tiết kiệm điện năng, kéo dài tuổi thọ 
máy nén, còn làm tối thiểu hóa sự ấm lên toàn cầu.  
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(72) JUNG, Il-Won (KR), YANG, Seung-Cheol (KR), YU, Je-An (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Sợi polyetylen terephtalat và vải dùng làm túi khí được dệt 

từ sợi này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sợi polyetylen terephtalat thu được bằng kéo sợi từ các hạt nhựa 

polyetylen terephtalat có độ nhớt thực nằm trong khoảng từ 0,8 đến 1,3 và vải dùng làm 
túi khí được dệt từ sợi này. Để cải thiện khả năng hấp thụ năng lượng của vải polyetylen 
terephtalat dùng làm túi khí, vải này có đặc tính đứt ở phần đường may trong thử nghiệm 
bung đệm túi khí được cải thiện bằng cách sử dụng sợi polyetylen terephtalat có đường 
cong độ bền/độ biến dạng được điều chỉnh. ở đây, sợi polyetylen terephtalat có đường 
cong độ bền/độ biến dạng với độ giãn nhỏ hơn 4% khi chịu ứng suất ban đầu bằng 1,0 
g/d ở nhiệt độ trong phòng, độ giãn nhỏ hơn 12% khi chịu ứng suất trung bình bằng 4,5 
g/d và độ giãn lớn hơn hoặc bằng 3% khi các sợi bị đứt với độ bền kéo ít nhất bằng 7,0 
g/d, và có độ giãn dài khi đứt lớn hơn hoặc bằng 15%, hàm lượng nhóm tận cùng (CEG) 
nhỏ hơn hoặc bằng 35 mmol/kg, độ mảnh của sợi đơn nhỏ hơn hoặc bằng 5 đơniê.  
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15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan 
(72) SATO Seiichi (JP), FUTAKI Fumie  (JP), YASUDA Reiko (JP), ETO Sachise  (JP), 

SUZUKI Yumiko (JP), TAJIMA Takaho (JP), ETO Yuzuru (JP), TAHARA Yuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất lanthionin, thực phẩm và tác nhân truyền vị kokumi 

chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến việc nghiên cứu nhiều hợp chất khác nhau có hoạt tính chủ vận 

CaSR để thu được hợp chất có chức năng truyền vị kokumi tuyệt vời hơn, và cụ thể hơn 
sáng chế đề xuất tác nhân truyền vị kokumi, tác nhân này chứa hợp chất nêu trên, và tác 
nhân truyền vị kokumi hỗn hợp, mà tác nhân này cũng chứa hợp chất nêu trên và hợp 
chất khác cũng có có hoạt tính chủ vận CaSR ở dạng kết hợp. Tác nhân truyền vị 
kokumi chứa dẫn xuất lanthionin và tác nhân truyền vị kokumi hỗn hợp chứa dẫn xuất 
lanthionin và hợp chất khác có hoạt tính chủ vận CaSR.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
213 

(11) 31635 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2012 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) NOZAKI Jiro (JP), AKASHI Shunji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa kéo trượt mở ngược 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khoá kéo trượt mở ngược (1) được tạo ra có cặp dây khoá kéo thứ 
nhất bên trái và thứ hai bên phải (10, 20), cặp chi tiết nối tháo ra được thứ nhất và thứ 
hai (30, 40) được gắn chặt cố định vào các dây khoá kéo thứ nhất và thứ hai (10, 20), và 
cặp con trượt thứ nhất và thứ hai (50, 60), con trượt thứ nhất (50) được bố trí ở phía gần 
với chi tiết nối tháo ra được thứ nhất (30) hơn con trượt thứ hai (60), và hoạt động nối và 
tháo có thể được th−c hiện bằng cách gài và tháo chi tiết nối tháo ra được thứ hai (40) 
vào trong và ra khỏi các con trượt thứ nhất và thứ hai (50, 60). Chi tiết nối tháo ra được 
thứ hai (40) có vùng gài và tháo; vùng này có thể được gài vào trong và tháo ra khỏi các 
con trượt thứ nhất và thứ hai (50, 60) qua khe hở giữa các vành gờ trên và dưới (55, 56; 
65. 66) của các con trượt thứ nhất và thứ hai (50, 60). Hơn nữa, kết cấu định vị, kết cấu 
này quyết định vị trí tương đối giữa chi tiết nối tháo ra được thứ nhất (30) và chi tiết nối 
tháo ra được thứ hai (40) ở thời điểm hoạt động lắp và gài của chi tiết nối tháo ra được 
thứ hai (40), được bố trí, nhờ vậy có thể giảm khả năng là việc gài vào của chi tiết nối 
tháo ra được thứ hai (40) trở nên chưa đủ ở thời điểm gài chi tiết nối tháo ra được thứ hai 
(40) vào trong các con trượt thứ nhất và thứ hai (50, 60), và có thể nâng cao khả năng 
hoạt động của hoạt động nối và tháo.  
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1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) Kenji HASEGAWA (JP), Hiroyuki SUGIYAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khuôn trên để kẹp chặt khuy 

  (57)     Sáng chế đề xuất khuôn trên kẹp chặt khuy (10) bao gồm thân khuôn (11), bộ phận giữ 
khuy (15) và chi tiết đàn hồi dạng trụ (20) nằm giữa thân khuôn (11) và bộ phận giữ 
khuy (15), khuôn trên (10) có thể giải quyết cả lực khi được tác động vào chi tiết đàn hồi 
(15) tại thời điểm xuyên thủng vải lẫn thời điểm dập trụ và có thể giảm lực khi được tác 
động vào khuy (30), khuôn trên (10), máy dập gắn cố định khuy, v.v. vào thời điểm dập 
trụ. Nhờ tạo ra chi tiết đàn hồi (15) có hốc hình khuyên (22) dưới dạng được làm lõm ra 
ngoài theo phương hướng kính từ bề mặt trong (21) của chi tiết đàn hồi (15) chẳng hạn ở 
giữa bề mặt (21), chi tiết đàn hồi (15) được chia thành phần thành mỏng (23) nằm hướng 
ra ngoài theo phướng hướng kính từ hốc (22) và hai hoặc nhiều phần thành đày (24a, 
24b) duy trì bên trên và bên dưới hốc (22) và phần thành mỏng (23). Nhờ đó, vào thời 
điểm xuyên thủng vải khi lực thấp hơn lực vào thời điểm dập trụ đang được tác động vào 
chi tiết đàn hồi (15), phần thành mỏng (23) về cơ bản sẽ được biến dạng để hấp thu lực. 
Sau đó, ngay sau khi xuyên thủng vải, chi tiết đàn hồi (20) được phục hồi tạm thời để 
giải phóng phần lực, và sau đó, khi lực dập lớn hơn lực lúc xuyên thủng đang được tác 
động vào chi tiết đàn hồi (15). Tại thời điểm này, phần thành mỏng (23) trước hết sẽ 
được biến dạng nhiều hơn lượng biến dạng lúc xuyên thủng, và sau đó phần thành dày 
(24) sẽ bắt đầu được biến dạng để hấp thu lực về cơ bản sau khi chúng tiếp xúc hoặc nằm 
sát nhau.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa kéo trượt kiểu dệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khóa kéo trượt kiểu dệt được dệt kim nhờ sử dụng máy dệt kim đan 
dọc kiểu hai giường kim, trong đó được kiểu dệt ổn định của cấu trúc nền được duy trì, 
dãy chi tiết khóa kéo được gắn chắc chắn vào phần mép ở phía dọc của dải khóa kéo dệt 
kim sợi dọc ổn định về kích cỡ, và việc gài khớp trơn tru có thể được thực hiện. Khóa 
kéo trượt kiểu dệt này trong đó dải khóa kéo được dệt kim và dãy chi tiết khóa kéo liên 
tục (5) được dệt đồng thời. Sợi dệt kim kiểu xích cố định (10) của dãy chi tiết khóa kéo 
(5) ở phần gắn chi tiết khóa kéo (2) và các sợi dệt kim từ (11) đến (14) tạo hình dạng cấu 
trúc nền lần lượt được dệt kim với các cấu trúc đơn độc lập. Các cung kim được nối với 
nhau theo chiều dọc của sợi dệt kim kiểu xích cố định (10) sẽ ép đè mỗi chân chi tiết của 
dãy chi tiết khóa kéo liên tục (5) về phía cấu trúc nền, các cung uốn sợi được nối với 
nhau theo chiều dọc của sợi dệt kim kiểu xích cố định (10) đi bên dưới cung uốn sợi của 
sợi dệt kim dọc thứ hai (13) tạo hình dạng cấu trúc nền và vắt ngang lẫn nhau.  
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Dung dịch huyền phù đặc chứa thuốc diệt cỏ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dung dịch huyền phù đặc chứa thuốc diệt cỏ chứa tổ hợp của hai 
hợp phần hoạt tính hóa nông, axit 2,6-bis-(4,6-dimetoxypyrimidin-2-yl) oxybenzoic và 
muối natri của chúng với cacbamit, trong đó tỷ lệ mol giữa cacbamit và thành phần hoạt 
tính nằm trong khoảng 0,93 - 1,79. Dung dịch huyền phù đặc chứa thuốc diệt cỏ bao 
gồm muối phức của các hợp phần hoạt tính hóa nông với cacbamit với sự có mặt của 
axit oxyetylidendiphosphonic vµ/hoÆc muối dinatri của axit etylendiamintetraaxetic. 
Thuốc diệt cỏ này có các đặc tính hóa lý và hoạt động cao, cụ thể là sức căng bề mặt 
thấp (32N/m *10-3) và các giá trị góc ướt giới hạn thấp (đầu: 540, cuối: 300) và hoạt tính 
ăn mòn giảm đối với các vật liệu cấu trúc (tốc độ ăn mòn thép cacbon là 0,00152g/m2 
giờ, và độ thẩm thấu của thép cacbon là 0,0011 mm/năm), và có thể được sử dụng để xử 
lý cây lúa gạo.  
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(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

P.O. Box 2189 (CORP-URC-SW-359), Houston, Texas, 77252-2189, United States of 
America 

(72) NORTHROP, Paul, S. (US), ANDERSON, Robbin, Bruce (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp loại bỏ khí axit ra khỏi dòng khí, có 

thu và tách CO2 
  (57)   Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý khí để xử lý dòng khí hydrocacbon. Dòng khí 

hydrocacbon bao gồm các thành phần chứa lưu huỳnh và cacbon dioxít. Hệ thống xử lý 
khí bao gồm hệ thống loại bỏ khí axit để tách dòng khí hydrocacbon thành (i) dòng khí 
được làm ngọt, và (ii) dòng khí axit bao gồm chủ yếu là hydro sulfua và cacbon dioxit. 
Hệ thống xử lý khí cũng bao gồm thiết bị thu hồi lưu huỳnh Claus mà tạo ra khí thải, và 
thiết bị xử lý khí thải để nhận khí thải. Trong các phương án khác nhau, hệ thống xử lý 
khí thu CO2 từ khí thải và bơm khí này dưới áp suất vào bể chứa ngầm. Phương pháp xử 
lý dòng khí hydrocacbon để CO2 bổ sung được thu hồi và được bơm vào bể chứa ngầm 
cũng được đề xuất.  
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(JP), AIZAWA, Motohiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý, phương tiện xử lý và chất khử tạp chất 

chất thải khí phóng xạ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý chất thải khí phóng xạ trong đó hyđro và oxy có 

trong hơi nước chứa trong chất thải khí phóng xạ thải ra từ lò phản ứng hạt nhân trong 
nhà máy điện hạt nhân được kết hợp với nhau bằng cách sử dụng chất xúc tác. Phương 
pháp này bao gồm các bước đưa tạp chất chứa trong chất thải khí phóng xạ (1) tiếp xúc 
với chất khử tạp chất (5) bao gồm ít nhất một chất được lựa chọn trong nhóm bao gồm 
ZrO2, silic oxit xốp trung bình và than hoạt tính để khử tạp chất; và sau khi khử tạp chất, 
đưa chất thải khí phóng xạ tiếp xúc với chất xúc tác (2) để tái kết hợp hyđro và oxy với 
nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất khử tạp chất chứa trong chất thải khí 
phóng xạ từ lò phản ứng hạt nhân để ngăn ngừa việc làm biến chất đặc tính của chất xúc 
tác tái kết hợp trong thiết bị tái kết hợp. 

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
219 

(11) 31641 
(21) 1-2012-02215 (51) 7 H04W  72/04,  88/02,  88/08, H04B  

7/26 
(22) 05.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/CN2011/070043 05.01.2011 (87) WO 2011/072671 14.07.2011 
(30) 201010002920.9      08.01.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2012 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) WEI, Yuxin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông hỗ trợ kết tập sóng mang và phương 

pháp và thiết bị cập nhật thông tin hệ thống của hệ thống này
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông hỗ trợ kết tập sóng mang và phương pháp và 

thiết bị cập nhật thông tin hệ thống của hệ thống này. Phương pháp cung cấp thông tin 
hệ thống trong hệ thống truyền thông hỗ trợ kết tập sóng mang bao gồm các bước : tạo 
thông tin thứ nhất bao gồm thông tin để biểu thị việc thay đổi thông tin hệ thống, khi 
thông tin hệ thống của hệ thống truyền thông thay đổi; xác định ô thứ nhất của thiết bị 
đầu cuối liên quan đến việc thay đổi thông tin hệ thống, trong đó ô thứ nhất là một trong 
số các ô mà thiết bị đầu cuối kết nối, và tương ứng với đơn vị sóng mang đang được sử 
dụng bởi thiết bị đầu cuối để duy trì kết nối với trạm cơ sở của hệ thống truyền thông; và 
truyền thông tin thứ nhất đến thiết bị đầu cuối qua ô thứ nhất.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2012 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) GOUDA, Hidefumi (JP), MUKAI, Hirotomo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)     Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút dạng quần bao gồm các bước: vận chuyển thân 
liên tục của tấm mà tạo ra mảnh phía trước hoặc mảnh phía sau ở dạng tấm theo hướng 
máy, cấp thân đàn hồi liên tục đến tấm trong khi dao động theo hướng ngang máy, lần 
lượt định vị thân đàn hồi liên tục trên tấm và phía ngoài tấm, gắn các phần đó của thân 
đàn hồi liên tục được định vị trên tấm vào tấm, giữ các phần đó của thân đàn hồi liên tục 
được định vị phía ngoài tấm bằng giá đỡ, và cắt và loại bỏ các phần đó của thân đàn hồi 
liên tục được định vị phía ngoài tấm.  
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(11) 31643 
(21) 1-2012-02231 (51) 7 B65H  51/30,  59/38 
(22) 27.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/073582      27.12.2010 (87) WO/2011/081140 07.07.2011 
(30) 2009-298639      28.12.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) YAMAMOTO, Hiroki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị cấp sợi đàn hồi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp sợi đàn hồi (100) bao gồm bộ điều khiển sức căng (130) 
được tạo kết cấu để điều khiển ứng suất tác dụng lên sợi đàn hồi (TH) được kéo từ cuộn 
sợi đàn hồi (P), và con lăn dẫn động (140) được tạo kết cấu để cấp sợi đàn hồi (TH) được 
phân phối từ bộ điều khiển sức căng (130) đến dây chuyền sản xuất (30). Con lăn dẫn 
động (140) vận hành ở cấp tốc độ (v2) chậm hơn tốc độ vận chuyển (v1) của tấm (W), 
và làm gia tăng hoặc làm giảm bớt cấp tốc độ (v2) tùy thuộc vào sự thay đổi vận tốc vận 
chuyển (v1).  
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(11) 31644 
(21) 1-2012-02232 (51) 7 A01K  23/00,  1/015 
(22) 04.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/005941   04.10.2010 (87) WO/2011/080853 07.07.2011 
(30) 2009-298783      28.12.2009 JP 
(71) Uni-Charm Corporation  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan  
(72) MATSUO, Takayuki  (JP), HIRAO, Tomoko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bồn vệ sinh cho động vật và tấm có thể thấm chất lỏng dùng 

cho bồn này 
  (57)     Bồn vệ sinh động vật được bố trí cho phép làm sạch dễ dàng trong khi hầu như loại bỏ 

hoàn toàn hiện tượng chân ướt do nước tiểu trong suốt quá trình đi ngoài và vấy bẩn 
phòng do chân ướt, và tấm có thể thấm chất lỏng dùng một lần dùng cho bồn vệ sinh 
cho động vật được bố trí cho phép làm sạch dễ dàng bồn vệ sinh động vật và có thể ngăn 
ngừa hiện tượng chân ướt trong suốt quá trình đi ngoài một cách đáng kể bằng cách sử 
dụng bồn vệ sinh động vật và vấy bẩn phòng do chân ướt gây ra. Bồn vệ sinh cho động 
vật được sử dụng bao gồm: đơn vị lưu trữ chất thải (21); tấm có thể thấm chất lỏng (3) 
mà được bố trí trên đơn vị lưu trữ chất thải (21) và cho chất lỏng đi qua; và đơn vị đỡ (4) 
có tác dụng đỡ tấm có thể thấm chất lỏng (3) trong khi tạo không gian giữa đơn vị lưu 
trữ chất thải (21) và tấm có thể thấm chất lỏng (3), mà trong đó tấm có thể thấm chất lỏng 3 
có khả năng thấm nước và được cấu hình để có thể tách ra được so với phần đỡ (4).  
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(11) 31645 
(21) 1-2012-02233 (51) 7 A23F  3/16 
(22) 22.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/073107      22.12.2010 (87) WO/2011/092978 04.08.2011 
(30) 2010-019138      29.01.2010 JP 
(71) ITO EN, LTD.  (JP) 

47-10, Honmachi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, Japan 
(72) Mr. Keisuke NUMATA (JP), Mr. Kazunobu TSURU (JP), Mr. Fuyuki FUJIHARA 

(JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Đồ uống từ trà xanh đã sao được đựng trong vật chứa và 

phương pháp sản xuất đồ uống này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ uống trà xanh đã sao được đóng trong vật chứa, có mùi thơm do 

sao và sự đậm đà dễ nhận thấy, có độ chát và hương vị nhẹ nhàng cùng với vị ngon ngay 
cả khi để lạnh. đồ uống từ trà xanh đã sao được đóng trong vật chứa được đặc trưng bởi : 
nồng độ cafein thấp hơn 90ppm; nồng độ sacarit, nghĩa là, tổng lượng sacarit khử và 
sacarit không khử, nằm trong khoảng từ 60 đến 200ppm; tỷ lệ của nồng độ sacarit khử 
so với nồng độ sacarit không khử (sacarit khử/sacarit không khử) nằm trong khoảng từ 
5,0 đến 15,0; nồng độ axit galic nằm trong khoảng từ 20 đến 80ppm; và pH nằm trong 
khoảng từ 5,5 đến 6,3. 
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(11) 31646 
(21) 1-2012-02234 (51) 7 A23F  3/16 
(22) 22.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/073105   22.12.2010 (87) WO/2011/092976 04.08.2011 
(30) 2010-019136      29.01.2010 JP 
(71) ITO EN, LTD.  (JP) 

47-10, Honmachi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, Japan 
(72) Mr. Masami SASAME (JP), Mr. Keisuke NUMATA (JP), Mr. Fuyuki FUJIHARA 

(JP), Mr. Kazunobu TSURU (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Đồ uống từ trà xanh được đựng trong vật chứa và phương 

pháp điều chế đồ uống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống trà xanh đã làm giảm cafein được đựng trong vật chứa 

thích hợp dùng nóng hoặc lạnh, có cảm giác đậm đặc nhờ mùi thơm do sấy của nó, và có 
tính đậm đà của chất làm chát, trong khi vẫn có cảm giác tươi mát. Đồ uống trà xanh 
được đựng trong vật chứa này  có nồng độ cafein thấp hơn 90ppm, và nồng độ đường 
tổng (thu được bằng cách bổ sung nồng độ đường không khử và nồng độ đường khử) 
nằm trong khoảng từ 100ppm đến 300ppm; tỷ lệ của nồng độ đường không khử trên 
nồng độ đường khử (đường không khử/đường khử) nằm trong khoảng từ 13,0 đến 23,0, 
và tỷ lệ của catechin este so với nồng độ đường (catechin este/đường) nằm trong khoảng 
từ 0,4 đến 1,1.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
225 

(11) 31647 
(21) 1-2012-02235 (51) 7 A23F  3/16 
(22) 22.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/073106      22.12.2010 (87) WO2011/092977 04.08.2011 
(30) 2010-019137      29.01.2010 JP 
(71) ITO EN, LTD.  (JP) 

47-10, Honmachi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, Japan 
(72) Mr. Masami SASAME (JP), Mr. Hitoshi KINUGASA (JP), Mr. Kenji SHIMAOKA 

(JP), Mr. Takashi SOEDA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Đồ uống từ trà xanh được đựng trong vật chứa và phương 

pháp điều chế đồ uống này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ uống từ trà xanh đã làm giảm cafein được đựng trong vật chứa 

có thể được ưa thích khi nóng hoặc lạnh, và có mùi thơm ngọt và hương vị ngon đậm đà. 
Đồ uống trà xanh được đựng trong vật chứa này có nồng độ cafein thấp hơn 90ppm, và 
nồng độ đường tổng (thu được bằng cách bổ sung nồng độ đường không khử và nồng độ 
đường khử) nằm trong khoảng từ 150ppm đến 500ppm; tỷ lệ của nồng độ đường không 
khử trên nồng độ đường khử (đường không khử/đường khử) nằm trong khoảng từ 2,0 
đến 13,0; tỷ lệ của catechin este so với nồng độ đường (catechin este/đường) nằm trong 
khoảng từ 0,9 đến 2,2; và phần trăm của nồng độ theanin so với nồng độ cafein 
(theanin/cafein x 100) ít nhất bằng 10,0.  
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(11) 31648 
(21) 1-2012-02246 (51) 7 B62H  1/02 
(22) 10.02.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/051985         10.02.2010 (87) WO 2011/099130 18.08.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Kota TAKIZAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu chân chống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu chân chống (40) có chân chống (51) được tạo ra, sao cho nó 
có thể quay về phía trước và phía sau, trên chi tiết đỡ chân chống (25) trên phần dưới 
của khung xe (44). Ngoài ra, chi tiết móc (54) được lắp vào chốt (52) trên phần dưới của 
khung xe (44). Một đầu của lò xo cuộn (55) được lắp vào chi tiết móc (54), và đầu kia 
của lò xo cuộn (55) được lắp vào chân chống (51). Chi tiết móc được tạo ra có dạng hình 
chữ "U" để đi vòng qua chi tiết đỡ chân chống (25).  
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(11) 31649 
(21) 1-2012-02250 (51) 7 H04N  13/02, G02F  1/133, H04N  

13/04 
(22) 22.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/KR2010/009180  22.12.2010 (87) WO/2011/081344 07.07.2011 
(30) 10-2009-0134919       30.12.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) JUNG, Jong-Hoon (KR), PARK, Sang-Moo (KR), KIM, Dae-Sik (KR), HWANG, 

Dong-Choon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp hiển thị hình ảnh bao gồm các bước lần lượt nhận các 
ảnh trái và phải của ảnh 3D; và bật chiếu sáng ngược sao cho bộ chiếu sáng ngược được 
bật chỉ trong các khoảng thời khi ảnh trái được hiển thị hoặc chỉ trong các khoảng thời 
khi ảnh phải được hiển thị. Phương pháp điều khiển kính cửa sập một cách riêng biệt cho 
các ảnh trái và phải của hình ảnh ba chiều (3D - three-dimensional) bao gồm việc lần 
lượt nhận các ảnh trái và phải của hình ảnh 3D; và mở hai cửa sập của kính cửa sập chỉ 
trong các khoảng thời khi các ảnh trái được nhận hoặc chỉ trong các khoảng thời khi các 
ảnh phải được nhận.  
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(11) 31650 
(21) 1-2012-02251 (51) 7 H04L  5/00 
(22) 23.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2010/062053 23.12.2010 (87) WO/2011/090688 28.07.2011 
(30) 61/290,724 29.12.2009 US 

61/313,647 12.03.2010 US 
12/976,818 22.12.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) CHEN, Wanshi (CN), DAMNJANOVIC, Jelena, M. (US), GAAL, Peter (US), 
MONTOJO, Juan  (US), DAMNJANOVIC, Aleksandar (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật hỗ trợ thao tác dự phòng trong hệ thống truyền thông 
nhiều sóng mang. Theo một khía cạnh, UE có thể xác định ít nhất một khuôn thông tin 
điều khiển liên kết xuống (DCI - Downlink Control Information) thứ nhất cần giám sát 
trên sóng mang thứ nhất. UE có thể giám sát (các) khuôn DCI thứ nhất trên sóng mang 
thứ nhất để dò tìm DCI truyền đến UE. UE có thể thu thông báo tạo cấu hình lại liên 
quan đến việc truyền thông trên nhiều sóng mang của UE với báo hiệu sóng mang chéo, 
và có thể xác định ít nhất một khuôn DCI thứ hai cần giám sát trên sóng mang thứ nhất 
dựa vào thông báo tạo cấu hình lại. UE có thể giám sát (các) khuôn DCI thứ nhất và 
(các) khuôn DCI thứ hai trên sóng mang thứ nhất sau khi thu được thông báo tạo cấu 
hình lại.  
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(21) 1-2012-02282 (51) 7 B21D  7/16, C21D  9/08 
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(86) PCT/JP2011/050091   06.01.2011 (87) WO 2011/083816 14.07.2011 
(30) 2010-001383      06.01.2010 JP 
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5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041 Japan 
(72) OKADA Nobuhiro (JP), TOMIZAWA Atsushi (JP), SHIMADA Naoaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất chi tiết uốn cong 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất chi tiết uốn cong để tạo ra chi tiết 
uốn cong có độ chính xác kích thước cao được chế tạo nhờ tạo nên một cách ổn định 
phần nhiệt độ cao đồng nhất theo chu vi của ống thép và trong vùng hẹp theo chiều 
hướng trục của ống thép sử dụng thiết bị chế tạo theo tài liệu sáng chế WO2006/093006. 
Chi tiết uốn cong được chế tạo bằng cách đỡ ống thép (1) ở vị trí thứ nhất trong khi cấp 
nó, thực hiện gia nhiệt cảm ứng của ống thép ở vị trí thứ hai (B) với cuộn gia nhiệt cảm 
ứng (14), làm mát ống thép (1) ở vị trí thứ ba (C) để tạo nên phần nhiệt độ cao (1a) mà 
nó di chuyển theo chiều hướng trục của ống thép (1), và thay đổi theo ba chiều vị trí của 
cơ cấu kẹp (15) dùng cho ống thép (1) trong vùng (D) để đặt mômen uốn tới phần nhiệt 
độ cao (1a). Khi độ dày vách của ống thép (1) lớn nhất là 2,0 mm, tốc độ cấp (V) của 
ống thép (1) được nằm trong khoảng từ 5-150 mm/giây, và dòng điện xoay chiều ở tần 
số 5-100 kHz được cấp tới cuộn gia nhiệt cảm ứng (14) có một cuộn dây. Khi độ dày 
vách của ống thép (1) lớn hơn so với 2,0 mm và lớn nhất là 3,0 mm, cuộn gia nhiệt cảm 
ứng (14) có hai cuộn dây được sử dụng, và tần số dòng điện f (kHz) của dòng điện xoay 
chiều được cấp tới cuộn gia nhiệt cảm ứng (14) và tốc độ cấp (V) (mm/giây) của ống 
thép (1) được điều chỉnh để thoả mãn f <3000/V và f≥ 0,08 V, trong đó 5 kHz ≤ f≤ 100 
kHz, và 5 mm/gi©y ≤ V ≤ 150 mm/gi©y.  
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(11) 31652 
(21) 1-2012-02288 (51) 7 A61K  39/39,  39/012 
(22) 14.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/FR2011/050069 14.01.2011 (87) WO/2011/092413 04.08.2011 
(30) 1050663       01.02.2010 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2012 
(71) SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES 

CHIMIQUES SEPPIC  (FR) 
75 Quai d'Orsay F-75007 Paris (FR) 

(72) DUPUIS, Laurent (FR), BERTRAND, Francois (FR), DEVILLE, SÐbastien (FR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tá dược dùng cho vacxin và vacxin chứa tá dược này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tá dược dùng cho vacxin chứa từ 10% đến 90% khối lượng dầu 
khoáng, trong đó dầu khoáng này chứa từ 0,05% đến 10% khối lượng chuỗi 
hydrocacbon có ít hơn 16 nguyên tử cacbon, và từ 0,05% đến 5% khối lượng chuỗi 
hydrocacbon có nhiều hơn 28 nguyên tử cacbon. Ngoài ra, tá dược này có tỷ lệ P/N, 
tương ứng với tỷ lệ giữa khối lượng của chuỗi hydrocacbon naphten, là từ 2,5 đến 3. 
Sáng chế cũng đề cập đến vacxin phòng ngừa bệnh cầu trùng chứa tá dược này. 
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(11) 31653 
(21) 1-2012-02291 (51) 7 D01F  8/06,  8/12,  8/14, D04H  1/00,  

3/00, H01M  2/16 
(22) 31.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/008001  31.12.2010 (87) WO 2011/079959 07.07.2011 
(30) 12/651,628       04.01.2010 US 
(71) TREVIRA GMBH  (DE) 

Max-Fischer-Strasse 11, 86399 Bobingen, Germany 
(72) DAHRINGER, Jorg (DE), BLECH, Bernd, A. (DE), STEFANI, Werner (DE), 

GRASSER, Werner (DE), DEMIRORS, Mehmet (NL), CLAASEN, Gert (ZA) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Sợi hai thành phần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sợi hai thành phần, vải không dệt bao gồm sợi hai thành phần này 
và các vật dụng vệ sinh được làm từ nó. Sợi hai thành phần chứa nhựa trên cơ sở 
polyetylen tạo ra ít nhất một phần bề mặt sợi kéo dài liên tục và được đặc trưng bởi hệ số 
phân bố comonone lớn hơn khoảng 45, nhiệt độ tái kết tinh nằm trong khoảng từ 85 đến 
110oC, trị số tang delta ở 0,1 radial/giây nằm trong khoảng từ 15 đến 50 và độ nhớt phức 
hợp ở 0,1 radial/giây là 140 Pa-giây hoặc thấp hơn. Vải không dệt bao gồm sợi hai thành 
phần theo sáng chế không chỉ có độ mÒn vượt trội mà còn có độ bền cao, và có thể được 
sản xuất trên quy mô công nghiệp với chi phí thấp hơn do công suất cao hơn và yêu cầu 
ít năng lượng.  
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(11) 31654 
(21) 1-2012-02312 (51) 7 B32B  5/02,  27/00 
(22) 08.02.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/CN2010/000166 08.02.2010 (87) WO 2011/094898 11.08.2011 
(71) W.R. GRACE & CO.- CONN.  (US) 

7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, U.S.A 
(72) WIERCINSKI, Robert, A. (US), DING, Hongmei (CN), CAO, Xia (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Màng chống thấm nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến màng chống thấm nước liên kết với bê tông sẽ được đổ lên nó (tức 
là, bê tông đổ sau). Màng bao gồm tấm mang đàn hồi, lớp chất gắn dính nhạy áp và các 
hạt phản xạ trên bề mặt chất gắn dính. Các hạt phản xạ cần có đường kính trung bình lớn 
hơn hoặc bằng độ dày của lớp chất gắn dính nhạy áp. Tốt hơn là, các hạt phản xạ là xi 
măng trắng nghiền nhỏ, xi măng trắng thuỷ hoá được nghiền nhỏ, xi măng trắng thuỷ 
hoá một phần được nghiền nhỏ hoặc hỗn hợp của hai hoặc nhiều trong số chúng. Màng 
không có tấm có thể gỡ bỏ thường được dùng để ngăn phần gắn dính của màng không bị 
dính vào tấm mang hoặc phần khác của màng khi màng được cuộn lại. 
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(11) 31655 
(21) 1-2012-02317 (51) 7 H04L  12/58 
(22) 12.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/CN2011/070202 12.01.2011 (87) WO2011/088766 28.07.2011 
(30) 201010102718.3      22.01.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2012 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518057, China 

(72) CHEN, Xi (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp, hệ thống và thiết bị để hạn chế người dùng đăng 

nhập vào phòng chat 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống và thiết bị để hạn chế người dùng đăng nhập 

vào phòng chat, vốn thuộc lĩnh vực máy tính. Phương pháp này bao gồm các bước: nhận 
yêu cầu từ máy khách tương ứng với quản trị viên phòng chat để buộc người dùng bị chỉ 
định thoát khỏi phòng chat hiện tại; và gửi, đến máy khách tương ứng với người dùng bị 
chỉ định, lệnh để buộc người dùng bị chỉ định này thoát khỏi phòng chat hiện tại và thay 
đổi thông tin trạng thái của người dùng bị chỉ định này thành trạng thái bị hạn chế để 
hạn chế người dùng bị chỉ định này ở phòng chat được chỉ định, theo yêu cầu nêu trên. 
Hệ thống này bao gồm máy chủ và máy khách người dùng. Theo các giải pháp theo sáng 
chế, người dùng đã bị buộc thoát khỏi phòng chat hiện tại sẽ bị ngăn không cho vào lại 
phòng chat này và làm ảnh hưởng đến những người dùng khác, nhưng vẫn có thể sử 
dụng các dịch vụ phòng chat, để tránh việc các dịch vụ phòng chat bị mất người dùng, 
và cải thiện trải nghiệm người dùng.  
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(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543-4000, United States 
of America 

(72) CORTE James R. (US), FANG Tianan (CN), DECICCO Carl P. (CA), PINTO Donald 
J. P. (US), ROSSI Karen A. (US), HU Zilun  (US), JEON Yoon (US), QUAN Mimi L. 
(US), SMALLHEER Joanne M. (US), WANG Yufeng (US), YANG Wu  (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất vòng lớn làm chất ức chế yếu tố XIa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
hoặc chất đồng phân lập thể, chất hỗ biến hoặc muối dược dụng của chúng, trong đó các 
biến là như được xác định trong bản mô tả này. Hợp chất theo sáng chế  có tác dụng ức 
chế chọn lọc Yếu tố XIa hoặc ức chế cả yếu tố XIa lẫn kalikrein huyết tương. Sáng chế 
cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 31657 
(21) 1-2012-02338 (51) 7 G06T  13/80 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2012 
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(72) XIONG, Zhimin (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo và phát hoạt hình 

  (57)     Phương pháp và thiết bị để tạo và phát hoạt hình được đề cập. Phương pháp tạo hoạt hình 
bao gồm: xác định khung hình chính của đơn vị hoạt hình; khung hình mà trong đó đơn 
vị hoạt hình chuyển động không tuyến tính khi được phát là khung hình chính của đơn 
vị hoạt hình; cấu hình dữ liệu khung hình chính của đơn vị hoạt hình; dữ liệu khung hình 
chính ghi lại các tham số của đơn vị hoạt hình trong khung hình chính. Phương pháp 
phát hoạt hình bao gồm: duyệt qua từng đơn vị hoạt hình trong khung hình hiện tại; lấy 
dữ liệu khung hình chính của đơn vị hoạt hình trong khung hình hiện tại, nếu không có 
dữ liệu khung hình chính của đơn vị hoạt hình trong khung hình hiện tại, lấy dữ liệu 
khung hình chuyển tiếp của đơn vị hoạt hình trong khung hình hiện tại theo dữ liệu 
khung hình chính của đơn vị hoạt hình; cập nhật từng đơn vị hoạt hình trong khung hình 
hiện tại theo dữ liệu khung hình chính hoặc dữ liệu khung hình chuyển tiếp của từng đơn 
vị hoạt hình. Bằng cách sử dụng phương pháp và thiết bị tạo và phát hoạt hình, khối 
lượng công việc khi tạo hoạt hình sẽ được giảm đi.  
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) SASAYAMA, Kenichi (JP), NINOMIYA, Akihide (JP), UKEGAWA, Kazuo (JP), 

ICHIKAWA, Makoto (JP), YAMAMOTO, Hiroki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút dùng một lần được cải thiện sao cho ứng suất 
kéo căng ở phần giữa của vùng đũng cũng như ở vùng lân cận của nó có thể được thiết 
lập cao hơn tại các vùng khác mà không điều chỉnh con số và độ dày của phần tử đàn 
hồi phần chân và không gian giữ eo thân  tương đối lớn có thể được tạo ra để bảo vệ da 
của người mặc khỏi bị vấy bẩn chất thải của cơ thể. Vùng đũng (15) được bố trí ở cả hai 
phần bên của nó bằng nhiều phần tử đàn hồi phần chân (50, 51) kéo dài theo chiều dọc 
(Y) trong đó phần tử đàn hồi ngoài cùng tương ứng (51) được đặt để định ranh giới các 
đường cong lõm vào trong vùng giữa của vùng đũng (15) và ở vùng lân cận của nó.  
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(72) Taiyo ISHII  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Khóa 

  (57)     Sáng chế đề xuất khóa bao gồm ít nhất một phần kẹp chặt, ngay khi thân dạng đai được 
luồn từ mặt sau của khóa và được kéo ra ngay khỏi mặt trước và sau đó được kéo gìữa 
thanh ngang thứ nhất và thanh ngang thứ hai và lại được kéo ra khỏi mặt sau, sẽ kẹp chặt 
thân dạng đai khỉ thân dạng đai này được quấn quanh thanh ngang thứ nhất. Khóa bao 
gồm chi tiết kẹp đỡ xoay được ở phần khung bên và kẹp thân dạng đai giữa thanh ngang 
thứ nhất và phần đầu tự do ở vị trí xoay gần nhất với thanh ngang thứ nhất từ bề mặt 
trước của khóa, và cơ cấu giữ, tương đối với chuyển động xoay chi tiết kẹp theo hướng 
tách phần đầu tự do ra khỏi thanh ngang thứ nhất, tạo ra sự biến dạng đàn hồi ở chi tiết 
kẹp chống lại chuyển động xoay này.  
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(71) Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên  (VN) 

Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Minh Hà (VN), Phạm Quốc Long (VN) 
(54) Hợp chất (3S)-dihydroeleutherinol-8-O-beta-D-glucopyranozit 

và phương pháp chiết hợp chất này từ cây sâm đại hành 
Eleutherine bulbosa 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất (3S)-dihydroeleutherinol-8-O-β-D- glucopyranozit (1) và 
phương pháp chiết hợp chất này từ cây Sâm đại hành Eleutherine bulbosa. Hợp chất 
(3S)-dihydroeleutherinol-8-O-β-D-glucopyranozit (1) theo sáng chế thể hiện hoạt tính 
kháng viêm mạnh và hoạt tính điều chỉnh hệ lưới nội bào đáng quý, tạo cơ sở để có thể 
tìm ra những thuốc kháng viêm mạnh và những thuốc mới điều trị những căn bệnh liên 
quan đến việc suy giảm hệ lưới nội bào như giảm oxi huyết, chứng thiếu máu cục bộ, 
bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh tim, bệnh tiểu đường. . .  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) CHEN, Xi (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp cập nhật dữ liệu trang web 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống đề cập nhật dữ liệu trang web, hệ thống bao gồm: máy chủ 
Web, được làm thích ứng để ghi lại các thông tin cập nhật và truyền tải các thông tin cập 
nhật đến máy chủ truyền thông, máy chủ truyền thông, được làm thích ứng để tiếp nhận 
và xử lý thông tin cập nhật, và gửi thông tin cập nhật đã xử lý đến máy khách truyền tin 
nhắn nhanh bằng giao thức mã hóa theo định hướng kết nối; máy khách truyền tin nhắn 
nhanh, được làm thích ứng để nhận thông tin cập nhật đã xử lý, và thu thông tin điều 
khiển và nội dung thông tin cập nhật theo thông tin cập nhật đã xử lý, sau đó cập nhật 
trang web theo thông tin điều khiển và nội dung thông tin cập nhật. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề xuất đến phương pháp để cập nhật dữ liệu trang web.Thông qua hệ thống và 
phương pháp được đề xuất bởi sáng chế này có thể làm giảm áp lực của máy chủ và 
băng thông mạng, và cải thiện tốc độ cập nhật dữ liệu.  
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(11) 31662 
(21) 1-2012-02396 (51) 7 A61B  5/151 
(22) 04.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2011/020104 04.01.2011 (87) WO2011/090813 28.07.2011 
(30) 12/689,657 19.01.2010 US 

12/689,641 19.01.2010 US 
12/689,618 19.01.2010 US 
12/689,608 19.01.2010 US 
12/689,570 19.01.2010 US 

(75) JACOBS CHRISTOPHER A.  (US) 
4011 Livingston, Midland, Texas 79707, United States of America 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ trích được trợ giúp bởi chân không và phương pháp 

lấy máu với sự đau đớn ở mức tối thiểu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ trích bao gồm thân có bộ phận bịt kín nối với đầu trích, 

trục trích nối có thể trượt được với đầu trích này, lò xo trích nối với trục chích, cơ cấu 
xả, trục trích có thể nối trượt được với đầu tự do của thân dụng cụ nối thông với cơ cấu 
xả, pit tông nối với trục chính, lò xo tạo chân không nối với pit tông, và bộ nối trục có 
các phần có thể tách ra được để nối có thể tháo ra được trục trích với trục chính. Dụng 
cụ này có thể bao gồm các bước tạo ra phần chân không thứ nhất, trích bề mặt, và tạo ra 
phần chân không thứ hai. Phương pháp có thể còn bao gồm các bước làm giảm chân 
không ở tốc độ điều khiển được, tiếp hợp bề mặt trích với bộ điều chỉnh độ sâu, và tạo ra 
sự tác động rung động lên bề mặt chích. 
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(11) 31663 
(21) 1-2012-02407 (51) 7 B32B  27/10, B65D  65/40 
(22) 01.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/006012 01.10.2010 (87) WO 2011/088854 28.07.2011 
(30) 1000056-0      20.01.2010 SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) OHLSSON, Fredrik (SE), FORS, Emma (SE), PERSSON, Henrik (SE), HALL, Linda 

(SE), GUSTAFSSON, Anna (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm bao gói dạng lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm bao gói dạng lớp (30) dùng làm hộp bao gói dạng đệm để đóng 
gói các thực phẩm dạng lỏng, như sữa chẳng hạn. Tấm bao gói dạng lớp (30) này có lớp 
lõi (31) và các lớp không thấm chất lỏng bên ngoài (32 và 33), cũng như lớp (34) đóng 
vai trò làm lớp ngăn khí giữa lớp lõi (31) và một trong hai lớp không thấm chất lỏng bên 
ngoài (33). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hộp bao gói dạng đệm được gia tăng độ 
bền cơ học sao cho các hộp bao gói có thể được vận chuyển và bảo quản một cách đáng 
tin cậy mà không có, hoặc có ít nguy cơ xuất hiện các vết nứt và hở tương tự ở các vách 
bao gói dẻo, tấm bao gói dạng lớp (30) có màng hấp thụ tải (36) tiếp xúc với lớp ngăn 
khí (34).  
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(11) 31664 
(21) 1-2012-02420 (51) 7 D06L  1/00, C11D  1/02,  1/722 
(22) 07.02.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2011/052467     07.02.2011 (87) WO2011/096553 11.08.2011 
(30) 2010-025268       08.02.2010 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) SATO Tomoya (JP), INOUE Katsuhisa (JP), NOMURA Masato (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm làm sạch sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch sợi chứa chất hoạt động bề mặt không ion là 
hợp chất chứa nhóm hydrocarbon no mạch thẳng bậc nhất có 8-14 nguyên  tử carbon với 
lượng 80% mol hoặc cao hơn và có cấu trúc trong đó propylene oxit và etylen oxit được 
liên kết khối với nhóm hydrocacbon theo trình tự này. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp làm sạch sợi bằng chế phẩm này. 
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(11) 31665 
(21) 1-2012-02421 (51) 7 B65D  41/26 
(22) 02.02.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2011/052101     02.02.2011 (87) WO/2011/096415 11.08.2011 
(30) 2010-021636 02.02.2010 JP 

2011-011555 24.01.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2012 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) OZAKI, Yukio (JP), KAWAKAMI, Takeru (JP), OSAWA, Tetsuhiro (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Nắp đo và vật chứa chất lỏng 
  (57)   Sáng chế đề cập đến nắp đo (1, 1A, 1B , 1C) gồm có một phần hình trụ bên ngoài (2) 

được bắt vít trên miền của thân bình chứa, một phần hình trụ thấp bên trong (3) được đặt 
trong phần hình trụ bên ngoài (2), một vách dạng hình khuyên (5) để đóng một phần 
giữa một đầu của phần hình trụ bên ngoài  (2) và vách hình trụ (4) của phần hình trụ bên 
trong (3), và một phần bịt kín dạng hình khuyên được tạo nhô ra từ bề mặt bên trong của 
vách dạng hình khuyên (5). Phần hình trụ bên trong (3) có một phần xả (9) mà được uốn 
cong để có dạng hình chữ V theo mặt cắt ngang và được tạo thành ở một phần của vách 
hình trụ (4). Một phần phía trên và phía dưới của vách hình trụ (4) của phần hình trụ bên 
trong (3) cơ bản có cùng hình dạng với vách hình khuyên (5) để xác định một gờ giữa 
phần phía trên và phía dưới.  
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(11) 31666 
(21) 1-2012-02427 (51) 7 H02B  13/035,  13/045 
(22) 18.01.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2010/050518 18.01.2010 (87) WO 2011/085821 21.07.2011 
(30) PCT/EP2010/050518 18.01.2010 DE 
(71) ABB TECHNOLOGY AG  (CH) 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) SABANI, Arben (CH), SOLOGUREN-SANCHEZ, Diego (DE), WURGLER, Roland 

(CH), BOLLI, Tilo (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hộp vỏ dùng cho môđun cơ cấu chuyển mạch và panen chuyển 

mạch 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp vỏ (1) dùng cho môđun cơ cấu chuyển mạch của bộ chuyển 

mạch, trong đó hộp vỏ này tạo ra khoảng không chung (3) thích hợp để chứa khí cách ly 
và ba bộ phận dẫn danh nghĩa của thanh góp điện cách ly bằng khí của môđun cơ cấu 
chuyển mạch và hộp vỏ này còn bao gồm : các lỗ thanh góp điện thứ nhất (14, 24, 34 ), 
trong đó có ba lỗ thanh góp điện thứ nhất (14, 24, 34) được bố trí trên mặt phẳng lỗ thứ 
nhất (E1) và nằm dọc theo đường thẳng thứ nhất (4), các lỗ thanh góp điện thứ hai (16, 
26, 36), trong đó ba lỗ thanh góp điện thứ hai (16, 26, 36) được bố trí ở phía hộp vỏ đối 
diện với ba lỗ thanh góp điện thứ nhất (14, 24, 34), ba lỗ bộ phận dẫn ra (56, 66, 76), 
trong đó ba lỗ bộ phận dẫn ra (56, 66, 76) này được bố trí trên mặt phẳng lỗ thứ hai (E2) 
và nằm dọc theo đường thẳng thứ hai (6).  
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(11) 31667 
(21) 1-2012-02431 (51) 7 B23C  3/12, B24B  9/00, B23D  
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(22) 13.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/KR2011/000246   13.01.2011 (87) WO 2011/099698 18.08.2011 
(30) 10-2010-0013382        12.02.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2012 
(71) DAESUNG GOLDEN TECHNOLOGY CO., LTD.   (KR) 

436-15 Ojeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon-City, Republic of Korea 
(72) Jeon, Byung-Woo (KR), Jeon, Byung -Kwon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy vát mép dùng để xử lý bề mặt hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy vát mép dùng để gia công bề mặt hàn, thiết bị này thực hiện 
quy trình vát mép trên bề mặt của các mối hàn của các đối tượng cần được xử lý (như 
các tấm kim loại và các đường ống). Theo sáng chế, ngay sau khi bộ phận điều chỉnh độ 
sâu vát mép được xoay và được nhả, chốt định vị được lắp vào lỗ giữ trong bộ phận điều 
chỉnh độ sâu vát mép trong khi độ sâu vát mép được điều chỉnh một cách chính xác và 
được giữ nguyên ở độ sâu vát mép định trước một cách tự động, và việc điều chỉnh độ 
sâu vát mép được thực hiện ngay lập tức chỉ với một thao tác điều chỉnh. Khi bộ phận 
điều chỉnh độ sâu vát mép hoạt động, trục lưỡi cắt có thể di chuyển được di chuyển theo 
phương thẳng đứng, nhờ đó độ sâu vát mép có thể được điều chỉnh ngay lập tức trong 
khi tiếp tục hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi chuyển động quay của lưỡi cắt.  
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(11) 31668 
(21) 1-2012-02438 (51) 7 A61F  13/496,  13/15 
(22) 17.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2011/050664      17.01.2011 (87) WO/2011/090000 28.07.2011 
(30) 2010-009520      19.01.2010 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) OTSUBO, Toshifumi (JP), HASHIMOTO, Tatsuya (JP), YAMASHITA, Mariko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút dùng một lần có dấu hiệu chỉ thị vị trí được tạo 
ra trên bộ phận đũng và được chồng lên bởi bộ phận thắt lưng phía trước và phía sau. 
Các bộ phận thắt lưng phía trước và phía sau (20, 30) lần lượt chồng lên đầu trước và đầu 
sau (40a, 40b) của bộ phận đũng (40) và được liên kết vào đó để tạo ra các vùng xếp 
chồng thứ nhất và thứ hai (61, 62) và vùng trung gian (63) kéo dài giữa các vùng xếp 
chồng thứ nhất và thứ hai (61,62) này. Dấu hiệu chỉ thị vị trí (43) được tạo ra ở vùng xếp 
chồng thứ nhất (61), hình con cá được vẽ để làm chi tiết hình họa vùng đũng (44a) ở 
vùng xếp chồng thứ hai (62) và các hình con cá được vẽ ở vùng trung gian (63) để làm 
các chi tiết hình họa vùng đũng (44b). ở vùng xếp chồng thứ nhất (61), tấm thắt lưng 
phía trước (21) của bộ phận thắt lưng phía trước (20) chồng lên màng hình họa phía 
trước (22) mà hình chim cánh cụt được vẽ trên đó để làm chi tiết hình họa phía trước 
(23) mà, đến lượt nó, chồng lên dấu hiệu chỉ thị vị trí (43).  
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(21) 1-2012-02445 (51) 7 A61K  9/16,  38/36,  47/34, A61P  

7/04 
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(86) PCT/CN2011/000102 21.01.2011 (87) WO2011/088751 28.07.2011 
(30) 10151282.0      21.01.2010 EP 
(71) ANIMAL TECHNOLOGY INSTITUTE TAIWAN  (CN) 

No. 52, Ke-Tung II Road, Ting-Pu Li, Chu Nan Town, Miaoli Hsien, Taiwan, China 
(72) CHANG, Li-Chien (CN), YANG, Chi-Yu (CN), LIN, Yi-Juain (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm giải phóng kéo dài chứa yếu tố IX của người và 

phương pháp bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng bột, chứa yếu tố IX của người (Human factor IX-

hFIX) với lượng hữu hiệu trị liệu được bao nang bởi polyme hoặc copolyme dễ phân huỷ 
sinh học ưa chất béo để tạo ra vi cầu, nhờ đó dược phẩm này có tác dụng giải phóng 
hFIX kéo dài và có hoạt tính sinh học kéo dài. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
bào chế dược phẩm này. 
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(11) 31670 
(21) 1-2012-02456 (51) 7 C03C  27/12 
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2010-011155 21.01.2010 JP 
(71) DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8338, Japan 
(72) KURIMURA,Hiroyuki (JP), MIYAZAKI, Hayato (JP), NAKAJIMA, Gosuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm nền cứng trong mờ và thiết bị liên 

kết tấm nền này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm nền cứng trong mờ để cải thiện độ chính 

xác vị trí trong khi tăng hiệu quả sản xuất. Hơn nữa, thiết bị liên kết tấm nền cứng trong 
mờ góp phần cải thiện độ chính xác vị trí trong khi tăng hiệu quả sản xuất của sản phẩm 
dạng tấm đề xuất. Trong phương pháp sản xuất tấm nền cứng trong mờ và thiết bị liên 
kết tấm nền cứng trong mờ theo sáng chế, khi các tấm nền cứng trong mờ được liên kết 
trong mối quan hệ vị trí định trước bằng cách đặt chất cố định bắt sáng vào giữa chúng, 
chỉ chất cố định nằm trên phần đường biên ngoài của hai tấm nền cứng trong mờ được 
làm cứng để tăng cường tạm thời.  
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(86) PCT/JP2011/050464     13.01.2011 (87) WO 2011/089964 28.07.2011 
(30) 2010-011156 21.01.2010 JP 

2010-011162 21.01.2010 JP 
(71) DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8338, Japan 
(72) KURIMURA, Hiroyuki (JP), MIYAZAKI, Hayato (JP), NAKAJIMA, Gosuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm nền cứng trong mờ và thiết bị liên 

kết tấm nền này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm nền cứng trong mờ để cải thiện độ chính 

xác vị trí. Hơn nữa, thiết bị liên kết tấm nền cứng trong mờ góp phần cải thiện độ chính 
xác vị trí trong khi tăng hiệu quả sản xuất của sản phẩm dạng tấm đề xuất. Trong 
phương pháp sản xuất tấm nền cứng trong mờ và thiết bị liên kết tấm nền cứng trong mờ 
theo sáng chế, khi các tấm nền cứng trong mờ được liên kết trong mối quan hệ vị trí 
định trước bằng cách đặt chất cố định bắt sáng vào giữa chúng, toàn bộ chất cố định 
được đặt và phân bố giữa các tấm nền cứng trong mờ làm cứng mọi tấm nền cứng trong 
mờ được liên kết.  
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(11) 31672 
(21) 1-2012-02461 (51) 7 A61F  13/496 
(22) 17.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2011/050665        17.01.2011 (87) WO/2011/090001 28.07.2011 
(30) 2010-011309        21.01.2010 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) YAMASHITA, Mariko (JP), HASHIMOTO, Tatsuya (JP), KAMIYAMA, Ryuichi 

(JP), OTSUBO, Toshifumi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần dạng quần 

  (57)     Vật dụng thấm hút dùng một lần dạng quần trong đó mỗi đường nối bên có độ bền chỗ 
nối được mong muốn và chỗ nối không được tách ra một cách không chủ ý đặc biệt ở 
đoạn dưới trong quá trình sử dụng vật dụng thấm hút. Các đường nối bên tương ứng (26) 
được tạo ra từ một số điểm gắn (29) được sắp xếp theo hướng dọc theo trục dọc (P). Mỗi 
dãy đường nối 26 bao gồm đoạn trên (71) nằm trong vùng lân cận của mép ngoại vi 
(27a) của mỗi khoảng hở thắt lưng và đoạn dưới (72) nằm trong vùng lân cận của vùng 
đũng (15) trong đó mỗi điểm gắn (29) có diện tích gần như đồng đều và kích thước của 
đoạn dưới (72) theo hướng dọc theo trục ngang Q là lớn hơn so với kích thước của đoạn 
trên (71) theo hướng dọc theo trục ngang Q.  
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(11) 31673 
(21) 1-2012-02462 (51) 7 B29C  55/22,  55/28,  61/06 
(22) 22.12.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/073098      22.12.2010 (87) WO/2011/099229 18.08.2011 
(30) 2010-027741      10.02.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2012 
(71) SUMITOMO ELECTRIC FINE POLYMER, INC.  (JP) 

950 Asashiro-nishi 1-chome, Kumatori-cho Sennan-gun, Osaka 590-0458, Japan 
(72) FUKUMOTO, Yasuhiro (JP), INOUE, Masanobu (JP), NGUYEN, Hong-Phuc (VN), 

IKEDA, Kazuaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) ống co ngót nhiệt, phương pháp sản xuất và thiết bị sản xuất 

loại ống này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất ống co ngót nhiệt, mà nhờ đó ống 

co ngót nhiệt có chất lượng ổn định có thể thu được mà không cần phải làm cho một 
thành phần tiếp cận vào tiếp xúc với bề mặt chu vi ngoài của ống được bơm. Thiết bị 
(100) bao gồm cặp các con lăn kẹp chặt (105) có thể được chuyển động theo đường cấp 
của ống (101) và có thể được mở ra và đóng lại bởi đường cấp ở giữa chúng, ống thông 
không khí (104) cấp không khí từ một đầu của ống (101) vào phía trong ống, cặp các 
con lăn kẹp chặt (106) được bố trí gần với ống thông không khí (104) hơn so với các con 
lăn kẹp chặt (105) và có thể được mở ra và đóng lại bởi đường cấp ở giữa chúng.  
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(11) 31674 
(21) 1-2012-02463 (51) 7 D04H  1/54, A61F  13/511 
(22) 18.02.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2011/054208     18.02.2011 (87) WO2011/102544 25.08.2011 
(30) 2010-035387     19.02.2010 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) UEMATSU, Katsuhiro (JP), MIZUTANI, Satoshi (JP), OBA, Toru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm vải không dệt và quy trình sản xuất tấm vải không dệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm vải không dệt có tỷ lệ thấm chất lỏng cao và quy trình sản xuất 
tấm. Tấm vải không dệt bao gồm hai lớp, lớp thứ nhất (4) và lớp thứ hai (5), và khác biệt 
ở chỗ lớp thứ nhất (4) có một số gờ (2) và rãnh (3) kéo dài song song theo hướng chiều 
dài, lớp thứ nhất bao gồm các sợi nung chảy được bằng nhiệt và lớp thứ hai bao gồm các 
sợi gấp nếp, và tấm có góc sợi bình quân là 70 hoặc nhỏ hơn theo mặt cắt ngang song 
song với hướng chiều dài. Tấm vải không dệt có thể được sản xuất bằng cách xếp chồng 
tấm bao gồm các sợi có đặc tính gấp nếp chìm và tấm bao gồm các sợi nung chảy được 
bằng nhiệt, phun chất lỏng từ một số mũi phun được sắp xếp theo hướng chiều rộng, 
trong khi vận chuyển tấm xếp chồng này, để tạo ra các gờ (2) và các rãnh (3), nung nóng 
tấm xếp chồng này bằng cách sử dụng biện pháp làm giảm lực kháng với các đặc tính 
gấp nếp của các sợi có các đặc tính gấp nếp chìm, nhờ đó gấp nếp các sợi có các đặc tính 
gấp nếp chìm, và sau đó liên kết nung chảy các sợi nung chảy được bằng nhiệt.  
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(11) 31675 
(21) 1-2012-02464 (51) 7 A61K  39/00, C07K  16/44 
(22) 20.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2011/050749 20.01.2011 (87) WO 2011/089183 28.07.2011 
(30) 10151239.0 20.01.2010 EP 

61/383,914 17.09.2010 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
(72) VAN RYN, Joanne (CA), PARK, John Edward (US), HAUEL, Norbert (DE), KUNZ, 

Ulrich (DE), LITZENBURGER, Tobias (DE), CANADA, Keith (US), SINGH, Sanjaya 
(US), WATERMAN, Alisa (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phân tử kháng thể trung hòa hoạt tính của chất chống đông, 

phương pháp sản xuất và kit chứa phân tử kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các phân tử kháng thể có tác dụng trung hòa hoạt tính của chất 

chống đông, cụ thể là dabigatran hữu dụng làm chất giải độc cho các chất chống đông 
đó. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất phân tử kháng thể này và kit chứa 
kháng thể này.  
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(11) 31676 
(21) 1-2012-02472 (51) 7 C07C  51/02,  51/41,  29/149, C12P  

7/46, C07C  55/10,  51/43 
(22) 14.02.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/EP2011/052128 14.02.2011 (87) WO2011/098598 18.08.2011 
(30) 10153437.8 12.02.2010 EP 

61/303,767 12.02.2010 US 
(71) PURAC BIOCHEM BV  (NL) 

Arkelsedijk 46, NL-4206 AC Gorinchem, The Netherlands 
(72) GROOT, Willem Jacob (NL), VAN BREUGEL, Jan (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế axit sucxinic và quy trình điều chế 

butan®iol 
  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình điều chế axit sucxinic bao gồm các bước:  

a) chuẩn bị môi trường nước chứa magie sucxinat bằng cách lên men, trong đó nguồn 
hyđrat cacbon được lên men bằng vi sinh vật để tạo ra axit sucxinic, bazơ chứa magie 
được cho vào làm tác nhân trung hòa trong quá trình lên men để tạo ra magie sucxinat;  
b) cho môi trường nước chứa magie sucxinat qua bước kết tinh và bước trao đổi muối để 
tạo ra dung dịch nước chứa muối sucxinat hóa trị một, trong đó bước trao đổi muối được 
thực hiện trước hoặc sau bước kết tinh, bao gồm xử lý magie sucxinat với bazơ hóa trị 
một để tạo ra bazơ chứa magie và muối sucxinat hóa trị một;  
c) điều chỉnh nồng độ của muối sucxinat hóa trị một trong dung dịch nước đến giá trị 
nằm trong khoảng từ 10% đến 35% khối lượng;  
d) cho dung dịch nước chứa muối sucxinat hóa trị một qua bước tách nước bằng điện 
thấm tách, để tạo ra dung dịch thứ nhất chứa bazơ hóa trị một và dung dịch thứ hai chứa 
axit sucxinic và muối sucxinat hóa trị một, bước điện thấm tách được thực hiện tới khi tỷ 
lệ chuyển hoá một phần nằm trong khoảng từ 40%mol đến 95%mol;  
e) tách dung dịch thứ hai chứa axit sucxinic và muối sucxinat hóa trị một thành axit 
sucxinic và dung dịch chứa muối sucxinat hóa trị một bằng cách kết tinh;  
f) quay vòng dung dịch thu được từ bước e) chứa muối sucxinat hóa trị một đến bước d).  
Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế butađiol bằng cách hyđro hoá axit sucxinic 
nêu trên. 
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(72) BERGHMAN, Luc (US), BOTTJE, Walter  (US), HARGIS, Billy (US), LAYTON, 
Sherryll (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vectơ vacxin và chế phẩm chứa vectơ này để tăng cường đáp 

ứng miễn dịch 
  (57)    Sáng chế cập đến vectơ vacxin chứa polypeptit kháng nguyên và polypeptit HMGB1 trên 

bề mặt của vectơ vacxin này. Sáng chế còn cập đến chế phấm chứa vectơ vacxin và chất 
mang dược dụng thích hợp để sử dụng theo đường uống hoặc đường mũi. Vectơ vacxin 
và chế phẩm này được sử dụng để tăng cường đáp ứng miễn dịch, cụ thể là đáp ứng miễn 
dịch kháng thể và thích hợp là đáp ứng IgA ở đối tượng.  
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45-2, Handaotsu, Kanadacho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0122 Japan 
(72) NISHIDA, Motoko (JP), HASEBE, Yuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tã giấy dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã giấy dùng một lần bao gồm các dải cố định thứ nhất và các dải 
cố định thứ hai được bố trí trên cả hai cạnh bên trái và bên phải của tã giấy dùng một 
lần, các dải này có phần cố định thứ nhất và phần cố định thứ hai, hai phần này cách 
nhau. Khi mặc tã giấy dùng một lần lên người gầy, dải cố định thứ hai được cố định trên 
phần gắn của phần thân chính sao cho nằm ngang qua dải cố định thứ nhất. Trong dải cố 
định thứ hai, vì vùng trung gian được bố trí giữa phần cố định thứ nhất và phần cố định 
thứ hai, nên tổng diện tích của các phần cố định có thể được giảm đi. Do khoảng cách 
giữa mép ngoài của phần cố định thứ nhất và mép trong của phần cố định thứ hai lớn 
hơn độ rộng của nền dải tại vùng trung gian trong dải cố định thứ nhất, nên dải cố định 
thứ hai có thể được cố định dễ dàng.  
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(71) ROHM AND HAAS COMPANY  (US) 

100 Independence Mall West, 7th Floor, Philadelphia, PA 19106, United States of 
America 

(72) JACOBSON, Richard (US), ZHEN, Yueqian (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dầu chứa hợp chất xyclopropen 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chế phẩm bao gồm (a) dịch lỏng dễ chảy không chứa nước, (b) các 
giọt phân tán trong dịch lỏng dễ chảy (a), trong đó các giọt này gồm (i) pha liên tục 
không chứa nước ở dạng rắn hoặc dạng lỏng có độ nhớt cao và (ii) các hạt rắn phân tán 
trong pha liên tục (i), trong đó các hạt rắn (ii) có cỡ hạt trung bình, đo theo kích thước 
lớn nhất, bằng 100μm hoặc nhỏ hơn, và các hạt rắn (ii) bao gồm một hoặc nhiều hợp 
chất xyclopropen và một hoặc nhiều chất bao nang phân tử. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập tới phương pháp xử lý thực vật hoặc các bộ phận của thực vật bao gồm bước cho chế 
phẩm này tiếp xúc với thực vật hoặc các bộ phận của thực vật.  
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(22) 24.01.2011 (43) 26.11.2012 
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(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Ravi R. VEDULA (US), James E. JR. BRYSON (US), Mouh-Wahng LEE (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Vải đàn hồi không dệt có độ bền cao 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vải không dệt đàn hồi được chế tạo từ quy trình thổi nóng chảy 
hoặc quy trình dính kết khi được kéo thành sợi. Vải được chế tạo từ một polyme 
polyuretan dẻo nóng được trộn với một tác nhân liên kết ngang để tạo ra vải không dệt 
có độ bền cao. Tác nhân liên kết ngang được bổ sung vào polyme nóng chảy trước khi 
chất nóng chảy này đi qua khuôn tạo thành sợi riêng biệt. Quy trình sản xuất sợi cũng 
được đề cập đến.  
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(11) 31681 
(21) 1-2012-02491 (51) 7 C08G  18/66,  18/67,  18/68 
(22) 21.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2011/021960 21.01.2011 (87) WO 2011/091196 28.07.2011 
(30) 61/297,434      22.01.2010 US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Umit G. MAKAL (TR), Louis J. BRANDEWIEDE (US), George H. LOEBER (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Polyuretan dẻo nóng có thể liên kết ngang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất polyuretan dẻo nóng (TPU) chứa sự không bão hòa trong 
trục chính polyme của nó. Sự không bão hòa có thể có mặt trong đoạn mềm hoặc trong 
đoạn cứng hoặc trong cả hai đoạn cứng và mềm của TPU. TPU có thể được đúc như một 
chất dẻo nóng, và sau đó có thể được liên kết ngang. Trong một phương án, các TPU của 
sáng chế là sản phẩm phản ứng của (1) chất trung gian có nhóm hyđroxyl cuối mạch, (2) 
polyisoxyanat, (3) chất phát triển mạch glycol bão hòa, và (4) chất phát triển mạch 
glycol chứa các liên kết đôi cacbon-cacbon. Trong một phương án khác của sáng chế, 
polyuretan dẻo nóng có thể liên kết ngang bằng bức xạ chùm điện tử là sản phẩm phản 
ứng của (1) chất trung gian bão hòa có nhóm hyđroxyl cuối mạch, (2) chất trung gian 
không bão hòa có nhóm hyđroxyl cuối mạch, trong đó chất trung gian không bão hòa có 
nhóm hyđroxyl cuối mạch chứa các liên kết đôi cacbon-cacbon, (3) polyisoxyanat, và 
(4) chất phát triển mạch glycol bão hòa.  
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(11) 31682 
(21) 1-2012-02514 (51) 7 A01N  43/00 
(22) 24.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2011/022219  24.01.2011 (87) WO/2011/094150 04.08.2011 
(30) 61/298,589        27.01.2010 US 
(71) GLAXOSMITHKLINE LLC  (US) 

One Franklin Plaza 200 North 16th Street, Philadelphia, PA 19102, USA 
(72) UNDERWOOD, Mark Richard (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp chứa chất ức chế HIV intergraza để phòng ngừa hoặc 

điều trị bệnh nhiễm HIV và dược phẩm chứa hỗn hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chứa các hợp chất bao gồm chất ức chế HIV integraza và 

các dược chất khác. Các hỗn hợp này là hữu ích trong việc ức chế sự sao chép HIV, dùng 
để phòng ngừa và/hoặc điều trị nhiễm HIV, và trong việc điều trị AIDS và/hoặc ARC. 
Ngoài ra sáng chế cũng đề cập đến các dược phẩm chứa hỗn hợp này.  
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(11) 31683 
(21) 1-2012-02522 (51) 7 F21V  29/00 
(22) 05.10.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/KR2010/006768  05.10.2010 (87) WO 2011/105674 01.09.2011 
(30) 10-2010-0017149       25.02.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2012 
(71) ICEPIPE CORPORATION  (KR) 

(Gasan-dong, Byucksan Digital Valley 6-cha) Suite 1309 219 Gasan Digital 1-ro 
Geumcheon-gu Seoul 153-803 (KR) 

(72) LEE, Sang-Cheol (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị chiếu sáng LED 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng đi-ốt phát quang (LED). Thiết bị chiếu sáng 
LED bao gồm: môđun nguồn sáng bao gồm nguồn sáng LED; để nhiệt được liên kết với 
môđun nguồn sáng để thu nhiệt được phát ra bởi môđun nguồn sáng; và bộ phận tản 
nhiệt bao gồm bộ phận thông gió được liên kết với vùng gờ của đế nhiệt để xả nhiệt 
được truyền từ đế nhiệt và mở rộng vùng trung tâm của đế nhiệt để thông khí dễ dàng 
với bên ngoài. Thiết bị LED có thể làm tăng hiệu suất tản nhiệt bằng cách tối đa hóa 
hiệu suất thông gió và có khả năng làm khí thông ra xung quanh bộ phận tản nhiệt để 
phun một cách dễ dàng mà không bị ứ đọng.  
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(11) 31684 
(21) 1-2012-02525 (51) 7 A61K  8/31,  8/34,  8/37,  8/891,  

8/892,  8/894,  8/898,  8/92, A61Q  
5/00 

(22) 16.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2010/070342     16.11.2010 (87) WO 2011/114577 22.09.2011 
(30) 2010-061308     17.03.2010 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) NAKAMURA Keiko (JP), FUJIYAMA Taizo (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mỹ phẩm dùng cho tóc 

  (57)     Sáng chế đề xuất mỹ phẩm dùng cho tóc chứa các thành phần từ (a) đến (c) sau đây :  
(a) thành phần dầu dễ bay hơi A : với lượng nằm trong khoảng từ 40 đến 90% khối 
lượng  
(b) copolyme polyoxyetylen/ polyoxypropylenl/ butylen/ dimetylpolys iloxan A : với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 20% khối lượng  
(c) Etanol: với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 3 0% khối lượng  
Mục đích của sáng chế đề xuất mỹ phẩm dùng cho tóc chủ yếu được sử dụng làm dầu 
bôi tóc thể hiện cảm giác tốt hơn khi sử dụng và tính ổn định theo thời gian tốt hơn.  
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(86) PCT/EP2011/000691  15.02.2011 (87) WO2011/101113 25.08.2011 
(30) PCT/EP2010/001056     19.02.2010 EP 
(71) MEGAINPHARM GMBH  (AT) 

Worthersee-Suduferstr. 163 c.5, A-9082 Maria Worth, Austria 
(72) RUDKO, Adolina  (UA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa myramistin 

  (57)  Sáng chế đề cập đến dược phẩm bao gồm benzylđimetyl-(3-[myristoylamino]- 
propyl)amoni clorua ở dạng monohyđrat hoặc ở dạng không được hyđrat hóa, đimetyl- 
(3-[myristoylamino]propyl)amoni oxit vµ/hoÆc ®imetyl-(3-[myristoylamino]propyl)amin 
trong dung môi dược dụng thích hợp.  
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(11) 31686 
(21) 1-2012-02615 (51) 7 B01J  23/75,  23/46,  37/16,  37/18, 

C10G  2/00 
(22) 06.01.2011 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/JP2011/050126     06.01.2011 (87) WO 2011/105118 01.09.2011 
(30) 2010-043003     26.02.2010 JP 
(71) JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) NAGAYASU Yoshiyuki (JP), HAYASAKA Kazuaki  (JP), ONO Hideki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất chất xúc tác tổng hợp Fischer-Tropsch 

hoạt hóa và phương pháp sản xuất hydrocacbon 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác tổng hợp Fischer-Tropsch hoạt 

hóa bao gồm các bước; cho chất xúc tác bao gồm 3 đến 50 phần khối lượng, làm nguyên 
tử kim loại, của hợp chất coban và/hoặc hợp chất ruteni, tính theo 100 phần khối lượng 
của chất mang chứa oxit vô cơ xốp, mang trên chất mang, khử hydro để khử trong khí 
chứa hydro phân tử ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 300 đến 600oC; và cho chất xúc tác 
khử CO để khử trong khí chứa cacbon monoxit và không chứa hydro phân tử ở nhiệt độ 
nằm trong khoảng từ 200 đến 400oC.  
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6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8306, Japan 
(72) KAWAHARA Jun (JP), YOSHINO Isao (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị sản xuất dây cáp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất dây cáp, trong đó dây cáp được sản xuất ở tốc độ 
tương đối cao. Máy bện kiểu ống (10) và máy bện kiểu hành tinh (20) được sắp xếp theo 
kiểu tiếp đôi. Trục quay (14) của máy bện kiểu ống (10) và trục xoay tròn (21) của máy 
bện kiểu hành tinh (20) được ghép nối với nhau. Sáu sợi cáp phụ (3) được quấn quanh 
ống sợi cấp (12) của máy bện kiểu ống (10), trong khi sáu lớp độn (4) được quấn quanh 
ống sợi cấp (27) của máy bện kiểu hành tinh (20). Sáu sợi cáp phụ (3) và sáu lớp độn (4) 
được bện lần lượt quanh lõi dây cáp (2) được cấp từ bên ngoài và do đó dây cáp độn (1) 
được sản xuất.  
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(JP), YANAGIZAWA, Hirofumi (JP), NOMURA, Hiroki (JP), OZAKI, Kazuhito (JP), 
OZAWA, Nanami (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vải tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc 

  (57)    Sáng chế đề xuất sợi lạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc dễ chịu khi sờ tay và chạm vào da 
và có khả năng ngăn được cảm giác khó chịu khi bị ướt và đề xuất vải dệt, vải, và đồ lót 
dệt tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc được sản xuất từ sợi tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp 
xúc này.  
Sáng chế đề xuất sợi tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc, có chứa chất đàn hồi dẻo nhiệt 
và chất độn vô cơ.  
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KHALIL, Ehab, M. (US), CHEN, Roger, Shen-Chu (US), ZHANG, Weihong (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất arylmetoxy isoindolin và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất 4'-arylmetoxy isoindolin có công thức sau : 

 

  
 
muối dược dụng, solvat, clathrat, chất đồng phân lập thể và tiền dược chất của nó. Hợp 
chất theo sáng chế là dẫn xuất của hydroxy thalidomit có hoạt tính kháng ung thư.  
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất nói trên dùng để điều trị, phòng ngừa 
và kiểm soát các rối loạn khác nhau. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất xúc tác tổng hợp Fischer-Tropsch, phương pháp sản xuất 

chất xúc tác và phương pháp sản xuất hydrocacbon 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất xúc tác tổng hợp Fischer-Tropsch bao gồm 10 đến 30% khối 

lượng, dưới dạng nguyên tử kim loại, coban kim loại và/hoặc oxit coban, dựa trên khối 
lượng của chất xúc tác, được mang trên chất mang chứa silic oxit, mà trong đó chất 
mang này có đường kính lỗ trung bình 8 đến 25 nm và coban kim loại và/hoặc oxit 
coban này có đường kính tinh thể trung bình không nhỏ hơn đường kính lỗ trung bình 
của chất mang và nhỏ hơn 35 nm.  
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Klaus (DE), GROSSMANN, Klaus (DE), MICHROWSKA-PIANOWSKA, Anna 
Aleksandra (PL), SIMON, Anja (DE), REINGRUBER, Ruediger (DE), KRAUS, 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyridothiazin có tác dụng diệt cỏ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất pyriđin đã được thế có công thức I  

 

 
  
trong đó các giá trị biến đổi là đã được xác định theo bản mô tả, các quy trình và các 
hợp chất trung gian để điều chế hợp chất có công thức I và N-oxit của chúng, muối thích 
hợp trong nông nghiệp của chúng, các hợp phần chứa các hợp chất này và sử dụng 
chúng làm thuốc diệt cỏ, và đề cập đến phương pháp để khống chế thực vật không mong 
muốn.  
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(30) 2010-047071    03.03.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2012 
(71) 1. KYUKYU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

2-10, Nihonbashihoncho 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan 
2. KOWA CO., LTD.  (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-8625, Japan 

(72) AWAMURA, Tsutomu (JP), NISHIKAWA, Hisanobu (JP), KOKAJI, Kazuhiko (JP), 
ISHISE, Akihiro (JP), ARAI, Takayuki (JP), MIURA, Seiji (JP), INAGI, Toshio  (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm màng phủ chứa thuốc có vị khó chịu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm màng phủ trong đó vị khó chịu của thuốc được che giấu. 
Chế phẩm màng phủ này chứa lớp phủ không chứa terpen được tạo ra trên cả hai mặt của 
lớp chứa thuốc mà chứa thuốc có vị khó chịu và terpen.  
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Phần ii 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 

 
 
 
(11) 2084 
(21) 2-2011-00018 (51) 7 C12N  9/18, C11D  3/00, C12P  7/40 
(67) 1-2011-00205   
(22) 11.08.2009 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/US2009/053365 11.08.2009 (87) WO/2010/019544 18.02.2010 
(30) 61/088,673 13.08.2008 US 

61/102,520 03.10.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.02.2012 
(71) E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) DICOSIMO, Robert (US), HANN, Eugenia, Costa (US), PAYNE, Mark, Scott (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình sản xuất axit peroxycarboxylic có nồng độ mong 

muốn 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình được sản xuất axit peroxycarboxylic có nồng độ 

mong muốn từ este của axit carboxylic. Cụ thể là, este của axit carboxylic. Cụ thể là, 
este của axit carboxylic được phản ứng với peroxit vô cơ, như nước oxy già, trong sự có 
mặt chất xúc tác enzym có hoạt tính thuỷ phân dưới các điều kiện mà sự kiểm soát độ 
pH của phản ứng bằng cách chọn nồng độ đệm và nồng độ perhydrolaza và chất phản 
ứng tạo ra axit peroxycarboxylic có nồng độ mong muốn. Chất xúc tác perhydrolaza 
được phân loại như một chất của họ esteaza carbohydrat 7 (CE-7) dựa vào đặc tính cấu 
trúc. Hơn nữa, giải pháp hữu ích còn đề cập đến chế phẩm khử trùng bao gồm peraxit 
được tạo ra từ các quy trình được mô tả trong giải pháp hữu ích này cũng như phương 
pháp sử dụng tương ứng của chúng.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
272 

2085 (11) 
(21) 2-2011-00089 (51) 7 B60R  25/00 
(22) 29.04.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.05.2011 
(71) SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.  (TH) 

315/1-3 Soi Wat Chan-nai, Charoenkrung Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120, 
Thailand 

(72) Ekaphan Pitisethakarn (TH) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Thiết bị khóa bánh xe (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa bánh xe phương tiện giao thông có thể ngăn việc 

tháo bánh xe và có thể khóa bánh xe có chiều rộng bề mặt lốp xe khác nhau. Kết cấu 
của khóa có phần dạng chữ hình U được làm bằng thép không gỉ có thể ngăn không bị 
cưa bởi trộm, và có thanh được bố trí trên cả hai đầu của phần dạng hình chữ U, được 
bảo đảm an toàn bằng khóa được thiết kế đặc biệt. Đầu của thanh được cố định bằng 
tấm để che các đai ốc bánh xe, có thể ngăn trộm không dễ dàng tháo bánh xe.  
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(11) 2086 
(21) 2-2011-00090 (51) 7 F24F  6/00,  6/14 
(22) 05.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.05.2011 
(71) TAY RING CO., LTD.  (TW) 

No. 23, Ln. 375, Guangde Rd., Yonglong Li, Taiping Dist., Taichung City 41147, 
Taiwan 

(72) WANG, CHIN-CHUAN (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Thiết bị tạo ẩm (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị tạo ẩm bao gồm khay chứa nước, cụm vỏ ngoài, 

cụm vỏ trong, cơ cấu phun, và cụm gom chất lỏng. Khay chứa nước dùng để chứa chất 
lỏng tạo ẩm. Cụm vỏ ngoài được đỡ trong khay chứa nước và có lỗ hổng đáy và lỗ hổng 
trên đối diện với nhau. Cụm vỏ trong bao gồm bộ phận dẫn hướng có bề mặt lồi hướng 
về lỗ hổng trên. Cơ cấu phun sương được đặt trong cụm vỏ trong và bao gồm động cơ 
nguồn để truyền động các đĩa và vòi phun của cụm gom chất lỏng. Vòi phun kéo dài vào 
trong chất lỏng tạo ẩm. Khi quay với tốc độ cao, vòi phun đưa chất lỏng tạo ẩm đến các 
đĩa. ít nhất một trong các đĩa được lắp các lá mỏng. Nhờ lực ly tâm của các đĩa và các lá 
mỏng, chất lỏng tạo ẩm được chuyển hóa thành sương mù và sương mù này tỏa theo hướng 
bề mặt lồi với tốc độ cao để thoát ra khỏi lỗ hổng trên, cho hiệu quả tạo ẩm tốt hơn.  
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(11) 2087 
(21) 2-2011-00092 (51) 7 F04D 25/08 
(22) 09.05.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị thành phố Hồ 

Chí Minh  (VN) 
8bis Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Tuấn Cường (VN) 
Quạt hút khí lòng cống (54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt hút khí lòng cống dùng để hút các chất khí độc hại và và làm 
tươi không khí trong lòng cống thoát nước, tạo môi trường làm việc an toàn, thoải mái 
cho người lao động trong lòng cống. Khung quạt hút khí hình vuông làm bằng sắt hộp 
vuông 40x40x1,5 mm (7) được hàn bít bằng tôn tấm 12 mm (8), trên khung có gắn động 
cơ nổ hiệu Honda công suất 5,5 HP (1), thông qua cốt trục nối dài (6) động cơ kéo cách 
quạt nhựa (4) làm cho cách quạt quay thổi gió về phía lưới bảo vệ (5) như vậy sẽ tạo áp 
suất thấp trong hộp gió (3) làm cho không khí ở phía dưới quạt bị hút lên tức là đồng 
thời sẽ hút không khí dưới lòng cống thổi lên trên.  
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(11) 2088 
(21) 2-2011-00094 (51) 7 B29B  7/00,  9/00 
(22) 10.05.2011 (43) 26.11.2012 
(71) PERFECTION MIGHTY INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 20, Lane 256, Hai Wei Rd., Hung Chin Hsiang, Taichung, Taiwan 
(72) Lung-Wen Chou (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

Hệ thống sản xuất polyme dạng hạt mỏng (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống sản xuất polyme dạng hạt mỏng bao gồm thiết bị 

chứa, thiết bị rót, giá đỡ, thiết bị làm nguội và thiết bị cắt. Tốt hơn nếu hệ thống theo 
giải pháp hữu ích sản xuất polyme dạng hạt mỏng mà không cần đến thiết bị ép đùn vít 
kép có mức tiêu thụ năng lượng cao, bởi vậy làm giảm mức tiêu thụ năng lượng, tiết 
kiệm năng lượng, và giảm mức thải cacbon. Trong khi loại bỏ việc phối trộn và vận 
chuyển bằng thiết bị ép đùn vít kép, cấu trúc phân tử của polyme dạng hạt không chịu sự 
nhiệt phân đứt mạch, nhờ đó có trọng lượng phân tử cao hơn và độ giãn nở tốt hơn.  
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(11) 2089 
(21) 2-2011-00096 (51) 7 B60R  25/00 
(22) 12.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2011 
(71) SOLEX INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.  (TH) 

315/1-3 Soi Wat Chan-nai, Charoenkrung Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120, 
Thailand 

(72) Ekaphan Pitisethakarn (TH) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Thiết bị khóa lắp cho tủ thiết bị (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị khóa lắp cho tủ thiết bị bao gồm phần thứ nhất 

được lắp vào một cửa tủ hoặc khung của cửa tủ có vòng móc lồi khỏi bề mặt hoặc khung 
của cửa tủ; phần thứ hai được lắp vào cửa tủ còn lại. Đế có rãnh mở được bố trí trên mặt 
của phần thứ hai, tại vị trí lắp khóa. Khóa dạng chữ U có hình dạng tương thích với đế và 
được định vị theo cách sao cho chốt khóa của khóa thẳng hàng với vòng móc lồi của 
phần thứ nhất. Khi các cửa tủ được đóng và chốt khóa của khóa được đẩy ra, đầu của 
chốt khóa được chèn vào vòng móc lồi. Sáng chế nhằm mục đích ngăn kẻ gian cắt khóa 
bởi vì vòng móc lồi được ẩn vào trong đế nói trên khi khóa.  
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2090 (11) 
(21) 2-2011-00098 (51) 7 A22C -025/02 
(22) 13.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.05.2011 
(75) CHING-SHAN CHANG  (TW) 

No.130, Niuchouxi, Fuxing Village, Minxiong Township, Chiayi County, Taiwan, 
R.O.C. 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
Thiết bị đánh vảy cá dạng trống (54) 

  (57)    Giải pháp đề cập tới thiết bị đánh vảy cá dạng trống. Thiết bị đánh vảy cá dạng trống 
bao gồm trống được đặt trên giá, nguồn điện và ống nước. Trống bao gồm nhiều đường 
rãnh dẫn hướng được đặt xung quanh trống, các cái đánh vảy cá được bộ trí trên mặt 
trong và lỗ mở được đậy nắp. Nguồn điện cho phép trống quay. ống nước kéo dài từ bên 
ngoài vào bên trong trống. Nhiều đầu dẫn nước ra được đặt trên một phần của đường ống 
nằm bên trong trống. Nhiều con cá được đổ vào trống (thông qua lỗ mở) và nắp đậy lỗ 
mở. Sau đó nguồn điện truyền động làm trống quay và nước đi qua ống nước được phun 
ra bởi những đầu nước ra. Trong khi trống quay, mỗi cái đánh vảy cá đánh vảy cá khỏi 
con cá đồng thời. Do đó đánh vảy cá nhanh hơn và dễ dàng hơn.  
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(11) 2091 
(21) 2-2011-00099 (51) 7 C02F 3/00 
(22) 17.05.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Trường đại học Bách Khoa, đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Tấn Phong (VN), Lê Thị Hồng Trân (VN), Phạm Lê Hoàng Duy (VN) 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng giá thể sinh học di 
động bằng polyme 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng giá thể sinh học 
di động bằng polyme. Hệ thống này bao gồm các bệ xử lý là bể sinh học thiếu khí (2) và 
bể sinh học hiếu khí (3) có chứa giá thể sinh học polyme và bể lắng (4). Nước thải từ bể 
chứa (1) sẽ được bơm vào bể sinh học thiếu khí (2) trước khi qua bể sinh học hiếu khí 
(3). Một phân nước thải từ bể sinh học hiếu khí (3) sẽ được tuần hoàn trở lại bể sinh học 
thiếu khí (2) bởi bơm (7) để thực hiện nốt quá trình khử nitrat tại đây. Mật độ oxy có 
trong bể sinh học thiếu khí (2) được duy trì bởi cánh khuấy (9), trong bể sinh học hiếu 
khí (3) là máy thổi khí (10). Hệ thống theo giải pháp hữu ích hoạt động với thời gian lưu 
nước ngắn (khoảng 4 giờ) và độ bền của giá thể tốt hơn rất nhiều so với các loại giá thể 
đã sử dụng phổ biến ở Việt Nam (xơ dừa, mút xốp, chỉ cước . . .).  
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(11) 2092 
(21) (51) 7 C02F 3/30, 3/32, 3/34 2-2011-00100 
(22) 17.05.2011 (43) 26.11.2012 

Trường đại học Bách Khoa, đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 

(71) 

268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Tấn Phong (VN), Lê Thị Hồng Trân (VN), Tiêu Vũ Phương (VN) 

Hệ thống và phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng đất 
ngập nước kiến tạo có dòng chảy ngầm theo phương đứng 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước kiến tạo có 
dòng chảy ngầm theo phương đứng, khác biệt ở chỗ, hệ thống này bao gồm hệ thống các 
ống thông hơi (8) đấu nối theo chiều thẳng đứng từ đường ống thu nước (6) dưới đáy bể 
xử lý (9) nhô cao lên phía trên mặt thoáng. Hệ thống các ống thông hơi (8) này vừa có 
chức năng giảm áp lực nước khi nước thải cần xử lý đươc cấp vào bể, vừa giúp cung cấp 
bổ sung oxy từ môi trường bên ngoài vào bên trong bể thông qua chênh lệch áp suất 
trong ống. Nhờ đó, lượng oxy được cung cấp đủ và quá trình nitrat hóa sẽ xảy ra gần như 
hoàn toàn. Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề xuất phương pháp xử lý nước thải nhờ sử 
dụng hệ thống nêu trên, khác biệt ở chỗ, nước thải được phân phối vào bể xử lý thông qua 
bơm áp lực với chế độ bán liên tục: 3-4 giờ hoạt động, 3-4 giờ ngừng hoạt động.  
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(11) 2093 
(51) 7(21) 2-2011-00101 F22B 7/00 

(22) 17.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2011 
(75) CHIA PIN,CHEN  (TW) 

No.16, Aly. 3, Ln. 390, Sec. 2, Minzu Rd., Qingshui Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Nồi hơi tiết kiệm năng lượng kiểu tụ hợp nhiệt (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nồi hơi tiết kiệm năng lượng kiểu tụ hợp nhiệt được lắp đặt 

ít nhất một nồi hơi phụ kiểu ống tụ hợp nhiệt tại vị trí thích hợp của thân nồi hơi, và hai 
đầu của nồi hơi phụ kiểu ống tụ hợp nhiệt đó phải thông với thân nồi hơi, tại thân nồi hơi 
phụ kiểu ống tụ hợp nhiệt nêu trên phải tạo ít nhất một cửa tuần hoàn thông với thân nồi 
hơi, và nồi hơi phụ kiểu ống tụ hợp nhiệt đó được lắp thiết bị gia nhiệt bằng điện năng. 
Khi nước đi vào nồi hơi, theo nguyên lý đường ống thông nhau thì nước cũng sẽ đi vào 
nồi hơi phụ kiểu ống tụ hợp nhiệt, và được gia nhiệt bởi thiết bị gia nhiệt bằng điện năng 
bên trong, nhờ vào không gian đường ống nhỏ của nó mà hiệu quả tụ hợp nhiệt rất tốt, 
nên nhiệt tăng nhanh chóng và tạo ra hơi nước. Do hiệu ứng nhiệt tăng đưa đẩy dòng 
nước tạo ra "hiệu ứng đối lưu", khiến nhiệt độ nước trong thân nồi hơi tăng lên nhờ đó 
đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng.  
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(11) 2094 
(21) (51) 7 F24D 1/00 2-2011-00102 
(22) 17.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2011 
(75) CHIA PIN,CHEN  (TW) 

No.16, Aly. 3, Ln. 390, Sec. 2, Minzu Rd., Qingshui Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Thiết bị gia nhiệt khuôn kiểu hơi nhiệt tuần hoàn tiết kiệm 
năng lượng 

(54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị gia nhiệt khuôn kiểu hơi nhiệt tuần hoàn tiết kiệm 
năng lượng, bao gồm một thiết bị sinh nhiệt bằng điện năng để gia nhiệt không khí, 
không khí sau đó đi qua ống tuần hoàn để tới các ống dẫn hơi sinh nhiệt trong lòng các 
tấm phát nhiệt của tổ hợp tấm phát nhiệt, từ đó làm nóng các tấm phát nhiệt. Không khí 
sau khi tỏa nhiệt được tuần hoàn trở lại thiết bị sinh nhiệt bằng điện năng, và được gia 
nhiệt lại, nhờ đó tận dụng được nhiệt lượng còn lại của không khí nên đạt hiệu quả tiết 
kiệm năng lượng và an toàn lao động.  
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2095 (11) 
(21) 2-2011-00106 (51) 7 G09F 3/18 
(22) 20.05.2011 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2011 

Công ty cổ phần mỹ thuật Gia Long  (VN) (71) 
63 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Thuỵ Nguyên Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
Cơ cấu ghim lịch lốc và bộ lịch lốc sử dụng cơ cấu ghim này (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích để xuất cơ cấu ghim lịch lốc và bộ lịch lốc sử dụng cơ cấu ghim lịch 
lốc, theo đó, dùng một lò xo đẩy (5) gắn vào chính giữa một tấm lót lịch (4), các vách 
ngăn (3) được đính vuông góc với mặt trên (2) và mặt dưới (6) tạo thành hốc chứa lịch, 
mặt trên ở chính giữa có khoét một lỗ hình chữ nhật có kích thước sao cho nhỏ hơn khổ 
lịch lốc, lốc lịch và tấm lót (4) trượt theo vách ngăn và lò xo (5) đẩy lốc lịch lên, nén 
chặt vào mặt trên.  
Khi sử dụng, dùng hai ngón tay ấn nhẹ phần phía trên vào trong, ngón cái chà sát vào 
phần bên dưới và kéo lên trên, tờ lịch co lại, phồng ra bên ngoài và người dùng kẹp rút 
lấy. Sau khi thả tay, lốc lịch sẽ được lò xo đẩy nén chặt lên trên.  
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2096 (11) 
(21) 2-2012-00083 (51) 7 D05B  57/06,  57/12 
(22) 24.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-002376 27.04.2011 JP 
(71) SUZUKI MANUFACTURING, LTD.  (JP) 

1-12-7, Shimaminami, Yamagata-shi, Yamagata 990-0886, Japan 
(72) SAKUMA Tohru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Cơ cấu chao tạo vòng của máy khâu (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu chao tạo vòng của máy khâu có chiều kéo ra của 

chỉ tạo vòng dưới hoặc vị trí kéo ra được tạo ổn định và việc bỏ mũi may được tránh 
bằng cách vắt chỉ tạo vòng dưới của chan tạo vòng dưới của máy khâu, nhờ đó mũi may 
đẹp có thể được tạo ra. Lỗ (101) của đầu ra chỉ ở móc dẫn vòng (100) mà ống hở vào đó 
được tạo ra nghiêng về phía móc dẫn vòng (P2) của chao tạo vòng dưới (8) sao cho việc 
luồn chỉ tạo vòng được thực hiện dễ dàng, và chỉ tạo vòng dưới (T3) kéo dài về phía vải 
từ đầu ra chỉ ở móc dẫn vòng vào thời điểm tạo ra mũi may theo chiều kéo ra chỉ tạo 
vòng dưới (102) trường hợp mà chao tạo vòng trên (7) vắt chỉ tạo vòng dưới của chao tạo 
vòng dưới, và đầu ra chỉ ở móc dẫn vòng hợp nhất đầu ra chỉ ngược lại ở móc dẫn vòng, 
đầu ra này được tạo lỗ theo chiều kéo ra chỉ tạo vòng dưới.  
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(11) 2097 
(21) 2-2012-00093 (51) 7 C12N  5/0775,  5/071,  5/074 
(22) 25.11.2010 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/IB2010/055424      25.11.2010 (87) WO 2011/064733 03.06.2011 
(30) 2932/CHE/2009      27.11.2009 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2012 
(71) STEMPEUTICS RESEARCH PVT. LTD.  (IN) 

Akshay Tech Park, #72 & 73, 2nd Floor, EPIP Zone, Phase I-Area Whitefield, 
Bangalore - 560066, Karnataka, India 

(72) PAL, Rakhi (IN), GUPTA, Pawan, Kumar (IN), KEMBURU, Prasanna, Kumar  (IN), 
PRASANNA, Jyothi  (IN), TOTEY, Satish  (IN), SEETHARAM, Raviraja, Neelavar 
(IN), GOLITHADKA, Umesh, Baikunje (IN), MAJUMDAR, Anish, Sen  (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm ngân hàng tế bào đầu dòng, chế phẩm ngân hàng tế 

bào làm việc, chế phẩm chứa tế bào gốc trung mô, phương pháp 
bào chế các chế phẩm này và kit chứa các chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế mô tả phương pháp phân lập, tập hợp và nuôi cấy tiếp theo tế bào gốc trung mô 
(MSC) cho ứng dụng lâm sàng. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp xây dựng ngân hàng 
tế bào đầu dòng, sau đó là ngân hàng tế bào làm việc từ chế phẩm điều trị cuối cùng 
được gọi là sản phẩm nghiên cứu/sản phẩm thuốc nghiên cứu chứa MSC dị sinh thu được 
từ tủy xương được bào chế cho ứng dụng lâm sàng.  
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2098 (11) 
(21) 2-2012-00099 (51) 7 E06B  001/04 
(22) 16.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 100208899 18.05.2011 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.05.2012 
(71) HOU-ZI ALUMINUM CO., LTD.  (TW) 

5F., No. 20, Ln. 71, Sec. 2, Liming Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan 
(72) WANG, QUAN-FU (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Khung cửa dạng mô đun để quây buồng tắm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung cửa dạng mô đun (10) để quây buồng tắm bao gồm hai rầm 
cửa (20), phần đỉnh khung và phần đáy khung (30, 40), và bốn bộ phận cài (50). Mỗi 
phần khung (30, 40) có phần dung nạp (31, 41) được tạo ra ở các đầu của nó, và ít nhất 
một cặp lỗ gài (36, 46) được tạo ra tương ứng trên các vách trên và dưới (32, 42, 33, 43) 
của phần dung nạp (31, 41). Mỗi bộ phận cài (50) có đế (51), ít nhất một cặp thanh gài 
(52) trên và dưới, và ít nhất một bu-lông ép (53). Mấu gài (521) nhô ra ở đầu ngoài đối 
diện của mỗi cặp thanh gài (52), sao cho khoảng cách giữa cặp thanh gài (52), trong 
trạng thái bình thường, hẹp lại từ các đầu nối đến các đầu ngoài. Mỗi mấu gài (521) của 
thanh gài (52) tiếp xúc với lỗ gài (36, 46) của phần khung (30, 40), khi để (51) được 
lồng vào mỗi phần dung nạp (31, 41). Bu-lông ép (53) nằm giữa cặp thanh gài (52), và 
có thể chuyển dịch tiếp về phía đầu ngoài cửa các thanh gài (52) để đẩy các thanh gài 
(52) khớp vào mỗi lỗ gài (36, 46). Sau khi mỗi phần khung (30, 40) siết chặt với mỗi 
rầm cửa (20), khung cửa dạng mô đun (10) được hình thành.  
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(11) 2099 
(21) 2-2012-00140 (51) 7 G05B  19/00,  19/05 
(22) 15.06.2012 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2012 

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) (71) 
Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Trần Khánh (VN) 
(54) Phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý liên quy 

trình cho trường đại học 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý trường đại học, 

khác biệt ở chỗ có xây dựng một hệ thống thông tin "hiểu" quy trình lưu trữ và vận hành 
các liên quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong trường đại học; có tích hợp và phối hợp 
hoạt động, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin tại các đơn vị; có xây dựng hệ cơ 
sở dữ liệu trung tâm, lưu trữ các thông tin dùng chung giữa các đơn vị và xây dựng các 
hệ thống thông minh cho trường nhằm khai thác các thông tin được ghi nhận trong quá 
trình hoạt động, phục vụ ban giám hiệu trong việc hoạch định chiến lược phát triển. Bên 
cạnh đó giải pháp hữu ích còn đề cập đến việc xử lý các ngoại lệ liên quy trình ở mức cơ 
sở dữ liệu.  
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2100 (11) 
(51) 7 G06Q  30/00 (21) 2-2012-00177 

(22) 08.12.2008 (43) 26.11.2012 
(86) PCT/IB2009/055569     08.12.2008 (87) WO2010/067305 17.06.2010 
(30) 12/331251     09.12.2008 US 
(75) Nguyễn Thanh Xuân  (VN) 

Số 23 phố Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp đấu giá ngược động 

  (57)     Sáng chế này đề xuất một phương pháp đấu giá mới gọi là Đấu Giá Ngược Động, giữa 
các nhà cung cấp hàng tiêu dùng thông dụng và số đông người tiêu dùng. Phương pháp 
Đấu Giá Ngược Động mới này tạo nên khả năng làm cho số lượng hàng hoá được đấu 
giá luôn có xu hướng tăng dần theo thời gian đấu giá, cho tới tận lúc kết thúc cuộc đấu 
giá, nhằm đảm bảo rằng mọi người mua sẽ có được giá mua thấp nhất. Phương pháp này 
gồm có bước/công đoạn chia thời gian đấu giá của một cuộc đấu giá mua của một cuộc 
đấu giá thành nhiều vòng đấu giá không-liên-tục, xen kẽ giữa chúng là các khoảng thời 
gian chờ-là thời gian không đấu giá-là khoảng thời gian mà các yêu cầu mua/bán được 
thay đổi liên tục theo xu hướng tăng dần. Trong các khoảng thời gian chờ, người mua có 
thể đề nghị và/hoặc thay đổi yêu cầu mua hàng của họ cả về số lượng và về giá mua 
mong muốn, và đặt các yêu cầu này trong danh sách chờ. Ngoài ra, sáng chế này còn 
cung cấp phương tiện/công cụ thực hiện, bao gồm một hệ thống máy tính để thực thi 
phương pháp Đấu Giá Ngược Động cho các cuộc đấu giá qua mạng internet. 

 
  

 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
288 

(11) 2101 
(21) 2-2012-00189 (51) 7 E03D 9/00 
(67) 1-2012-01727   
(22) 18.06.2012 (43) 26.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2012 

Nguyễn Bá Dương  (VN) (75) 
Thôn Thượng, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
Máy hút mùi xí bệt (54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy hút mùi xí bệt, máy này bao gồm quạt hút gió thực hiện đồng 
thời hai chức năng hút khí trong lòng xí bệt qua bộ phận kết nối đặt tại chốt của nắp xí 
bệt và đẩy khí đó đến nơi an toàn để tự phân rã.  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 20426 
(21) 3-2010-01370 (28) 01 
(54) Máy ép ván (51) 15-99 
(22) 19.10.2010 (43) 26.11.2012 
(71) Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam  (VN) 

Đông Ngạc, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quang Trung (VN) 
(55)  
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(11) 20427 
(21) 3-2011-00830 (28) 01 
(54) Hộp đựng sữa (51) 09-03 
(22) 04.07.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần Forlac Việt Nam  (VN) 

605 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Tiên Long (VN) 
(55)  
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(11) 20428 
(21) 3-2011-00831 (28) 01 
(54) Hộp đựng sữa (51) 09-03 
(22) 04.07.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần Forlac Việt Nam  (VN) 

605 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Tiên Long (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                    1.1                                  1.2                                1.3                                 1.4 
 
 
 

   
 
 

                                    1.5                                  1.6                                   1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
292 

(11) 20429 
(21) 3-2011-00832 (28) 01 
(54) Hộp đựng sữa (51) 09-03 
(22) 04.07.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần Forlac Việt Nam  (VN) 

605 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Tiên Long (VN) 
(55)  
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(11) 20430 
(21) 3-2011-00833 (28) 01 
(54) Hộp đựng sữa (51) 09-03 
(22) 04.07.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần Forlac Việt Nam  (VN) 

605 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Tiên Long (VN) 
(55)  
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(11) 20431 
(21) 3-2011-01229 (28) 01 
(54) Tấm kính (51) 25-01 
(22) 12.09.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu  (VN) 

Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Hoàng Kim Bồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20432 
(21) 3-2011-01245 (28) 01 
(54) Tấm kính (51) 25-01 
(22) 14.09.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu  (VN) 

Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Hoàng Kim Bồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20433 
(21) 3-2011-01256 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 
(22) 16.09.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Qui Phúc  (VN) 

207 Bình Long, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Thanh Hải (VN) 
(55)  
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(11) 20434 
(21) 3-2011-01432 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 12.10.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn SUFAT Việt Nam    (VN) 

Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
(72) Phạm Cường  (VN) 
(55)  
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(11) 20435 
(21) 3-2012-00158 (28) 01 
(54) Rô bốt đồ chơi (51) 21-01 
(22) 10.02.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 29/399277 11.08.2011 US 
(71) Innovation First, Inc  (US) 

1519 Interstate 30 West, Greenville, TX 75402 
(72) Robert H.Mimlitch, III (US), David A.Norman (US), Douglas Galletti (US), Gregory 

Lavender (US), Gregory Needel (US), Jeffrey Russell Waegelin (US), Brian Richard 
Delaney (US), Raul Olivera (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20436 
(21) 3-2012-00185 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 17.02.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần dụng cụ thể thao DELTA  (VN) 

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Nguyễn Trọng Thâu (VN) 
(55)  
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(11) 20437 
(21) 3-2012-00320 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 
(22) 21.03.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại D&G Việt Nam  (VN) 

Phòng 1508, nhà chung cư C2, Mỹ Đình I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Vũ Đức Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20438 
(21) 3-2012-00334 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 26.03.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần VITAL  (VN) 

Phòng A203, tháp The Manor, Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
(72) Đỗ Văn Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN Co.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20439 
(21) 3-2012-00341 (28) 01 
(54) Chai đựng đồ uống (51) 09-01 
(22) 26.03.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Thanh Tùng  (VN) 

Lô 18 khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 
(72) Mai Văn Viết (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 20440 
(21) 3-2012-00344 (28) 01 
(54) Nan cửa cuốn (51) 25-01 
(22) 27.03.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH cơ khí - sản xuất - thương mại - dịch vụ Khải Đức 

Thành  (VN) 
102A Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Văn Khải (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                                1.1                      1.2      1.3 
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(11) 20441 
(21) 3-2012-00380 (28) 01 
(54) Móc khóa lắp nam châm (51) 02-07 
(22) 04.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 30-2012-0002815 19.01.2012 KR 
(71) 1. Jisook PAIK  (KR) 

108-403 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774, Republic of 
Korea 
2. Nan Hee PAIK  (KR) 
111-603 Hanbo-Mido Mansion, 511 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
3. Ji Hye PAIK  (KR) 
20-404 201-211 Hyundai APT., Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
4. Ji Won SON  (US) 
109-609 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774 Republic of 
Korea 

(72) 1. Jisook PAIK  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20442 
(21) 3-2012-00381 (28) 01 
(54) Chốt khóa đực (51) 02-07 
(22) 04.04.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 30-2012-0002666 18.01.2012 KR 
(71) 1. Jisook PAIK  (KR) 

108-403 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774, Republic of 
Korea 
2. Nan Hee PAIK  (KR) 
111-603 Hanbo-Mido Mansion, 511 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
3. Ji Hye PAIK  (KR) 
20-404 201-211 Hyundai APT., Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
4. Ji Won SON  (US) 
109-609 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774 Republic of 
Korea 

(72) 1. Jisook PAIK  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20443 
(21) 3-2012-00440 (28) 01 
(54) Chậu cảnh gỗ (51) 11-02 
(22) 19.04.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Trần Trọng Đường  (VN) 

Xóm 1, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Trọng Đường  (VN) 
(55)  
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(11) 20444 
(21) 3-2012-00441 (28) 01 
(54) Chậu cảnh gỗ (51) 11-02 
(22) 19.04.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Trần Trọng Đường  (VN) 

Xóm 1, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Trọng Đường  (VN) 
(55)  
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(11) 20445 
(21) 3-2012-00601 (28) 01 
(54) Cánh quạt của quạt nước 

tạo ôxy 

(51) 23-99 

(22) 18.05.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Nghĩa Phát  (VN) 

453 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Minh Tuyến (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20446 
(21) 3-2012-00613 (28) 03 
(54) Rô bốt đồ chơi (51) 21-01 
(22) 18.05.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 29/410611 10.01.2012 US 

29/410612 10.01.2012 US 
(71) Innovation First, Inc  (US) 

1519 Interstate 30 West Greenville, Texas 75402 
(72) Robert H. Mimlitch, III (US), David A.Norman (US), Douglas Galletti (US), Gregory 

Lavender (US), Brian Richard Delaney (US), Raul Olivera (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20447 
(21) 3-2012-00644 (28) 01 
(54) Khung mắc võng (51) 06-02 
(22) 24.05.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung  (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                  1.1                                        1.2                                    1.3 
 
 

   
 
 

                                   1.4                                          1.5                                     1.6 
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(11) 20448 
(21) 3-2012-00670 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 30.05.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Cơ sở Quê Hương  (VN) 

45/4R Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Tuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20449 
(21) 3-2012-00671 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 30.05.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Cơ sở Quê Hương  (VN) 

45/4R Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Thị Tuyết (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20450 
(21) 3-2012-00716 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 
(22) 07.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nội thất ZIP  (VN) 

Số 5, lô A, ngõ 172 Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Mai Linh (VN) 
(55)  
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(11) 20451 
(21) 3-2012-00717 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 
(22) 07.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nội thất ZIP  (VN) 

Số 5, lô A, ngõ 172 Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Mai Linh (VN) 
(55)  
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(11) 20452 
(21) 3-2012-00718 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 
(22) 07.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nội thất ZIP  (VN) 

Số 5, lô A, ngõ 172 Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Mai Linh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20453 
(21) 3-2012-00719 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 
(22) 07.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nội thất ZIP  (VN) 

Số 5, lô A, ngõ 172 Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Mai Linh (VN) 
(55)  
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(11) 20454 
(21) 3-2012-00720 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 
(22) 07.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nội thất ZIP  (VN) 

Số 5, lô A, ngõ 172 Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Mai Linh (VN) 
(55)  
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(11) 20455 
(21) 3-2012-00721 (28) 01 
(54) Giường (51) 06-02 
(22) 07.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nội thất ZIP  (VN) 

Số 5, lô A, ngõ 172 Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Mai Linh (VN) 
(55)  
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(11) 20456 
(21) 3-2012-00728 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 07.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20457 
(21) 3-2012-00730 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 07.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân giày á Châu  (VN) 

451/29/8 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Kim (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 20458 
(21) 3-2012-00739 (28) 01 
(54) Nắp che buồng chứa sản 

phẩm của máy gặt đập ngũ 
cốc 

(51) 15-03 

(22) 08.06.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-028695 09.12.2011 JP 
(71) Yanmar Co., Ltd.  (JP) 

1-9, Tsurunocho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308311, Japan 
(72) Yutaka MORIKAWA (JP), Yong YAO (CN), Toshiyuki SHIMAOKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20459 
(21) 3-2012-00750 (28) 01 
(54) Ghế ô tô (51) 06-01 
(22) 08.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần phụ tùng ô tô Sài Gòn  (VN) 

763 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lưu Cẩm Thành (VN) 
(55)  
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(11) 20460 
(21) 3-2012-00751 (28) 01 
(54) Gối tựa (51) 06-09 
(22) 08.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần phụ tùng ô tô Sài Gòn  (VN) 

763 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lưu Cẩm Thành (VN) 
(55)  
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(11) 20461 
(21) 3-2012-00752 (28) 01 
(54) Tấm chắn phía trước xe ô tô (51) 12-16 
(22) 08.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần phụ tùng ô tô Sài Gòn  (VN) 

763 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lưu Cẩm Thành (VN) 
(55)  
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(11) 20462 
(21) 3-2012-00753 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 08.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần phụ tùng ô tô Sài Gòn  (VN) 

763 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lưu Cẩm Thành (VN) 
(55)  
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(11) 20463 
(21) 3-2012-00755 (28) 01 
(54) Tay lái xe ô tô (51) 12-16 
(22) 11.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần phụ tùng ô tô Sài Gòn  (VN) 

763 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lưu Cẩm Thành (VN) 
(55)  
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(11) 20464 
(21) 3-2012-00756 (28) 01 
(54) Thanh đỡ hành lý dùng cho 

xe ô tô 

(51) 12-16 

(22) 11.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần phụ tùng ô tô Sài Gòn  (VN) 

763 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Lưu Cẩm Thành (VN) 
(55)  
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(11) 20465 
(21) 3-2012-00757 (28) 01 
(54) Dao cạo mủ cao su (51) 08-03 
(22) 11.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vịnh Quang  (VN) 

27 đường số 6, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Thị Yến Xuân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20466 
(21) 3-2012-00782 (28) 01 
(54) Túi đựng cà phê (51) 09-05 
(22) 14.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ cà phê Đức 

Mạnh  (VN) 
219 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Hà Văn Tạ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20467 
(21) 3-2012-00799 (28) 01 
(54) Chốt cái của khóa dây đai (51) 02-07 
(22) 18.06.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 30-2012-0002434 17.01.2012 KR 
(71) 1. Jisook PAIK  (KR) 

108-403 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774, Republic of 
Korea 
2. Nan Hee PAIK  (KR) 
111-603 Hanbo-Mido Mansion, 511 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
3. Ji Hye PAIK  (KR) 
20-404 201-211 Hyundai APT., Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
4. Ji Won SON  (US) 
109-609 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774 Republic of 
Korea 

(72) 1. Jisook PAIK  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20468 
(21) 3-2012-00800 (28) 01 
(54) Chốt đực của khóa dây đai (51) 02-07, 02-07 
(22) 18.06.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 30-2012-002631 18.01.2012 KR 
(71) 1. Jisook PAIK  (KR) 

108-403 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774, Republic of 
Korea  
2. Nan Hee PAIK  (KR) 
111-603 Hanbo-Mido Mansion, 511 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
3. Ji Hye PAIK  (KR) 
20-404 201-211 Hyundai APT., Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
4. Ji Won SON  (US) 
109-609 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774 Republic of 
Korea 

(72)  Jisook PAIK  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

     
 

                                1.1                                     1.2                                     1.3 
 

    
 

                                                                 1.4                    1.5     1.6 
 

    
 

                                       1.7                                 1.8                              1.9 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
340 

(11) 20469 
(21) 3-2012-00801 (28) 01 
(54) Chốt cái của khóa dây đai (51) 02-07 
(22) 18.06.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 30-2012-002612 18.01.2012 KR 
(71) 1. Jisook PAIK  (KR) 

108-403 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774, Republic of 
Korea 
2. Nan Hee PAIK  (KR) 
111-603 Hanbo-Mido Mansion, 511 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
3. Ji Hye PAIK  (KR) 
20-404 201-211 Hyundai APT., Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
4. Ji Won SON  (US) 
109-609 LG Zai Apartment, Icheon-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-774 Republic of 
Korea 

(72) Jisook PAIK  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20470 
(21) 3-2012-00813 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 20.06.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2011-030656 28.12.2011 JP 

2011-030657 28.12.2011 JP 
(71) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.  (JP) 

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) Tetsuo FUKUDA (JP), Miki MORIYAMA (JP), Keisuke ONO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20471 
(21) 3-2012-00816 (28) 01 
(54) Đầu đọc đĩa tiếng và hình (51) 14-01 
(22) 21.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại điện tử viễn thông Minh Tuấn  (VN) 

52/4 đường Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20472 
(21) 3-2012-00820 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 
(22) 21.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) 1. Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hiệp Phát Thành  (VN) 

1155/3/7B tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.  Hồ Chí Minh 
2. Huỳnh Minh Hoàng  (VN) 
197 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20473 
(21) 3-2012-00823 (28) 01 
(54) Bình cách nhiệt (51) 07-07 
(22) 22.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân nhựa Đồng Tâm  (VN) 

Số 28/5A Lương Văn Can, phường 15, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lê Thiện Điền (VN) 
(55)  
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(11) 20474 
(21) 3-2012-00824 (28) 01 
(54) Bình cách nhiệt (51) 07-07 
(22) 22.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân nhựa Đồng Tâm  (VN) 

Số 28/5A Lương Văn Can, phường 15, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lê Thiện Điền (VN) 
(55)  
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(11) 20475 
(21) 3-2012-00833 (28) 01 
(54) Vật liệu làm mát (51) 05-06 
(22) 25.06.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 29/409540 23.12.2011 US 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Christopher Araujo (US), Michael E. "Woody" Blackford (CA) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 20476 
(21) 3-2012-00858 (28) 01 
(54) ổ cắm và công tắc điện (51) 13-03 
(22) 29.06.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH JUNSUN Việt Nam  (VN) 

49/40/20-22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Bành Chấn Phát (VN) 
(55)  
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(11) 20477 
(21) 3-2012-00877 (28) 01 
(54) Túi ngủ em bé (51) 06-13 
(22) 02.07.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nệm Vạn Thành  (VN) 

90/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trương Khánh Long (VN) 
(55)  
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(11) 20478 
(21) 3-2012-00880 (28) 01 
(54) Bao gói miến (51) 09-05 
(22) 02.07.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Cơ sở Phí Công Kiệt  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Phí Công Kiệt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20479 
(21) 3-2012-00884 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 
(22) 04.07.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Chí 

Khoa  (VN) 
221-223 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(72) Vũ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20480 
(21) 3-2012-00885 (28) 01 
(54) Bộ khuyếCH đại tín hiệu âm 

thanh 

(51) 14-03 

(22) 04.07.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Chí 

Khoa  (VN) 
221-223 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

(72) Lê Anh Khoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20481 
(21) 3-2012-00886 (28) 01 
(54) Bộ khuyếCH đại tín hiệu âm 

thanh 

(51) 14-03 

(22) 04.07.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Chí 

Khoa  (VN) 
221-223 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(72) Lê Anh Khoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20482 
(21) 3-2012-00887 (28) 01 
(54) Loa (51) 14-01 
(22) 04.07.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Chí Khoa  (VN) 

221-223 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(72) Vũ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20483 
(21) 3-2012-00892 (28) 01 
(54) Hộp đựng đồ (51) 06-04 
(22) 04.07.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 30-2012-0000434 04.01.2012 KR 
(71) LOCK & LOCK Company Limited  (KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-3 Dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 
(72) Sun Wook, Kim (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20484 
(21) 3-2012-00893 (28) 02 
(54) ổ cắm ra khí y tế có điều áp (51) 24-01 
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(11) 20538 
(21) 3-2012-01137 (28) 01 
(54) Bình phun thuốc trừ sâu (51) 22-06 
(22) 16.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại & sản xuất Mùa Vàng  (VN) 

Thôn Trên, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
(72) Trịnh Duy Lâm (VN) 
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(11) 20539 
(21) 3-2012-01147 (28) 01 
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(22) 17.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại Thiên Phụng  (VN) 

96 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Thành Tâm (VN) 
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(11) 20540 
(21) 3-2012-01148 (28) 01 
(54) Đầu khoan của máy khoan 

tuần hoàn ngược 

(51) 15-04 

(22) 17.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Phú Cường  (VN) 

G69/86 khu 10, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
(72) Lương Phú Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
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(11) 20541 
(21) 3-2012-01149 (28) 01 
(54) ổ khí ra khí y tế (51) 23-01 
(22) 17.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt  (VN) 

Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuần Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phan Văn Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(11) 20542 
(21) 3-2012-01150 (28) 01 
(54) Bình đựng nước (51) 07-07 
(22) 17.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân nhựa Đồng Tâm  (VN) 

Số 28/5A Lương Văn Can, phường 15, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lê Thiện Điền (VN) 
(55)  
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(11) 20543 
(21) 3-2012-01151 (28) 01 
(54) Bình đựng nước (51) 07-07 
(22) 17.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân nhựa Đồng Tâm  (VN) 

Số 28/5A Lương Văn Can, phường 15, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lê Thiện Điền (VN) 
(55)  
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(11) 20544 
(21) 3-2012-01152 (28) 01 
(54) Bình đựng nước (51) 07-07 
(22) 17.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân nhựa Đồng Tâm  (VN) 

Số 28/5A Lương Văn Can, phường 15, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lê Thiện Điền (VN) 
(55)  
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(11) 20545 
(21) 3-2012-01153 (28) 01 
(54) Bình đựng nước (51) 07-07 
(22) 17.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân nhựa Đồng Tâm  (VN) 

Số 28/5A Lương Văn Can, phường 15, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Lê Thiện Điền (VN) 
(55)  
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(11) 20546 
(21) 3-2012-01154 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 20.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Cơ sở Phúc Bình Dương  (VN) 

ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 
(72) Đoàn Thị Ngọc Mai (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
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(11) 20547 
(21) 3-2012-01155 (28) 02 
(54) Chuỗi răng của khóa kéo (51) 02-07 
(22) 20.08.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-003849 24.02.2012 JP 

2012-003850 24.02.2012 JP 
(71) YKK Corporation  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Yuichi Miyazaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 20548 
(21) 3-2012-01156 (28) 02 
(54) Chuỗi răng của khóa kéo (51) 02-07 
(22) 20.08.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-003847 24.02.2012 JP 

2012-003848 24.02.2012 JP 
(71) YKK Corporation  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan  
(72) Yuichi Miyazaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(11) 20549 
(21) 3-2012-01163 (28) 01 
(54) ống xả xe máy (51) 12-16 
(22) 21.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) PT. ANANTHA BERKAT JAYA   (ID) 

Millenium I A Blok. A. 11 No. 28, Budi Mulya-Cikupa, Tangerang, lndonesia  
(72) PT. ANANTHA BERKAT JAYA   (ID) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 20550 
(21) 3-2012-01164 (28) 01 
(54) ống xả xe máy (51) 12-16 
(22) 21.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) PT. ANANTHA BERKAT JAYA   (ID) 

Millenium I A Blok. A. 11 No. 28, Budi Mulya-Cikupa Tangerang, Indonesia  
(72) PT. ANANTHA BERKAT JAYA   (ID) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
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(11) 20551 
(21) 3-2012-01166 (28) 01 
(54) Van điều chỉnh tốc độ dòng (51) 23-01 
(22) 22.08.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-014145 14.06.2012 JP 
(71) SMC Kabushiki Kaisha   (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, ToKyo 101-0021, Japan  
(72) Kenji Shishido  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20552 
(21) 3-2012-01167 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 22.08.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-3612 22.02.2012 JP 
(71) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation)   (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) Takashi WATANABE  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20553 
(21) 3-2012-01170 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 22.08.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-003793 23.02.2012 JP 
(71) Suntory Holdings Limited  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 
(72) Yoji Minakuchi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20554 
(21) 3-2012-01171 (28) 01 
(54) Máy trải vải (51) 15-06 
(22) 23.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Đại Sung  (VN) 

38/7A Nguyễn ảnh Thủ, ấp Hậu Lân, X.BÀ Điểm, Hóc Môn, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Lương Ngọc Bảo Hân (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

   
 
 

                                                    1.2                                          1.3 
 
 

  
 
 

                                   1.4                                            1.5                                   1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
438 

(11) 20555 
(21) 3-2012-01185 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 24.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Hoàng Hương  (VN) 

Số 6, ngõ 111 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Đinh Thị Chì (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20556 
(21) 3-2012-01187 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 27.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH đầu tư thương mại Trường Việt  (VN) 

Số nhà 2, dãy B5, tổ 34, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
(72) Nguyễn Hồng Việt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                   1.1                                                            1.2 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
440 

(11) 20557 
(21) 3-2012-01192 (28) 01 
(54) Khớp nối ống (51) 23-01 
(22) 28.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt  (VN) 

Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(72) Phan Văn Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(21) 3-2012-01193 (28) 01 
(54) Đường ống (51) 23-01 
(22) 28.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt  (VN) 

Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(72) Phan Văn Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20559 
(21) 3-2012-01197 (28) 01 
(54) Thiết bị điều hòa nhiệt độ (51) 23-04 
(22) 28.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần thẻ thông minh VINA  (VN) 

154-156-158 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn An Long (VN), Hoàng Minh Tiến  (VN), Nguyễn Cao Thắng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20560 
(21) 3-2012-01205 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-03 
(22) 29.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Tràng An V.E.M  (VN) 

27 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trịnh Đức Châu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20561 
(21) 3-2012-01206 (28) 01 
(54) Đèn (51) 26-03 
(22) 29.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Tràng An V.E.M  (VN) 

27 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trịnh Đức Châu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20562 
(21) 3-2012-01212 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 30.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Phúc Hòa  (VN) 

Khối 3, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 
(72) Nguyễn Thị Liễu (VN) 
(55)  
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(11) 20563 
(21) 3-2012-01213 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 30.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Bảy Lương  (VN) 

Nhà ông Phan Bá Bảy, xóm 7, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 
(72) Phan Bá Bảy (VN) 
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(11) 20564 
(21) 3-2012-01215 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 30.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên Yến Hương  (VN) 

ấp 1 (thửa đất số 288, tờ bản đồ số 12) quốc lộ 60, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre 

(72) Nguyễn Văn Quốc (VN) 
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(11) 20565 
(21) 3-2012-01216 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 30.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên Yến Hương  (VN) 

ấp 1 (thửa đất số 288, tờ bản đồ số 12) quốc lộ 60, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre 

(72) Nguyễn Văn Quốc (VN) 
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(21) 3-2012-01217 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 30.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên Yến Hương  (VN) 

ấp 1 (thửa đất số 288, tờ bản đồ số 12) quốc lộ 60, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre 

(72) Nguyễn Văn Quốc (VN) 
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(11) 20567 
(21) 3-2012-01218 (28) 01 
(54) Hộp bắt ruồi (51) 22-06 
(22) 30.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Phan Thanh Bình  (VN) 

Thôn 4, xã Cư Kty, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 
(72) Phan Thanh Bình  (VN) 
(55)  
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(11) 20568 
(21) 3-2012-01219 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 30.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa  (VN)

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
(72) Lê Hữu Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20569 
(21) 3-2012-01220 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 30.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa  (VN)

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
(72) Lê Hữu Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20570 
(21) 3-2012-01221 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 30.08.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa  (VN)

248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
(72) Lê Hữu Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20571 
(21) 3-2012-01229 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 06.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH thực phẩm Nguyên Bình  (VN) 

125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thế Tùng (VN) 
(55)  
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(11) 20572 
(21) 3-2012-01232 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 06.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-005263 08.03.2012 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Keisuke Arai (JP), Shi Xiu Min (CN), Mamoru Otsubo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20573 
(21) 3-2012-01233 (28) 01 
(54) Tấm chắn phía trước xe máy (51) 12-16 
(22) 06.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-005264 08.03.2012 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Keisuke Arai (JP), Shi Xiu Min (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20574 
(21) 3-2012-01234 (28) 01 
(54) Tấm ốp phía sau xe máy (51) 12-16 
(22) 06.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-005265 08.03.2012 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Keisuke Arai (JP), Shi Xiu Min (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20575 
(21) 3-2012-01235 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 06.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Đồng Lực  (VN) 

74 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
(72) Lý Anh Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 20576 
(21) 3-2012-01242 (28) 01 
(54) Nắp che bụi dùng cho máy 

nông nghiệp 

(51) 15-03 

(22) 07.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 201230313760.X 13.07.2012 CN 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku Osaka, 556-8601, Japan 
(72) FURUKI, Taiki (JP), KUWAE, Jyunta (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20577 
(21) 3-2012-01243 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 07.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Như 

Phát  (VN) 
392 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Tạ Thái Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20578 
(21) 3-2012-01244 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 07.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần Rạng Đông  (VN) 

J45 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(72) Nguyễn Văn Đông (VN) 
(55)  
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(11) 20579 
(21) 3-2012-01246 (28) 01 
(54) Vỉ thuốc (51) 09-05 
(22) 07.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH thiên dược  (VN) 

Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  
(72) Nguyễn Thị Ngọc Trâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20580 
(21) 3-2012-01247 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 07.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH thiên dược  (VN) 

Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  
(72) Nguyễn Thị Ngọc Trâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20581 
(21) 3-2012-01252 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 07.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất & thương mại giấy lụa  (VN) 

86/4-6 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Thị Hồng Nhung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20582 
(21) 3-2012-01253 (28) 01 
(54) ấm (51) 07-01 
(22) 10.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu 

Bình An  (VN) 
Nhà 62/459 đường Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Trương Đình Thứ (VN) 
(55)  
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(11) 20583 
(21) 3-2012-01254 (28) 01 
(54) Khung vợt (51) 21-02 
(22) 10.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) LIN, CHIH-CHANG  (TW) 

No.7, Hengkengxiangshengdi 4th Aly., Beitun Dist, Taichung City 406, Taiwan 
(72) LIN, CHIH-CHANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 20584 
(21) 3-2012-01255 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-03 
(22) 10.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH thực phẩm Dân Ôn  (VN) 

Số 290, đường Lê Chí Dân, khu 2, phường Hiệp An, thành phố Thủ Đầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Ôn Dân Khương (CA) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 20585 
(21) 3-2012-01257 (28) 01 
(54) ổ cắm di động kèm công tắc (51) 13-03 
(22) 11.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Tân Đại Việt  (VN) 

Lô B09-1 và 2, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(72) Trần Thế Biên (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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(11) 20586 
(21) 3-2012-01261 (28) 01 
(54) Khớp nối dùng cho túi (51) 03-01 
(22) 11.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 002006643-0001 12.03.2012 EM 
(71) GIORGIO ARMANI S.p.A  (IT) 

Via Borgonuovo, 11, I-20121 MILANO, ITALY 
(72) ARMANI Giorgio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20587 
(21) 3-2012-01262 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 11.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 29/416582 23.03.2012 US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, Ohio 43551 USA 
(72) Stephen Wallace (AU), Stuart Wild (AU), Stuart Faulks (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20588 
(21) 3-2012-01263 (28) 01 
(54) Thùng trữ hạt của máy gặt 

đập liên hợp 

(51) 15-03 

(22) 12.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-009225 19.04.2012 JP 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 5568601, Japan 
(72) Junta KUWAE (JP), Tadashi HAMANISHI (JP), Yoko ITO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 20589 
(21) 3-2012-01264 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần nước mắm Phan Thiết  (VN) 

65 Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  
(72) Lê Trần Phú Đức (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20590 
(21) 3-2012-01266 (28) 01 
(54) Xe mô tô (51) 12-11 
(22) 12.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, County 304, 
Taiwan 

(72) Hsin-Hoh LU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20591 
(21) 3-2012-01271 (28) 01 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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(11) 20592 
(21) 3-2012-01272 (28) 01 
(54) Cửa gỗ (51) 25-02 
(22) 08.07.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow)  (VN) 

Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20593 
(21) 3-2012-01273 (28) 02 
(54) Xe ô tô (51) 12-08 
(22) 13.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 201230056516.X 13.03.2012 CN 

201230056204.9 13.03.2012 CN 
(71) China Young Man Automobile Group Passenger Car Group Co., 

Ltd.  (CN) 
No.501 Bada Road, Jinhua City, Zhejiang Province, P.R.China 

(72) PANG, Qingnian (CN), HU, Xiangcheng (CN), ZHANG, Wei  (CN), WU, Xinli (CN), 
ZHANG, Changhui (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20594 
(21) 3-2012-01275 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20595 
(21) 3-2012-01276 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20596 
(21) 3-2012-01277 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20597 
(21) 3-2012-01278 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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482 

(11) 20598 
(21) 3-2012-01279 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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(11) 20599 
(21) 3-2012-01280 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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(11) 20600 
(21) 3-2012-01285 (28) 02 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại sản xuất rượu Nam Bộ  (VN) 

1906 quốc lộ 91, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 
(72) Trần Việt Huy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20601 
(21) 3-2012-01287 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Mai Tứ Hải  (VN) 

378A Hà Hoàng Hồ, Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
(72) Mai Tứ HẢI  (VN) 
(55)  
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(11) 20602 
(21) 3-2012-01291 (28) 01 
(54) Chậu treo tường (51) 23-02 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH LIXIL INAX Việt Nam (LIXIL Việt Nam)  (VN) 

Dương Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) KENICHI ITO (JP), Tô Ngọc Phương (VN), Trần Văn Tuấn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 20603 
(21) 3-2012-01292 (28) 01 
(54) Chậu đặt bàn (51) 23-02 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH LIXIL INAX Việt Nam (LIXIL Việt Nam)  (VN) 

Dương Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Kenichi Ito (JP), Tô Ngọc Phương (VN), Trần Văn Tuấn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

  
 

                                                    1.2                                            1.3 
 

   
 

                                                    1.4                                           1.5 
 

    
 

                                                             1.6                          1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
489 

(11) 20604 
(21) 3-2012-01293 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 14.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Suntory Holdings Limited  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 
(72) Akiko Furusho (JP), Keisuke Kataoka (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20605 
(21) 3-2012-01295 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 17.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Tâm Việt  (VN) 

Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 3, đường số 3, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài), 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đình Thấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20606 
(21) 3-2012-01303 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 18.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Việt Tân 

Tân  (VN) 
K5/630 đại lộ Bình Dương, tổ 57, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Đầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(72) Lê Thị Thu Vân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20607 
(21) 3-2012-01306 (28) 02 
(54) Bút (51) 19-06 
(22) 19.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20608 
(21) 3-2012-01307 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 
(22) 19.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
  

                                       1.1            1.2            1.3          1.4           1.5    1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
495 

(11) 20609 
(21) 3-2012-01309 (28) 01 
(54) Bình ngưng (51) 15-02 
(22) 25.04.2011 (43) 26.11.2012 
(30) 001797010 22.12.2010 EM 
(71) ABB Schweiz AG  (CH) 

Brown Boveri Strasse 6, CH-5400 Baden, Switzerland 
(72) Thomas Boerrnert (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20610 
(21) 3-2012-01310 (28) 01 
(54) Bình ngưng (51) 15-02 
(22) 25.04.2011 (43) 26.11.2012 
(30) 001797010 22.12.2010 EM 
(71) ABB Schweiz AG  (CH) 

Brown Boveri Strasse 6, CH-5400 Baden, Switzerland 
(72) Thomas Boerrnert (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20611 
(21) 3-2012-01312 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 19.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần dược Nhân Hoà  (VN) 

280 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Mạnh Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20612 
(21) 3-2012-01313 (28) 01 
(54) Bao gói hạt giống (51) 09-05 
(22) 19.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Nông Gia Phát  (VN) 

05-B3, khu vực 4, đường Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

(72) Lê Hoàng Khải (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20613 
(21) 3-2012-01314 (28) 01 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 
(22) 19.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu  (VN) 

Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đình Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20614 
(21) 3-2012-01315 (28) 01 
(54) Bình xịt (51) 09-01 
(22) 19.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 29/416348 21.03.2012 US 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Evan RHODES (US), Tina M CARLSON (US), Richard Anthony STAYTE (GB), Albert 

Sangjo LEE (US), John BISCHOFF (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 20615 
(21) 3-2012-01316 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 20.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH 1 thành viên dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu 

Bình An  (VN) 
Nhà 62/459 đường Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Trương Đình Thứ (VN) 
(55)  
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(11) 20616 
(21) 3-2012-01321 (28) 03 
(54) Giá treo chậu hoa (51) 08-08 
(22) 21.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH Nam Hiệp Hoà  (VN) 

9/164 xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Nguyễn Minh Ký (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20617 
(21) 3-2012-01343 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 24.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên cơ khí nông nghiệp thương mại và 

đầu tư Mekong  (VN) 
B15, khu đô thị Nam Khang, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(72) Lương Phú Hoàng Nhựt (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 20618 
(21) 3-2012-01344 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 24.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên cơ khí nông nghiệp thương mại và 

đầu tư Mekong  (VN) 
B15, khu đô thị Nam Khang, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(72) Lương Phú Hoàng Nhựt (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 
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(11) 20619 
(21) 3-2012-01345 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 24.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên cơ khí nông nghiệp thương mại và 

đầu tư Mekong  (VN) 
B15, khu đô thị Nam Khang, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(72) Lương Phú Hoàng Nhựt (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 20620 
(21) 3-2012-01346 (28) 01 
(54) Bao đựng gạo (51) 09-05 
(22) 24.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên cơ khí nông nghiệp thương mại và 

đầu tư Mekong  (VN) 
B15, khu đô thị Nam Khang, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(72) Lương Phú Hoàng Nhựt (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                    1.1                                                                  1.2 
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(11) 20621 
(21) 3-2012-01347 (28) 01 
(54) Khóa đĩa trước xe tay ga (51) 08-07 
(22) 24.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Phan Thị Tuyến  (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
(72) Phan thị Tuyển  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 20622 
(21) 3-2012-01353 (28) 01 
(54) Hộp chia thuốc (51) 09-03 
(22) 25.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn khuôn chính xác Minh Đạt   (VN) 

Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Đỗ Sỹ Toàn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20623 
(21) 3-2012-01354 (28) 01 
(54) Lọ đựng sinh phẩm (51) 09-01 
(22) 25.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn khuôn chính xác Minh Đạt  (VN) 

Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Đỗ Sỹ Toàn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20624 
(21) 3-2012-01355 (28) 01 
(54) ống nghiệm ly tâm (51) 24-02 
(22) 25.09.2012 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn khuôn chính xác Minh Đạt  (JP) 

Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Đỗ Sỹ Toàn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 20625 
(21) 3-2012-01356 (28) 01 
(54) Khoan điện (51) 08-01 
(22) 26.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 002081588 31.07.2012 EM 
(71) ROBERT BOSCH GMBH  (DE) 

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany 
(72) Hans-Peter Aglassinger (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                           1.1                                            1.2                                           1.3 
 

    
 

                1.4                      1.5                               1.6                                      1.7



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
513 

(11) 20626 
(21) 3-2012-01363 (28) 01 
(54) Nắp của hộp nối điện (51) 13-99 
(22) 26.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-007084 28.03.2012 JP 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie-ken 510-8503 Japan 
(72) Takahiro SHIBATA (JP), Toshikazu SABA (JP), Tadatoshi SHIMAMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20627 
(21) 3-2012-01364 (28) 01 
(54) Hộp nối điện (51) 13-03 
(22) 26.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-007083 28.03.2012 JP 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie-ken 510-8503 Japan 
(72) Takahiro SHIBATA (JP), Toshikazu SABA (JP), Tadatoshi SHIMAMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20628 
(21) 3-2012-01369 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 21.09.2011 (43) 26.11.2012 
(71) Công ty cổ phần DIANA  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20629 
(21) 3-2012-01371 (28) 01 
(54) Yếm xe máy (51) 12-16 
(22) 28.09.2012 (43) 26.11.2012 
(30) 2012-007422 30.03.2012 JP 
(71) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan 
(72) Munehisa HONDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(55)  
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Phần IV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2004-07822 (220) 04.08.2004 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1; A5.5.21 
(591) xanh dương đậm, đen, tím, xanh nước 

biển 

(540) 

 

(731) Công ty Hội chợ Triển lãm 
Quốc tế Cần Thơ  (VN) 
116B Trần Phú, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm; quảng cáo thương mại và dịch vụ thương mại; xúc 
tiến thương mại và hỗ trợ xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức tham quan, du lịch và vận chuyển khách du lịch.  

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị trong nước và quốc tế. 

 

(210) 4-2007-06155 (220) 11.04.2007 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; A1.1.10 
(731) EVER COMPANION FOOD CORP.  

(TW) 
1 Fl., No. 26, Lane 583, Jui Kuang Rd., 
Nei-Hu Dist., Taipei, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa hoặc đồ uống có sữa; sữa có hương vị; đồ uống có khuẩn axít lactic; sữa 
hoặc kêfia (đồ uống từ sữa); sữa hoặc đồ uống làm từ lạc; sữa hoặc đồ uống làm từ đậu 
nành; bột sữa; bơ hoặc chất béo ở thể rắn; thạch hoặc bánh putding làm từ sữa; tàu hũ; bột 
sữa đậu nành; mứt gừng; dầu ăn; thạch; thịt bò khô; thịt gia cầm; thịt và các sản phẩm từ 
thịt; cá viên; cá khô (thái chỉ); cá khô (thái lát); cá hoặc các sản phẩm hải sản; món ăn 
hoặc món ăn làm sẵn có chứa các sản phẩm từ thịt; món ăn đông lạnh bao gồm chủ yếu là 
thịt; món ăn hoặc món ăn làm sẵn bao gồm chủ yếu là hải sản; món ăn đông lạnh bao 
gồm chủ yếu là hải sản; nước ép từ thịt; súp thịt; súp; chất để làm súp; nước ép từ cá; súp 
cá; súp hải sản ăn liền hoặc nấu sẵn; hoa quả và rau đông lạnh; hoa quả và rau khô; rau 
đóng hộp hoặc đóng chai; salat; miếng hoặc lát khoai tây; hoa quả và rau khử nước; hoa 
quả và rau ướp với đường; hoa quả đóng hộp hoặc đóng chai; rau làm sẵn hoặc muối dưa; 
món ăn làm sẵn để đông lạnh (chủ yếu là rau); món ăn làm sẵn (rau); súp rau; súp hoặc đồ 
uống làm từ lạc; súp làm từ đậu đỏ; súp làm từ đậu xanh nghiền nhừ; súp làm từ khoai 
lang; súp làm từ nhãn; bột làm từ chất đạm; bột làm từ trứng; trứng; bột làm từ thịt; chất 
chiết xuất từ thịt hoặc gia vì làm từ thịt; gia vị làm từ thịt gà dùng cho người ăn kiêng; 
chất phết lên bánh làm từ pho-mát; chất phết lên bánh làm từ hoa quả và/hoặc rau; sữa 
đông hoặc tàu hũ làm từ đậu; sữa đông hoặc tàu hũ cứng là từ đậu khô; chất tương tự thịt 
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hoặc làm giả thịt; món ăn làm sẵn có chất tương tự thịt hoặc làm giả thịt; súp dành cho 
người ăn kiêng và chất để làm súp; bột đạm để làm thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2008-26673 (220) 16.12.2008 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.23; 6.1.2; 1.15.3 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Dòng  (VN) 
ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện tử: bộ chuyển đổi điện (inverter), cục sạc bình.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng.  
 
 

(210) 4-2009-15515 (220) 27.07.2009 
  (441) 26.11.2012 
(300) 2009-004548 26.01.2009 JP 

(731) RECRUIT CO., LTD.   (JP) 
4-17, Ginza 8-chome Chuo-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng cáo bán hàng và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; phân phối mẫu sản phẩm trong thương mại và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
phát hành và quản lý phiếu trả lãi dùng cho xúc tiến bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 
xúc tiến bán hàng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; phát hành và quản lý và quyết 
toán thẻ tích lũy điểm để xúc tiến bán hàng hóa hoặc kinh doanh và cung cấp thông tin về 
dịch vụ này; đại lý lập kế hoạch và thực hiện xúc tiến bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 
xúc tiến bán hàng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; phát hành phiếu mua hàng và 
cung cấp thông tin về dịch vụ này; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn quản lý kinh 
doanh và cung cấp thông tin về dịch vụ này; quản lý hoạt động kinh doanh và cung cấp 
thông tin về dịch này; hướng dẫn và tư vấn về vấn đề nhân sự và quản lý lao động và hoạt 
động tuyển dụng nhân viên của công ty và cung cấp thông tin về dịch vụ này; trắc nghiệm 
khả năng dùng cho quản lý vấn đề nhân sự của công ty và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; nghiên cứu tiếp thị và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cung cấp thông tin về việc 
bán hàng hóa; làm đại lý và trung gian và môi giới và đại diện cho hợp đồng bán hàng 
hóa; cung cấp thông tin về dịch vụ làm đại lý và trung gian và môi giới và đại diện cho 
hợp đồng bán hàng hóa; quản lý kinh doanh khách sạn và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; trung tâm giới thiệu việc làm và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cung cấp thông 
tin về trung tâm giới thiệu việc làm; dịch vụ bán đấu giá và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; đại lý xuất nhập khẩu và cung cấp thông tin về dịch vụ này; sắp xếp việc đặt mua báo 
và cung cấp thông tin về dịch vụ này; sao chụp tài liệu và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; dịch vụ tốc ký và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ sao chép lại và cung cấp 
thông tin về dịch vụ này; dịch vụ hãng quảng cáo bao gồm ghi địa chỉ, gửi kèm theo, đóng 
kín và gửi đi các tài liệu và cung cấp thông tin về dịch vụ này; chuẩn bị và cung cấp danh 
sách địa chỉ gửi thư và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ soạn thảo sao chép và 
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văn bản sử dụng máy văn phòng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; chức năng văn 
phòng, cụ thể là lưu tài liệu hoặc băng từ và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ lễ 
tân tiếp đón khách trong các toà nhà và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cho thuê tài 
liệu quảng cáo và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cho thuê máy chữ và máy sao chụp 
tài liệu và máy xử lý văn bản và cung cấp thông tin về dịch vụ này; môi giới công việc văn 
phòng nói chung và cung cấp thông tin về dịch vụ này; môi giới quá trình chuyển tài liệu 
văn phòng qua máy tính và cung cấp thông tin về dịch vụ này; môi giới công việc kế toán 
văn phòng và cung cấp thông tin về dịch vụ này;dịch vụ cung cấp thông tin quảng cáo các 
công ty và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cho thuê không gian quảng cáo và quảng 
cáo bán hàng trên trang chủ internet và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cung cấp thông 
tin về việc làm và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ tư vấn về sức khỏe để nhận 
việc làm (không bao gồm dịch vụ y tế) và cung cấp thông tin về dịch vụ này; trắc nghiệm 
khả năng làm việc (loại hình và trách nhiệm công việc) và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; hướng dẫn và tư vấn cho người nộp đơn đi xin lại việc làm và cung cấp thông tin về 
dịch vụ này; cho thuê máy bán hàng tự động và cung cấp thông tin về dịch vụ này; giải 
thích thông tin và biên tập thông tin cho vào cơ sở dữ liệu máy tính và cung cấp thông tin 
về dịch vụ này; dịch vụ điều phối nhân viên và cung cấp thông tin về dịch vụ này; lên kế 
hoạch nhập linh kiện, phụ tùng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; văn phòng chọn 
nhân viên tạm thời và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ tư vấn về thuế và cung 
cấp thông tin về dịch vụ này; quản lý, điều hành và tư vấn doanh nghiệp về việc nhập linh 
kiện và phụ tùng trong công ty và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ quảng cáo và 
quảng cáo bán hàng bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin 
về dịch vụ này; phân phối mẫu sản phẩm trong thương mại bằng nhân viên điều phối hoặc 
bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; phát hành và quản lý phiếu trả lãi 
dùng cho xúc tiến bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ xúc tiến bán hàng bằng nhân viên 
điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; phát hành và quản lý 
và quyết toán thẻ tích lũy điểm để xúc tiến bán hàng hóa hoặc kinh doanh bằng nhân viên 
điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; đại lý lập kế hoạch 
và thực hiện xúc tiến bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ xúc tiến bán hàng hóa bằng nhân 
viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; phát hành phiếu 
mua hàng bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn quản lý kinh doanh bằng nhân viên điều 
phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; quản lý hoạt động kinh 
doanh bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch này; 
hướng dẫn và tư vấn về vấn đề nhân sự và quản lý lao động và hoạt động tuyển dụng nhân 
viên của công ty bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về 
dịch vụ này; trắc nghiệm khả năng dùng cho quản lý vấn đề nhân sự của công ty bằng 
nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; nghiên cứu 
tiếp thị bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; cung cấp thông tin về việc bán hàng hóa bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp 
đồng; làm đại lý và trung gian và môi giới và đại diện cho hợp đồng bán hàng hóa bằng 
nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng; cung cấp thông tin về dịch vụ làm đại lý và 
trung gian và môi giới và đại diện cho hợp đồng bán hàng hóa bằng nhân viên điều phối 
hoặc bằng hợp đồng; quản lý kinh doanh khách sạn bằng nhân viên điều phối hoặc bằng 
hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; trung tâm giới thiệu việc làm bằng nhân 
viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cung cấp thông 
tin về trung tâm giới thiệu việc bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng; dịch vụ 
bán đấu giá bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch 
vụ này; đại lý xuất nhập khẩu bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp 
thông tin về dịch vụ này; sắp xếp việc đặt mua báo bằng nhân viên điều phối hoặc bằng 
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hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; sao chụp tài liệu bằng nhân viên điều phối 
hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ tốc ký bằng nhân viên 
điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ sao chép lại 
bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; đại lý 
hãng quảng cáo bao gồm các hoạt động ghi địa chỉ, gửi kèm theo, đóng kín và gửi đi các 
tài liệu bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; chuẩn bị và cung cấp danh sách địa chỉ gửi thư bằng nhân viên điều phối hoặc bằng 
hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; đại lý dịch vụ thao tác soạn thảo và sao 
chép văn bản sử dụng máy văn phòng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; chức năng 
văn phòng, cụ thể là lưu tài liệu hoặc băng từ bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp 
đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ lễ tân tiếp đón khách trong các toà nhà 
bằng nhân viên điều phối và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cho thuê tài liệu quảng 
cáo bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
cho thuê máy chữ và máy sao chụp tài liệu và máy xử lý văn bản bằng nhân viên điều 
phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; môi giới công việc văn 
phòng nói chung bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về 
dịch vụ này; môi giới quá trình chuyển tài liệu văn phòng qua máy tính bằng nhân viên 
điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; môi giới công việc 
kế toán văn phòng bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về 
dịch vụ này; dịch vụ cung cấp thông tin quảng cáo về các công ty thông qua nhân viên 
điều phối hoặc dựa trên hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cho thuê không 
gian quảng cáo và quảng cáo bán hàng trên trang chủ internet bằng nhân viên điều phối 
hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; cung cấp thông tin về việc làm 
bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch 
vụ tư vấn về sức khỏe (không bao gồm dịch vụ y tế) để nhận việc làm thông qua nhân viên 
điều phối dựa trên hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; trắc nghiệm khả năng 
làm việc (loại hình và trách nhiệm công việc) bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp 
đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; hướng dẫn và tư vấn cho người nộp đơn đi xin 
lại việc làm bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch 
vụ này; cho thuê máy bán hàng tự động bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và 
cung cấp thông tin về dịch vụ này; giải thích thông tin và biên tập thông tin cho vào cơ sở 
dữ liệu máy tính bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về 
dịch vụ này; dịch vụ lập báo cáo tài chính và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn các loại hàng hóa trong lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống, và 
các thiết bị gia dụng, hoặc các đồ vật này đi kèm với nhau và cung cấp thông tin về dịch 
vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vải dệt và bộ đồ giường và cung cấp thông tin về 
dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn quần áo và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ đi chân và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn túi xách và túi nhỏ và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn đồ vật cá nhân và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn thực phẩm và đồ uống và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn rượu và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
thịt và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hải sản và cung 
cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn rau và hoa quả và cung cấp 
thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn bánh kẹo, bánh mỳ và bánh bao 
nhân nho và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn gạo và ngũ 
cốc và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn sữa và cung cấp 
thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ uống sục cácbonát và nước ép 
hoa quả không có cồn và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
trà, cà phê và ca cao và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
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thực phẩm đã chế biến và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn ô tô và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe mô tô 
hai bánh và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe đạp và 
cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ gỗ và cung cấp thông 
tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn bộ phận của đồ gỗ và cung cấp thông tin 
về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn chiếu tataml và cung cấp thông tin về dịch 
vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thiết bị dùng cho nghi lễ và cung cấp thông tin về 
dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn máy và thiết bị điện và cung cấp thông tin về 
dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn máy và thiết bị cầm tay có lưỡi hoặc có đầu 
nhọn và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dụng cụ nhà 
bếp, dụng cụ lau dọn và đồ dùng làm sạch và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn chế phẩm dược, thú y và vệ sinh và thiết bị y tế và cung cấp thông 
tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm, đồ trang điểm, kem đánh 
răng, xà phòng và chất tẩy rửa và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn máy, dụng cụ và thiết bị nông nghiệp và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn hoa (tự nhiên) và cây cối và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn nhiên liệu và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn ấn phẩm và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn giấy và văn phòng phẩm và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn đồ thể thao và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn dụng cụ âm nhạc và đĩa hát và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn máy và thiết bị chụp ảnh và dụng cụ chụp ảnh và cung cấp 
thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo 
tay và kính (kính đeo mắt và kính râm) và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc và cung cấp thông tin về dịch 
vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vật liệu xây dựng và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đá quý chưa chế tác và chế tác bán thành phẩm và giả 
đá quý và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vật nuôi trong 
nhà và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn các loại hàng hóa 
trong lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống, và các thiết bị gia dụng, hoặc các đồ vật 
này đi kèm với nhau bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin 
về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vải dệt và bộ đồ giường bằng nhân viên điều 
phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn quần áo bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch 
vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ đi chân bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp 
đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn túi xách và túi 
nhỏ bằng nhân viên điều phối hoặc báng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ vật cá nhân bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp 
đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm và đồ 
uống bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn rượu bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung 
cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thịt bằng nhân viên điều phối 
hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
hải sản bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn rau và hoa quả bằng nhân viên điều phối hoặc bằng 
hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn bánh kẹo, 
bánh mỳ và bánh bao nhân nho bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung 
cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn gạo và ngũ cốc bằng nhân viên 
điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc 
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bán buôn sữa bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch 
vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ uống sục cácbonát và nước ép hoa quả không có 
cồn bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn trà, cà phê và ca cao bằng nhân viên điều phối hoặc bằng 
hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm 
đã chế biến bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch 
vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn ô tô bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng 
và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe mô tô hai bánh 
bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe đạp bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung 
cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ gỗ bằng nhân viên điều 
phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn bộ phận của đồ gỗ bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông 
tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn chiếu tatami bằng nhân viên điều phối 
hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
thiết bị dùng cho nghi lễ bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông 
tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn máy và thiết bị điện bằng nhân viên điều 
phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn máy và thiết bị cầm tay có lưỡi hoặc có đầu nhọn bằng nhân viên điều phối hoặc 
bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dụng 
cụ nhà bếp, dụng cụ lau dọn và thiết bị làm sạch bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp 
đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn chế phẩm dược, 
thú y và vệ sinh và thiết bị y tế bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp 
thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm, đồ trang điểm, kem 
đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và 
cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn máy, dụng cụ và thiết bị 
nông nghiệp bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch 
vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hoa (tự nhiên) và cây cối bằng nhân viên điều phối 
hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
nhiên liệu bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ 
này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn ấn phẩm bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng 
và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giấy và văn phòng 
phẩm bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ thể thao bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng 
và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ chơi, búp bê, máy 
và thiết bị chơi trò chơi bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông 
tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dụng cụ âm nhạc và đĩa hát bằng nhân 
viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn máy và thiết bị chụp ảnh và dụng cụ chụp ảnh bằng nhân viên điều phối 
hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn 
đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay và kính (kính đeo mắt và kính râm) bằng nhân viên 
điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc bằng nhân viên điều phối hoặc bằng 
hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vật liệu xây 
dựng bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đá quý chưa chế tác và chế tác bán thành phẩm và giả đá 
quý bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp  đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vật nuôi trong nhà bằng nhân viên điều phối hoặc bằng hợp 
đồng và cung cấp thông tin về dịch vụ này. 
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(210) 4-2009-25010 (220) 18.11.2009 
  (441) 26.11.2012 

(731) HAYWARD INDUSTRIES, INC   (US) 
620 Division Street, Elizabeth, NJ 07207, 
United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm và các bộ phận và linh kiện của máy bơm dùng cho bể bơi, bể nước 

mát xa bằng thủy lực, bồn xông hơi, bồn nước xoáy và các loại bồn nước làm thư giãn cơ 
thể khác; máy làm sạch bể bơi tự động; máy làm sạch bề mặt dưới nước của bể bơi. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển bằng điện tử dùng cho bể bơi, bể nước mát xa bằng thủy 
lực, bồn xông hơi, bồn nước xoáy và các loại bồn nước làm thư giãn cơ thể khác; bộ điều 
chỉnh tự động hóa chất trong nước; thiết bị điều khiển từ xa cụ thể là thiết bị điều khiển 
không dây có thể truy cập được qua mạng máy tính toàn cầu và nội bộ, dùng để điều 
chỉnh hệ thống phân phối và xử lý nước bao gồm thiết bị đo thời gian, thiết bị khừ trùng 
nước bằng clo, thiết bị làm nóng nước, máy bơm và bộ dẫn động của bể bơi, bể nước mát 
xa bằng thủy lực, bồn xông hơi, bồn nước xoáy, hệ thống vòi phun nước và các loại bồn 
nước làm thư giãn cơ thể khác; thiết bị điều khiển đa năng dùng cho bể bơi, bể nước mát 
xa bằng thủy lực, bồn xông hơi, bồn nước xoáy, hệ thống vòi phun nước và các loại bồn 
nước làm thư giãn cơ thể khác dùng để điều chỉnh tự động thiết bị khử trùng nước bằng 
clo, thiết bị điều chỉnh thời gian của bơm lọc, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, bộ dẫn động và 
hệ thống phân phối và xử lý nước; bảng điều khiển điện tử có màn hình hiển thị bằng kỹ 
thuật số dùng để điều khiển toàn bộ và điều khiển thiết bị lọc nước, làm sạch nước tự 
động và hệ thống làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời của bể bơi, bể nước mát xa 
bằng thủy lực, bồn xông hơi, bồn nước xoáy và các loại bồn nước làm thư giãn cơ thể 
khác; thiết bị điều khiển bằng điện tử của hệ thống làm nóng nước bằng năng lượng mặt 
trời dùng cho bể bơi và bể nước mát xa bằng thủy lực cụ thể là thiết bị điều khiển bằng 
điện tử sử dụng năng lượng mặt trời dùng để điều chỉnh nhiệt độ của bể bơi và bể nước 
mát xa bằng thủy lực; thiết bị điều chỉnh thời gian tự động dùng để điều chỉnh quá trình 
lọc nước cho bể bơi và bể nước mát xa bằng thủy lực; các thiết bị điều khiển từ xa, cụ thể 
là thiết bị điều khiển không dây và có dây dùng để điều khiển các thiết bị của bể bơi, bể 
nước mát xa bằng thủy lực, bồn xông hơi, bồn nước xoáy, hệ thống vòi phun nước và các 
loại bồn nước làm thư giãn cơ thể khác; thiết bị khởi động van chạy bằng điện; hệ thống 
điều khiển bằng điện tử gồm một máy điện phân clo và thiết bị điểu khiển đa năng dùng 
để điều khiển việc vận hành, làm sạch và bảo dưỡng bể bơi, bể nước mát xa bằng thủy lực, 
và các loại bồn nước làm thư giãn cơ thể khác.  

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và các bộ phận và linh kiện đi kèm của sản phầm này; thiết bị 
làm nóng nước và các bộ phận và linh kiện đi kèm của sản phẩm này; máy bổ sung muối 
và clo cho bể bơi, bể nước mát xa bằng thủy lực, bồn xông hơi, bồn nước xoáy và các loại 
bồn nước làm thư giãn cơ thể khác, và các bộ phận và linh kiện đi kèm của sản phẩm này; 
thiết bị chiếu sáng và van xả nước và các bộ phận và linh kiện đi kèm của sản phẩm này 
dùng trong bể bơi, bể nước mát xa bằng thủy lực, bồn xông hơi, bồn nước xoáy và các loại 
bồn nước làm thư giãn cơ thể khác; thiết bị lọc nước và phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị 
và đường ống dẫn nước, cụ thể là thiết bị dùng để xả nước ra khỏi bể bơi, bể nước mát xa 
bằng thủy lực, bồn xông hơi, bồn nước xoáy và các loại bồn nước làm thư giãn cơ thể 
khác. 
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(531) 26.11.3 
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LTD.  (SG) 
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(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Sắp xếp bố trí hàng hóa cho người khác (vì lợi ích của người khác), nhằm tạo 

điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận tiện hơn trong một khu 
vực mua sắm, trong một cửa hàng tổng hợp, trong siêu thị, trong khu vực mua sắm ảo, 
hoặc từ catalogue hay trang web trên internet chuyên mua bán hàng hoá nói chung qua 
thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp thông tin kinh doanh qua internet về 
các cơ hội bán lẻ; dịch vụ xúc tiến bán hàng; biên soạn danh sách địa chỉ gửi thư (để gửi 
cho khách hàng); dịch vụ trang trí hàng hóa bày bán; dịch vụ quảng bá sản phẩm/dịch vụ; 
quảng cáo bằng thư từ trực tiếp; trang trí quầy hàng; tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ 
khách hàng về việc lựa chọn hàng hoá; thống kê thông tin kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và 
quảng cáo; tư vấn kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh 
và nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ phân tích kinh doanh; biên soạn danh bạ và hướng dẫn 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường; xử lý dữ liệu bao gồm dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trong 
các văn bản máy vi tính (cho người khác), biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy vi tính; quản lý kinh doanh cho người khác; phổ biến các tài liệu tiếp thị và 
quảng cáo; dịch vụ đại diện cho nhà sản xuất (hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kinh doanh 
và điều hành); chuẩn bị và phát hành quảng cáo hàng hóa; phân phối và trình bày hàng 
hóa và mẫu mã; tổ chức, điều hành và giám sát bán hàng và các kế hoạch quảng cáo, dịch 
vụ thông tin kinh doanh được vi tính hoá; đặt mua sản phẩm và dịch vụ cho bên thứ ba 
thông qua truyền dữ liệu điện tử; tổ chức triển lãm kinh doanh hoặc thương mại; quảng 
cáo trên truyền hình; dịch vụ thu và lưu dữ liệu đã được vi tính hoá, tất cả cho thông tin, 
hình ảnh, âm thanh và văn bản để hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh bán lẻ 
trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh doanh liên quan đến tổ chức, quản lý, 
thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu; 
cho thuê không gian quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh cơ sở hạ tầng; 
các dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý kinh doanh cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ 
nêu trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc Internet; quản lý dự án thiết kế; thông 
tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá và nghiên cứu 
tài chính; dịch vụ lập kế hoạch để thanh toán, tính thuế liên quan đến bất động sản, tài sản 
cố định, điền sản và/ hoặc phòng ở; hỗ trợ tài chính và tư vấn liên quan đến bất động sản, 
tài sản cố định, điền sản và hoặc phòng ở; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính và đầu 
tư; tư vấn và tham vấn tài chính liên quan đến quản lý tài sản, quản lý điền sản và quản lý 
trang thiết bị; dịch vụ định giá và đánh giá tài sản; dịch vụ quản lý quỹ, phân tích tài 
chính, tư vấn tài chính, quản lý tài chính, nghiên cứu tài chính, môi giới cổ phiếu và môi 
giới tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, mua và bán chứng khoán, quản lý quỹ đầu 
tư uỷ thác theo đơn vị, dịch vụ phân tích số liệu của hoá đơn tài chính, dịch vụ đầu tư; 
quản lý đất đai, quản lý bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản, cho thuê bất động sản; 
chuẩn bị hợp đồng cho thuê bất động sản; đầu tư tài sản; dịch vụ môi giới và định giá bất 
động sản; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
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thẻ ghi nợ, phát hành thẻ giá trị danh nghĩa bao gồm thẻ mua hàng; dịch vụ đổi tiền; đánh 
giá bất động sản; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tài sản (bất động sản); cho 
thuê văn phòng cho các hoạt động kinh doanh bán lẻ, cho thuê địa điểm kinh doanh; cho 
thuê cửa hàng, cho thuê cửa hàng bán lẻ; cho thuê văn phòng; cho thuê địa điểm bán lẻ; 
cho thuê địa điểm kinh doanh thương mại; tất cả thuộc nhóm 36. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng phát triển nhà đất, dịch vụ tư vấn liên quan đến cải tạo 
nhà đất; dịch vụ xây dựng phát triển nhà đất kinh doanh bán lẻ; xây dựng phát triển nhà 
đất; bảo dưỡng nhà cửa; dọn dẹp, bảo dưỡng và xây dựng các tòa nhà; nâng cấp, tân trang, 
sửa chữa, sơn và trang trí tòa nhà, sửa chữa/tu sửa văn phòng và nhà ở; giám sát xây dựng 
toà nhà, rửa xe, làm sạch xe cộ; dịch vụ sửa chữa và chăm sóc nhà cửa; quản lý công trình 
xây dựng nhằm giám sát việc sản xuất và lắp đặt đồ đạc dùng cho cửa hàng, cấu trúc và 
nội thất cửa hàng; giám sát và quản lý các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng; thi công xây 
dựng và xây dựng các phân khu bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ quản lý 
công trình xây dựng; xây dựng, nâng cấp, tân trang, bảo dưỡng và sửa chữa bất động sản, 
nhà ở, tài sản công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng; 
trung tâm mua sắm, đại lý bán buôn bán lẻ, nơi ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ 
dưỡng, căn hộ, tòa nhà, nhà riêng, công trình chung, căn hộ, phòng ở, kho, nhà máy; khai 
phá đất đai (để xây dựng); dịch vụ quản lý công trình; xây dựng kèm quản lý phường, 
quận, huyện; sửa chữa và bảo dưỡng bất động sản và tòa nhà, vật liệu để làm giàn giáo; 
dịch vụ xây dựng bất động sản.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc và thiết kế xây dựng cho toà nhà mới, 
bản vẽ mặt bằng xây dựng, bản vẽ mặt bằng xây dựng và mặt bằng khu đất, khảo sát địa 
hình, khảo sát các mảnh đất phù hợp với việc xây dựng; khảo sát; thiết kế vi tính căn cứ 
theo hệ thống quản lý và bảo dưỡng toà nhà và thiết kế kỹ thuật xây dựng liên quan đến 
các dự án; cung cấp thông tin, tư vấn và trợ giúp liên quan đến các lĩnh vực nêu trên; dịch 
vụ khảo sát địa chất có chứng chỉ hành nghề; khảo sát thi công; dịch vụ khảo sát địa chất; 
khảo sát xây dựng và khảo sát bất động sản; khảo sát xây dựng và địa hình; lập kế hoạch 
phát triển bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến khảo sát địa chất; lập báo cáo liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên; thiết kế mỹ thuật, thiết kế nội thất trang trí cửa hàng, thiết 
kế đồ đạc cửa hàng, thiết kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng 
bán lẻ, quản lý dự án thiết kế; quy hoạch thành phố; dịch vụ tư vấn và cố vấn việc quy 
hoạch thành phố. 
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(511)   Nhóm 35: Sắp xếp bố trí hàng hóa cho người khác (vì lợi ích của người khác), nhằm tạo 

điều kiện cho khách hàng có thể xem và mua hàng một cách thuận tiện hơn trong một khu 
vực mua sắm, trong một cửa hàng tổng hợp, trong siêu thị, trong khu vực mua sắm ảo, 
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hoặc từ catalogue hay trang web trên internet chuyên mua bán hàng hoá nói chung qua 
thư từ hoặc qua các phương tiện viễn thông; cung cấp thông tin kinh doanh qua internet về 
các cơ hội bán lẻ; dịch vụ xúc tiến bán hàng; biên soạn danh sách địa chỉ gửi thư (để gửi 
cho khách hàng); dịch vụ trang trí hàng hóa bày bán; dịch vụ quảng bá sản phẩm/dịch vụ; 
quảng cáo bằng thư từ trực tiếp; trang trí quầy hàng; tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ 
khách hàng về việc lựa chọn hàng hoá; thống kê thông tin kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và 
quảng cáo; tư vấn kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh 
và nghiên cứu kinh doanh, dịch vụ phân tích kinh doanh; biên soạn danh bạ và hướng dẫn 
kinh doanh; nghiên cứu thị trường; xử lý dữ liệu bao gồm dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trong 
các văn bản máy vi tính (cho người khác), biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy vi tính; quản lý kinh doanh cho người khác; phổ biến các tài liệu tiếp thị và 
quảng cáo; dịch vụ đại diện cho nhà sản xuất (hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kinh doanh 
và điều hành); chuẩn bị và phát hành quảng cáo hàng hóa; phân phối và trình bày hàng 
hóa và mẫu mã; tổ chức, điều hành và giám sát bán hàng và các kế hoạch quảng cáo, dịch 
vụ thông tin kinh doanh được vi tính hoá; đặt mua sản phẩm và dịch vụ cho bên thứ ba 
thông qua truyền dữ liệu điện tử; tổ chức triển lãm kinh doanh hoặc thương mại; quảng 
cáo trên truyền hình; dịch vụ thu và lưu dữ liệu đã được vi tính hoá, tất cả cho thông tin, 
hình ảnh, âm thanh và văn bản để hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh bán lẻ 
trực tuyến bao gồm cung cấp dịch vụ thông tin kinh doanh liên quan đến tổ chức, quản lý, 
thực hiện và thúc đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu; 
cho thuê không gian quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh cơ sở hạ tầng; 
các dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý kinh doanh cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ 
nêu trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc Internet; quản lý dự án thiết kế; thông 
tin và dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá và nghiên cứu 
tài chính; dịch vụ lập kế hoạch để thanh toán, tính thuế liên quan đến bất động sản, tài sản 
cố định, điền sản và/ hoặc phòng ở; hỗ trợ tài chính và tư vấn liên quan đến bất động sản, 
tài sản cố định, điền sản và hoặc phòng ở; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính và đầu 
tư; tư vấn và tham vấn tài chính liên quan đến quản lý tài sản, quản lý điền sản và quản lý 
trang thiết bị; dịch vụ định giá và đánh giá tài sản; dịch vụ quản lý quỹ, phân tích tài 
chính, tư vấn tài chính, quản lý tài chính, nghiên cứu tài chính, môi giới cổ phiếu và môi 
giới tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, mua và bán chứng khoán, quản lý quỹ đầu 
tư uỷ thác theo đơn vị, dịch vụ phân tích số liệu của hoá đơn tài chính, dịch vụ đầu tư; 
quản lý đất đai, quản lý bất động sản; quản lý hồ sơ bất động sản, cho thuê bất động sản; 
chuẩn bị hợp đồng cho thuê bất động sản; đầu tư tài sản; dịch vụ môi giới và định giá bất 
động sản; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 
thẻ ghi nợ, phát hành thẻ giá trị danh nghĩa bao gồm thẻ mua hàng; dịch vụ đổi tiền; đánh 
giá bất động sản; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tài sản (bất động sản); cho 
thuê văn phòng cho các hoạt động kinh doanh bán lẻ, cho thuê địa điểm kinh doanh; cho 
thuê cửa hàng, cho thuê cửa hàng bán lẻ; cho thuê văn phòng; cho thuê địa điểm bán lẻ; 
cho thuê địa điểm kinh doanh thương mại; tất cả thuộc nhóm 36. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng phát triển nhà đất, dịch vụ tư vấn liên quan đến cải tạo 
nhà đất; dịch vụ xây dựng phát triển nhà đất kinh doanh bán lẻ; xây dựng phát triển nhà 
đất; bảo dưỡng nhà cửa; dọn dẹp, bảo dưỡng và xây dựng các tòa nhà; nâng cấp, tân trang, 
sửa chữa, sơn và trang trí tòa nhà, sửa chữa/tu sửa văn phòng và nhà ở; giám sát xây dựng 
toà nhà, rửa xe, làm sạch xe cộ; dịch vụ sửa chữa và chăm sóc nhà cửa; quản lý công trình 
xây dựng nhằm giám sát việc sản xuất và lắp đặt đồ đạc dùng cho cửa hàng, cấu trúc và 
nội thất cửa hàng; giám sát và quản lý các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng; thi công xây 
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dựng và xây dựng các phân khu bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ quản lý 
công trình xây dựng; xây dựng, nâng cấp, tân trang, bảo dưỡng và sửa chữa bất động sản, 
nhà ở, tài sản công nghiệp và thương mại, văn phòng, trung tâm thương mại, cửa hàng; 
trung tâm mua sắm, đại lý bán buôn bán lẻ, nơi ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ 
dưỡng, căn hộ, tòa nhà, nhà riêng, công trình chung, căn hộ, phòng ở, kho, nhà máy; khai 
phá đất đai (để xây dựng); dịch vụ quản lý công trình; xây dựng kèm quản lý phường, 
quận, huyện; sửa chữa và bảo dưỡng bất động sản và tòa nhà, vật liệu để làm giàn giáo; 
dịch vụ xây dựng bất động sản.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc và thiết kế xây dựng cho toà nhà mới, 
bản vẽ mặt bằng xây dựng, bản vẽ mặt bằng xây dựng và mặt bằng khu đất, khảo sát địa 
hình, khảo sát các mảnh đất phù hợp với việc xây dựng; khảo sát; thiết kế vi tính căn cứ 
theo hệ thống quản lý và bảo dưỡng toà nhà và thiết kế kỹ thuật xây dựng liên quan đến 
các dự án; cung cấp thông tin, tư vấn và trợ giúp liên quan đến các lĩnh vực nêu trên; dịch 
vụ khảo sát địa chất có chứng chỉ hành nghề; khảo sát thi công; dịch vụ khảo sát địa chất; 
khảo sát xây dựng và khảo sát bất động sản; khảo sát xây dựng và địa hình; lập kế hoạch 
phát triển bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến khảo sát địa chất; lập báo cáo liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên; thiết kế mỹ thuật, thiết kế nội thất trang trí cửa hàng, thiết 
kế đồ đạc cửa hàng, thiết kế các tài liệu tiếp thị và ấn phẩm in ấn dùng cho các cửa hàng 
bán lẻ, quản lý dự án thiết kế; quy hoạch thành phố; dịch vụ tư vấn và cố vấn việc quy 
hoạch thành phố. 
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(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn, dầu thực vật và mỡ ăn đã chế biến; sản phẩm sữa; thịt 
dùng cho con người; trứng; động vật sống dưới nước như cá, tôm, cua (không còn sống); 
thịt đã chế biến; cá, tôm cua và tảo biển đã chế biến, tảng cá ngừ đã luộc, xông khói và 
sấy khô; cá phi lê đã sấy khô; miếng táo tía đã sấy khô; miếng táo tía đã nướng; thực 
phẩm đã nấu chín nhúng trong nước đậu nành; pa tê từ cá; rau và hoa quả đã chế biến; 
miếng đậu phụ rán (cục sữa đậu nành đông lại); miếng đậu phụ rán để đông lạnh; nước 
quả nấu đông từ cây lưỡi quỷ (Konnyaku), sữa đậu nành (chế phẩm thay thế sữa); đậu phụ 
(miếng đậu phụ đông lạnh); hỗn hợp súp, món hầm và cà ri; mảnh táo tía sấy khô để rắc 
lên cơm đang sôi (Ochazuke-nori); bột khô làm từ trứng, thịt cá hồi và táo tía (rong biển), 
vừng để rắc lên cơm (Furikake); hạt ăn được đã nướng và sấy khô; prôtêin dùng cho 
người; xa lát rau; xa lát hoa quả; gà chiên mỡ; xúc xích rán loại to; lát khoai tây; món ăn 
nhanh chế biến từ khoai tây.     

 

Nhóm 30: Chè; cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; kem ăn; sữa chua đông lạnh; bánh kẹo; bánh mì 
và bánh bao; bánh kẹo truyền thống của Nhật Bản; bánh kẹo kiểu phương tây; bánh kẹo 
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Trung Quốc; bánh bao Trung Quốc nhồi thịt xay đã hấp; bánh bao Trung Quốc nhồi mứt 
hạt đậu đã hấp; gia vị; kem ăn từ trái cây hỗn hợp; ngũ cốc; mì Trung Quốc đã chiên 
(chow mein); mì luộc để lạnh; cơm; cơm đựng trong chén; mì ống đã nấu sẵn; cơm cuốn 
(Onigiri); bánh bao nhồi nhân của Trung Quốc (đã nấu chín); bánh bao của Trung Quốc 
đã hấp; món su-si (món ăn của Nhật Bản); cơm hộp đã chuẩn bị sẵn cho bữa trưa; món 
Ođen đã chế biến (món ăn của Nhật đã chế biến sẵn từ rau, cá và các loại thực phẩm khác 
được hấp trong nồi súp đậu nóng); bánh kẹo hỗn hợp ăn liền; bánh Puđing (bánh kẹo); 
thạch hoa quả (bánh kẹo); bột dùng làm thức ăn; thóc đã tróc vỏ.    

 
Nhóm 31: Động vật ăn được sống dưới nước (còn sống), cụ thể là cá, động vật có vỏ cứng, 
bạch tuộc, mực ống; tảo biển ăn được (còn sống hoặc tươi); rau tươi; hoa quả tươi; hạt đậu 
thô (nguyên hạt), hạt đậu đỏ (nguyên hạt); hạt đậu tương (nguyên hạt); hạt đậu phộng 
(nguyên hạt); hạt kê (chưa chế biến); hạt vừng (chưa chế biến); hạt kiều mạch (chưa chế 
biến); hạt ngô (chưa chế biến); hạt cây lúa miến (chưa chế biến); hạt giống và củ giống; 
hoa tươi; thức ăn cho chó; thức ăn cho mèo.      

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các loại hàng hoá như: quần áo, thực phẩm và đồ 
uống, đồ gia dụng và các sản phẩm đi kèm, vải dệt và bộ đồ giường, giầy dép, túi xách và 
bót đựng đồ, vật dụng cá nhân, rượu, thịt, hải sản, rau và hoa quả, bánh kẹo, bánh mì và 
bánh bao, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống cácbonnát (nước ngọt) và đồ uống từ nước ép hoa 
quả không có cồn; chè, cà phê, ca cao, thực phẩm đã chế biến, xe ô tô; xe có động cơ hai 
bánh, xe đạp, đồ gỗ, cấu kiện của đồ gỗ nội thất, thảm Tatami, thiết bị dùng trong dịp lễ 
nghi, máy móc và thiết bị điện, vật dụng cầm tay có lưỡi hoặc đầu nhọn, dụng cụ thao tác 
bằng tay, đồ đạc cầm tay, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ lau chùi và vật dụng giám sát, chế 
phẩm dược, vệ sinh và thú y, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, kem 
đánh răng, xà phòng và bột giặt, máy, dụng cụ và trang thiết bị dùng trong nông nghiệp, 
hoa và cây tươi, nhiên liệu, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, 
búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi, nhạc cụ và đĩa nhạc, máy móc; thiết bị và cấu kiện 
dùng cho nhiếp ảnh, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay và kính (kính đeo mắt và mắt 
kính), thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc lá, vật liệu xây dựng, đá quý và đá quý giả 
chưa gia công hoặc sơ chế, vật nuôi trong nhà; dịch vụ bố trí việc tuyển dụng và quản lý 
các đại lý độc quyền của các cửa hàng tạp hoá, quản lý và điều hành các siêu thị, cửa 
hàng tạp hoá và hệ thống cửa hàng chuỗi kinh doanh độc quyền; quảng cáo và rao hàng; 
phát hành phiếu quà tặng cho khách hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh 
doanh; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về bán hàng, đại lý xuất nhập khẩu; sắp 
xếp việc đặt mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; nghiên cứu tiếp thị; chuyên gia nghiên 
cứu về cách tổ chức lao động có hiệu quả; quảng cáo bán hàng cho người khác; đại lý bán 
tem gửi thư, bưu thiếp và tem thu thuế; dàn xếp và làm đại lý ký kết các hợp đồng bán 
hàng theo đơn đặt hàng qua danh mục liệt kê (catalogue); đại lý cung cấp thông tin bán 
hàng và dàn xếp việc ký kết hợp đồng bán hàng; giới thiệu các loại sản phẩm (không kể 
vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm này tại siêu thị 
hoặc cửa hàng tạp hoá; đại lý cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin và tư vấn 
cho khách hàng thông tin liên quan đến kinh doanh (cửa hàng tư vấn cho người tiêu 
dùng), giới thiệu hàng hoá qua kênh thông tin liên lạc nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ 
so sánh giá cả, quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ thu mua hàng cho người 
khác (mua bán hàng hoá và dịch vụ cho doanh nghiệp); cho thuê không gian quảng cáo.    

 
Nhóm 36: Đại lý thu tiền công ích liên quan đến điện, nước và hơi đốt (gas); đại lý thu 
thuế, hoặc bảo hiểm nhà nước và chính quyền địa phương; đại lý thu phí thông tin liên lạc 
hoặc thanh toán tiền bán hàng qua bưu điện; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng (dịch vụ thẻ 
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tín dụng); dịch vụ thẻ ghi nợ; chuyển ngân (quỹ) bằng điện tử; quyên góp quỹ từ thiện; 
phát hành biên lai thu tiền; dịch vụ cho vay (tài chính); đại lý bảo hiểm không trọn đời; 
đại lý kết thúc hợp đồng bảo hiểm tài sản; cho thuê chỗ để đặt một thùng thư bên trong 
cửa hàng; đại lý nhận tiền gửi tiết kiệm qua bưu điện; đại lý nhận gửi và rút tiền tiết kiệm 
thông qua máy rút tiền tự động (ATM); cho thuê chỗ để đặt máy rút tiền tự động (ATM) 
bên trong cửa hàng; đại lý thu tiền bán hàng; đại lý thu tiền bán hàng hoá, nhận và giữ 
tiền sau khi đã thu xong.      

 
Nhóm 41: Học viện (giáo dục); dịch vụ tiêu khiển; sắp xếp và điều hành cuộc hội đàm; 
sắp xếp và điều hành buổi hoà nhạc; sắp xếp và điều hành hội nghị; sắp xếp và điều hành 
đại hội; sắp xếp và điều hành xêmina (hội nghị chuyên đề); sắp xếp và điều hành hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành hội thảo (đào tạo); sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; trường nội 
trú; đặt chỗ trước cho buổi biểu diễn; chiếu phim; rạp xiếc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí 
hoặc giáo dục); lớp học hàm thụ; cung cấp thông tin về giáo dục; tổ chức kỳ thi về giáo 
dục; dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ chiêu đãi (hoạt động phục vụ hội nghị hội 
thảo); cung cấp thông tin về giải trí; sản xuất phim; hướng dẫn tập luyện thể dục; dịch vụ 
trại hè (giải trí); dịch vụ đào tạo; chiếu phim tại rạp chiếu bóng; trường mẫu giáo; quay xổ 
số; dịch vụ biểu diễn âm nhạc; tổ chức buổi khiêu vũ; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); tổ chức các cuộc triển lãm về văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các buổi biểu diễn 
(dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; lên kế hoạch cho các bữa tiệc (giải 
trí); giáo dục thể chất (rèn luyện thân thể); đào tạo thực tế (cuộc thao diễn); tổ chức các 
buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp thông tin về lĩnh vực vi chơi giải trí; đào tạo về tôn giáo; 
dịch vụ viết kịch bản cho phim; dịch vụ cắm trại thể thao; dịch vụ viết phụ đề (cho bộ 
phim hoặc cuốn sách); dịch vụ dạy học; dịch vụ sản xuất kịch bản cho phim; dịch vụ đại 
lý bán vé (giải trí); dịch vụ giảng dạy; sản xuất phim băng hình dịch vụ hướng dẫn nghề 
nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).      

 
Nhóm 43: Văn phòng đặt chỗ ở (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy bán rượu (quán bar); 
dịch vụ chuồng nhốt trọ cho động vật; dịch vụ đặt trước nhà trọ; dịch vụ nhà trọ; tiệm cà 
phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ cắm trại hè (chỗ ở tạm thời); đặt trước chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách 
sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cung cấp trang thiết bị cho cắm trại; nhà hàng chuyên 
cung cấp thực phẩm và đồ uống cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng chuyên cung cấp 
món ăn Ođen của Nhật cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng cung cấp chè, cà phê, ca cao, 
đồ uống các bo nát hoặc đồ uống từ nước ép hoa quả; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng 
ăn uống, nhà hàng tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
cho khách du lịch. 
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(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn, dầu thực vật và mỡ ăn đã chế biến; sản phẩm sữa; thịt 
dùng cho con người; trứng; động vật sống dưới nước (không còn sống); thịt đã chế biến; 
sản phẩm sống; dưới biển đã chế biến; cá, tôm cua và tảo biển đã chế biến, tảng cá ngừ đã 
luộc, sông khói và sấy khô; cá phi lê đã sấy khô; miếng táo tía đã sấy khô; miếng táo tía 
đã nướng; thực phẩm đã nấu chín nhúng trong nước đậu nành; pa tê từ cá; rau và hoa quả 
đã chế biến; miếng đậu phụ rán (cục sữa đậu nành đông lại); miếng đậu phụ rán để đông 
lạnh; nước quả nấu đông từ cây lưỡi quỷ (Konnyaku), sữa đậu nành (chế phẩm thay thế 
sữa); đậu phụ (miếng đậu phụ đông lạnh); hỗn hợp súp, món hầm và cà ri; mảnh táo tía 
sấy khô để rắc lên cơm đang sôi (Ochazuke-nori); bột khô làm từ trứng, thịt cá hồi và táo 
tía (rong biển), vừng để rắc lên cơm (Furikake); hạt ăn được đã nướng và sấy khô; prôtêin 
dùng cho người; xa lát rau; xa lát hoa quả; gà chiên mỡ; xúc xích rán loại to; lát khoai tây; 
món ăn nhanh chế biến từ khoai tây.     

 
Nhóm 30: Chè; cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; kem ăn; sữa chua đông lạnh; bánh kẹo; bánh mì 
và bánh bao; bánh kẹo truyền thống của Nhật Bản; bánh kẹo kiểu phương tây; bánh kẹo 
Trung Quốc; bánh bao Trung Quốc nhồi thịt xay đã hấp; bánh bao Trung Quốc nhồi mứt 
hạt đậu đã hấp; gia vị; kem ăn từ trái cây hỗn hợp; ngũ cốc; mì Trung Quốc đã chiên 
(chow mein); mì luộc để lạnh; cơm; cơm đựng trong chén; mì ống đã nấu sẵn; cơm cuốn 
(Onigiri); bánh bao nhồi nhân của Trung Quốc (đã nấu chín); bánh bao của Trung Quốc 
đã hấp; món su-si (món ăn của Nhật Bản); cơm hộp đã chuẩn bị sẵn cho bữa trưa; món 
Ođen đã chế biến (món ăn của Nhật đã chế biến sẵn từ rau, cá và các loại thực phẩm khác 
được hấp trong nồi súp đậu nóng); bánh kẹo hỗn hợp ăn liền; bánh Puđing (bánh kẹo); 
thạch hoa quả (bánh kẹo); bột dùng làm thức ăn; thóc đã tróc vỏ.    

 
Nhóm 31: Động vật ăn được sống dưới nước (còn sống), cụ thể là cá, động vật có vỏ cứng, 
bạch tuộc, mực ống; tảo biển ăn được (còn sống hoặc tươi); rau tươi; hoa quả tươi; hạt đậu 
thô (nguyên hạt), hạt đậu đỏ (nguyên hạt); hạt đậu tương (nguyên hạt); hạt đậu phộng 
(nguyên hạt); hạt kê (chưa chế biến); hạt vừng (chưa chế biến); hạt kiều mạch (chưa chế 
biến); hạt ngô (chưa chế biến); hạt cây lúa miến (chưa chế biến); hạt giống và củ giống; 
hoa tươi; thức ăn cho chó; thức ăn cho mèo.      

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các loại hàng hoá như: quần áo, thực phẩm và đồ 
uống, đồ gia dụng và các sản phẩm đi kèm, vải dệt và bộ đồ giường, giầy dép, túi xách và 
bót đựng đồ, vật dụng cá nhân, rượu, thịt, hải sản, rau và hoa quả, bánh kẹo, bánh mì và 
bánh bao, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống cácbonnát (nước ngọt) và đồ uống từ nước ép hoa 
quả không có cồn; chè, cà phê, ca cao, thực phẩm đã chế biến, xe ô tô; xe có động cơ hai 
bánh, xe đạp, đồ gỗ, cấu kiện của đồ gỗ nội thất, thảm Tatami, thiết bị dùng trong dịp lễ 
nghi, máy móc và thiết bị điện, vật dụng cầm tay có lưỡi hoặc đầu nhọn, dụng cụ thao tác 
bằng tay, đồ đạc cầm tay, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ lau chùi và vật dụng giám sát, chế 
phẩm dược, vệ sinh và thú y, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, kem 
đánh răng, xà phòng và bột giặt, máy, dụng cụ và trang thiết bị dùng trong nông nghiệp, 
hoa và cây tươi, nhiên liệu, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, 
búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi, nhạc cụ và đĩa nhạc, máy móc; thiết bị và cấu kiện 
dùng cho nhiếp ảnh, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay và kính (kính đeo mắt và mắt 
kính), thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc lá, vật liệu xây dựng, đá quý và đá quý giả 
chưa gia công hoặc sơ chế, vật nuôi trong nhà; dịch vụ bố trí việc tuyển dụng và quản lý 
các đại lý độc quyền của các cửa hàng tạp hoá, quản lý và điều hành các siêu thị, cửa 
hàng tạp hoá và hệ thống cửa hàng chuỗi kinh doanh độc quyền; quảng cáo và rao hàng; 
phát hành phiếu quà tặng cho khách hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh 
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doanh; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về bán hàng, đại lý xuất nhập khẩu; sắp 
xếp việc đặt mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; nghiên cứu tiếp thị; chuyên gia nghiên 
cứu về cách tổ chức lao động có hiệu quả; quảng cáo bán hàng cho người khác; đại lý bán 
tem gửi thư, bưu thiếp và tem thu thuế; dàn xếp và làm đại lý ký kết các hợp đồng bán 
hàng theo đơn đặt hàng qua danh mục liệt kê (catalogue); đại lý cung cấp thông tin bán 
hàng và dàn xếp việc ký kết hợp đồng bán hàng; giới thiệu các loại sản phẩm (không kể 
vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm này tại siêu thị 
hoặc cửa hàng tạp hoá; đại lý cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin và tư vấn 
cho khách hàng thông tin liên quan đến kinh doanh (cửa hàng tư vấn cho người tiêu 
dùng), giới thiệu hàng hoá qua kênh thông tin liên lạc nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ 
so sánh giá cả, quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ thu mua hàng cho người 
khác (mua bán hàng hoá và dịch vụ cho doanh nghiệp); cho thuê không gian quảng cáo.    

 
Nhóm 36: Đại lý thu tiền công ích liên quan đến điện, nước và hơi đốt (gas); đại lý thu 
thuế, hoặc bảo hiểm nhà nước và chính quyền địa phương; đại lý thu phí thông tin liên lạc 
hoặc thanh toán tiền bán hàng qua bưu điện; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng (dịch vụ thẻ 
tín dụng); dịch vụ thẻ ghi nợ; chuyển ngân (quỹ) bằng điện tử; quyên góp quỹ từ thiện; 
phát hành biên lai thu tiền; dịch vụ cho vay (tài chính); đại lý bảo hiểm không trọn đời; 
đại lý kết thúc hợp đồng bảo hiểm tài sản; cho thuê chỗ để đặt một thùng thư bên trong 
cửa hàng; đại lý nhận tiền gửi tiết kiệm qua bưu điện; đại lý nhận gửi và rút tiền tiết kiệm 
thông qua máy rút tiền tự động (ATM); cho thuê chỗ để đặt máy rút tiền tự động (ATM) 
bên trong cửa hàng; đại lý thu tiền bán hàng; đại lý thu tiền bán hàng hoá, nhận và giữ 
tiền sau khi đã thu xong.      

 
Nhóm 41: Học viện (giáo dục); dịch vụ tiêu khiển; sắp xếp và điều hành cuộc hội đàm; 
sắp xếp và điều hành buổi hòa nhạc; sắp xếp và điều hành hội nghị; sắp xếp và điều hành 
đại hội; sắp xếp và điều hành xêmina (hội nghị chuyên đề); sắp xếp và điều hành hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành hội thảo (đào tạo); sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; trường nội 
trú; đặt chỗ trước cho buổi biểu diễn; chiếu phim; rạp xiếc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí 
hoặc giáo dục); lớp học hàm thụ; cung cấp thông tin về giáo dục; tổ chức kỳ thi về giáo 
dục; dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ chiêu đãi (hoạt động phục vụ hội nghị hội 
thảo); cung cấp thông tin về giải trí; sản xuất phim; hướng dẫn tập luyện thể dục; dịch vụ 
trại hè (giải trí); dịch vụ đào tạo; chiếu phim tại rạp chiếu bóng; trường mẫu giáo; quay xổ 
số; dịch vụ biểu diễn âm nhạc; tổ chức buổi khiêu vũ; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); tổ chức các cuộc triển lãm về văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các buổi biểu diễn 
(dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; lên kế hoạch cho các bữa tiệc (giải 
trí); giáo dục thể chất (rèn luyện thân thể); đào tạo thực tế (cuộc thao diễn); tổ chức các 
buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp thông tin về lĩnh vực vi chơi giải trí; đào tạo về tôn giáo; 
dịch vụ viết kịch bản cho phim; dịch vụ cắm trại thể thao; dịch vụ viết phụ đề (cho bộ 
phim hoặc cuốn sách); dịch vụ dạy học; dịch vụ sản xuất kịch bản cho phim; dịch vụ đại 
lý bán vé (giải trí); dịch vụ giảng dạy; sản xuất phim băng hình dịch vụ hướng dẫn nghề 
nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  

 
Nhóm 43: Văn phòng đặt chỗ ở (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy bán rượu (quán bar); 
dịch vụ chuồng nhốt trọ cho động vật; dịch vụ đặt trước nhà trọ; dịch vụ nhà trọ; tiệm cà 
phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ cắm trại hè (chỗ ở tạm thời); đặt trước chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách 
sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cung cấp trang thiết bị cho cắm trại; nhà hàng chuyên 
cung cấp thực phẩm và đồ uống cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng chuyên cung cấp 
món ăn Ođen của Nhật cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng cung cấp chè, cà phê, ca cao, 
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đồ uống các bo nát hoặc đồ uống từ nước ép hoa quả; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng 
ăn uống, nhà hàng tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
cho khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2010-17532 (220) 18.08.2010 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, đỏ
(731) KABUSHIKI KAISHA LAWSON 

(ALSO TRADING AS LAWSON, INC.)  
(JP) 
112, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-8643 Japan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các loại hàng hoá như: quần áo, thực phẩm và đồ 

uống, đồ gia dụng và các sản phẩm đi kèm, vải dệt và bộ đồ giường, giầy dép, túi xách và 
bót đựng đồ, vật dụng cá nhân, rượu, thịt, hải sản, rau và hoa quả, bánh kẹo, bánh mì và 
bánh bao, gạo và ngũ cốc, sữa, đồ uống cácbonnát (nước ngọt) và đồ uống từ nước ép hoa 
quả không có cồn; chè, cà phê, ca cao, thực phẩm đã chế biến, xe ô tô; xe có động cơ hai 
bánh, xe đạp, đồ gỗ, cấu kiện của đồ gỗ nội thất, thảm Tatami, thiết bị dùng trong dịp lễ 
nghi, máy móc và thiết bị điện, vật dụng cầm tay có lưỡi hoặc đầu nhọn, dụng cụ thao tác 
bằng tay, đồ đạc cầm tay, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ lau chùi và vật dụng giám sát, chế 
phẩm dược, vệ sinh và thú y, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, kem 
đánh răng, xà phòng và bột giặt, máy, dụng cụ và trang thiết bị dùng trong nông nghiệp, 
hoa và cây tươi, nhiên liệu, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, 
búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi, nhạc cụ và đĩa nhạc, máy móc; thiết bị và cấu kiện 
dùng cho nhiếp ảnh, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay và kính (kính đeo mắt và mắt 
kính), thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc lá, vật liệu xây dựng, đá quý và đá quý giả 
chưa gia công hoặc sơ chế, vật nuôi trong nhà; dịch vụ bố trí việc tuyển dụng và quản lý 
các đại lý độc quyền của các cửa hàng tạp hoá, quản lý và điều hành các siêu thị, cửa 
hàng tạp hoá và hệ thống cửa hàng chuỗi kinh doanh độc quyền; quảng cáo và rao hàng; 
phát hành phiếu quà tặng cho khách hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh 
doanh; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về bán hàng, đại lý xuất nhập khẩu; sắp 
xếp việc đặt mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; nghiên cứu tiếp thị; chuyên gia nghiên 
cứu về cách tổ chức lao động có hiệu quả; quảng cáo bán hàng cho người khác; đại lý bán 
tem gửi thư, bưu thiếp và tem thu thuế; dàn xếp và làm đại lý ký kết các hợp đồng bán 
hàng theo đơn đặt hàng qua danh mục liệt kê (catalogue); đại lý cung cấp thông tin bán 
hàng và dàn xếp việc ký kết hợp đồng bán hàng; giới thiệu các loại sản phẩm (không kể 
vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm này tại siêu thị 
hoặc cửa hàng tạp hoá; đại lý cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin và tư vấn 
cho khách hàng thông tin liên quan đến kinh doanh (cửa hàng tư vấn cho người tiêu 
dùng), giới thiệu hàng hoá qua kênh thông tin liên lạc nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ 
so sánh giá cả, quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ thu mua hàng cho người 
khác (mua bán hàng hoá và dịch vụ cho doanh nghiệp); cho thuê không gian quảng cáo.    

 
Nhóm 36: Đại lý thu tiền công ích liên quan đến điện, nước và hơi đốt (gas); đại lý thu 
thuế, hoặc bảo hiểm nhà nước và chính quyền địa phương; đại lý thu phí thông tin liên lạc 
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hoặc thanh toán tiền bán hàng qua bưu điện; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng (dịch vụ thẻ 
tín dụng); dịch vụ thẻ ghi nợ; chuyển ngân (quỹ) bằng điện tử; quyên góp quỹ từ thiện; 
phát hành biên lai thu tiền; dịch vụ cho vay (tài chính); đại lý bảo hiểm không trọn đời; 
đại lý kết thúc hợp đồng bảo hiểm tài sản; cho thuê chỗ để đặt một thùng thư bên trong 
cửa hàng; đại lý nhận tiền gửi tiết kiệm qua bưu điện; đại lý nhận gửi và rút tiền tiết kiệm 
thông qua máy rút tiền tự động (ATM); cho thuê chỗ để đặt máy rút tiền tự động (ATM) 
bên trong cửa hàng; đại lý thu tiền bán hàng; đại lý thu tiền bán hàng hoá, nhận và giữ 
tiền sau khi đã thu xong.      

 
Nhóm 41: Học viện (giáo dục); dịch vụ tiêu khiển; sắp xếp và điều hành cuộc hội đàm; 
sắp xếp và điều hành buổi hoà nhạc; sắp xếp và điều hành hội nghị; sắp xếp và điều hành 
đại hội; sắp xếp và điều hành xêmina (hội nghị chuyên đề); sắp xếp và điều hành hội nghị 
chuyên đề; sắp xếp và điều hành hội thảo (đào tạo); sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; trường nội 
trú; đặt chỗ trước cho buổi biểu diễn; chiếu phim; rạp xiếc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí 
hoặc giáo dục); lớp học hàm thụ; cung cấp thông tin về giáo dục; tổ chức kỳ thi về giáo 
dục; dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ chiêu đãi (hoạt động phục vụ hội nghị hội 
thảo); cung cấp thông tin về giải trí; sản xuất phim; hướng dẫn tập luyện thể dục; dịch vụ 
trại hè (giải trí); dịch vụ đào tạo; chiếu phim tại rạp chiếu bóng; trường mẫu giáo; quay xổ 
số; dịch vụ biểu diễn âm nhạc; tổ chức buổi khiêu vũ; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); tổ chức các cuộc triển lãm về văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các buổi biểu diễn 
(dịch vụ ông bầu); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; lên kế hoạch cho các bữa tiệc (giải 
trí); giáo dục thể chất (rèn luyện thân thể); đào tạo thực tế (cuộc thao diễn); tổ chức các 
buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp thông tin về lĩnh vực vi chơi giải trí; đào tạo về tôn giáo; 
dịch vụ viết kịch bản cho phim; dịch vụ cắm trại thể thao; dịch vụ viết phụ đề (cho bộ 
phim hoặc cuốn sách); dịch vụ dạy học; dịch vụ sản xuất kịch bản cho phim; dịch vụ đại 
lý bán vé (giải trí); dịch vụ giảng dạy; sản xuất phim băng hình dịch vụ hướng dẫn nghề 
nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  

 
Nhóm 43: Văn phòng đặt chỗ ở (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy bán rượu (quán bar); 
dịch vụ chuồng nhốt trọ cho động vật; dịch vụ đặt trước nhà trọ; dịch vụ nhà trọ; tiệm cà 
phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ cắm trại hè (chỗ ở tạm thời); đặt trước chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách 
sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cung cấp trang thiết bị cho cắm trại; nhà hàng chuyên 
cung cấp thực phẩm và đồ uống cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng chuyên cung cấp 
món ăn Ođen của Nhật cho các cửa hàng tạp hoá; nhà hàng cung cấp chè, cà phê, ca cao, 
đồ uống các bo nát hoặc đồ uống từ nước ép hoa quả; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng 
ăn uống, nhà hàng tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
cho khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2010-23263 (220) 04.11.2010 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.15.15; 26.15.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 
vấn Hoàng Hải  (VN) 
Phòng 201, C3, tập thể 42 Bộ Công An, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục địch thương mại hoặc quảng cáo; giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); quảng bá (quảng 
cáo) thương hiệu; bán lẻ, bán buôn vàng, bạc đá quý, đá bán quý, đồ trang sức, kim loại 
quý; tư vấn kế toán; quảng cáo bất động sản. 

 

Nhóm 36: Tài chính: dịch vụ tư vấn tài chính: thu đổi ngoại tệ; cầm đồ; bất động sản; dịch 
vụ tư vấn, môi giới, định giá bất động sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
khách sạn, quán ăn, hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2010-24323 (220) 18.11.2010 
  (441) 26.11.2012 

(731) ROBEKS CORPORATION  (US) 
5220 Pacific Concourse Drive, Suite 395, 
Los Angeles, CA 90045, USA  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa chua bao gồm cả sữa chua uống; salát rau; sữa khuấy. 
 

Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh; kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh); xăng đuých (bánh mỳ 
kẹp nhân); bánh nướng xốp; bánh quy và bánh quy có hình dạng que hoặc xoắn. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống ngọt được chế biến từ nước ép trái cây; sinh tố hoa 
quả; nước ép rau quả; đồ uống có rau là chủ yếu và đồ uống có rau quả là chủ yếu, nước 
quả (đồ uống).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại; dịch vụ quản lý công việc kinh doanh về 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh liên quan đến 
việc thiết lập và thực hiện nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ nêu trên bao gồm dịch vụ cung cấp thông tin bằng các phương thức điện tử.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn mang đi (không ăn tại nhà 
hàng); dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2010-24697 (220) 24.11.2010 
  (441) 26.11.2012 

(731) TECHTRONIC OUTDOOR 
PRODUCTS TECHNOLOGY LIMITED  
(BM) 
Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, Bermuda  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; thiết bị được dẫn động bằng động cơ; dụng cụ máy chạy điện; 
dụng cụ máy chạy điện có thể nạp lại; cưa được dẫn động bằng động cơ đi kèm thiết bị 
cắt; cưa được vận hành bằng điện; thiết bị khoan được dẫn động bằng động cơ; búa được 
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dẫn động bằng động cơ; tua vít, cờ lê và chìa vặn đai ốc đều được dẫn động bằng động cơ; 
máy chế biến gỗ cho văn phòng; máy cưa; máy cưa cắt ngang và vát chéo; máy cưa tròn; 
máy cưa đẩy quay; máy cưa đĩa chính xác; máy cưa đĩa; máy cưa lọng; máy cưa xẻ tròn; 
máy cưa đai; máy tiện gỗ; máy cưa bàn tròn; máy công cụ di động và các bộ phận và phụ 
kiện của chúng; máy khoan; máy khoan búa; máy khoan không dây; tua vít; máy lấy lõi 
khoan; mày mài bằng đai; máy mài bóng; máy hút bụi; máy mài; chổi phun dùng khí nén 
[bộ phận của máy]; máy xén cỏ; lưỡi dao cho máy cắt cỏ; máy xén dùng trong làm vườn; 
máy thổi gió dùng trong làm vườn; máy làm tơi đất; máy tỉa bờ bồn cây và hoa dùng trong 
làm vườn; máy cắt bụi cây; máy cắt vụn giấy; máy đốn gỗ thành từng khúc; máy xới; máy 
cày; máy dọn tuyết; thiết bị làm sạch thảm dùng điện; thiết bị làm sạch vật liệu bọc đồ 
đạc dùng điện; máy và thiết bị làm sạch thảm và sàn dùng điện; thiết bị làm sạch sử dụng 
hơi nước; dụng cụ đánh bóng chạy điện; máy hút bụi chân không chạy điện; máy hút bụi 
chân không chạy điện có thể nạp lại; máy đánh bóng sàn; máy mài bóng sàn; máy cọ sạch 
sàn; thiết bị xử lý thức ăn dùng điện; máy trộn thức ăn; máy chiết dịch trái cây; máy pha 
trộn chất lỏng; thiết bị hóa lỏng thực phẩm; dao chạy điện dùng trong nhà bếp; dao dùng 
để chạm trổ chạy điện; máy và thiết bị giặt rửa dùng áp lực; máy bơm và thiết bị bơm (bộ 
phận của máy); máy phát điện; bơm nước (bộ phận của máy); động cơ điện không dùng 
cho xe cộ mặt đất.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, công cụ cầm tay (điều khiển bằng tay); dụng cụ được điều 
khiển bằng tay; dụng cụ khoan điều khiển bằng tay; dụng cụ cắt điều khiển bằng tay; 
dụng cụ để mài điều khiển bằng tay; cưa cầm tay; kéo cắt cầm tay; dụng cụ cầm tay để 
gài vào móng và ghim dập; dụng cụ làm vườn cầm tay; cái bào (dụng cụ cầm tay); búa 
[dụng cụ cầm tay]; chìa vặn đai ốc [dụng cụ cầm tay]; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; cái tua vít; 
búa để phá sập [dụng cụ cầm tay]; cưa [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ đánh bóng [dụng cụ 
cầm tay].  

 
Nhóm 09: Thiết bị điều khiển điện; thiết bị truyền hình; thiết bị ghi, truyền, lưu trữ và tái 
tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh; thiết bị an ninh tự động đặt ở lối ra vào; ắc quy diện; cơ 
cấu truyền động; bộ chuyển dòng điện sử dụng với phích cắm điện; thiết bị và hệ thống 
báo động; bộ khuếch đại âm thanh; ăng ten; thiết bị kiểm soát nhiệt độ; thiết bị dò tìm 
ống và dây kim loại trên tường; thiết bị và dụng cụ để đo; bộ chuyển đổi đo; thiết bị đo 
khoảng cách; thiết bị kiểm soát ánh sáng; thiết bị điều khiển bộ phận điện; thiết bị thử 
nghiệm (kiểm tra) mạch điện; thiết bị và dụng cụ đo laze; bộ dò (máy rà); thiết bị kiểm tra 
nối với máy quay phim; vạn năng kế kỹ thuật số; kẹp và chạc đo điện áp; kẹp và chạc do 
dòng điện; máy dò điện áp; thiết bị đo mức của thợ mộc, cụ thể là laze có dây dọi dùng 
pin, thiết bị đo mức quay được cơ giới hóa, thiết bị đo mức trong hộp, thiết bị đo mức bằng 
khối xây, thiết bị đo mức bằng dầm chữ L, thiết bị đo mức bằng ngư lôi và thiết bị đo mức 
tiện ích, thước dây; thước [thiết bị đo đạc]; thước thẳng [thiết bị đo đạc]; thước gấp [thiết 
bị đo đạc]; tỷ trọng kế; vôn kế; máy đo độ cao; khí áp kế; nhiệt kế; pin điện; bộ nạp pin.   

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, nấu nướng, làm lạnh và thông gió; thiết bị 
ion hóa dùng dÓ xử lý không khí; máy điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí và 
thiết bị lắp đặt điều hòa không khí; máy hút ẩm không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị 
làm sạch không khí; thiết bị lọc nước; thiết bị làm mềm nước; thiết bị khử trùng; thiết bị 
và dụng cụ nấu nướng; thiết bị hâm nóng đồ uống; lò (không dùng cho phòng thí 
nghiệm); lò sưởi [thiết bị sưởi nóng]; bếp nấu thức ăn; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn); thiết bị 
và dụng cụ để nướng, cụ thể là vỉ nướng dạng lưới, thiết bị để nướng gồm thiết bị để quay 
thực phẩm trên một cái xiên quay, lò quay nướng, giá để nướng, giá để thực phẩm đã 
nướng, giá có xiên để nướng, vỉ nướng, chảo nướng, cái hút mùi của thiết bị nướng, chảo 
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nướng chạy điện, rổ để nướng, cái chụp (phủ lên) thiết bị nướng, tấm lưới đặt trên mặt 
thiết bị nướng, dụng cụ để nhấc vỉ nướng ra khỏi thiết bị nướng, khay chứa đi kèm vỉ của 
thiết bị nướng, phiến đá đặt trên mặt thiết bị nướng, đèn chiếu rọi để nướng của thiết bị 
nướng, quạt của thiết bị nướng, thiết bị làm mát của thiết bị nướng, thiết bị tạo và ống dẫn 
prôban (khí không màu có trong tự nhiên và dầu lửa, dùng làm nhiên liệu) để nướng, lò 
sưởi ngoài trời và lò sưởi ngoài trời dạng hố, bật lửa dùng gaz, thiết bị quạt gió của lò 
sưởi, ống khói của lò sưởi; dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy đun nước; máy pha cà phê 
dùng điện; nồi hấp dùng điện; nồi nấu cơm dùng điện; chảo rán dùng điện; nồi hầm dùng 
điện; chụp hút mùi dùng với thiết bị nấu nướng; máy ướp lạnh; tủ lạnh; đèn; đuốc để soi 
sáng.  

 
 

(210) 4-2010-24794 (220) 25.11.2010 
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(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị nâng hạ tải; cẩu lắp trên xe; máy và thiết bị xây dựng thiết bị 

trộn tĩnh; thiết bị trộn động; thiết bị nâng cho các nền công tác cao di động; máy dàn chất 
lỏng; máy phun nước; máy dàn hoá chất lỏng di động; máy dàn bột khối di động; máy 
dàn vật liệu trải đường chống đông; máy rắc phân ủ di động; bơm áp lực dầu; xy lanh áp 
lực dầu (bộ phận của máy móc); động cơ áp lực dầu (bộ phận của máy móc); xy lanh khí 
nén (bộ phận của máy móc); động cơ khí nén (bộ phận của máy móc); máy ép; xy lanh 
thuỷ lực (bộ phận của máy móc); động cơ thuỷ lực (bộ phận của máy móc); thiết bị nâng 
hàng; thiết bị nâng cổng dạng liên kết; thiết bị nâng cộng đứng; thiết bị nâng cộng dạng 
tay đòn; thiết bị nâng cổng cho xe tải; máy và dụng cụ gia công kim loại; máy, thiết bị, 
phụ tùng đi dây tự động; động cơ xoay chiều và động cơ một chiều [không bao gồm các 
động cơ cho máy nông nghiệp mà chỉ bao gồm các bộ phận cho động cơ một chiều và 
xoay chiều] (bộ phận của máy móc); động cơ dẫn động trực tiếp (bộ phận của máy móc); 
động cơ quay (bộ phận của máy móc); các chi tiết máy (không bao gồm các chi tiết cho 
máy nông nghiệp); ổ trục không khí, bộ phận của máy; bộ kích hoạt động cơ điện, các bộ 
kích hoạt khác; máy tạo màng mỏng dùng trong sản xuất thiết bị bán dẫn/ linh kiện điện 
tử, bộ phận ô tô và linh kiện quang học; máy phủ màng mỏng dùng trong sản xuất thiết bị 
bán dẫn/ linh kiện điện tử, bộ phận ô tô và linh kiện quang học; máy mạ chân không dùng 
trong sản xuất thiết bị bán dẫn/ linh kiện điện tử, bộ phận ô tô và linh kiện quang học; 
máy tạo màng mỏng polyme plasma dùng trong sản xuất thiết bị bán dẫn/ linh kiện điện 
tử, bộ phận ô tô và linh kiện quang học; máy xi mạ màng mỏng thổi, dùng trong sản xuất 
thiết bị bán dẫn/ linh kiện điện tử, bộ phận ô tô và linh kiện quang học; máy tạo màng 
mỏng mạ ion dùng trong sản xuất thiết bị bán dẫn/ linh kiện điện tử, bộ phận ô tô và linh 
kiện quang học; cầu nối máy bay cho hành khách; máy và dụng cụ khí nén hoặc thuỷ lực; 
máy bơm điện; bơm chìm; bơm đặt trên đất; bơm ly tâm; bơm dòng chảy theo chiều trục; 
bơm dòng chảy hỗn hợp; bơm bê tông; bơm tuốc bin đứng; bơm vữa xi măng; máy bơm 
dạng ống; máy nghiền đá; máy thổi; máy thổi đất; máy thổi chìm; máy rửa cao áp; thiết bị 
rửa; thiết bị làm sạch bên trong cho bơm; van điều khiển (van một chiều), bộ phận của 
máy; van chất lưu (bộ phận của máy móc); van bi (bộ phận của máy móc); van xả (bộ 
phận của máy móc); máy chặn rác thải; máy phát điện thuỷ lực; tuốc bin thuỷ lực; tuốc 
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bin gió; máy phát điện; máy phát điện xoay chiều; máy phát điện một chiều; máy trộn 
nhào, máy trộn; máy trộn chìm; máy thổi khí; sục khí chìm; thiết bị tiêu hủy chất thải; 
máy và dụng cụ nén chất thải; thiết bị dùng để cất và đổ chất thải; thiết bị dùng để cất và 
chuyển chất thải; thiết bị nghiền chất thải; thiết bị làm khô rác; hệ thống tiêu hủy chất 
thải; thiết bị tiêu huỷ rác cho nhà cao tầng; hệ thống xử lý chất thải đứng cho toà nhà; hệ 
thống trạm chuyển chất thải; thiết bị tái chế; thiết bị phân loại tái chế; dụng cụ phân loại 
tái chế; máy làm phân trộn; máy chế biến lên men chất thải cho nhà bếp dưới mặt nước; 
máy làm phân trộn đặt dưới nước; dụng cụ và máy đóng gói; dụng cụ đóng gói rác; máy 
và dụng cụ chế biến hoá học; hệ thống làm khô rác; hệ thống đỗ cơ học; hệ thống đỗ cơ 
học loại vòng đứng; hệ thống đỗ cơ học loại vòng ngang; hệ thống đỗ cơ học loại vòng 
nhiều lớp; hệ thống đỗ cơ học loại nhiều tầng; hệ thống đỗ cơ học loại thang máy; hệ 
thống đỗ cơ học loại trượt trên mặt phẳng; hệ thống đỗ cơ học loại thang máy với cơ chế 
trượt; sàn quay hình tròn phẳng cho ô tô; thiết bị đỗ xe đạp cơ học; hệ thống đỗ xe đạp cơ 
học loại vòng đứng; thiết bị đỗ xe mô tô cơ học; hệ thống đỗ xe mô tô cơ học loại vòng 
đứng.   

 
Nhóm 11: Thiết bị dồn bể. 
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(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến các mặt hàng như: nước hoa, nước 

hoa cô-lô-nhơ; nước dùng cho mục đích vệ sinh, nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế 
phẩm không tẩm thuốc dùng cho mục đích vệ sinh, xà phòng, bột tan dùng làm mỹ phẩm, 
chất tạo bọt và mùi thơm cho nước tắm, dầu tắm, sữa tắm, kem tẩy da chết, chất chống ra 
mồ hôi và khử mùi, thuốc làm rụng lông và chế phẩm làm rụng lông, chế phẩm không 
tẩm thuốc dạng dầu, dạng kem, dạng nước thơm và dạng gel, mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng 
tóc; sản phẩm dưỡng móng tay/chân; chế phẩm để chống nắng và bảo vệ da, chế phẩm có 
hương thơm, tinh dầu, tinh chất, hương, sáp dùng làm mỹ phẩm; hỗn hợp có hương thơm 
được làm từ các nguyên liệu khô có nguồn gốc thực vật, thuốc đánh răng; kính mắt; gọng 
kính; kính râm; bao đựng kính; bao đựng kính râm; bộ phận và chi tiết của tất cả các sản 
phẩm này; kim loại quý, hợp kim của kim loại quý và các sản phẩm được làm bằng kim 
loại quý hoặc được mạ kim loại quý, không thuộc các nhóm khác; đồ trang sức, đá quý, 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, các bộ phận và chi tiết của những sản phẩm này, đồng 
hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, dây xích, dây đeo, vòng đeo tay, khuy măng sét; ghim cài 
cà vạ; tú,; túi quần áo, túi du lịch, túi đựng bộ com lê, hòm và hòm du lịch, va li, ví đựng 
đồ trang điểm, hộp đựng mũ, túi xách tay, ví, ví đựng tiền, cặp đựng giấy tờ, cặp tài liệu, 
túi và cặp đựng tài liệu, cặp da, bao đựng chìa khóa, bao đựng đồ vệ sinh hoặc đồ mỹ 
phẩm, gậy chống, «, « che nắng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp 
(không làm bằng kim loại quý hoặc không mạ kim loại quý), lược và bọt biển, bàn chải 
(không kể bút lông), vật liệu dùng để làm bàn chải, đồ dùng để làm sạch, bùi nhùi thép, 
thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thuỷ tinh, đồ sứ và đồ đất nung; vải dệt và sản   
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phẩm dệt; tấm trải giường và chăn, vải lanh dùng cho gia đình, khăn tắm; tấm phủ giường 
và bàn, khăn lau, chăn du lịch, quần áo (trang phục), đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu 
(trang phục), quần áo lót, quần áo ngủ, hàng dệt kim, bít tất; thắt lưng (trang phục), dây 
đeo quần (trang phục), dây nịt móc bít tất, găng tay (trang phục), nịt bít tất, đồ bơi, quần 
áo lót phụ nữ, đồ lễ phục dành cho nam giới bao gồm: bộ com lê, áo khoác, áo vét tông 
thể thao, áo vét tông lễ phục, quần lễ phục, áo sơ mi, áo sơ mi lễ phục, cà vạt, áo khoác, 
áo mưa, nhằm giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng xem và mua những mặt hàng này 
trong một cửa hàng tạp hoá hoặc trong một cửa hàng bách hoá tổng hợp; dịch vụ bán buôn 
và bán lẻ liên quan đến các mặt hàng như: nước hoa, nước hoa cô-lô-nhơ, nước dùng cho 
mục đích vệ sinh, nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm không tẩm thuốc dùng cho 
mục đích vệ sinh, xà phòng; bột tan dùng làm mỹ phẩm, chất tạo bọt và mùi thơm cho 
nước tắm, đầu tắm; sữa tắm, kem tẩy đã chết, chất chống ra mồ hôi và khử mùi, thuốc làm 
rụng lông và chế phẩm làm rụng lông, chế phẩm không tẩm thuốc dạng dầu, dạng kem, 
dạng nước thơm và dạng gel, mỹ phẩm, sản phẩm dưỡng tóc, sản phẩm dưỡng móng 
tay/chân, chế phẩm để chống nắng và bảo vệ da; chế phẩm có hương thơm, tinh dầu, tinh 
chất, hương, sáp dùng làm mỹ phẩm, hỗn hợp có hương thơm được làm từ các nguyên liệu 
khô có nguồn gốc thực vật, thuốc đánh răng, kính mắt, gọng kính, kính râm, bao đựng 
kính, bao đựng kính râm, bộ phận và chi tiết của tất cả các sản phẩm này, kim loại quý, 
hợp kim của kim loại quý và các sản phẩm được làm bằng kim loại quý hoặc được mạ 
kim loại quý, không thuộc các nhóm khác, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo 
thời gian, các bộ phận và chi tiết của những sản phẩm này; đồng hồ treo tường, đồng hồ 
đeo tay, dây xích, dây đeo, vòng đeo tay, khuy măng sét; ghim cài cà vạt, túi, túi quần áo, 
túi du lịch, túi đựng bộ com lê, hòm và hòm du lịch, va li, ví đựng đồ trang điểm, hộp 
đựng mũ, túi xách tay, ví, ví đựng tiền, cặp đựng giấy tờ, cặp tài liệu, túi và cặp đựng tài 
liệu, cặp da, bao đựng chìa khóa, bao đựng đồ vệ sinh hoặc đồ mỹ phẩm, gậy chống, «, « 
che nắng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại 
quý hoặc không mạ kim loại quý); lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu 
dùng để làm bàn chải, đồ dùng để làm sạch, bùi nhùi thép, thuỷ tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thuỷ tinh, đồ sứ và đồ đất nung; vải dệt và sản phẩm dệt; tấm trải giường và 
chăn, vải lanh dùng cho gia đình, khăn tắm, tấm phủ giường và bàn, khăn lau, chăn du 
lịch, quần áo (trang phục), đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), quần áo lót; 
quần áo ngủ, hàng dệt kim, bít tất,; thắt lưng (trang phục), dây đeo quần (trang phục), dây 
nịt móc bít tất, găng tay (trang phục), đồ bơi, quần áo lót phụ nữ, đồ lễ phục dành cho 
nam giới bao gồm: bộ com lê, áo khoác, áo vét tông thể thao, áo vét tông lễ phục, quần lễ 
phục, áo sơ mi, áo sơ mi lễ phục, cà vạt, áo khoác, áo mưa, nhằm giúp người tiêu dùng có 
thể dễ dàng xem và mua những mặt hàng này thông qua danh mục các đơn đặt hàng qua 
bưu điện, trên mạng internet hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, tất cả đều 
chuyên về việc mua bán hàng hoá nói chung, đồ phụ kiện, quần áo, đồng hồ, các đồ dùng 
và dụng cụ đo thời gian, mỹ phẩm, đồ vệ sinh và các sản phẩm làm đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-03250 (220) 01.03.2011 
  (441) 26.11.2012 
(300) 4-2010-013646 16.12.2010 PH 

(531) 26.1.1 
(731) BATES WORLDWIDE, INC   (US) 

100 Park Avenue, 4th Floor, New York, 
NY 10017, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ tư vấn truyền thông tiếp thị; dịch vụ nghiên 
cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo qua thư trực tiếp; dịch vụ 
tiếp thị trực tiếp; dịch vụ tư vấn tiếp thị kinh doanh; dịch vụ phát triển nội dung và chiến 
lược tiếp thị; dịch vụ tạo lập liên minh và chi nhánh kinh doanh cho người khác; dịch vụ 
tư vấn chiến lược cho chi nhánh trong lĩnh vực tạo lập và phát triển chi nhánh kinh doanh; 
dịch vụ nghiên cứu kinh doanh, cụ thể là cung cấp dữ liệu phân tích về chiến lược chi 
nhánh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị dựa trên 
việc lập kế hoạch và bố trí các phương tiện truyền thông; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị 
dựa trên việc tìm hiểu các phương tiện truyền thông.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến sáng tạo, thiết kế, phát triển và ứng dụng trang 
mạng và cơ sở dữ liệu máy tính tương tác; dịch vụ thiết kế, sản xuất phần mềm và tư vấn 
có liên quan đến dịch vụ này; thiết kế và phát triển trang mạng cho người khác; dịch vụ 
máy chủ và quản lý cơ sở dữ liệu cho người khác trong lĩnh vực tiếp thị.  

 
 

(210) 4-2011-04089 (220) 10.03.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 4.5.3 
(731) JYOTI LIMITED   (IN) 

Nanubhai Amin Marg, Industrial Area, 
P.O. Chemical Industries, Vadodara 390 
003, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy 

nông nghiệp; máy bơm, bơm (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); máy bơm ly tâm, 
máy bơm tua bin trụ đứng; máy bơm liền khối; máy bơm cánh quạt dọc, máy bơm nước; 
máy bơm nén khí; máy bơm (được lắp ghép bởi các phần đúc rời nhau); máy bơm sử dụng 
năng lượng mặt trời; cơ cấu làm kín dùng cho máy bơm; máy bơm thuỷ lợi; thiết bị khử 
bọt khí của nước cung cấp cho các tuốc bin thuỷ lực; bộ điều chỉnh cấp nước; thiết bị phân 
dòng nước cung cấp cho các tuốc bin thuỷ lực; tua bin thuỷ lực; tua bin gió; tua bin khí; 
van (bộ phận của máy móc) gồm các loại: van nạp, van bướm, van vành trăng, van điều 
chỉnh áp suất, van điều chỉnh chất lỏng; máy phát điện chạy bằng năng lượng gió; máy 
bơm nước dùng năng lượng gió; hệ thống chuyển đổi năng lượng gió; máy tạo khí; động 
cơ hơi nước, động cơ điện không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số; máy 
phát điện; máy phát điện chạy bằng sức nước; máy phát điện chạy bằng tua bin gió; máy 
ngưng tụ khí; máy phát điện xoay chiều, động cơ trung và cao thế; động cơ đứng dùng 
cho thủy lợi; động cơ và máy phát điện cảm ứng; động cơ điện dùng cho máy dệt; động cơ 
dùng cho máy ly tâm để sản xuất đường; đai truyền dùng cho động cơ; máy xay hạt kê, 
máy xay lúa mỳ, máy xay ngũ cốc; máy nghiền; máy xay bột; máy bóc vỏ hạt ngũ cốc; 
máy tách hạt; máy băm thức ăn (cho súc vật); máy nâng hạ dùng trong nông nghiệp; máy 
nghiền dùng cho công nghiệp; máy mài; máy canh tác; máy quay chạy bằng điện dùng 
cho mục đích đặc biệt thuộc nhóm này; máy ủi đất; máy phát điện sử dụng năng lượng 
mặt trời.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để dẫn điện, chuyển mạch điện, biến đổi điện, tích điện, 
điều chỉnh hoặc điều khiển điện; thiết bị và dụng cụ để phân tích, cân, kiểm tra và đo 
lường; thiết bị chuyển mạch; bảng chuyển mạch; công tắc điện; bảng điểu khiển phân 
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phối điện; cầu chì; máy biến thế; máy phát tín hiệu điện tử; máy khuếch đại âm thanh; rơ 
le điện và bộ khởi động điện; rơ le điện áp phụ trợ; thiết bị ngắt mạch điện và các bộ 
phận, linh kiện của chúng; thiết bị đóng mạch điện; bộ đổi điện; máy biến đổi điện tĩnh; 
thiết bị điện dùng để điều khiển từ xa cho các thao tác công nghiệp; máy đo bằng tia la-
de; thiết bị kiểm tra bằng tia la-de; máy hàn bằng tia la-de, thiết bị đo bằng tia la-de, thiết 
bị tìm từ xa bằng tia la de; thiết bị xác định kích cỡ; bộ chuyển đổi đường dây tải điện; 
thiết bị cứu hoả; máy đo dùng trong khoa học và công nghiệp; pin mặt trời; máy vi tính; 
bộ vi xử lý; thẻ từ đã được mã hoá; phần mềm máy tính ghi sẵn; thiết bị định vị qua vệ 
tính; máy dò khói; thiết bị hàn điện; thiết bị đo khoảng cách dùng sóng vô tuyến; máy 
điện thoại; bộ phận của thiết bị điện được làm từ sứ, nhựa tổng hợp, gốm hoặc chất dẻo; 
cáp và dây điện; thiết bị kết nối điện, thiết bị đầu cuối trong mạch điện, ổ cắm và phích 
cắm điện; công tắc điện tự động theo thời gian; công tơ điện; tụ điện; cuộn dây điện cảm 
ứng; bộ điều chỉnh nhiệt tự động; chấn lưu dùng cho đèn chiếu sáng; máy giảm điện; chất 
bán dẫn; các bộ biến đổi điện tĩnh dùng cho các lò nung chảy và lò đốt bằng cảm ứng điện 
từ.  

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng cho chiếu sáng, sưởi ấm, tạo ra hơi nước, nấu ăn, làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh; thiết bị công nghiệp dùng để kiểm soát lưu lượng 
chất lỏng, hơi nước và nhiệt; phụ tùng dùng để điều chỉnh và giữ an toàn cho các thiết bị 
nước; thiết bị dùng cho đường ống dẫn nước; thiết bị lọc nước; thiết bị xả nước; thiết bị 
đầu ống dẫn nước; phụ tùng để điều chỉnh thiết bị và ống dẫn nước hoặc ga; thiết bị và 
máy tinh lọc nước; thiết bị xử lý nước cứng; máy khử trùng nước; thiết bị cấp nước; thiết 
bị tưới nước tự động; thiết bị tưới nước dùng trong nông nghiệp; thiết bị làm sạch hệ thống 
thoát nước; thùng chứa nước áp suất cao; thiết bị làm lạnh dùng để bảo quản hàng hoá; 
thiết bị đun nước sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị điều chỉnh nước lạnh sử dụng năng 
lượng mặt trời; máy điều hoà không khí sử dụng năng lượng mặt trời; kho lạnh sử dụng 
năng lượng mặt trời; hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; hệ thống nước 
nóng trong nhà sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị tạo khí nóng sử dụng năng lượng mặt 
trời; máy sấy khô sử dụng năng lượng mặt trời; hệ thống tạo hơi nước nhờ năng lượng mặt 
trời; bếp nấu ăn sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị khử mặn sử dụng năng lượng mặt 
trời; thiết bị quang điện nhờ năng lượng mặt trời; thiết bị nhiệt điện nhờ năng lượng mặt 
trời; thiết bị làm bay hơi nhanh nhiều giai đoạn sử dụng năng lượng mặt trời; nhà kính sử 
dụng năng lượng mặt trời; nồi chưng cất sử dụng năng lượng mặt trời; hệ thống làm lạnh 
và hấp thụ hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời; lò thiêu; lò phản ứng hạt nhân; thiết bị 
xử lý nhiên liệu hạt nhân; đèn dầu; lò đốt; thiết bị làm lạnh dùng cho lò đốt; thiết bị tạo 
khí đốt; nồi hơi sử dụng khí đốt; thiết bị làm lạnh không khí; máy sinh nhiệt; bơm nhiệt; 
máy khuếch tán ánh sáng; đèn; lò công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-06787 (220) 14.04.2011 
  (441) 26.11.2012 

(731) FUJIFILM CORPORATION   (JP) 
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Bột và chất chuyển thể sữa dùng trong sản xuất chất bổ sung và thực phẩm có 

lợi cho sức khoẻ; bột và chất chuyển thể sữa dùng trong sản xuất mỹ phẩm; sản phẩm hoá 
học dùng trong sản xuất chế phẩm dược; chất hoá học.  
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Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; xà phòng chất tẩy rửa; kem đánh răng, tinh 
dầu thơm và nước hoa, hương thơm để thắp; móng (tay, chân) giả); lông mi giả; chế phẩm 
chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia đình; chế phẩm tẩy nhờn dùng cho mục đích gia 
đình; chế phẩm làm sạch bụi; chế phẩm làm sạch vết bẩn; chất làm mềm vải dùng trong 
giặt giũ; chế phẩm để giặt. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ sinh (chất khử trùng); giấy được thấm dầu 
dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dạng xốp mỏng, màng dược phẩm trong suốt làm từ 
tinh bột để bọc thuốc; gạc (để băng bó vết thương); bao con nhộng rỗng dùng trong ngành 
dược; miếng gạc che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; băng để băng bó tai bị 
thương; miếng đệm lót vệ sinh; nút bông để thấm máu khi có kinh dùng cho phụ nữ; băng 
vệ sinh phụ nữ; quần lót vệ sinh của phụ nữ; bông dùng cho mục đích y tế; băng dùng để 
băng bó vết thương; cao dán y tế; băng y tế; chất lỏng để băng bó dùng trong y tế, bông 
colođion dùng trong ngành dược; đệm ngực y tế; vật liệu hàn răng; băng để chữa trị cánh 
tay dùng cho mục đích y tế; khăn/tã vệ sinh dùng cho người mất khả năng kìm chế; đường 
lactic; sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo 
có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng ở dạng viên, dạng quả nang, dạng 
nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn dạng lỏng, dạng bột 
nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa chất astaxathin như một thành phần chính 
không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ 
cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng ở dạng 
viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên 
tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa dưỡng chất ceramide 
như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến tù rau, 
thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản 
phẩm sữa, trứng ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm dạng bột mịn, dạng bột, 
dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng 
chứa vitamin E như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã 
chế biến từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có thể 
ăn được, sản phẩm sữa, trứng ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, 
dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và 
dạng cứng chứa chất lycopene như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm đã chế biến từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn 
được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang 
mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, 
dạng đặc quánh và dạng cứng chứa vitamin C như một thành phẩn chính; thực phẩm đã 
chế biến ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột 
nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa men 
selen như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến từ 
rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, 
sản phẩm sữa, trứng ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, đạng bột mịn, dạng 
bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng 
cứng chứa men kẽm như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
đã chế biến từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có 
thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng  ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột 
mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh 
và dạng cứng chứa bột chiết xuất từ salacia cô đặc như một thành phần chính không dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, 
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chất béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng ở dạng viên, dạng quả 
nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, 
dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa chất chiết xuất từ vỏ hành như một 
thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến từ rau, thịt, cá, 
động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, 
trứng ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, 
dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa chất 
chitosan như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến 
từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, 
sản phẩm sữa, trứng ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng 
bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng 
cứng chứa poliphenol táo như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm đã chế biến từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, 
dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, 
dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc 
quánh và dạng cứng chứa catechin trà xanh như một thành phần chính không dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất 
béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng  ở dạng viên, dạng quả nang, 
dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng 
bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa men crôm như một thành phần chính không 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh và 
thiết bị y tế; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn thực phẩm đã chế biến; dịch vụ quảng cáo trên trang điện tử trực tuyến; 
cung cấp thông tin doanh nghiệp thông qua trang điện tử trực tuyến; cung cấp thông tin 
sản phẩm của khách hàng thông qua trang điện tử trực tuyến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn dược phẩm, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh và thiết bị y tế thông qua trang điện 
tử trực tuyến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm thông qua 
trang điện tử trực tuyến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm đã chế biến thông qua 
trang điện tử trực tuyến.  
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cài đặt trên thiết bị cầm tay của người sử dụng điện thoại 

di động để chơi các dữ liệu có hình; phần mềm máy tính sử dụng trong tổ chức, truyền, 
thao tác và rà soát văn bản, dữ liệu và dữ liệu âm thanh trên các thiết bị điện tử kỹ thuật số 
cầm tay và di động; phần mềm máy tính ứng dụng để ghi âm và thiết lập lịch và lịch trình, 
danh sách những việc cần làm và thông tin liên hệ; phần mềm trò chơi máy tính; và phần 
mềm máy tính cho các chức năng của đồng hồ và đồng hồ báo thức; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số cầm tay và di động để ghi âm, tổ chức, truyền, thao tác và rà soát văn bản, dữ 
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liệu, âm thanh, hình ảnh, và các dữ liệu có hình; thiết bị ngoại vi và phụ kiện để sử dụng 
với thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và các thiết bị thông tin liên lạc và giải trí; trạm 
nối và giá đỡ để sử dụng với các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay; thiết bị phần cứng 
chuyên dụng để rà soát viđêô, hình ảnh, âm thanh, tệp tin dữ liệu (đầu đọc các phương 
tiện truyền thông cá nhân); phần cứng để kết nối đầu đọc các thiết bị đa phương tiện tới 
hệ thống nghe nhìn trong nhà và văn phòng, cụ thể là, đường dây nối mạng điện tử cho 
các tín hiệu âm thanh và hình ảnh; mạch nối của các bộ phận và phụ kiện điện tử và cơ 
khí cho các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động để ghi âm, tổ chức, truyền, thao 
tác và rà soát văn bản, dữ liệu, hình ảnh, tệp tin âm thanh và hình ảnh; bộ sạc pin; bộ 
nguồn pin; đầu nối, dây dẫn và dây cáp điện, và bộ nắn điện; thiết bị điều khiển từ xa có 
dây và không dây cho thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động; tai nghe vòng qua 
đầu và tai nghe; bộ khuếch đại âm thanh nổi và trạm cơ sở (vô tuyến) cho loa; bộ nắn điện 
âm thanh nổi trên xe ô tô; máy ghi âm; máy thu thanh; máy phát vô tuyến; thiết bị để xem 
phim đèn chiếu bằng ảnh, cụ thể là màn hình viđêô cho thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm 
tay và di động; hộp đựng để di chuyển, tất cả để sử dụng với thiết bị điện tử kỹ thuật số 
cầm tay và di động để ghi âm, tổ chức, truyền, thao tác, và rà soát văn bản, dữ liệu, âm 
thanh, hình ảnh, và các tệp tin hình ảnh.  

 
Nhóm 35: Cung cấp quầy bán hàng tự phục vụ, dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ qua  máy 
vi tính các sản phẩm kỹ thuật số và thiết bị tự phục vụ (thiết bị bán hàng tự động) sản 
phẩm có nội dung về âm nhạc, viđêô, chương trình truyền hình, hình ảnh chuyển động, tin 
tức giải trí và thời sự, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá và chương trình vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là cung cấp các tiện nghi tại điểm vui chơi giải 
trí bao gồm cung cấp nội dung về âm nhạc, viđêô, chương trình truyền hình, hình ảnh 
chuyển động, thời sự và tin tức giải trí, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá và chương trình 
liên quan tới giải trí được thể hiện qua trang web và cơ sở dữ liệu máy tính; sắp xếp và 
tiến hành các buổi triển lãm, hội nghị và hội thảo mang tính giáo dục và giải trí trong các 
lĩnh vực âm nhạc, viđêô, chương trình truyền hình, hình ảnh chuyển động, tin tức, thể 
thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan tới vui chơi giải trí; dịch 
vụ giáo dục dưới dạng các lớp học và các khóa đào tạo được cung cấp qua mạng máy tính 
về các đối tượng ở cấp đại học và các chủ đề như vui chơi giải trí, âm nhạc, hòa nhạc, 
viđêô, hình ảnh chuyển động, phát thanh, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi và các sự 
kiện văn hóa, và phần cứng máy tính và phần mềm ứng dụng; cung cấp các ấn phẩm điện 
tử để xem lướt qua trên mạng máy tính như sách, tờ rơi, sách mỏng quảng cáo, và các bản 
tin có chủ đề về giáo dục, vui chơi giải trí, phần cứng máy tính và phần mềm ứng dụng, và 
các chủ đề được nhiều đối tượng quan tâm.  

 
Nhóm 42: Cung cấp ứng dụng phần mềm có nội dung về âm nhạc, viđêô, chương trình 
truyền hình, hình ảnh chuyển động, thời sự và tin tức giải trí, thể thao, trò chơi, sự kiện 
văn hoá và chương trình liên quan tới giải trí. 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cài đặt trên thiết bị cầm tay của người sử dụng điện thoại 
di động để chơi các dữ liệu có hình; phần mềm máy tính sử dụng trong tổ chức, truyền, 
thao tác và rà soát văn bản, dữ liệu và dữ liệu âm thanh trên các thiết bị điện tử kỹ thuật số 
cầm tay và di động; phần mềm máy tính ứng dụng để ghi âm và thiết lập lịch và lịch trình, 
danh sách những việc cần làm và thông tin liên hệ; phần mềm trò chơi máy tính; và phần 
mềm máy tính cho các chức năng của đồng hồ và đồng hồ báo thức; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số cầm tay và di động để ghi âm, tổ chức, truyền, thao tác và rà soát văn bản, dữ 
liệu, âm thanh, hình ảnh, và các dữ liệu có hình; thiết bị ngoại vi và phụ kiện để sử dụng 
với thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và các thiết bị thông tin liên lạc và giải trí; trạm 
nối và giá đỡ để sử dụng với các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay; thiết bị phần cứng 
chuyên dụng để rà soát viđêô, hình ảnh, âm thanh, tệp tin dữ liệu (đầu đọc các phương 
tiện truyền thông cá nhân); phần cứng để kết nối đầu đọc các thiết bị đa phương tiện tới 
hệ thống nghe nhìn trong nhà và văn phòng, cụ thể là, đường dây nối mạng điện tử cho 
các tín hiệu âm thanh và hình ảnh; mạch nối của các bộ phận và phụ kiện điện tử và cơ 
khí cho các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động để ghi âm, tổ chức, truyền, thao 
tác và rà soát văn bản, dữ liệu, hình ảnh, tệp tin âm thanh và hình ảnh; bộ sạc pin; bộ 
nguồn pin; đầu nối, dây dẫn và dây cáp điện, và bộ nắn điện; thiết bị điều khiển từ xa có 
dây và không dây cho thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động; tai nghe vòng qua 
đầu và tai nghe; bộ khuếch đại âm thanh nổi và trạm cơ sở (vô tuyến) cho loa; bộ nắn điện 
âm thanh nổi trên xe ô tô; máy ghi âm; máy thu thanh; máy phát vô tuyến; thiết bị để xem 
phim đèn chiếu bằng ảnh, cụ thể là màn hình viđêô cho thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm 
tay và di động; hộp đựng để di chuyển, tất cả để sử dụng với thiết bị điện tử kỹ thuật số 
cầm tay và di động để ghi âm, tổ chức, truyền, thao tác, và rà soát văn bản, dữ liệu, âm 
thanh, hình ảnh, và các tệp tin hình ảnh.    

 
Nhóm 35: Cung cấp quầy bán hàng tự phục vụ, dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ qua  máy 
vi tính các sản phẩm kỹ thuật số và thiết bị tự phục vụ (thiết bị bán hàng tự động) sản 
phẩm có nội dung về âm nhạc, viđêô, chương trình truyền hình, hình ảnh chuyển động, tin 
tức giải trí và thời sự, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá và chương trình vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là cung cấp các tiện nghi tại điểm vui chơi giải 
trí bao gồm cung cấp nội dung về âm nhạc, viđêô, chương trình truyền hình, hình ảnh 
chuyển động, thời sự và tin tức giải trí, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá và chương trình 
liên quan tới giải trí được thể hiện qua trang web và cơ sở dữ liệu máy tính; sắp xếp và 
tiến hành các buổi triển lãm, hội nghị và hội thảo mang tính giáo dục và giải trí trong các 
lĩnh vực âm nhạc, viđêô, chương trình truyền hình, hình ảnh chuyển động, tin tức, thể 
thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan tới vui chơi giải trí; dịch 
vụ giáo dục dưới dạng các lớp học và các khóa đào tạo được cung cấp qua mạng máy tính 
về các đối tượng ở cấp đại học và các chủ đề như vui chơi giải trí, âm nhạc, hòa nhạc, 
viđêô, hình ảnh chuyển động, phát thanh, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi và các sự 
kiện văn hóa, và phần cứng máy tính và phần mềm ứng dụng; cung cấp các ấn phẩm điện 
tử để xem lướt qua trên mạng máy tính như sách, tờ rơi, sách mỏng quảng cáo, và các bản 
tin có chủ đề về giáo dục, vui chơi giải trí, phần cứng máy tính và phần mềm ứng dụng, và 
các chủ đề được nhiều đối tượng quan tâm.  

 
Nhóm 42: Cung cấp ứng dụng phần mềm có nội dung về âm nhạc, viđêô, chương trình 
truyền hình, hình ảnh chuyển động, thời sự và tin tức giải trí, thể thao, trò chơi, sự kiện 
văn hoá và chương trình liên quan tới giải trí. 
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(210) 4-2011-08568 (220) 09.05.2011 
  (441) 26.11.2012 

(731) EPIPHYTE CORPORATION    (BZ) 
Corner Hutson & Eyre Street, Blake 
Building, Suite 302 Belize City, Belize   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cài đặt trên thiết bị cầm tay của người sử dụng điện thoại di 
động để chơi các dữ liệu có hình; phần mềm máy tính sử dụng trong tổ chức, truyền, thao 
tác và rà soát văn bản, dữ liệu và dữ liệu âm thanh trên các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm 
tay và di động; phần mềm máy tính ứng dụng để ghi âm và thiết lập lịch và lịch trình, danh 
sách những việc cần làm và thông tin liên hệ; phần mềm trò chơi máy tính; và phần mềm 
máy tính cho các chức năng của đồng hồ và đồng hồ báo thức; thiết bị điện tử kỹ thuật số 
cầm tay và di động để ghi âm, tổ chức, truyền, thao tác và rà soát văn bản, dữ liệu, âm 
thanh, hình ảnh, và các dữ liệu có hình; thiết bị ngoại vi và phụ kiện để sử dụng với thiết bị 
điện tử kỹ thuật số cầm tay và các thiết bị thông tin liên lạc và giải trí; trạm nối và giá đỡ 
để sử dụng với các thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay; thiết bị phần cứng chuyên dụng để 
rà soát viđêô, hình ảnh, âm thanh, tệp tin dữ liệu (đầu đọc các phương tiện truyền thông cá 
nhân); phần cứng để kết nối đầu đọc các thiết bị đa phương tiện tới hệ thống nghe nhìn 
trong nhà và văn phòng, cụ thể là, đường dây nối mạng điện tử cho các tín hiệu âm thanh và 
hình ảnh; mạch nối của các bộ phận và phụ kiện điện tử và cơ khí cho các thiết bị điện tử kỹ 
thuật số cầm tay và di động để ghi âm, tổ chức, truyền, thao tác và rà soát văn bản, dữ liệu, 
hình ảnh, tệp tin âm thanh và hình ảnh; bộ sạc pin; bộ nguồn pin; đầu nối, dây dẫn và dây 
cáp điện, và bộ nắn điện; thiết bị điều khiển từ xa có dây và không dây cho thiết bị điện tử 
kỹ thuật số cầm tay và di động; tai nghe vòng qua đầu và tai nghe; bộ khuếch đại âm thanh 
nổi và trạm cơ sở (vô tuyến) cho loa; bộ nắn điện âm thanh nổi trên xe ô tô; máy ghi âm; 
máy thu thanh; máy phát vô tuyến; thiết bị để xem phim đèn chiếu bằng ảnh, cụ thể là màn 
hình viđêô cho thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động; hộp đựng để di chuyển, tất 
cả để sử dụng với thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay và di động để ghi âm, tổ chức, 
truyền, thao tác, và rà soát văn bản, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, và các tệp tin hình ảnh.   

 

Nhóm 35: Cung cấp quầy bán hàng tự phục vụ, dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ qua  máy 
vi tính các sản phẩm kỹ thuật số và thiết bị tự phục vụ (thiết bị bán hàng tự động) sản 
phẩm có nội dung về âm nhạc, viđêô, chương trình truyền hình, hình ảnh chuyển động, tin 
tức giải trí và thời sự, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá và chương trình vui chơi giải trí. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là cung cấp các tiện nghi tại điểm vui chơi giải 
trí bao gồm cung cấp nội dung về âm nhạc, viđêô, chương trình truyền hình, hình ảnh 
chuyển động, thời sự và tin tức giải trí, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá và chương trình 
liên quan tới giải trí được thể hiện qua trang web và cơ sở dữ liệu máy tính; sắp xếp và 
tiến hành các buổi triển lãm, hội nghị và hội thảo mang tính giáo dục và giải trí trong các 
lĩnh vực âm nhạc, viđêô, chương trình truyền hình, hình ảnh chuyển động, tin tức, thể 
thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa và các chương trình liên quan tới vui chơi giải trí; dịch 
vụ giáo dục dưới dạng các lớp học và các khóa đào tạo được cung cấp qua mạng máy tính 
về các đối tượng ở cấp đại học và các chủ đề như vui chơi giải trí, âm nhạc, hòa nhạc, 
viđêô, hình ảnh chuyển động, phát thanh, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi và các sự 
kiện văn hóa, và phần cứng máy tính và phần mềm ứng dụng; cung cấp các ấn phẩm điện 
tử để xem lướt qua trên mạng máy tính như sách, tờ rơi, sách mỏng quảng cáo, và các bản 
tin có chủ đề về giáo dục, vui chơi giải trí, phần cứng máy tính và phần mềm ứng dụng, và 
các chủ đề được nhiều đối tượng quan tâm.  
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Nhóm 42: Cung cấp ứng dụng phần mềm có nội dung về âm nhạc, viđêô, chương trình 
truyền hình, hình ảnh chuyển động, thời sự và tin tức giải trí, thể thao, trò chơi, sự kiện 
văn hoá và chương trình liên quan tới giải trí. 

 
 

(210) 4-2011-09128 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.23; 3.7.17 
(591) Xám, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Trung Dòng  (VN) 
Khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 06: Kẹp kính; băn lề cửa kính; kiềng giữ kính; tay nắm cửa phòng tắm kính; khóa 
cửa; bản lề cửa, nẹp kính phòng tắm; trụ cầu thang; lan can cầu thang; lan can ban công; 
trụ ban công (tất cả đều bằng kim loạl). 

 

Nhóm 11: Phòng tắm kính; bồn rửa chén. 
 

Nhóm 20: Kệ bồn rửa mặt (kệ lavabo); kệ ly; kệ (giá kệ); kệ (giá) để chén; kệ (giá) để 
rượu; tủ chén (tủ bát), giá treo xoong nồi; kệ góc (giá kệ đặt ở góc nhà); móc áo (không 
bằng kim loại); móc treo khăn (không bằng kim loại); thanh dùng để treo khăn. 

 

Nhóm 21: Khay đựng xà phòng. 
 
 

(210) 4-2011-10585 (220) 31.05.2011 
 (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, hồng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13107 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.1.6 
(591) Xanh, đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Bánh Pháp  (VN) 
818/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh quy, bánh mỳ, bột làm bánh ngọt, sô cô la, đồ trang trí bánh 
ngọt (có thể ăn được).  

 
 

(210) 4-2011-15629 (220) 29.07.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.5; A1.1.10 
(731) Công ty cổ phần NEWMAT (VN)  

(VN) 
Phòng 301, tòa B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Xốp cách nhiệt; tôn cách nhiệt.  
 

Nhóm 19: Tấm lợp phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, giới thiệu, xuất nhập khẩu: tôn cách nhiệt, xốp cách nhiệt, 
tấm lợp.  

 
 

(210) 4-2011-15681 (220) 01.08.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Đỏ, nghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Đông Nam á   (VN) 
79 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: ổn áp, biến áp. 
 
 

(210) 4-2011-15683 (220) 01.08.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất xây 
dựng Hưng Long Phước   (VN) 
Lô B4, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 37: Thi công nền móng.  
 

Nhóm 39: Kinh doanh vận tải bằng ô tô, đường thủy nội địa.  
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(210) 4-2011-16376 (220) 10.08.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư Sài Gòn Kiến Phú  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua, bán, cho thuê) bất động sản; tư vấn, môi giới bất động sản; 

tư vấn và môi giới thế chấp.  
 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý về thủ tục đầu tư.  
 
 

(210) 4-2011-20197 (220) 28.09.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, hồng 
(731) PENTI CORAP SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI  (TR) 
Evren Mahallesi Tufan Sokak No: 36/2, 
Gunesli, Bagcilar Istanbul / Turkey  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (quần áo mặc bên trong và quần áo mặc bên ngoài), ngoại trừ quần áo 

bảo hộ; tất; giày dép; mũ nón và khăn đội đầu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng (bao gồm cả tổ chức triển 
lãm và hội chợ cho mục đích thương mại); quản trị kinh doanh và quản lý kinh doanh và 
tư vấn liên quan tới những vấn đề này (bao gồm cả dịch vụ kế toán); đại lý xuất nhập 
khẩu; sắp xếp và tổ chức các cuộc bán đấu giá công khai; giới thiệu các loại sản phẩm 
(không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm này.   

 
 

(210) 4-2011-21794 (220) 17.10.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM XNK Việt 
Trung 6886  (VN) 
Xuân Quang, Đội Bình, ứng Hòa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô  và các thiết bị công nghiệp như vòng bi 
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(210) 4-2011-21909 (220) 17.10.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1 
(591) Xanh đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Nhật Bản Thành  

(VN) 
ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa; chìa khoá.  
 

Nhóm 21: Đồ dùng gia đình như: cây lau nhà, giẻ lau nhà, bàn chải, ly nhựa.  
 
 

(210) 4-2011-23473 (220) 04.11.2011 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL, Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2011-24865 (220) 22.11.2011 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) NIKON CORPORATION   (JP) 

12 - 1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất ( dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, nông nghiệp, nghề làm 

vườn và lâm nghiệp); chất dính (không dùng cho mục đích văn phòng phẩm hoặc gia 
dụng); chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; phân bón; men tráng gốm; mát tít dùng 
để gắn kính; mát tít (chất gắn/kết dính có dầu); axit béo bậc cao; chất khoáng phi kim 
loại, cụ thể là phốt pho, canxi cácbua, magiê cácbônát, lưu huỳnh, cát làm khuôn (cát 
đúc), cao lanh, đá tan (hoạt thạch), muối khoáng, đất điatome, đất sét axit, barít, diêm 
tiêu, graphit tự nhiên, ®«l«mit, cri«lit, bent«nit, b«xit, fluorit, magiªzit, alunit và quặng 
phốt phát; đồ dùng nhiếp ảnh, cụ thể là thuốc tráng phim ảnh, nhũ tương ảnh, giấy ảnh, 
chất nhạy sáng dùng cho nhiếp ảnh, chế phẩm hoá học dùng cho nhiếp ảnh, chất khử dùng 
cho nhiếp ảnh, giấy để in phơi ảnh dùng cho nhiếp ảnh, tấm kính phủ nhũ tương bắt sáng 
dùng cho nhiếp ảnh, bột nổ dùng cho nhiếp ảnh, thuốc hãm giữ hình (để tráng phim) dùng 
trong nhiếp ảnh, phim nhiếp ảnh chưa phơi sáng; giấy thử hóa học; chất làm ngọt nhân tạo 
(chế phẩm hóa học); bột và tinh bột dùng trong công nghiệp. 
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Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y và vệ sinh; giấy dầu dùng cho mục đích y tế; mặt nạ 
vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); màng mỏng dược phẩm để bọc thuốc khi uống để 
không cảm thấy mùi vị của thuốc; gạc để băng bó; viên nhộng để chứa thuốc; miếng che 
mắt dùng cho mục đích y tế; miếng che tai dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh; băng vệ 
sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông để thấm hút; 
cao dán; băng dùng để băng bó; dung dịch colođion dùng cho mục đích dược phẩm; tấm 
đệm ngực y tế cho phụ nữ trong thời kỳ cho con bú; vật liệu nha khoa; vòng đeo tay dùng 
cho mục đích y tế; khăn tã vệ sinh dùng cho người mất khả năng kiềm chế; giấy bắt ruồi, 
giấy chống nhậy (mọt) cắn; đường sữa (đường lactoza); sữa bột (dùng cho trẻ sơ sinh); 
tinh dịch dùng để thụ tinh nhân tạo; gạc bông dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 06: Kim loại màu. 

 
Nhóm 07: Máy và dụng cụ gia công kim loại; máy và thiết bị mỏ; máy và thiết bị xây 
dựng; máy và thiết bị chất và bốc dỡ hàng; máy và thiết bị đánh cá; máy và thiết bị xử lý 
hóa chất; máy và thiết bị dệt; máy và thiết bị xử lý đồ ăn và đồ uống dùng cho mục đích 
công nghiệp; máy và thiết bị làm gỗ xẻ, đồ gỗ, lớp gỗ mặt (vơ-nia) hoặc gỗ dán; máy và 
thiết bị làm bột giấy, làm giấy hoặc các sản phẩm từ giấy; máy và thiết bị in hoặc đóng 
sách dùng cho mục đích công nghiệp; máy may (máy khâu); máy và dụng cụ cày (không 
phải là công cụ cầm tay); máy và dụng cụ xới đất; máy và dụng cụ thu hoạch (gặt hái); 
máy và dụng cụ xử lý sợi thực vật (để bổ sung vật liệu sợi thực vật thô trong nông 
nghiệp); máy ép cỏ khô (thức ăn cho súc vật); máy cắt cỏ khô làm thức ăn cho súc vật; 
máy trộn cỏ khô (thức ăn cho súc vật); máy xay/nghiền cỏ khô (thức ăn cho súc vật) thành 
bánh; máy lọc sữa; máy vắt sữa; máy nuôi gà con; lò ấp trứng; máy và dụng cụ nuôi tằm; 
máy đóng giày; máy thuộc da; máy xử lý thuốc lá; máy và thiết bị sản xuất đồ thủy tinh; 
máy và thiết bị sơn; máy và thiết bị đóng gói hoặc bao gói hàng hóa; mâm quay ở bàn làm 
đồ gốm (chạy bằng điện); máy và thiết bị xử lý chất dẻo; máy và thiết bị sản xuất các sản 
phẩm cao su; máy và thiết bị gia công đá; động cơ không chạy điện, không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ (không phải cối xay nước và cối xay gió); các bộ phận của 
động cơ không chạy điện dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; cối xay nước (cối xay 
vận hành bằng sức nước); cối xay gió (cối chạy bằng sức gió tác động những cánh dài 
quay trên một trục giữa); máy và công cụ chạy bằng khí nén hoặc thủy lực; máy phân 
phối băng dính; máy dán tem tự động; máy giặt tự động dùng cho mục đích công nghiệp; 
máy trộn thức ăn dùng cho mục đích thương mại; máy bóc vỏ thức ăn dùng cho mục đích 
thương mại; máy rửa bát đĩa dùng cho mục đích công nghiệp; máy cắt, chặt và thái lát 
thức ăn dùng cho mục đích thương mại; máy và thiết bị đánh bóng xi ván sàn chạy điện 
dùng cho mục đích công nghiệp; máy hút bụi chân không dùng cho mục đích công 
nghiệp; máy rửa bát đĩa dùng cho mục đích gia dụng; máy đánh bóng xi ván sàn chạy 
diện dùng cho mục đích gia dụng; máy giặt dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi 
chân không dùng cho mục đích gia dụng; máy trộn thức ăn chạy điện (dùng cho mục đích 
gia dụng); hệ thống đỗ xe cơ khí; hệ thống rửa xe cộ; thiết bị phun chạy bằng điện dùng 
để tẩy uế, diệt côn trùng và khử mùi (không dùng cho mục đích nông nghiệp); càng, trục 
hoặc trục đĩa (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); ổ trục (bộ phận của máy 
móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); khớp nối trục (bộ phận của máy 
móc không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); ổ trục (bộ phận của máy móc 
không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); trục truyền động và khớp truyền động 
dùng cho máy móc (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); ống giảm xóc (bộ 
phận của máy, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); lò xo (bộ phận của máy, 
không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); phanh (bộ phận của máy, không dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ); van (bộ phận của máy, không dùng cho phương tiện 
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giao thông trên bộ); máy xén cỏ; thiết bị kéo rèm chạy điện; máy và thiết bị nén chất thải; 
máy nghiền chất thải; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; động cơ xoay chiều (động cơ 
AC) và động cơ một chiều (động cơ DC) (không bao gồm loại dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ nhưng bao gồm các bộ phận dùng cho các loại động cơ xoay chiều và động 
cơ một chiều); máy phát điện xoay chiều (máy phát điện AC); máy phát điện một chiều 
(máy phát điện DC); chổi than của máy phát điện; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn; 
máy và hệ thống sản xuất tinh thể lỏng; máy và thiết bị đánh bóng miếng vật liệu bán dẫn; 
các bộ phận và phụ kiện của máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn; các bộ phận và phụ 
kiện của máy và hệ thống sản xuất tinh thể lỏng; các bộ phận và phụ kiện của máy và 
thiết bị đánh bóng miếng vật liệu bán dẫn; máy vắt chanh dùng điện. 

 
Nhóm 09: Thiết bị nhiếp ảnh và các bộ phận và phụ kiện của chúng; máy ảnh và các bộ 
phận và phụ kiện của máy ảnh; máy ảnh kỹ thuật số và các bộ phận và phụ kiện của máy 
ảnh kỹ thuật số; ống kính máy ảnh; pin và thiết bị sạc pin dùng cho máy ảnh và máy ảnh 
kỹ thuật số; điều khiển từ xa dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; hộp đựng dùng 
cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số (đồ chuyên dụng đi kèm theo máy); dây đeo dùng 
cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số (đồ chuyên dụng đi kèm theo máy); ống nhòm; kính 
viễn vọng; dụng cụ đo khoảng cách; phần mềm máy tính dùng để chỉnh sửa và quản lý 
ảnh và phim; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được); máy và dụng cụ đo không 
tiếp xúc; phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy chiếu tinh thế lỏng; máy ảnh với máy chiếu 
tinh thể lỏng; máy ảnh kỹ thuật số và máy chiếu tinh thể lỏng; kính hiển vi; kính hiển vi 
điện tử;  kính hiển vi dùng trong sinh học; kính hiển điện tử tia X; kính một mắt; kính đeo 
mắt; kính mắt; mắt kính; đồ đeo mắt, cụ thể là kính râm; thấu kính dùng cho kính mắt; 
thấu kính quang học; thấu kính dùng cho kính đeo mắt; thấu kính dùng cho kính mắt; 
thấu kính dùng cho mắt kính; thấu kính dùng cho đồ đeo mắt; gọng kính đeo mắt; thẻ nhớ 
thể rắn; thẻ SD; thẻ nhớ cực nhanh (thẻ flash); hệ thống quan sát và nuôi cấy tế bào (dùng 
cho mục đích khoa học); hệ thống quan sát và nuôi cấp tế bào (dùng cho phòng thí 
nghiệm); kính lúp; khung ảnh kỹ thuật số; kính ngắm dùng cho súng; kính ngắm xa dùng 
cho súng; thiết bị phơi sáng chất bán dẫn (thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh sử dụng chất bán 
dẫn); thiết bị phơi sáng tinh thể lỏng (thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh sử dụng tinh thể 
lỏng); thiết bị kiểm tra chất bán dẫn; thiết bị kiểm tra tinh thể lỏng; các bộ phận và phụ 
kiện của thiết bị kiểm tra chất bán dẫn; các bộ phận và phụ kiện của thiết bị kiểm tra tinh 
thể lỏng, cụ thể là giá máy ảnh, thị kính của máy ảnh, bộ lọc và bộ trượt, ống thị kính của 
máy ảnh, mô đun trung gian, đèn chiếu phản xạ, bệ dùng cho máy ảnh, hộp sáng, giá đỡ 
ống kính và thiết bị ngưng; bao (túi) chuyên dụng dùng cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh 
(đi kèm theo máy); bộ lọc tia cực tím dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; bộ lọc 
dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; bóng đèn chớp dùng cho máy ảnh và máy ảnh 
kỹ thuật số; đèn chớp dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; bộ phận nhả cửa trập 
dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; cửa trập dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ 
thuật số; phim dương bản (nhiếp ảnh); ống cuộn dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật 
số; giá đỡ cho thiết bị nhiếp ảnh; kính dương bản (nhiếp ảnh); bộ ngắm dùng cho máy ảnh 
và máy ảnh kỹ thuật số; giá ba chân dùng cho máy ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; đèn chiếu 
phản truyền; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị đầu cuối cầm tay; máy 
quét (thiết bị xử lý dữ liệu); máy ảnh thiết bị tích điện kép (máy ảnh CCD); miếng dính 
trang trí dùng cho máy ảnh; cổng USB; thiết bị đọc thẻ nhớ cực nhanh (thẻ flash); phần 
mềm trò chơi video. 

 
Nhóm 10: Núm vú giả cho trẻ em bú bình; gối chườm nước đá (dùng cho mục đích y tế); 
băng tam giác dùng trong ngành y; băng hỗ trợ cho việc băng bó; dây ruột mèo để khâu 
vết mổ; cốc để uống sữa cho trẻ em bú (dùng cho mục đích y tế); ống nhỏ giọt có vạch đo 
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dung lượng (ống pipet) (dùng cho mục đích y tế); núm vú giả; túi chườm đá dùng cho 
mục đích y tế; giá kẹp túi chườm đá dùng cho mục đích y tế; bình sữa cho trẻ em bú; bình 
chân không dùng để chăm sóc bệnh nhân; băng bảo vệ ngón tay (dùng cho mục đích y 
tế); dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; màng nhĩ nhân tạo; vật liệu trám hoặc làm 
giả (chân, tay) không dùng cho nha khoa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho công 
nghiệp; thiết bị xoa bóp chạy điện dùng cho gia đình; găng tay dùng cho mục đích y tế; lọ 
(ống) đựng nước tiểu để xét nghiệm (dùng cho mục đích y tế); bô vệ sinh dùng cho bệnh 
nhân; dụng cụ lấy ráy tai; thiết bị chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; máy trợ thính dùng 
cho người điếc; mắt nhân tạo; thấu kính (nội nhãn cầu nhân tạo) cho phẫu thuật cấy ghép 
kính soi đáy mắt; ống nội soi dạ dày; thiết bị đo áp lực máu trong động mạch (huyết áp 
kế); dụng cụ bảo vệ thính giác; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị kiểm tra dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị Rơn-gen dùng cho mục đích y tế; thiết bị bảo vệ chống lại tia Rơn-gen 
dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Bộ chậu và bệ xí vệ sinh; bộ thiết bị nhà tắm; thiết bị sấy khô (dùng để xử lý 
hóa chất); bộ thu hồi nhiệt (dùng để xử lý hóa chất); nồi hơi (dùng để xử lý hóa chất); 
thiết bị bay hơi (dùng để xử lý hóa chất); thiết bị chưng cất (dùng để xử lý hóa chất); bộ 
trao đổi nhiệt (dùng để xử lý hóa chất); thiết bị tiệt trùng sữa; lò đốt dùng trong công 
nghiệp; lò phản ứng hạt nhân (lò phản ứng nguyên tử); thiết bị sấy cỏ làm thức ăn cho gia 
súc; nồi hơi công nghiệp; thiết bị điều hòa không khí (dùng cho mục đích công nghiệp); 
máy và thiết bị làm đông lạnh; thiết bị sấy khô đồ giặt là (chạy điện, dùng cho mục đích 
công nghiệp); máy và thiết bị dùng cho thẩm mỹ viện và hiệu cắt tóc (không bao gồm ghế 
cắt tóc), cụ thể là thiết bị hấp khăn tắm bằng hơi (cho mục đích làm đầu), máy sấy tóc 
dùng cho thẩm mỹ viện, thiết bị hấp tóc dùng cho thẩm mỹ viện, chậu gội đầu dùng cho 
hiệu cắt tóc; thiết bị nấu nướng dùng cho mục đích công nghiệp; máy và hệ thống sấy khô 
bát đĩa dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng cho mục đích 
công nghiệp; vòi nước; van điều chỉnh mức nước trong bình/thùng chứa; đầu vặn vòi nước 
của ống dẫn; thùng xử lý nước thải (dùng cho mục đích công nghiệp); hố rác tự hoại 
(dùng cho mục đích công nghiệp); lò đốt rác dùng cho mục đích công nghiệp; lò đốt rác 
dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm nóng nước sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị 
lọc (làm sạch) nước; đèn điện và thiết bị chiếu sáng; thiết bị và dụng cụ làm nóng chạy 
điện dùng trong gia đình; vòng đệm của vòi nước; thiết bị làm nóng nước dùng ga (dùng 
cho mục đích gia dụng); thiết bị làm nóng để nấu ăn không chạy bằng điện (dùng cho 
mục đích gia dụng); bàn nấu ăn (bộ phận không tách rời của hệ thống bếp đun nấu); bồn 
rửa (chậu rửa gắn cố định); tủ đựng đá ăn (dùng cho mục đích gia dụng, không di chuyển 
được); tủ làm lạnh đá ăn (dùng cho mục đích gia dụng); thiết bị lọc nước máy dùng cho 
mục đích gia dụng; bồn tắm; đèn lồng giấy loại đứng (đèn Andon cổ truyền của Nhật); 
đèn lồng giấy loại di chuyển được (đèn Chochin cổ truyền của Nhật); đèn dùng khí đốt 
(ga); đèn dầu; chụp đèn; lồng ấp có cán dài để sưởi (không chạy điện); thiết bị sưởi bỏ túi; 
thanh nhiên liệu dùng cho thiết bị sưởi bỏ túi kiểu Nhật (Kairo-bai); bình đun nước nóng 
(để sưởi ấm chân trên giường); bộ ghế vệ sinh có tia nước rửa; thiết bị phân phối chất tẩy 
uế trong phòng vệ sinh; chậu vệ sinh; ghế ngồi dùng cho chậu vệ sinh kiểu Nhật; thùng xử 
lý nước thải dùng cho mục đích gia dụng; hố rác tự hoại dùng cho mục đích gia dụng; 
thiết bị sưởi ấm không chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy pha cà phê chạy điện; 
máy tạo độ ẩm; đèn pin LED; lò nướng bánh chạy bằng điện; máy khuấy dùng cho bồn 
tắm nước nóng (Yukakibo) (thiết bị dùng cho bồn tắm); chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị 
vệ sinh). 

 

Nhóm 13: ống ngắm lắp ở súng trường; ống ngắm dùng cho nỏ; thiết bị ngắm dùng cho 
vũ khí (trừ kính ngắm); thiết bị ngắm dùng cho súng (pháo) (trừ kính ngắm). 
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Nhóm 14: Kim loại quý; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hộp đựng đồ trang sức; 
cúp (giải thưởng khi giành chiến thắng trong cuộc thi) (làm bằng kim loại quý); kỷ niệm 
chương (làm bằng kim loại quý); đồ trang sức cá nhân (ngoại trừ khuy măng sét); khuy 
măng sét; đá quý dạng bán thành phẩm và vật liệu giả đá quý; đá quý dạng thô; đồ trang 
trí giày làm bằng kim loại quý; đồng hồ; huy hiệu dạng cài làm bằng kim loại quý; vòng 
đeo chìa khóa làm bằng kim Ioại quý. 

 
Nhóm 16: Hồ dán hoặc chất dính khác dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; xi 
(sáp) niêm phong; thanh chèn dòng của máy in; chữ in; máy in địa chỉ; ruy băng mực; 
máy dập ghim chạy điện dùng cho văn phòng; máy dán phong bì dùng cho văn phòng; 
máy xóa con dấu (máy văn phòng); dụng cụ vẽ; máy đánh chữ; máy viết séc; máy in rô-
nê-ô; thiết bị sao chép dạng dập nổi; máy hủy giấy (dùng cho văn phòng); máy đóng dấu; 
thiết bị sao chép hồi chuyển; khuôn đánh dấu dùng cho văn phòng; thiết bị gọt bút chì 
chạy điện; bút lông dùng cho người làm nghề trang trí; tã giấy dùng cho trẻ em; thùng 
chứa để đóng gói làm bằng giấy dùng trong công nghiệp; màng mỏng bằng chất dẻo dùng 
để gói thức ăn dùng cho mục đích gia dụng; túi giấy để đựng rác (dùng cho mục đích gia 
dụng); túi bằng chất dẻo để đựng rác (dùng cho mục đích gia dụng); giấy in sẵn hoa văn 
dùng để trang trí; phấn cho thợ may; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; khăn lau tay vệ 
sinh bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn tay 
bỏ túi bằng giấy; thẻ hành lý; vé xổ số in sẵn (không phải là đồ chơi); khăn trải bàn ăn 
bằng giấy; giấy và bìa cứng; văn phòng phẩm và đồ dùng học tập; ấn phẩm; tranh vẽ và 
các tác phẩm thư pháp; ảnh chụp; giá dựng ảnh chụp; lịch; tập anbom; tạp chí (định kỳ); 
sách; báo chí; giấy dính (văn phòng phẩm); danh thiếp. 

 
Nhóm 18: Khung của túi xách tay; khung của ví; móng ngựa; bao chứa dùng để đóng gói 
bằng da dùng trong công nghiệp; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi xách và các sản 
phẩm tương tự; túi nhỏ và các sản phẩm tương tự; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); ô và các bộ phận của ô; gậy chống; ba toong; các bộ phận bằng kim loại của ba 
toong và gậy chống; tay nắm của ba toong và gậy chống; yên cương; dây đai bằng da; da 
sống; da động vật; da thuộc; túi dải rút; túi may chần; ví đựng danh thiếp; ví đựng danh 
thiếp kinh doanh; hộp đựng chìa khóa (bằng da thuộc); túi mua hàng; ba lô; túi xách tay. 

 
Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa; kính thô hoặc kính thành phẩm (không dùng trong xây dựng); 
máng ăn cho động vật (máng ăn cho vật nuôi); vòng đeo cho gia cầm; cái xiên để nướng 
(bằng kim loại); bàn chải nhà tắm; bàn chải bằng kim loại; bàn chải dùng cho ống dẫn 
(nước, khí); bàn chải công nghiệp; bàn chải dùng để cọ tàu thủy; găng tay dùng cho mục 
đích gia dụng; đồ đựng làm bằng thuỷ tinh dùng trong công nghiệp (không bao gồm nút 
đậy, nút vặn và tấm phủ bằng thủy tinh), cụ thể là hộp làm bằng thuỷ tinh, bình cầu thuỷ 
tinh (đồ đựng), bình bẹt làm bằng thuỷ tinh (đồ chứa đựng), bình thuỷ tinh (bình đựng cỡ 
lớn), cốc thuỷ tinh (đồ đựng), lọ thuỷ tinh (đồ đựng); đồ đựng làm bằng thuỷ  tinh dùng 
trong công nghiệp để đựng đồ uống; đồ đựng làm bằng thuỷ tinh dùng trong công nghiệp 
để đựng mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc cụ thể là, bát thuỷ tinh, bình thuỷ tinh (bình đựng 
cỡ lớn), lọ thuỷ tinh (đồ đựng); đồ đựng làm bằng gốm sứ dùng trong công nghiệp, cụ thể 
là hộp làm bằng sứ, bình cầu bằng sứ (đồ đựng), bình bẹt làm bằng sứ (đồ đựng), bình sứ 
(bình đựng cỡ lớn), cốc sứ (đồ đựng), lọ sứ (đồ đựng); đồ đựng làm bằng gốm sứ dùng 
trong công nghiệp để đựng đồ uống; đồ đựng làm bằng gốm sứ dùng trong công nghiệp để 
đựng mỹ phẩm; đồ đựng làm bằng gốm sứ dùng trong công nghiệp để đựng thực phẩm; đồ 
đựng làm bằng gốm sứ dùng trong công nghiệp để đựng thuốc; nút đậy bằng thủy tinh 
(dùng cho vật chứa dùng để bao gói trong công nghiệp); nắp đậy bằng thuỷ tinh (dùng cho 
đồ đựng dùng trong công nghiệp); nồi và chảo nấu (không dùng điện); bình cà phê (không 
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dùng điện); ấm đun nước đúc bằng sắt kiểu Nhật không dùng điện (ấm Tetsubin); ấm đun 
nước (không dùng điện); bộ đồ ăn (ngoại trừ dao, dĩa, thìa); hộp giữ lạnh có thể vận 
chuyển được (không dùng điện); hòm đựng gạo; lọ thuỷ tinh dùng để đựng thực phẩm; 
bình bẹt đựng đồ uống cho người đi du  lịch; phích đựng chất lỏng (bình cách nhiệt); xô 
đựng đá; dụng cụ đánh kem (không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng); dụng cụ để 
lọc dạng lưới dùng để nấu ăn; lọ đựng hạt tiêu; lọ đựng đường; lọ trộn muối; cốc đựng 
trứng để ăn; vật dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu khăn ăn (không làm bằng kim loại 
quý); khay (dùng cho mục đích gia dụng); hộp đựng tăm; cái chao/cái sàng (dụng cụ nhà 
bếp); dụng cụ lắc/trộn (bình trộn hỗn hợp đồ uống); muôi để múc cơm kiểu Nhật (muôi 
Shamoji); dụng cụ xay cà phê và xay tiêu vận hành bằng tay; phễu dùng để nấu ăn; chày 
gỗ kiểu Nhật (Surikogi); cối bằng đất nung kiểu Nhật (Suribachi); khay hoặc giá để thức 
ăn kiểu Nhậr (Zen); vật dụng mở nút chai; cái nạo (dụng cụ gia đình); thìa xúc bánh kem 
mứt; miếng lót xoong/chảo; đũa; hộp đựng đũa; cái muôi (môi) để múc thức ăn; cái rây và 
cái giần sàng dùng để nấu ăn; thớt để chặt dùng cho nhà bếp; trục cán bột (dùng để nấu 
ăn); vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); tăm; máy vắt chanh (không dùng điện); khuôn bánh 
quế (không dùng điện); dụng cụ làm sạch và dụng cụ rửa, cụ thể là nùi để cọ rửa dùng cho 
nhà bếp, lông cứng động vật (dùng làm đồ để chải), chổi, đồ dùng để chải, bàn chải rửa 
bát đĩa, chổi điện (trừ bộ phận của máy móc), chổi để làm sạch bình chứa và đồ chứa, bàn 
chải đánh giày, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, giẻ lau để làm sạch, thiết bị lau bụi 
không dùng điện, cái kẹp phơi quần áo, chậu  (đồ chứa đựng), bàn chải cọ rửa, cái hót rác, 
xô, giẻ lau nhà, giá phơi quần áo; tấm ván để là (bàn để là); bình xịt dùng cho thợ may để 
xịt vào vải trong quá trình may; tấm ván để là kiểu Nhật (Kotedai); ván dùng để trộn 
thuốc đánh dấu của thợ may (Hera-dai); thùng/xô dùng trong nhà tắm; vật dụng tắt nến; 
giá đỡ nến; vật dụng sàng than xỉ dùng cho mục đích gia dụng; thùng đựng than; vỉ đập 
ruồi; bẫy chuột; chậu hoa; bình tưới; bát đựng thức ăn cho vật nuôi; bàn chải dùng cho vật 
nuôi; đồ vật để nhai dùng cho chó nuôi trong nhà (không ăn được); bể cá trong nhà và các 
phụ kiện của chúng; lồng chim; bể tắm cho chim; bàn chải quần áo; bô vệ sinh để trong 
phòng; giá để giấy vệ sinh; lợn tiết kiệm để bỏ tiền (không bằng kim loại); bùa may mắn 
của Nhật Bản (Omamori) (không bằng kim loại); quẻ bói của Nhật Bản thường người 
Nhật Bản rút khi đi chùa cầu may mắn đầu năm (Omikuji); hộp bằng kim loại để chia 
khăn giấy; vật dụng để xỏ/tháo ủng; dụng cụ chia xà phòng; lọ hoa; bát để cắm hoa; 
chuông gió; biển hiệu đứng bằng thủy tinh hoặc gốm sứ; lư đốt xông nước hoa; bàn chải 
đánh răng dùng điện; dụng cụ mỹ phẩm và vệ sinh (không bao gồm bàn chải đánh răng 
dùng điện); bàn chải giày; cái bót để xỏ giày; vải để lau giày; dụng cụ lau giày cầm tay; 
cốt giày (khung giữ dáng cho giày); bộ dụng cụ nấu ăn có thể di chuyển được dùng cho 
hoạt động ngoài trời; lông cứng của lợn dùng để làm bàn chải; cốc vại (không làm bằng 
kim loại quý); ca; bình đựng nước uống; chai/lọ đựng nước; phích đựng chất lỏng; cốc 
uống nước; bình uống nước; hộp đựng bữa ăn trưa. 

 
Nhóm 24: Vải dệt; vải dệt kim; vải nỉ và vải không dệt; vải dầu; vải hồ gôm không thấm 
nước (không phải văn phòng phẩm); vải tráng cao su; vải giả da động vật; nguyên liệu để 
lọc làm bằng vải dệt; vật dụng cá nhân làm bằng vải dệt (không dùng để mặc), cụ thể là 
khăn mặt bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, mảnh vải nhỏ để lót mũ, khăn ăn bằng vải, 
chăn đắp bằng vải in, khăn vải dùng để tẩy trang, khăn tắm bằng vải; màn chống muỗi; ga 
trải giường; miền bông; vỏ bọc đệm và vỏ bọc miền bông (bằng vải lanh); vải bọc đệm 
(đệm không nhồi bông); vỏ gối (áo gối); chăn; vải để lau khô bát đĩa (không phải để làm 
sạch); rèm tắm bằng vải hoặc chất dẻo; biểu ngữ và cờ (không làm bằng giấy); tấm phủ bệ 
xí làm bằng vải; tấm phủ ghế ngồi làm bằng vải; tấm trướng treo tường làm bằng vải; rèm 
làm bằng vải hoặc chất dẻo; khăn trải bàn (không làm bằng giấy); trướng (rèm rủ dày); 
vải liệm (vải để bọc xác); vải dùng để may quần áo cho tử thi trong tang lễ (Kyokatabira 
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kimono); màn che bằng vải sọc đen trắng của Nhật Bản (Kuroshiro- maku); màn che bằng 
vải sọc đỏ trắng của Nhật Bản (Kohaku-maku); vải phủ bàn chơi bi-a (vải len tuyết dài); 
nhãn mác bằng vải; vải tráng nhựa vinyl. 

 
Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần; xà cạp 
(dải vải tạo thành chỗ eo lưng của quần áo, nhất là đầu quần hay váy); thắt lưng dùng cho 
trang phục; đồ đi chân (trừ giày cao cổ dùng cho thể thao); trang phục dùng trong các lễ 
hội hóa trang; quần áo để chơi thể thao; giày cao cổ dùng cho thể thao; giày dùng cho 
cưỡi ngựa; áo gilê (áo chẽn không tay); áo vét (quần áo); áo mưa; mũ lưỡi trai; mũ; đồ đội 
đầu; cổ tay áo (trang phục); quần áo mặc ngoài để chơi thể thao; tạp dề (trang phục); áo 
thun ngắn tay. 

 
Nhóm 28: Sáp bôi cho ván trượt tuyết; máy và thiết bị trò chơi đặt trong khu vui chơi giải 
trí (trừ máy trò chơi vi đi ô trong nhà); đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi; búp bê; 
trò chơi cờ vây; trò chơi bài Nhật Bản (bài Utagaruta); trò chơi cờ Nhật Bản (Shogi); xúc 
xắc; trò chơi xúc xắc Nhật Bản; cốc chơi xúc xắc; trò chơi tìm kim cương; trò chơi cờ; trò 
chơi cờ đam (bộ cờ đam); thiết bị để làm ảo thuật; cờ đô-mi-nô; bài lá; trò chơi bài Nhật 
Bản (bài Hanafuda); bài mạt chược; máy và thiết bị trò chơi; thiết bị chơi bi-a; thiết bị thể 
thao; đồ câu cá; dụng cụ bắt côn trùng (để sưu tập); đồ chơi; dụng cụ chơi gôn; dụng cụ 
bắn cung. 

 
Nhóm 30: Chất liên kết cho kem lạnh; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; chế 
phẩm làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm (không 
làm từ tinh dầu); trà; cà phê và ca cao; đá lạnh (ăn được); bánh kẹo, bánh mỳ và bánh bao 
nhỏ; bột nhão làm từ đậu tương (gia vị); nước xốt gia vị dạng lỏng đã len men (sốt 
worcester); nước xốt thịt; nước xốt cà chua nấm; nước tương (xì dầu); giấm; hỗn hợp 
giấm; nước tương gia vị (Soba-tsuyu); nước xốt cho sa lát; nước xốt trắng; xốt may-on-ne; 
nước xốt cho thịt nướng; đường viên; đường Fructoza (dùng cho thực phẩm); đường tinh 
thể (không phải bánh kẹo); đường; mantoza (dùng cho thực phẩm); mật ong (dùng cho 
thực phẩm); đường Glucoza cho thực phẩm; xi rô tinh bột dạng nghiền (dùng cho thực 
phẩm); xi rô tinh bột (dùng cho thực phẩm); muối ăn trộn với hạt vừng; muối nấu ăn; bột 
vừng (bột làm từ hạt vừng rang và nghiền) [gia vị]; muối cần tây (hỗn hợp từ muối và các 
loại hạt để làm gia vị cho thực phẩm); gia vị umami (một trong những vị cơ bản có thành 
phần chính là glutamate); gia vị; hỗn hợp kem lạnh; hỗn hợp kem trái cây; cà phê chưa 
rang (chưa xử lý); chế phẩm ngũ cốc; bột làm từ nhân quả hạnh đào nghiền nhỏ; bánh bao 
nhân thập cẩm kiểu Trung Quốc (bánh Gyoza, đã nấu); bánh xăng uých; bánh bao hấp 
kiểu Trung Quốc (bánh Shumai, đã nấu); món cơm cuốn (sushi) của Nhật Bản; bánh rán 
nhân bạch tuộc (món Takoyaki); bánh bao hấp nhân thịt băm (món Niku-manjuh); bánh 
hăm-bơ-gơ; bánh pizza; cơm trưa đóng hộp (đã chuẩn bị); bánh mỳ kẹp xúc xích nóng 
(món hot dog); bánh hấp thịt; bánh nhân thịt; bột men; gạo mạch nha lên men (Koji); 
men; bột nở; hỗn hợp bánh kẹo ăn liền; sản phẩm phụ của gạo dùng cho thực phẩm (cặn 
rượu sake); gạo đã xát vỏ; cháo yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột mì cho thực 
phẩm; gluten cho thực phẩm. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống và máy sản xuất chất bán dẫn; lắp đặt hệ thống và máy sản 
xuất tinh thể lỏng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và hệ thống sản xuất tinh thể lỏng; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
thiết bị nhiếp ảnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy ảnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy ảnh 
kỹ thuật số; sửa chữa hoặc bảo dưỡng ống kính máy ảnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị 
và dụng cụ quang học; sửa  chữa hoặc bảo dưỡng kính hiển vi; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
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ống nhòm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng kính viễn vọng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng dụng cụ đo 
khoảng cách; lắp đặt thiết bị kiểm tra chất bán dẫn; lắp đặt thiết bị kiểm tra tinh thể lỏng; 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị kiểm tra chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị 
kiểm tra tinh thể lỏng; sửa chữa kính đeo mắt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và dụng cụ 
đo đạc hoặc kiểm tra; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị viễn thông; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bị điện tử; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy trợ thính; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 41: Nhiếp ảnh và cung cấp thông tin về nhiếp ảnh; sắp xếp, tiến hành và tổ chức 
hội thảo về nhiếp ảnh và cung cấp thông tin về nhiếp ảnh; sắp xếp, tiến hành và tổ chức 
lớp học nhiếp ảnh và cung cấp thông tin về lớp học nhiếp ảnh; sắp xếp, tiến hành và tổ 
chức các sự kiện về nhiếp ảnh và cung cấp thông tin về các sự kiện nhiếp ảnh; sắp xếp, 
điều khiển và tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh và cung cấp thông tin về cuộc thi nhiếp ảnh; cho 
thuê máy ảnh, bộ phận và phụ tùng máy ảnh; sắp xếp, tiến hành và tổ chức triển lãm ảnh 
và cung cấp thông tin về triển lãm ảnh; cung cấp tiện nghi sử dụng cho triển lãm ảnh và 
cung cấp thông tin về tiện nghi sử dụng cho triển lãm ảnh; dịch vụ ảnh kỹ thuật số; cung 
cấp dịch vụ ảnh kỹ thuật số trực tuyến; nhiếp ảnh; dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên quan 
đến nhiếp ảnh; dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên quan đến bảo trì, sửa chữa và vận hành 
thiết bị nhiếp ảnh và bộ phận và phụ kiện của chúng; dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên 
quan đến bảo trì, sửa chữa và vận hành máy móc, dụng cụ dùng để đo đạc hoặc kiểm tra 
và các bộ phận và phụ tùng của chúng; dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên quan đến bảo 
trì, sửa chữa và vận hành máy móc và dụng cụ quang học và các bộ phận và phụ tùng của 
chúng; dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên quan đến bảo trì, sửa chữa và vận hành máy 
móc và hệ thống sản xuất chất bán dẫn (bao gồm thiết bị kiểm tra chất bán dẫn và các 
thiết bị ngoại vi khác) và các bộ phận và phụ tùng của chúng; dịch vụ đào tạo và hướng 
dẫn liên quan đến bảo trì, sửa chữa và vận hành máy móc và hệ thống sản xuất tinh thể 
lỏng (bao gồm thiết bị kiểm tra tinh thể lỏng và các thiết bị ngoại vi khác) và các bộ phận 
và phụ tùng của chúng; dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên quan đến bảo trì, sửa chữa và 
vận hành thiết bị và máy móc viễn thông và bộ phận và phụ kiện của chúng; dịch vụ đào 
tạo và hướng dẫn liên quan đến bảo trì, sửa chữa và vận hành máy móc và thiết bị điện tử 
và các bộ phận và phụ tùng của chúng; dịch vụ đào tạo và hướng dẫn liên quan đến bảo 
trì, sửa chữa và vận hành máy móc và thiết bị sản xuất kính (kính đeo mắt) và các bộ phận 
và phụ tùng của chúng; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo, cung cấp thông tin về những việc trên; cung 
cấp các tập tin hình ảnh và tập tin video (không tải xuống được) thông qua mạng Internet; 
cho thuê dụng cụ và máy móc quang học; lập kế hoạch, biên tập và sản xuất xuất bản 
phẩm. 

 
Nhóm 42: Cung cấp thông tin khí tượng; thiết kế kiến trúc; trắc địa; trắc địa địa chất hoặc 
nghiên cứu địa chất; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ (bao gồm các bộ phận) hoặc hệ 
thống gồm những máy móc, thiết bị và dụng cụ đó; thiết kế, cụ thể là thiết kế phần mềm 
máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, thiết kế trang trí nội thất, thiết kế quần áo, thiết kế 
đồ hoạ nghệ thuật, thiết kế bản vẽ công nghiệp, thiết kế bao bì, dịch vụ thiết kế kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế kiểu dáng dụng cụ và thiết bị quang học, thiết kế kiểu dáng máy ảnh 
và thiết kế kiểu dáng máy ảnh kỹ thuật số; thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy 
tính, hoặc bảo dưỡng phần mềm máy tính; tư vấn kỹ thuật liên quan đến hoạt động của 
máy tính, xe hơi và các loại máy móc khác yêu cầu trình độ cao về hiểu biết, kỹ năng 
hoặc kinh nghiệm cá nhân của người vận hành để đáp ứng sự chính xác cần thiết để vận 
hành chúng; thử nghiệm, kiểm tra hoặc nghiên cứu dược phẩm, mỹ phẩm hoặc thực phẩm; 
nghiên cứu về xây dựng công trình hoặc quy hoạch đô thị; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về 
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phòng chống ô nhiễm; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về điện; thử nghiệm hoặc nghiên cứu 
về xây dựng dân dụng; thử nghiệm, kiểm tra hoặc nghiên cứu về nông nghiệp, chăn nuôi 
hoặc nuôi trồng thuỷ sản; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về các loại máy móc, thiết bị và 
dụng cụ; cho thuê thiết bị đo đạc; cho thuê máy tính; dịch vụ cung cấp chương trình máy 
tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ thí nghiệm; cho thuê dụng cụ vẽ; cho thuê máy chủ đặt 
web; cho thuê khu vực lưu trữ dữ liệu của máy chủ trên mạng Internet; cung cấp phần 
mềm biên tập và quản lý phim và ảnh thông qua mạng Internet (không tải xuống được); 
cho thuê máy chủ đặt web để trò chuyện trên Internet; cho thuê dụng cụ và máy móc 
dùng để đo đạc và kiểm tra, cụ thể là thiết bị và máy đo đơn vị chuẩn, thiết bị và máy đo 
đơn vị dẫn suất, dụng cụ và máy đo chính xác, dụng cụ và máy điều chỉnh tự động, dụng 
cụ và máy kiểm tra vật liệu, dụng cụ và máy trắc địa, dụng cụ và máy đo thiên văn, biểu 
đồ điện tử để xác định khả năng che phủ sơn. 

 
 

(210) 4-2011-25959 (220) 06.12.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.13.4 
(591) Đen, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINA ONG  
(VN) 
Số 7 đường 51, khu Tân Qui Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Sữa ong chúa (thực phẩm chức năng); phấn hoa (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 29: Phấn hoa (dùng làm thực phẩm cho người). 
 

Nhóm 30: Mật ong; nước mật đường; sữa ong chúa (dùng làm thực phẩm cho người). 
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga (đồ uống) và các loại đồ uống không có cồn 
(nước giải khát có nguyên liệu từ mật ong,nước ngọt).  

 
 

(210) 4-2011-25977 (220) 06.12.2011 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chia, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo. 
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(210) 4-2011-26421 (220) 12.12.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3 Sơn  (VN) 
Lô 11 - C7 khu đô thị Đại Kim, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối hàng hóa là: hàng điện tử và điện gia dụng (bao gồm: máy 

rửa bát đĩa, máy chế biến thực phẩm hoạt động theo nguyên lý điện cơ, máy chế biến thức 
ăn chạy điện, máy ép trái cây chạy điện sử dụng trong gia đình, máy xát (gạo) rau, thiết bị 
giặt, máy giặt, máy giặt (dùng cho các xưởng, hiệu giặt lớn) chạy điện, máy đập, máy trộn 
khuấy chạy điện dùng cho gia đình, máy cắt bánh mỳ, dụng cụ mở đồ hộp chay điện, máy 
làm sạch, máy nghiến cà phê không dùng bằng tay, máy nghiền gia dụng chạy điện, dụng 
cụ ép lấy nước (từ rau quả, thịt) chạy điện, máy nghiền rác, máy huỷ rác, máy xay chạy 
điện dùng cho gia đình, máy mài, máy là, máy dùng cho nhà bếp chạy điện, dao điện, 
máy băm thịt, máy thái, cắt thịt, máy trộn chạy điện, máy nhào trộn, cái mở nắp hộp kim 
loại chạy điện, cái mở nắp hộp thiếc chạy điện, máy vắt khô quần áo dùng trong hiệu giặt 
lớn, ống rỗng dùng cho máy hút bụi, máy hút bụi, phụ kiện của máy hút bụi, đĩa compact 
(nghe, nhìn), đĩa quang, máy thu thanh, máy thu thanh đồng hồ, máy ghi âm siêu nhỏ, 
máy ghi âm thiết bị định vị âm thanh, thiết bị ghi âm thanh, vật mang để ghi âm, thiết bị 
để tái tạo âm thanh, thiết bị truyền âm thanh, máy đọc (nghe) đĩa laze, máy quay băng, 
máy thu hình (ti vi), thiết bị truyền hình, bóng bán dẫn điện tử, loa phóng thanh, đầu máy 
viđêô, pin để thắp sáng, pin dùng cho đèn bỏ túi, ắc quy điện, ắc quy điện dùng cho xe cộ, 
hộp đựng ắc quy, bộ sạc pin, thiết bị để nạp ắc quy điện, cáp điện, micrô (ống phóng 
thanh), ống nghe đài hoặc nghe điện thoại, tai nghe, thiết bị điện để hàn kín bao bì làm 
bằng chất dẻo, thiết bị điều hoà không khí, bộ dụng cụ lắp đặt điều hoà không khí, thiết bị 
làm lạnh không khí, mò đốt, bếp ga (khí cháy), bếp điện, thiết bị và dụng cụ để nấu 
nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, dụng cụ và thiết bị làm mát, máy làm lạnh, quạt gió 
(điều hoà không khí), nồi hơi đốt bằng ga, đèn đốt bằng ga, bình nước nóng cho nhà tắm, 
thiết bị sưởi ấm, thiết bị làm nóng chạy điện, dụng cụ làm nóng, thiết bị đun nóng nước 
bằng điện, tấm sưởi nóng, lò khí nóng, tấm sưởi ấm, ấm đun nước dùng điện, bếp có lò 
nướng, bóng đèn chiếu sáng, bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng, nồi áp suất (nồi hấp) 
dùng điện, chảo nấu áp suất dùng điện, thiết bị và máy làm lạnh, ngăn tủ được làm lạnh, 
buồng lạnh, tủ lạnh (máy lạnh), lò sưởi (thiết bị sưởi nóng), lò nướng bánh mỳ chạy điện, 
bình pha cà phê dùng điện, máy pha cà phê chạy điện, chảo rán có đáy sâu dùng điện, bộ 
dụng cụ dùng để lọc nước uống, máy làm khô không khí (máy hút ẩm), máy sấy khô, hệ 
thống và thiết bị sấy khô, đèn điện, đèn dùng để trang trí trong ngày hội, máy làm kem, lò 
sấy hoa quả chạy điện, máy sấy khô tóc, que điện để đun nước, tủ đá, lò dùng để hấp 
(không phải dùng cho mục đích của phòng thí nghiệm), lò vi sóng (dụng cụ để nấu 
nướng), máy hâm nóng bát đĩa, máy đun nước, thiết bị để sản xuất hơi nước, quạt dùng 
cho cá nhân (không dùng điện), máy vi tính, máy tính bảng, sổ ghi chép điện tử, thiết bị 
điện tử số hoá cầm tay và di động), hàng điện lạnh, máy tính, hoá mỹ phẩm, thiết bị vệ 
sinh (bao gồm: sen vòi tắm, xy phông, dây bát sen tắm, dây cấp nước, vòi xịt nước dùng 
cho nhà vệ sinh và nhà tắm, gương và phụ kiện gương phòng tắm [như kệ kính, lô giấy vệ 
sinh, khay để ly, khay để xà phòng, khay treo khăn, vòng treo khăn], bồn cầu, bồn tiểu, bệ 
xí xổm, bệ xí bệt, bồn tắm và phụ kiện bồn tắm, buồng tắm, chậu rửa mặt (lavabo), vòi 
nước), dụng cụ cầm tay (bao gồm: búa, cưa, dao, bay xoa và đục, khớp nối dùng cho dụng 
cụ cầm tay để doa và vặn, cờ lê, cờ lê có hai đầu vặn, kìm siết hai chiều, cờ lê siết lực, 
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khớp nối vặn cho cờ lê, tua vít, mỏ lết, dụng cụ vặn ốc, kìm, cờ lê đầu tròn, kìm có khoá 
ngàm, và tạp dề có các ngăn túi được thiết kế chuyên để đựng dụng cụ cầm tay [không 
phải quần áo], dụng cụ cắt gạch ngói bằng tay và lưỡi cắt dự phòng để thay thế, kìm bấm 
nhỏ, giũa, cái bào sàn nhà, dụng cụ cầm tay để phết chất keo dính, dụng cụ cầm tay để 
trét chất bít và những khe hở và khe nứt, kéo, chìa vặn mặt đầu [dụng cụ tháo lắp vít và 
đai ốc], chìa vặn kiểu ống lồng [dụng cụ siết mở bu lông và đai ốc], cái đục), thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị nấu nướng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, thiết bị văn phòng, văn phòng 
phẩm, giấy và giấy vệ sinh, đồ mỹ nghệ (giường, tủ, bàn, ghế làm từ gỗ), dụng cụ nhà 
bếp, quần áo, vải dệt, giày dép, mũ nón, thảm, chiếu, nệm chùi chân, đồ chơi, dụng cụ thể 
thao, thực phẩm, lương thực, gia vị, rau quả, đồ uống, rượu, bia, thuốc lá; đại lý ký gửi 
hàng hóa: mỹ phẩm, lương thực thực phẩm, hàng trang trí nội thất, quần áo may mặc thời 
trang, đồ trang sức. 

 
 

(210) 4-2011-27019 (220) 16.12.2011 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(731) KABUSHIKI KAISHA NICHIREI 

(NICHIREI CORPORATION)   (JP) 
19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau và trái cây đã được bảo quản, phơi khô, nấu chín, đông lạnh và đóng hộp; 

thực phẩm đã chế biến trên cơ sở rau và trái cây (rau và trái cây đã chế biến).  
 

Nhóm 31: Rau và trái cây tươi.  
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây (không có cồn) và nước quả ép; nước uống có gaz và 
nước khoáng (đồ uống) và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống là chất lỏng giống 
nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, nước sô đa; xi rô và chế phẩm dùng cho đồ uống 
không có cồn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ phát triển việc kinh doanh cây xơ-ri, cụ thể là nghiên cứu thị trường, 
nghiên cứu tiếp thị, nghiên cứu kinh doanh (liên quan đến việc kinh doanh cây xơ-ri); 
dịch vụ bán các sản phẩm nghiên cứu được từ việc nghiên cứu và phát triển cây xơ-ri; dịch 
vụ xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy về việc trồng cây xơ-ri.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm soát chất lượng cây xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu việc trồng cây xơ-
ri; dịch vụ nghiên cứu cải thiện giống cây xơ-ri; dịch vụ nghiên cứu và phát triển nhiều 
giống cây xơ-ri khác nhau; dịch vụ phát triển công nghệ trồng cây xơ-ri; dịch vụ tư vấn về 
việc gây giống cây xơ-ri; dịch vụ kiểm soát cấu trúc vỏ của cây xơ-ri.  
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(210) 4-2012-00473 (220) 10.01.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh, vàng 
(731) Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội 

(Viettel)   (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ mang dữ liệu từ tính; thẻ mang dữ liệu từ tính có mục đích đổi thành quà 

tặng; thiết bị mang dữ liệu từ tính; công cụ phát triển phần mềm máy tính, viễn thông; 
phần mềm máy tính, viễn thông; thiết bị viễn thông.  

 
Nhóm 35: Siêu thị điện máy; siêu thị viễn thông và truyền hình; dịch vụ quản lý kinh 
doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; dịch vụ điều hành các 
trang mạng mua bán hàng hóa (dịch vụ trực tuyến); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ khuyến 
mại và phát quà quảng cáo cho các công ty khác; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá; 
nhượng quyền thương mại và dịch vụ quản lý chuỗi cửa hàng nhượng quyền thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-01317 (220) 31.01.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) JONES LANG LASALLE IP, INC   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, cụ thể là, quản lý bất động sản; cho thuê ngắn hạn bất 

động sản; dịch vụ đầu tư tài chính; nghiên cứu lịch sử tài sản thực (bất động sản), dịch vụ 
định giá bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê dài hạn bất động 
sản; tư vấn và quản lý việc đầu tư vào bất động sản, lợi tức từ bất động sản, và chứng 
khoán được đảm bảo bởi bất động sản hay tài sản liên quan đến bất động sản; đầu tư vào 
bất động sản, lợi tức từ bất động sản, và chứng khoán được đảm bảo bởi bất động sản hay 
tài sản liên quan bất động sản, dịch vụ tài chính, cụ thể là các sản phẩm đầu tư gồm chứng 
khoán được đảm bảo bởi bất động sản hay tài sản liên quan bất động sản, dịch vụ nghiên 
cứu liên quan đến việc thu mua và lựa chọn bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ phát triển bất động sản cụ thể là xây dựng, sửa chữa (nâng cấp) bất 
động sản, xây dựng mở rộng bất động sản, quản lý việc giám sát xây dựng bất động sản 
(trong quản lý dự án bất động sản); tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng công trình; xây 
dựng và sửa chữa công trình; kiểm tra công trình (trong quá trình xây dựng công trình). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ bố trí (vẽ sơ đồ) và sắp đặt cho không gian nội thất tại điểm kinh 
doanh bán lẻ, dịch vụ thiết kế nội thất. 
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(210) 4-2012-01553 (220) 04.02.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.15.1; 26.1.6; A26.4.6; A18.5.7 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, trắng 
(731) FUJIFILM CORPORATION    (JP) 

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Bột vá chất chuyển thể sữa dùng trong sản xuất chất bổ sung và thực phẩm có 

lợi cho sức khoẻ; bột và chất chuyển thể sữa dùng trong sản xuất mỹ phẩm; sản phẩm hoá 
học dùng trong sản xuất chế phẩm dược; chất hoá học.  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; xà phòng; chất tẩy rửa; kem đánh răng, tinh 
dầu thơm và nước hoa, hương thơm để thắp; móng (tay, chân) giả); lông mi giả; chế phẩm 
chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia đình; chế phẩm tẩy nhờn dùng cho mục đích gia 
đình; chế phẩm làm sạch bụi; chế phẩm làm sạch vết bẩn; chất làm mềm vải dùng trong 
giặt giũ, chế phẩm để giặt.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh cụ thể là: chất khử trùng; giấy 
được thấm dầu dùng cho mục đích y tế; khẩu trang vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); 
dược phẩm dạng xốp mỏng, màng mỏng dược phẩm trong suốt làm từ tinh bột để bọc 
thuốc, gạc (để băng bó vết thương); bao con nhộng rỗng dùng trong ngành dược, miếng 
gạc che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; băng để băng bó tai bị thương; miếng đệm 
lót vệ sinh, nút bông để thấm máu khi có kinh dùng cho phụ nữ; băng vệ sinh phụ nữ; 
quần lót vệ sinh của phụ nữ; bông dùng cho mục đích y tế; băng dùng để băng bó vết 
thương; cao dán y tế; băng y tế; chất lỏng để băng bó dùng trong y tế, bông colodion dùng 
trong ngành dược; đệm ngực y tế; vật liệu hàn răng; băng để chữa trị cánh tay dùng cho 
mục đích y tế; khăn tã vệ sinh dùng cho người mất khả năng kiềm chế; đường từ sữa dùng 
cho mục đích y tế (lactoza); sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm đã chế biến ở dạng 
viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hạt nhỏ, dạng viên 
tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa chất astaxathin như 
một thành phần chính dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến ở dạng viên, dạng 
quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, đạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng 
lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa dưỡng chất ceramide như một 
thành phần chính dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến ở dạng viên, dạng quả 
nang: dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, đạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, 
dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa vitamin E như một thành phần chính 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang 
mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, 
dạng đặc quánh và dạng cứng chứa chất lyeopene như một thành phần chính dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm đã chế biến ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng 
bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc 
quánh và dạng cứng chứa vitamin C như một thành phần chính dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm đã chế biến ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng 
bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão. dạng đặc quánh và dạng 
cứng chứa men selen như một thành phần chính dùng cho mục đích y tế, thực phẩm đã 
chế biến ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bọt, dạng hột 
nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa men 
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kẽm như một thành phần chính dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến ở dạng 
viên- dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nho, dạng viên 
tròn, dạng lông, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa bột chiết xuất từ 
salacia cô đặc như một thành phần chính đùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất 
béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp của các thực 
phẩm này, ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột 
nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa chất 
astaxathin như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế 
biến làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có thể 
ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm này, ở dạng viên, dạng quả 
nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, 
dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa dưỡng chất ceramide như một thành 
phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến làm từ rau, thịt, cá, 
động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, 
trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm này, ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, 
dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, đạng đặc 
quánh và dạng cứng chứa vitamin E như một thành phần chính không dùng cho mục đích 
y tế; thực phẩm đã chế biến làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có 
thể ăn được , dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm 
này, ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hạt nhỏ, 
dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa chất 
lycopene như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế 
biến làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được , dầu có thể 
ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm này, ở dạng viên, dạng quả 
nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, 
dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa vitamin C như một thành phần chính 
không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến ở dạng viên, dạng quả nang, dạng 
nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột 
nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa men selen như một thành phần chính không 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, 
hải sản, chất béo có thể ăn được , dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp 
của các thực phẩm này, ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng 
bột, dạng hột nhỏ, dạng viên tròn, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng 
cứng chứa men kẽm như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
đã chế biến  làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được , 
dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm này, ở dạng 
viên, dạng quá nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên 
tròn, dạng long dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa bột chiết xuất từ 
salacia cô đặc như một thành phần chính không dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã 
chế biến làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo có thể ăn được , dầu có 
thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm này, ở dạng viên, dạng 
quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên thuốc, dạng 
lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa chất chitosan như một thành 
phần chính; thực phẩm đã chế biến làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất 
béo có thể ăn được , dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp của các thực 
phẩm này, ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột 
nhỏ, dạng viên thuốc, dạng nang, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa 
poliphenol táo như một thành phần chính; thực phẩm đã chế biến ở dạng viên, dạng quả 
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nang, dạng nang mềm, dạng bọt mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, dạng viên thuốc, dạng lỏng, 
dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa catechin trà xanh như một thành phần 
chính; thực phẩm đã chế biến làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, chất béo 
có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm 
này, ở dạng viên, dạng quả nang, dạng nang mềm, dạng bột mịn, dạng bột, dạng hột nhỏ, 
dạng viên thuốc, dạng lỏng, dạng bột nhão, dạng đặc quánh và dạng cứng chứa men crôm 
như một thành phần chính, không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh và 
thiết bị  tế; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn thực phẩm đã chế biến; dịch vụ quảng cáo trên trang điện tử trực tuyến; 
cung cấp thông tin doanh nghiệp thông qua trang điện tử trực tuyến; cung cấp thông tin 
sản phẩm của khách hàng thông qua trang điện tử trực tuyến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn dược phẩm, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh và thiết bị y tế thông qua trang điện 
tư trực tuyến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm thông qua 
trang điện tử trực tuyến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm đã chế biến thông qua 
trang điện tử trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2012-02102 (220) 14.02.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.7.6; A26.11.12; 26.13.25 
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (TW) 
No.230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm đã qua chế biến dưới dạng thanh hoặc bánh (không dùng cho mục 

đích y tế) chứa chiết xuất từ đậu tương (thành phần chính) và các thành phần khác (không 
phải thành phần chính), cụ thể là pyrophosphate sắt, chiết xuất hạt nho, bột sụn hải sản, 
chất khoáng sữa, peptit canxi casein, vitamin D3, tác nhân làm đông đặc (gelatin); thực 
phẩm đã qua chế biến dùng cho người dạng bánh, kẹo (không dùng cho mục đích y tế) 
chứa các thành phần: vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng khác (không thành 
phần nào là thành phần chính); thực phẩm đã qua chế biến dùng cho người (không dùng 
cho mục đích y tế) chứa nattokinase (bột đậu tương lên men) (thành phần chính); cà phê; 
trà; kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-02103 (220) 14.02.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.7.6 
(731) KING CAR FOOD INDUSTRIAL CO., 

LTD.    (TW) 
No.230, Roosevelt Road, Sec. 3, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 29: Chiết xuất từ hoa cúc vạn thọ dùng làm thực phẩm (không sử dụng cho mục 
đích y tế); chiết xuất từ mầm bông cải xanh, bột bông cải xanh, lactoza (đường sữa) dùng 
làm thực phẩm cho người (không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm đã qua chế biến 
dùng cho người (không dùng cho mục đích y tế) chứa hỗn hợp làm từ sữa lên men 
(synbiotic) (thành phần chính) và các thành phần khác, cụ thể là bột dấm, bột sữa chua, có 
lợi cho đường ruột, Isomalto-oligosaccharide, xyIo- oligosaccharide; thực phẩm đã qua 
chế biến dùng cho người (không dùng cho mục đích y tế) bao gồm protein (chất đạm) và 
chất béo (thành phần chính) và các thành phần khác cụ thể là vitamin, hyđrát các bon, 
nguyên tố vi lượng, muối khoáng; thực phẩm đã qua chế biến chứa thành phần chính là 
protein (chất đạm) và các thành phần khác cụ thể là vitamin, các nguyên tố vi lượng, 
khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-02650 (220) 21.02.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KABUSHIKI KAISHA 
TAKASHIMAYA (TAKASHIMAYA 
CO., LTD.)   (JP) 
1-5, Namba 5-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka-fu, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Khí ga đã hóa rắn dùng cho mục đích công nghiệp; cồn; nguyên tố phóng xạ 

dùng cho mục đích khoa học; hóa chất công nghiệp; hóa chất nông nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa 
học dùng cho mục đích khoa học (không dùng cho ngành y hoặc thú y); chế phẩm hóa 
học dùng trong nhiếp ảnh; nhựa tổng hợp dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm 
ủ kim loại; hóa chất dùng cho sự hàn; chất hóa học dùng để bảo quản thức ăn; hóa chất 
làm mới da; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; bột giấy. 

 
Nhóm 02: Thuốc màu; thuốc nhuộm; phẩm màu cho thức ăn; mực in; sơn (trừ sơn cách 
điện, cách nhiệt); chất bảo quản gỗ; ma tít (nhựa tự nhiên).  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; khí ga dùng để thắp sáng; than (nhiên liệu); sáp công nghiệp; 
nến (thắp sáng); chế phẩm dùng để khử bụi.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; dung dịch dùng cho 
kính áp tròng; chế phẩm sinh vật dùng cho ngành y và thú y; thuốc khử độc; thuốc diệt cỏ; 
băng vệ sinh; chất mài dùng cho răng. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; ống bằng kim loại; tấm panen 
xây dựng bằng kim loại; vật liệu dùng cho đường sắt bằng kim loại; cáp kim loại, không 
có điện; đầu nối cáp bằng kim loại không có điện; đinh; chi tiết bằng kim loại dùng cho 
đồ gỗ (trang trí); đồ sắt; khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); két an toàn; ròng rọc bằng 
kim loại (không dùng cho máy); bể chứa bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại; xích 
chó; sợi dây để hàn bằng kim loại; mỏ neo; khóa/xích tay; chong chóng gió bằng kim 
loại; hàng rào bảo vệ cây bằng kim loại; bẫy dùng cho động vật hoang dã, bằng kim loại, 
thuộc nhóm này; đồ nghệ thuật bằng đồng thiếc (tác phẩm nghệ thuật); quặng kim loại; 
chi tiết bằng kim loại dùng cho quan tài. 
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Nhóm 07: Máy nông nghiệp; tời (máy) kéo lưới đánh cá; máy cho vật nuôi ăn được cơ 
giới hóa; máy cắt dùng cho động vật; máy vắt sữa; máy chế biến gỗ; máy làm giấy; máy 
in; máy dùng cho công nghiệp dệt; dụng cụ chế biến chè; thiết bị cơ điện để chế biến thức 
ăn; máy làm bia; máy làm thuốc lá dùng trong công nghiệp; máy làm da; máy may;  máy 
lắp ráp xe đạp; mâm quay ở bàn làm đồ gốm; máy khắc trổ; máy làm ắc qui; máy bện dây 
thừng nhỏ; máy tráng men; máy làm bóng đèn; máy bao gói; máy xử lý than; máy dùng 
cho nhà bếp chạy điện; máy giặt; máy dùng cho công nghiệp xử lý dược phẩm; máy in 
hình nổi; máy làm thủy tinh; máy và thiết bị dùng cho phân hóa học; máy cơ điện dùng 
cho công nghiệp hóa chất; máy dùng cho kho sát địa lý, khai thác mỏ và cắt đẽo; máy 
cán/máy dát; thiết bị khoan (nổi hoặc không nổi); máy dùng cho xây dựng đường sắt; 
thiết bị nâng; máy ép rượu vang; máy đúc; động cơ hơi nước; bộ chuyển đổi nhiên liệu 
dùng cho động cơ đốt trong; động cơ và máy thủy lực; máy làm đinh bấm; máy làm khuy; 
máy tiện (máy công cụ); thiết bị cầm tay, vận hành bằng cơ khí; thiết bị công nghiệp điện 
tử; thiết bị làm kính mắt; thiết bị tách khí; súng phun dùng để sơn; máy để kéo dùng cho 
xe cộ mặt đất; bơm (máy); thanh truyền của động cơ và máy; thiết bị hàn, chạy bằng khí 
ga; máy nghiền chất thi; máy nhào; máy bán hàng tự động. bơm phân phối xăng dùng cho 
trạm phục vụ ô tô; thiết bị mạ điện, tráng kẽm; thiết bị hàn bằng điện, đèn hàn. . 

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ nông nghiệp (cầm tay); dụng cụ 
làm vườn (cầm tay);  dụng cụ và đồ dùng giết mổ cho người giết mổ động vật (dụng cụ 
cầm tay); cây lao móc; bộ dụng cụ sửa móng tay; dụng cụ cầm tay, vận hành bằng tay; 
khoan; dao khắc/dao trạm trổ (dụng cụ cầm tay); cái kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, không 
phi súng; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); bàn là điện. 

 
Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ghi thời gian; thiết bị kiểm tra việc dán tem thư; máy 
tính/ghi tiền mặt; thẻ điện tử cho hàng hóa; thiết bị dùng cho điện báo ảnh; máy cân; dụng 
cụ đo; tín hiệu, phát quang hoặc cơ giới; thiết bị liên lạc; thiết bị ghi âm thanh; camera 
(máy chụp ảnh); thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị giảng dạy; dụng cụ đo điện; laze, 
không dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ quang học; cáp 
điện; mạch tích hợp; ổ cắm điện (vật nối điện), phích cắm và các công tắc khác (nối điện); 
màn huỳnh quang; sợi quang (dây dẫn tia sáng); thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác 
công nghiệp; thiết bị dập lửa; thiết bị tia X dùng trong công nghiệp; trang thiết bị cứu hộ; 
thiết bị báo động; kính đeo mắt (quang học); bình điện ganvanic; phim điện ảnh (đã tráng 
phơi);  mũ bảo hiểm.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị chiếu tia X dùng trong 
ngành y; túi đá chườm dùng trong ngành y; bình sữa (cho trẻ em bú); dụng cụ tránh thai, 
không có hóa chất; mô cấy dùng trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); thiết bị chỉnh hình; 
vật liệu để khâu vết thương.  

 
Nhóm 11: Bật lửa; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ;  dụng cụ nấu nướng dùng điện; 
máy và thiết bị làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị thổi khí nóng; thiết 
bị đốt nóng; dụng cụ và thiết bị vệ sinh; vòi phun tia nước để trang trí; thiết bị để tẩy uế 
(khử trùng); thiết bị sưởi bỏ túi; bật lửa ma sát để đốt cháy khí ga; thiết bị xử lý phản ứng 
trùng hợp trong hóa học. 

 
Nhóm 12: Xe cộ di động trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray;  tô; 
động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xe mô tô"; xe đạp; đường sắt leo núi; 
xe goòng nhỏ; xe buýt hai tầng; lốp xe cộ; phương tiện trên không; tàu thuyền. 

 
Nhóm 13: Súng; chất nổ; pháo hoa. 
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Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; giá để sách nhạc. 
 

Nhóm 16: Giấy; khăn tắm bằng giấy; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm; ảnh chụp; màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; đồ đạc văn phòng, trừ đồ gỗ; đồ dùng văn phòng; 
dụng cụ viết; vật liệu dùng để vẽ; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị); mô hình mẫu của kiến 
trúc sư, tràng hạt (chuỗi hạt) để lần khi đọc kinh.. 

 
Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; vòng bằng cao su; sợi bằng cao su, không 
dùng trong ngành dệt; đầu nối dùng cho ống, không bằng kim loại; màng mỏng bằng chất 
dẻo, không dùng để bao gói; ống mềm, không bằng kim loại; vật liệu không dẫn điện dẫn 
nhiệt để giữ nhiệt; vật liệu cách âm; phao ngăn chống ô nhiễm; vật liệu cách điện nhiệt; 
bao/túi nhỏ bằng cao su dùng để bao gói.  

 

Nhóm 19: Gỗ, bán gia công; bê tông; thạch cao; xi măng; tấm xi măng; gạch lát/ngói/đá 
lát, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu chịu lửa; sản phẩm chứa bitum dùng 
cho xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; kính xây dựng; chất để trát (vật 
liệu xây dựng); vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; tượng bằng đá, bê tông hoặc cẩm 
thạch; đài tưởng niệm/mộ không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đỗ gỗ; công ten nơ không bằng kim loại (kho, vận chuyển); bậc lên xuống 
(thang) không bằng kim loại; gương soi; rơm bện (trừ chiếu); đồ nghệ thuật bằng gỗ, bằng 
sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; tranh cổ động/áp phích bằng gỗ hoặc chất dẻo; đồ 
trang trí bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm; ổ/lồng cho vật nuôi trong nhà; vòng tay nhận 
dạng, không bằng kim loại, dùng cho bệnh viện; quan tài; đồ trang trí cho đồ đạc, không 
bằng kim loại; đệm; bộ đồ cửa, không bằng kim loại; khung tranh; sản phẩm (không xếp 
vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, phiến sừng ở 
hàm cá voi, vỏ/mai, hổ phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này, hoặc bằng 
chất dẻo; thiết bị dùng cho các đám tang hoặc các nghi lễ tôn giáo, cụ thể là: quan tài/áo 
quan; bình đựng tro hóa táng/ bình đựng di cốt trong các tang lễ; bục giảng kinh;; rèm 
mây; ri đô làm bằng chuỗi hạt dùng cho trang trí; bình phong đơn (Tsuitate); bình phong 
gập (Byoubu); ghế dài; đồ gá/lắp ri đô bằng kim loại; cái móc/chốt bằng chất dẻo dùng 
thay cho móc bằng kim loại; đinh, nêm, đai, ốc, đinh bấm, then, chốt, đinh tán, bánh xe 
nhỏ (ở chân bàn, ghế), tất cả không làm bằng kim loại; miếng đệm (không làm bằng kim 
loại, cao su và sợi lưu hóa); khóa không chạy điện, không làm bằng kim loại; quạt tay dẹt, 
quạt tay gập được; giỏ đi chợ; hộp đựng đồ nghề (phi kim loại); khung thêu và vòng thêu; 
cọc nhỏ dùng cho cây và cây trồng; ống hút nước (để uống), khay (không bằng kim loại); 
dụng cụ phân phát khăn (không bằng kim loại); biển chỉ tên và biển chỉ tên treo trước cửa 
phòng (phi kim loại); cột cờ; bảng treo quần áo; cái móc mũ lưỡi trai (không bằng kim 
loại); hộp thư (không bằng kim loại và vật liệu xây); sản phẩm dùng để bao gói làm từ gỗ 
(trừ nút, nút chai, vung, nắp đậy bằng li-e hoặc gỗ); sản phẩm bao gói bằng tre; nệm; nệm 
ngồi kiểu Nhật (Zabuton); gối; nôi; túi ngủ (dùng cho cắm trại); khung đỡ giúp cho trẻ em 
đi bộ. 

 

Nhóm 21: ống hút nước (để uống); giỏ ủ nóng trà. 
 

Nhóm 22: Dây buộc hoặc nối, không bằng kim loại; túi dùng để giặt hàng dệt kim; mui 
xe cộ (chưa lắp); buồm; vải dầu/vải nhựa; lều/trại; bao/túi bằng vải dệt, dùng để bao gói; 
vỏ bọc bằng rơm dùng cho chai; vật liệu đệm lót, không bằng cao su hoặc chất dẻo; sợi 
dệt dạng thô. 

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ kiểu dùng để mạng; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ len. 
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Nhóm 24: Vải; vật liệu dùng để lọc bằng vải dệt; thảm trang trí treo tường bằng vải; 
dạ/nỉ/phớt; khăn tắm/khăn lau bằng vải; khăn phủ giường; vỏ bọc ngoài dùng cho đồ gỗ; 
rèm bằng vải hoặc chất dẻo; cờ hiệu/biểu ngữ; vải liệm; khăn trải bàn; miếng vải để viền 
chiếu lót rơm kiểu Nhật; vải đan; nỉ và hàng vải dệt không đan; vi dầu; vi dán; vải vi nyl; 
vải cao su hoá, vải da; phụ liệu may mặc bằng vải; màn chống muỗi, tấm trải giường, mÒn 
bằng và tấm nệm bông phủ giường, vỏ mÒn, vỏ đệm, áo gối và khăn phủ gối, chăn; khăn 
ăn để bàn (hàng dệt); khăn lót đĩa; tấm rèm  dùng trong nhà tắm, bằng vải hoặc chất dẻo; 
tấm khăn bông vỉ dệt dùng để choàng bệ xí.    

 
Nhóm 25: Sản phẩm quần áo cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; hàng đan (quần áo); áo 
choàng ngoài; băng tay (quần áo); sản phẩm quần áo thể thao; quần áo lót mặc bên trong; 
dải đeo (quần hoặc tất); nịt bít tất; pyjama, quần áo ngủ; quần áo lót phụ nữ; hàng dệt 
kim; găng tay (trang phục); ca vát; khăn choàng cổ; khăn quàng cổ (của phụ nữ); khăn 
rằn; khăn ca vát; khăn choàng; đồ đội đầu (trang phục); mũ trùm đầu (trang phục); tất 
ngắn cổ và dây chun ngắn để giữ bít tất; tạp dề (trang phục); tã lót; đồ đi chân (trang 
phục); giầy thể thao; giầy vải cho trẻ em; miếng lót cho đồ đi chân; miếng đệm gót cho đồ 
đi chân; giầy bằng gỗ/guốc gỗ; dép đi trong nhà; giầy leo núi hoặc đi trên đá (giầy thể 
thao); quần áo bơi; bộ lễ phục (quần áo) dùng cho các buổi lễ hóa trang; áo cưới; áo len 
dài tay; áo len đan; áo gi lê; áo sơ mi; áo cánh/áo choàng; mũ tắm; quần áo kiểu Nhật; cái 
bảo vệ cổ áo; tất dài; ghệt đi chân; khăng choàng lông thú; Tabi (bít tất kiểu Nhật); cái 
bọc bít tất Tabi; khăn vuông in hoa sặc sỡ; các bộ đồ mặc chống lạnh; bao che tai; mũ đội 
ban đêm; mũ bảo hiểm; mũ đội và mũ lưỡi chai; nịt bít tất; dây đeo lưng/dây đeo quần; 
dây móc bít tất dài; thắt lưng (trang phục); giầy và ủng; guốc kiểu Nhật; dép xăng đan 
kiểu Nhật; quần áo cải trang, y phục; đồ đi chân thể dục, thể thao đặc biệt; ủng cưỡi ngựa.  

 
Nhóm 26: Đường viền dùng cho quần áo; đồ trang trí tóc; khuy; tóc giả; đồ khâu, trừ chỉ; 
hoa giả; tấm đệm vai cho quần áo; mảnh vá có thể dán dính nóng để trang trí đồ vải vóc 
(tạp hóa); nhãn có chữ viết lồng nhau dùng để đánh dấu vải; giỏ ủ nóng trà 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu/tấm lót; tấm phủ sàn; tấm trướng treo tường, không bằng vải; 
thảm dày trải sàn; vải sơn lót sàn nhà và các vật liệu khác dùng để trải sàn; tấm thảm hút 
nước ở phòng tắm, tấm để sàn; thảm cỏ nhân tạo.  

 
Nhóm 28: Trò chơi thuộc nhóm này; con rối; đồ chơi; trò chơi cờ; bi để chơi; dụng cụ rèn 
luyện thể hình; dụng cụ để bắn cung; máy để luyện tập thể dục; bể bơi (đồ chơi); găng tay 
cho người chơi bóng chày (phụ kiện của trò chơi); patanh có bánh lăn; đồ trang trí cây 
thông noen (trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); đồ câu/đánh cá; đai thấm mồ hôi dùng cho vợt 
(rakÐt). 

 
Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; chế phẩm nước dùng để làm 
súp; thịt (không còn sống); cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thịt thú 
săn; chiết xuất thịt; tôm (không còn sống); động vật có vỏ (không còn sống); cá 
chình/lươn (không còn sống); bào ngư (không còn sống); vây cá mập (không còn sống); 
con sò/điệp (không còn sống); hải sản tất cả cho tiêu dùng của con người; hải sản rán 
giòn; hải sản nghiền sấy khô; trứng; chế phẩm thịt (không còn sống); muối dùng để bảo 
quản thực phẩm; táo tía sấy khô;  hoa quả đóng hộp, nấu chín, hầm nhừ, chế biến, sấy khô 
hoặc làm lạnh; rau đóng hộp, nấu chín, chế biến, sấy khô hoặc làm lạnh; sản phẩm từ 
khoai tây; pa tê, cụ thể là: pa tê cá, pa tê thịt thú săn và pa tê thịt; đậu đã được bảo quản; 
hạt đậu tương/đậu nành làm thức ăn đã được bảo quản; thạch dùng làm thực phẩm và hỗn 
hợp làm thạch dùng làm thực phẩm; dưa góp/dưa món; lạc đã chế biến hoặc sơ chế; bơ; 
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pho mát; bơ thực vật; sản phẩm từ sữa; sữa; sữa chua; chế phẩm làm sữa chua; sản phẩm 
đậu phụ; sa lát rau; nước quả nấu đông; hải sản ăn được; thức ăn đã được chế biến; chất 
lỏng bổ dưỡng, không dùng cho mục đích y tế, chủ yếu được làm từ cá, thịt, thịt gia cầm, 
hải sản, rau , trứng. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; đường; kẹo; chất lỏng bổ dưỡng, không dùng cho mục đích y tế 
chủ yếu được làm từ gạo, bột mỳ,ngũ cốc, ca cao, sô-cô-la;; bánh kẹo; món Susi (kiểu 
Nhật Bản); chế phẩm của ngũ cốc; sản phẩm bột xay; ngô rang nổ; bột đậu tương; sản 
phẩm tinh bột dùng cho thực phẩm; kem lạnh; gia vị; bột men làm bánh; hương liệu cho 
thực phẩm; chế phẩm làm mềm thịt dùng cho gia đình; nước sốt dùng cho sa-lát; sữa chua 
đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 
Nhóm 31: Gỗ cây chưa xử lý, thóc chưa xử lý; cây khô để trang trí; động vật sống; quả 
tươi; rau tươi; hạt thực vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; mạch nha dùng cho ngành bia 
và rượu. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; chế phẩm làm đồ uống.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn cho người hút thuốc; hộp diêm, không làm bằng kim loại quý; 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Thông tin kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quản lý tệp tin máy tính; kế 
toán; cho thuê máy bán hàng tự động.  

 
Nhóm 36: Hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ tài chính; đánh giá đồ nghệ thuật; quản lý bất 
động sản; môi giới, bảo lãnh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, cổ phiếu và trái 
phiếu, tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác; dịch vụ cầm đồ.  

 
Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; khai thác mỏ; 
làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); lắp đặt và sửa chữa hệ thống sưởi ấm; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điều hòa; lắp đặt trang thiết bị nhà bếp; bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính; cài 
đặt và sửa chữa thiết bị thắp sáng; bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ; bảo dưỡng 
và sửa chữa máy bay; nghề đóng tàu; sửa chữa máy chụp ảnh; sửa chữa đồng hồ và đồng 
hồ đeo tay; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt; dịch vụ chống mòn; sự ratô lại bánh/lốp xe; 
bảo dưỡng đồ gỗ; vá sửa quần áo; dịch vụ tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động 
chống trộm; lắp đặt và sửa chữa điện thoại; lắp đặt và sửa chữa thiết bị giải trí, sửa chữa 
trang sức bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; chuyển/gửi tin nhắn/thông điệp; dịch vụ liên lạc 
qua mạng. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; cho thuê tàu thuyền; cho thuê xe; cất giữ hàng hóa; 
cho thuê trang phục lặn; phân phối điện; vận hành các cửa kênh; phân phối hàng hóa qua 
thư yêu cầu; văn phòng du lịch (không bao gồm đặt chỗ khách sạn); cho thuê xe lăn. 

 
Nhóm 40: Thu mua vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác); xử lý kim loại; xử lý vải; 
đốn gỗ và xẻ gỗ; đóng sách; dịch vụ mài kính quang học; dịch vụ nung đồ gốm; dịch vụ 
nghiền/ép quả; mổ thịt súc vật; may quần áo; in ảnh chụp; tái chế rác và chất thải; làm 
sạch không khí; xử lý nước; đóng khung các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ của kỹ thuật 
viên nha khoa chuyên về răng; chế biến/xử lý thuốc thử hóa học.  
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Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều hành hội nghị hội thảo; thư viện 
cho thuê, cho mượn sách; xuất bản sách; phát hành băng vi-đê-ô; sản xuất/dàn dựng các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch 
vụ huấn luyện động vật; tổ chức quay giải xổ số /dịch vụ xổ số.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai cho người khác; kiểm tra/kiểm soát chất 
lượng; nghiên cứu địa chất; dịch vụ ngành hóa; nghiên cứu sinh học; th"ng tin khí tượng; 
dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thiết kế c"ng nghiệp/ thiết lập bn vẽ c"ng nghiệp; thiết kế 
trang trí nội thất; thiết kế quần áo; tạo lập và duy trì trang web/ trang tin điện tử cho người 
khác; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê phòng họp; nhà dưỡng 
lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày (tr"ng trẻ ban ngày); cung cấp ni nhốt giữ động vật; cho thuê 
ghế, bàn, khăn tri bàn, khăn ăn, đồ  thuỷ tinh; cung cấp thực thẩm và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện..  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe;  dịch vụ thẩm mỹ viện;  dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ 
làm vườn; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; cho thuê phương tiện/tiện nghi vệ sinh.  

 

Nhóm 45: Tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ người đi kèm; cho thuê quần áo; dịch vụ 
mai táng; dịch vụ mở khóa án toàn; cứu hỏa; tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ môi 
giới nhận con nuôi; dịch vụ pháp lý.   
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(511)   Nhóm 01: Khí ga đã hóa rắn dùng cho mục đích công nghiệp; cồn; nguyên tố phóng xạ 
dùng cho mục đích khoa học; hóa chất công nghiệp; hóa chất nông nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa 
học dùng cho mục đích khoa học (không dùng cho ngành y hoặc thú y); chế phẩm hóa 
học dùng trong nhiếp ảnh; nhựa tổng hợp dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm 
ủ kim loại; hóa chất dùng cho sự hàn; chất hóa học dùng để bảo quản thức ăn; hóa chất 
làm mới da; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; bột giấy.  

 

Nhóm 02: Thuốc màu; thuốc nhuộm; phẩm màu cho thức ăn; mực in; sơn (trừ sơn cách 
điện, cách nhiệt); chất bảo quản gỗ; ma tít (nhựa tự nhiên).  

 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; khí ga dùng để thắp sáng; than (nhiên liệu); sáp công nghiệp; 
nến (thắp sáng); chế phẩm dùng để khử bụi.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; dung dịch dùng cho 
kính áp tròng; chế phẩm sinh vật dùng cho ngành y và thú y; thuốc khử độc; thuốc diệt cỏ; 
băng vệ sinh; chất mài dùng cho răng.  
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Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; ống bằng kim loại; tấm panen 
xây dựng bằng kim loại; vật liệu dùng cho đường sắt bằng kim loại; cáp kim loại, không 
có điện; đầu nối cáp bằng kim loại không có điện; đinh; chi tiết bằng kim loại dùng cho 
đồ gỗ (trang trí); đồ sắt; khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); két an toàn; ròng rọc bằng 
kim loại (không dùng cho máy); bể chứa bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại; xích 
chó; sợi dây để hàn bằng kim loại; mỏ neo; khóa/xích tay; chong chóng gió bằng kim 
loại; hàng rào bảo vệ cây bằng kim loại; bẫy dùng cho động vật hoang dã, bằng kim loại; 
đồ nghệ thuật bằng đồng thiếc (tác phẩm nghệ thuật); quặng kim loại; chi tiết bằng kim 
loại dùng cho quan tài.  

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; tời (máy) kéo lưới đánh cá; máy cho vật nuôi ăn được cơ 
giới hóa; máy cắt dùng cho động vật; máy vắt sữa; máy chế biến gỗ; máy làm giấy; máy 
in; máy dùng cho công nghiệp dệt; dụng cụ chế biến chè; thiết bị cơ điện để chế biến thức 
ăn; máy làm bia; máy làm thuốc lá dùng trong công nghiệp; máy làm da; máy may;  máy 
lắp ráp xe đạp; mâm quay ở bàn làm đồ gốm; máy khắc trổ; máy làm ắc qui; máy bện dây 
thừng nhỏ; máy tráng men; máy làm bóng đèn; máy bao gói; máy xử lý than; máy dùng 
cho nhà bếp chạy điện; máy giặt; máy dùng cho công nghiệp xử lý dược phẩm; máy in 
hình nổi; máy làm thủy tinh; máy và thiết bị dùng cho phân hóa học; máy cơ điện dùng 
cho công nghiệp hóa chất; máy dùng cho khảo sát địa lý, khai thác mỏ và cắt đẽo; máy 
cán/máy dát; thiết bị khoan (nổi hoặc không nổi); máy dùng cho xây dựng đường sắt; 
thiết bị nâng; máy ép rượu vang; máy đúc; động cơ hơi nước; bộ chuyển đổi nhiên liệu 
dùng cho động cơ đốt trong; động cơ và máy thủy lực; máy làm đinh bấm; máy làm khuy; 
máy tiện (máy công cụ); thiết bị cầm tay, vận hành bằng cơ khí; thiết bị công nghiệp điện 
tử; thiết bị làm kính mắt; thiết bị tách khí; súng phun dùng để sơn; máy để kéo dùng cho 
xe cộ mặt đất; bơm (máy); thanh truyền của động cơ và máy; thiết bị hàn, chạy bằng khí 
ga; máy nghiền chất thải; máy nhào; máy bán hàng tự động; bơm phân phối xăng dùng 
cho trạm phục vụ ô tô; thiết bị mạ điện, tráng kẽm; thiết bị hàn bằng điện; đèn hàn. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ nông nghiệp (cầm tay); dụng cụ 
làm vườn (cầm tay); dụng cụ và đồ dùng giết mổ ho người giết mổ động vật (dụng cụ cầm 
tay); cây lao móc; bộ dụng cụ sửa móng tay; dụng cụ cầm tay, vận hành bằng tay; khoan; 
dao khắc/dao trạm trổ (dụng cụ cầm tay); cái kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, không phải súng; 
bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); bàn là điện.  

 
Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ghi thời gian; thiết bị kiểm tra việc dán tem thư; máy 
tính/ghi tiền mặt; thẻ điện tử cho hàng hóa; thiết bị dùng cho điện báo ảnh; máy cân; dụng 
cụ đo; tín hiệu, phát quang hoặc cơ giới; thiết bị liên lạc; thiết bị ghi âm thanh; camera 
(máy chụp ảnh); thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị giảng dạy; dụng cụ đo điện; laze, 
không dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ quang học; cáp 
điện; mạch tích điện; ổ cắm điện (vật nối điện), phích cắm và các công tắc khác (nối 
điện); màn huỳnh quang; sợi quang (dây dẫn tia sáng); thiết bị điện để điều khiển từ xa 
thao tác công nghiệp; thiết bị dập lửa;  thiết bị tia X dùng trong công nghiệp; trang thiết bị 
cứu hộ; thiết bị báo động; kính đeo mắt (quang học); bình điện ganvanic; phim điện ảnh 
(đã tráng phơi); mũ bảo hiểm..  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị chiếu tia X dùng trong 
ngành y; túi đá chườm dùng trong ngành y; bình sữa (cho trẻ em bú); dụng cụ tránh thai, 
không có hóa chất; mô cấy dùng trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); thiết bị chỉnh hình; 
vật liệu để khâu vết thương.  
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Nhóm 11: Bật lửa; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy 
và thiết bị làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị thổi khí nóng; thiết bị đốt 
nóng; dụng cụ và thiết bị vệ sinh; vòi phun tia nước để trang trí; thiết bị để tẩy uế (khử 
trùng); thiết bị sưởi bỏ túi; bật lửa ma sát để đốt cháy khí ga; thiết bị xử lý phản ứng trùng 
hợp trong hóa học.  

 
Nhóm 12: Xe cộ di động trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; ô tô; 
động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xe mô tô; xe đạp; đường sắt leo núi; xe 
goòng nhỏ; xe buýt hai tầng; lốp xe cộ; phương tiện trên không; tàu thuyền.  

 
Nhóm 13: Súng; chất nổ; pháo hoa.  

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; giá để sách nhạc.  

 
Nhóm 16: Giấy; khăn tắm bằng giấy; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm; ảnh chụp; màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; đồ đạc văn phòng, trừ đồ gỗ; đồ dùng văn phòng; 
dụng cụ viết; vật liệu dùng để vẽ; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị); mô hình  mẫu của kiến 
trúc sư;  tràng hạt (chuỗi hạt) để lần khi đọc kinh..  

 
Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; vòng bằng cao su; sợi bằng cao su, không 
dùng trong ngành dệt; đầu nối dùng cho ống, không bằng kim loại; màng mỏng bằng chất 
dẻo, không dùng để bao gói; ống mềm, không bằng kim loại; vật liệu không dẫn điện dẫn 
nhiệt để giữ nhiệt; vật liệu cách âm; phao ngăn chống ô nhiễm; vật liệu cách điện nhiệt; 
bao/túi nhỏ bằng cao su dùng để bao gói. 

 
Nhóm 19: Gỗ, bán gia công; bê tông; thạch cao; xi măng; tấm xi măng; gạch lát/ngói/đá 
lát. không làm bằng kim loại. dùng cho xây dựng; vật liệu chịu lửa; sản phẩm chứa bitum 
dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; kính xây dựng; chất để trát 
(vật liệu xây dựng); vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; tượng bằng đá, bê tông hoặc 
cẩm thạch; đài tưởng niệm/mộ không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Đỗ gỗ; công ten nơ không bằng kim loại (kho, vận chuyển); bậc lên xuống 
(thang) không bằng kim loại; gương soi; rơm bện (trừ chiếu); đồ nghệ thuật bằng gỗ, bằng 
sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; tranh cổ động/áp phích bằng gỗ hoặc chất dẻo; đồ 
trang trí bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm; ổ/lồng cho vật nuôi trong nhà; vòng tay nhận 
dạng, không bằng kim loại, dùng cho bệnh viện; quan tài; đồ trang trí cho đồ đạc, không 
bằng kim loại; đệm; bộ đồ cửa, không bằng kim loại; khung tranh; sản phẩm (không xếp 
vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, phiến sừng ở 
hàm cá voi, vỏ/mai, hổ phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này, hoặc bằng 
chất dẻo; thiết bị dùng cho các đám tang hoặc các nghi lễ tôn giáo, cụ thể là: quan tai/áo 
quan; bình đựng tro hỏa táng/bình đựng di cốt trong các tang lễ; bục giảng kinh; rèm mây; 
ri đô làm bằng chuỗi hạt dùng cho trang trí; bình phong đơn (Tsuitate); bình phong gập 
(Byoubu); ghế dài; đồ gá/lắp ri đô bằng kim loại; cái móc/chốt bằng chất dẻo dùng thay 
cho móc bằng kim loại; đinh, nêm, đai, ốc, đinh bấm, then, chốt, đinh tán, bánh xe nhỏ (ở 
chân bàn, ghế), tất cả không làm bằng kim loại; miếng đệm (không làm bằng kim loại, 
cao su và sợi lưu hóa); khóa không chạy điện, không làm bằng kim loại; quạt tay dẹt, quạt 
tay gập được; giỏ đi chợ; hộp đựng đồ nghề (phi kim loại); khung thêu và vòng thêu; cọc 
nhỏ dùng cho cây và cây trồng; ống hút nước (để uống), khay (không bằng kim loại); 
dụng cụ phân phát khăn (không bằng kim loại); biển chỉ tên và biển chỉ tên treo trước cửa 
phòng (phi kim loại); cột cờ; bảng treo quần áo; cái móc mũ lưỡi trai (không bằng kim 
loại); hộp thư (không bằng kim loại và vật liệu xây); sản phẩm dùng để bao gói làm từ gỗ 
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(trừ nút, nút chai, vung, nắp đậy bằng li-e hoặc gỗ); sản phẩm bao gói bằng tre; nệm; nệm 
ngồi kiểu Nhật (Zabuton); gối; nôi; túi ngủ (dùng cho cắm trại); khung đỡ giúp cho trẻ em 
đi bộ. 

 
Nhóm 21: ống hút nước (để uống); giỏ ủ nóng trà. 

 
Nhóm 22: Dây buộc hoặc nối, không bằng kim loại; túi dùng để giặt hàng dệt kim; mui 
xe cộ (chưa lắp); buồm; vải dầu/vải nhựa; lều/trại; bao/túi bằng vải dệt, dùng để bao gói; 
vỏ bọc bằng rơm dùng cho chai; vật liệu đệm lót, không bằng cao su hoặc chất dẻo; sợi 
dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ kiểu dùng để mạng; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ len. 

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu dùng để lọc bằng vải dệt; thảm trang trí treo tường bằng vải; 
dạ/nỉ/phớt; khăn tắm/khăn lau bằng vải; khăn phủ giường; vỏ bọc ngoài dùng cho đồ gỗ; 
rèm bằng vải hoặc chất dẻo; cờ hiệu/biểu ngữ; vải liệm; khăn trải bàn; miếng vải để viền 
chiếu lót rơm kiểu Nhật; vải đan; nỉ và hàng vải dệt không đan; vải dầu; vải dán; vải vi 
nyl; vải cao su hoá, vải da; phụ liệu may mặc bằng vải; màn chống muỗi, tấm trải giường, 
mÒn bông và tấm nệm bông phủ giường, vỏ mÒn, vỏ đệm, áo gối và khăn phủ gối, chăn; 
khăn ăn để bàn (hàng dệt); khăn lót đĩa; tấm rèm dùng trong nhà tắm, bằng vải hoặc chất 
dẻo; tấm khăn bằng vải dệt dùng để choàng bệ xí.    

 
Nhóm 25: Sản phẩm quần áo cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; hàng đan (quần áo); áo 
choàng ngoài; băng tay (quần áo); sản phẩm quần áo thể thao; quần áo lót mặc bên trong; 
dải đeo (quần hoặc tất); nịt bít tất; pyjama, quần áo ngủ; quần áo lót phụ nữ; hàng dệt 
kim; găng tay (trang phục); ca vát; khăn choàng cổ; khăn quàng cổ (của phụ nữ); khăn 
rằn; khăn ca vát; khăn choàng; đồ đội đầu (trang phục); mũ trùm đầu (trang phục); tất 
ngắn cổ và dây chun ngắn để giữ bít tất; tạp dề (trang phục); tã lót; đồ đi chân (trang 
phục); giầy thể thao; giầy vải cho trẻ em; miếng lót cho đồ đi chân; miếng đệm gót cho đồ 
đi chân; giầy bằng gỗ/guốc gỗ; dép đi trong nhà; giầy leo núi hoặc đi trên đá (giầy thể 
thao); quần áo bơi;  bộ lễ phục (quần áo) dùng cho các buổi lễ hóa trang; áo cưới; áo len 
dài tay; áo len đan; áo gi lê; áo sơ mi; áo cánh/áo choàng; mũ tắm; quần áo kiểu Nhật; cái 
bảo vệ cổ áo; tất dài; ghệt đi chân; khăng choàng lông thú; Tabi (bít tất kiểu Nhật); cái 
bọc bít tất Tabi; khăn vuông in hoa sặc sỡ; các bộ đồ mặc chống lạnh; bao che tai; mũ đội 
ban đêm; mũ đội và mũ lưỡi chai; nịt bít tất; dây đeo lưng/dây đeo quần; dây móc bít tất 
dài; thắt lưng (trang phục); giầy và ủng; guốc kiểu Nhật; dép xăng đan kiểu Nhật; quần áo 
cải trang, y phục; đồ đi chân thể dục, thể thao đặc biệt; ủng cưỡi ngựa.  

 
Nhóm 26: Đường viền dùng cho quần áo; đồ trang trí tóc; khuy; tóc giả; đồ khâu, trừ chỉ; 
hoa giả; tấm đệm vai cho quần áo; mảnh vá có thể dán dính nóng để trang trí đồ vải vóc 
(tạp hóa); nhãn có chữ viết lồng nhau dùng để đánh dấu vải; giỏ ủ nóng trà.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu/tấm lót; tấm phủ sàn; tấm trướng treo tường, không bằng vải; 
thảm dày trải sàn; vải sơn lót sàn nhà và các vật liệu khác dùng để trải sàn; tấm thảm hút 
nước ở phòng tắm, tấm để sàn; thảm cỏ nhân tạo. 

 
Nhóm 28: Trò chơi thuộc nhóm này; con rối; đồ chơi; trò chơi cờ; bi để chơi; dụng cụ rèn 
luyện thể hình; dụng cụ để bắn cung; máy để luyện tập thể dục; bể bơi (đồ chơi); găng tay 
cho người chơi bóng chày (phụ kiện của trò chơi); patanh có bánh lăn; đồ trang trí cây 
thông noen (trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); đồ câu/đánh cá; đai thấm mồ hôi dùng cho vợt 
(rakÐt).  
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Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; chế phẩm nước dùng để làm 
súp; thịt (không còn sống); cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thịt thú 
săn; chiết xuất thịt; tôm (không còn sống); động vật có vỏ (không còn sống); cá 
chình/lươn (không còn sống); bào ngư (không còn sống); vây cá mập (không còn sống); 
con sò/điệp (không còn sống); hải sản tất cả cho tiêu dùng của con người; hải sản rán 
giòn; hải sản nghiền sấy khô; trứng; chế phẩm thịt (không còn sống); muối dùng để bảo 
quản thực phẩm; táo tía sấy khô;  hoa quả đóng hộp, nấu chín, hầm nhừ, chế biến, sấy khô 
hoặc làm lạnh; rau đóng hộp, nấu chín, chế biến, sấy khô hoặc làm lạnh; sản phẩm từ 
khoai tây; pa tê, cụ thể là: pa tê cá, pa tê thịt thú săn và pa tê thịt; đậu đã được bảo quản; 
hạt đậu tương/đậu nành làm thức ăn đã được bảo quản; thạch dùng làm thực phẩm và hỗn 
hợp làm thạch dùng làm thực phẩm; dưa góp/dưa món; lạc đã chế biến hoặc sơ chế; bơ; 
pho mát; bơ thực vật; sản phẩm từ sữa; sữa; sữa chua; chế phẩm làm sữa chua; sản phẩm 
đậu phụ; sa lát rau; nước quả nấu đông; hải sản ăn được; thức ăn đã được chế biến; chất 
lỏng bổ dưỡng, không dùng cho mục đích y tế, chủ yếu được làm từ cá, thịt, thịt gia cầm, 
hải sản, rau, trứng. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè; đường; kẹo; chất lỏng bổ dưỡng, không dùng cho mục đích y tế, 
chủ yếu được làm từ gạo, bột mỳ, ngũ cốc, ca cao, sô-cô-la; bánh kẹo; món Susi (kiểu 
Nhật Bản); chế phẩm của ngũ cốc; sản phẩm bột xay; ngô rang nổ; bột đậu tương; sản 
phẩm tinh bột dùng cho thực phẩm; kem lạnh; gia vị; bột men làm bánh; hương liệu cho 
thực phẩm; chế phẩm làm mềm thịt dùng cho gia đình; nước sốt dùng cho sa-lát; sữa chua 
đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 

Nhóm 31: Gỗ cây chưa xử lý; thóc chưa xử  lý; cây khô để trang trí; động vật sống; quả 
tươi; rau tươi; hạt thực vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; mạch nha dùng cho ngành bia 
và rượu.  

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; chế phẩm làm đồ uống.  
 

Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn cho người hút thuốc; hộp diêm, không làm bằng kim loại quý; 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá.  

 

Nhóm 35: Thông tin kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quản lý tệp tin máy tính; kế 
toán; cho thuê máy bán hàng tự động.  

 

Nhóm 36: Hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ tài chính; đánh giá đồ nghệ thuật; quản lý bất 
động sản; môi giới,  bảo lãnh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, cổ phiếu và trái 
phiếu, tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác; dịch vụ cầm đồ. 

 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; khai thác mỏ; 
làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); lắp đặt và sửa chữa hệ thống sưởi ấm; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điều hòa; lắp đặt trang thiết bị nhà bếp; bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính; cài 
đặt và sửa chữa thiết bị thắp sáng; bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ; bảo dưỡng 
và sửa chữa máy bay; nghề đóng tàu; sửa chữa máy chụp ảnh; sửa chữa đồng hồ và đồng 
hồ đeo tay; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt; dịch vụ chống mòn; sự ratô lại bánh/lốp xe; 
bảo dưỡng đồ gỗ; vá sửa quần áo; dịch vụ tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động 
chống trộm; lắp đặt và sửa chữa điện thoại; lắp đặt và sửa chữa thiết bị giải trí; sửa chữa 
trang sức bằng kim loại quý. 

 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; chuyển/gửi tin nhắn/thông điệp; dịch vụ liên lạc 
qua mạng.   
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Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; cho thuê tàu thuyền; cho thuê xe; cất giữ hàng hóa; 
cho thuê trang phục lặn; phân phối điện; vận hành các cửa kênh; phân phối hàng hóa qua 
thư yêu cầu; văn phòng du lịch (không bao gồm đặt chỗ khách sạn); cho thuê xe lăn.  

 
Nhóm 40: Thu mua vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác); xử lý kim loại; xử lý vải; 
đốn gỗ và xẻ gỗ; đóng sách; dịch vụ mài kính quang học; dịch vụ nung đồ gốm; dịch vụ 
nghiền/ép quả; mổ thịt súc vật; may quần áo; in ảnh chụp; tái chế rác và chất thải; làm 
sạch không khí; xử lý nước; đóng khung các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ  của kỹ thuật 
viên nha khoa chuyên về răng; chế biến/xử lý thuốc thử hóa học.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều hành hội nghị hội thảo; thư viện 
cho thuê, cho mượn sách; xuất bản sách; phát hành băng vi-đê-ô; sản xuất/dàn dựng các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch 
vụ huấn luyện động vật; tổ chức quay giải xổ số /dịch vụ xổ số. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai cho người khác; kiểm tra/kiểm soát chất 
lượng; nghiên cứu địa chất; dịch vụ ngành hóa; nghiên cứu sinh học; thông tin khí tượng; 
dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thiết kế công nghiệp/ thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế 
trang trí nội thất; thiết kế quần áo; tạo lập và duy trì trang web/ trang tin điện tử cho người 
khác; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê phòng họp; nhà dưỡng 
lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày (trông trẻ ban ngày); cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho 
thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ  thuỷ tinh; cung cấp thực thẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ  thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp về thú y;  
dịch vụ làm vườn; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; cho thuê phương tiện/tiện nghi vệ 
sinh. 

 
Nhóm 45: Tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ người đi kèm; cho thuê quần áo; dịch vụ 
mai táng; dịch vụ mở khóa án toàn; cứu hỏa; tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ môi 
giới nhận con nuôi; dịch vụ pháp lý.  
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(511)   Nhóm 01: Khí ga đã hóa rắn dùng cho mục đích công nghiệp; cồn; nguyên tố phóng xạ 

dùng cho mục đích khoa học; hóa chất công nghiệp; hóa chất nông nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm hóa 
học dùng cho mục đích khoa học (không dùng cho ngành y hoặc thú y); chế phẩm hóa 
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học dùng trong nhiếp ảnh; nhựa tổng hợp dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm 
ủ kim loại; hóa chất dùng cho sự hàn; chất hóa học dùng để bảo quản thức ăn; hóa chất 
làm mới da; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; bột giấy. 

 
Nhóm 02: Thuốc màu; thuốc nhuộm; phẩm màu cho thức ăn; mực in; sơn (trừ sơn cách 
điện, cách nhiệt); chất bảo quản gỗ; ma tít (nhựa tự nhiên). 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; khí ga dùng để thắp sáng; than (nhiên liệu); sáp công nghiệp; 
nến (thắp sáng); chế phẩm dùng để khử bụi. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; dung dịch dùng cho 
kính áp tròng; chế phẩm sinh vật dùng cho ngành y và thú y; thuốc khử độc; thuốc diệt cỏ; 
băng vệ sinh; chất mài dùng cho răng. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; ống bằng kim loại; tấm panen 
xây dựng bằng kim loại; vật liệu dùng cho đường sắt bằng kim loại; cáp kim loại, không 
có điện; đầu nối cáp bằng kim loại không có điện; đinh; chi tiết bằng kim loại dùng cho 
đồ gỗ (trang trí); đồ sắt; khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); két an toàn; ròng rọc bằng 
kim loại (không dùng cho máy); bể chứa bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại; xích 
chó; sợi dây để hàn bằng kim loại; mỏ neo; khóa/xích tay; chong chóng gió bằng kim 
loại; hàng rào bảo vệ cây bằng kim loại; bẫy dùng cho động vật hoang dã, bằng kim loại 
thuộc nhóm này; đồ nghệ thuật bằng đồng thiếc (tác phẩm nghệ thuật); quặng kim loại; 
chi tiết bằng kim loại dùng cho quan tài. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp; tời (máy) kéo lưới đánh cá; máy cho vật nuôi ăn được cơ 
giới hóa; máy cắt dùng cho động vật; máy vắt sữa; máy chế biến gỗ; máy làm giấy; máy 
in; máy dùng cho công nghiệp dệt; dụng cụ chế biến chè; thiết bị cơ điện để chế biến thức 
ăn; máy làm bia; máy làm thuốc lá dùng trong công nghiệp; máy làm da; máy may;  máy 
lắp ráp xe đạp; mâm quay ở bàn làm đồ gốm; máy khắc trổ; máy làm ắc qui; máy bện dây 
thừng nhỏ; máy tráng men; máy làm bóng đèn; máy bao gói; máy xử lý than; máy dùng 
cho nhà bếp chạy điện; máy giặt; máy dùng cho công nghiệp xử lý dược phẩm; máy in 
hình nổi; máy làm thủy tinh; máy và thiết bị dùng cho phân hóa học; máy cơ điện dùng 
cho công nghiệp hóa chất; máy dùng cho khảo sát địa lý, khai thác mỏ và cắt đẽo; máy 
cán/máy dát; thiết bị khoan (nổi hoặc không nổi); máy dùng cho xây dựng đường sắt; 
thiết bị nâng; máy ép rượu vang; máy đúc; động cơ hơi nước; bộ chuyển đổi nhiên liệu 
dùng cho động cơ đốt trong; động cơ và máy thủy lực; máy làm đinh bấm; máy làm khuy; 
máy tiện (máy công cụ); thiết bị cầm tay, vận hành bằng cơ khí; thiết bị công nghiệp điện 
tử; thiết bị làm kính mắt; thiết bị tách khí; súng phun dùng để sơn; máy để kéo dùng cho 
xe cộ mặt đất; bơm (máy); thanh truyền của động cơ và máy; thiết bị hàn, chạy bằng khí 
ga; máy nghiền chất thải; máy nhào; máy bán hàng tự động; bơm phân phối xăng dùng 
cho trạm phục vụ ô tô; thiết bị mạ điện, tráng kẽm; thiết bị hàn bằng điện; đèn hàn. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ nông nghiệp (cầm tay); dụng cụ 
làm vườn (cầm tay); dụng cụ  và đồ dùng giết mổ  cho người giết mổ động vật (dụng cụ 
cầm tay); cây lao móc; bộ dụng cụ sửa móng tay; dụng cụ cầm tay, vận hành bằng tay; 
khoan; dao khắc/dao trạm trổ (dụng cụ cầm tay); cái kéo; vũ khí đeo cạnh sườn, không 
phải súng; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); bàn là điện. 

 
Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ghi thời gian; thiết bị kiểm tra việc dán tem thư; máy 
tính/ghi tiền mặt; thẻ điện tử cho hàng hóa; thiết bị dùng cho điện báo ảnh; máy cân; dụng 
cụ đo; tín hiệu, phát quang hoặc cơ giới; thiết bị liên lạc; thiết bị ghi âm thanh; camera 
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(máy chụp ảnh); thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị giảng dạy; dụng cụ đo điện; laze, 
không dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ quang học; cáp 
điện; mạch tích điện; ổ cắm điện (vật nối điện), phích cắm và các công tắc khác (nối 
điện); màn huỳnh quang; sợi quang (dây dẫn tia sáng); thiết bị điện để điều khiển từ xa 
thao tác công nghiệp; thiết bị dập lửa;  thiết bị tia X dùng trong công nghiệp; trang thiết bị 
cứu hộ; thiết bị báo động; kính đeo mắt (quang học); bình điện ganvanic; phim điện ảnh 
(đã tráng phơi); mũ bảo hiểm.. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị chiếu tia X dùng trong 
ngành y; túi đá chườm dùng trong ngành y; bình sữa (cho trẻ em bú); dụng cụ tránh thai, 
không có hóa chất; mô cấy dùng trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); thiết bị chỉnh hình; 
vật liệu để khâu vết thương. 

 
Nhóm 11: Bật lửa; thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy 
và thiết bị làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị thổi khí nóng; thiết bị đốt 
nóng; dụng cụ và thiết bị vệ sinh; vòi phun tia nước để trang trí; thiết bị để tẩy uế (khử 
trùng); thiết bị sưởi bỏ túi; bật lửa ma sát để đốt cháy khí ga; thiết bị xử lý phản ứng trùng 
hợp trong hóa học. 

 
Nhóm 12: Xe cộ di động trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; ô tô; 
động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; xe mô tô; xe đạp; đường sắt leo núi; xe 
goòng nhỏ; xe buýt hai tầng; lốp xe cộ; phương tiện trên không; tàu thuyền. 

 
Nhóm 13: Súng; chất nổ; pháo hoa. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; giá để sách nhạc. 

 
Nhóm 16: Giấy; khăn tắm bằng giấy; sản phẩm của ngành in; ấn phẩm; ảnh chụp; màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; đồ đạc văn phòng, trừ đồ gỗ; đồ dùng văn phòng; 
dụng cụ viết; vật liệu dùng để vẽ; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị); mô hình  mẫu của kiến 
trúc sư;  tràng hạt (chuỗi hạt) để lần khi đọc kinh.. 

 
Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; vòng bằng cao su; sợi bằng cao su, không 
dùng trong ngành dệt; đầu nối dùng cho ống, không bằng kim loại; màng mỏng bằng chất 
dẻo, không dùng để bao gói; ống mềm, không bằng kim loại; vật liệu không dẫn điện dẫn 
nhiệt để giữ nhiệt; vật liệu cách âm; phao ngăn chống ô nhiễm; vật liệu cách điện nhiệt; 
bao/túi nhỏ bằng cao su dùng để bao gói. 

 
Nhóm 19: Gỗ, bán gia công; bê tông; thạch cao; xi măng; tấm xi măng; gạch lat/ngói/đá 
lát. không làm bằng kim loại. dùng cho xây dựng; vật liệu chịu lửa; sản phẩm chứa bitum 
dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; kính xây dựng; chất để trát 
(vật liệu xây dựng); vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; tượng bằng đá, bê tông hoặc 
cẩm thạch; đài tưởng niệm/mộ không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đỗ gỗ; công ten nơ không bằng kim loại (kho, vận chuyển); bậc lên xuống 
(thang) không bằng kim loại; gương soi; rơm bện (trừ chiếu); đồ nghệ thuật bằng gỗ, bằng 
sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; tranh cổ động/áp phích bằng gỗ hoặc chất dẻo; đồ 
trang trí bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm; ổ/lồng cho vật nuôi trong nhà; vòng tay nhận 
dạng, không bằng kim loại, dùng cho bệnh viện; quan tài; đồ trang trí cho đồ đạc, không 
bằng kim loại; đệm; bộ đồ cửa, không bằng kim loại; khung tranh; sản phẩm (không xếp 
vào các nhóm khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, phiến sừng ở 
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hàm cá voi, vỏ/mai, hổ phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này, hoặc bằng 
chất dẻo; thiết bị dùng cho các đám tang hoặc các nghi lễ tôn giáo, cụ thể là: quan tai/áo 
quan; bình đựng tro hỏa táng/bình đựng di cốt trong các tang lễ; bục giảng kinh; rèm mây; 
ri đô làm bằng chuỗi hạt dùng cho trang trí; bình phong đơn (Tsuitate); bình phong gập 
(Byoubu); ghế dài; đồ gá/lắp ri đô bằng kim loại; cái móc/chốt bằng chất dẻo dùng thay 
cho móc bằng kim loại; đinh, nêm, đai, ốc, đinh bấm, then, chốt, đinh tán, bánh xe nhỏ (ở 
chân bàn, ghế), tất cả không làm bằng kim loại; miếng đệm (không làm bằng kim loại, 
cao su và sợi lưu hóa); khóa không chạy điện, không làm bằng kim loại; quạt tay dẹt, quạt 
tay gập được; giỏ đi chợ; hộp đựng đồ nghề (phi kim loại); khung thêu và vòng thêu; cọc 
nhỏ dùng cho cây và cây trồng; ống hút nước (để uống), khay (không bằng kim loại); 
dụng cụ phân phát khăn (không bằng kim loại); biển chỉ tên và biển chỉ tên treo trước cửa 
phòng (phi kim loại); cột cờ; bảng treo quần áo; cái móc mũ lưỡi trai (không bằng kim 
loại); hộp thư (không bằng kim loại và vật liệu xây); sản phẩm dùng để bao gói làm từ gỗ 
(trừ nút, nút chai, vung, nắp đậy bằng li-e hoặc gỗ); sản phẩm bao gói bằng tre; nệm; nệm 
ngồi kiểu Nhật (Zabuton); gối; nôi; túi ngủ (dùng cho cắm trại); khung đỡ giúp cho trẻ em 
đi bộ. 

 
Nhóm 21: ống hút nước (để uống); giỏ ủ nóng trà. 

 
Nhóm 22: Dây buộc hoặc nối, không bằng kim loại; túi dùng để giặt hàng dệt kim; mui 
xe cộ (chưa lắp); buồm; vải dầu/vải nhựa; lều/trại; bao/túi bằng vải dệt, dùng để bao gói; 
vỏ bọc bằng rơm dùng cho chai; vật liệu đệm lót, không bằng cao su hoặc chất dẻo; sợi 
dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ kiểu dùng để mạng; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi và chỉ len. 

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu dùng để lọc bằng vải dệt; thảm trang trí treo tường bằng vải; 
dạ/nỉ/phớt; khăn tắm/khăn lau bằng vải; khăn phủ giường; vỏ bọc ngoài dùng cho đồ gỗ; 
rèm bằng vải hoặc chất dẻo; cờ hiệu/biểu ngữ; vải liệm; khăn trải bàn; miếng vải để viền 
chiếu lót rơm kiểu Nhật; vải đan; nỉ và hàng vải dệt không đan; vải dầu; vải dán; vải vi 
nyl; vải cao su hoá, vải da; phụ liệu may mặc bằng vải; màn chống muỗi, tấm trải giường, 
mÒn bông và tấm nệm bông phủ giường, vỏ mÒn, vỏ đệm, áo gối và khăn phủ gối, chăn; 
khăn ăn để bàn (hàng dệt); khăn lót đĩa; tấm rèm dùng trong nhà tắm, bằng vải hoặc chất 
dẻo ; tấm khăn bằng vải dệt dùng để choàng bệ xí. 

 
Nhóm 25: Sản phẩm quần áo cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; hàng đan (quần áo); áo 
choàng ngoài; băng tay (quần áo); sản phẩm quần áo thể thao; quần áo lót mặc bên trong; 
dải đeo (quần hoặc tất); nịt bít tất; pyjama, quần áo ngủ; quần áo lót phụ nữ; hàng dệt 
kim; găng tay (trang phục); ca vát; khăn choàng cổ; khăn quàng cổ (của phụ nữ); khăn 
rằn; khăn ca vát; khăn choàng; đồ đội đầu (trang phục); mũ trùm đầu (trang phục); tất 
ngắn cổ và dây chun ngắn để giữ bít tất; tạp dề (trang phục); tã lót; đồ đi chân (trang 
phục); giầy thể thao; giầy vải cho trẻ em; miếng lót cho đồ đi chân; miếng đệm gót cho đồ 
đi chân; giầy bằng gỗ/guốc gỗ; dép đi trong nhà; giầy leo núi hoặc đi trên đá (giầy thể 
thao); quần áo bơi;  bộ lễ phục (quần áo) dùng cho các buổi lễ hóa trang; áo cưới; áo len 
dài tay; áo len đan; áo gi lê; áo sơ mi; áo cánh/áo choàng; mũ tắm; quần áo kiểu Nhật; cái 
bảo vệ cổ áo; tất dài; ghệt đi chân; khăng choàng lông thú; Tabi (bít tất kiểu Nhật); cái 
bọc bít tất Tabi; khăn vuông in hoa sặc sỡ; các bộ đồ mặc chống lạnh; bao che tai; mũ đội 
ban đêm; mũ đội và mũ lưỡi chai; nịt bít tất; dây đeo lưng/dây đeo quần; dây móc bít tất 
dài; thắt lưng (trang phục); giầy và ủng; guốc kiểu Nhật; dép xăng đan kiểu Nhật; quần áo 
cải trang, y phục; đồ đi chân thể dục, thể thao đặc biệt; ủng cưỡi ngựa. 
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Nhóm 26: Đường viền dùng cho quần áo; đồ trang trí tóc; khuy; tóc giả; đồ khâu, trừ chỉ; 
hoa giả; tấm đệm vai cho quần áo; mảnh vá có thể dán dính nóng để trang trí đồ vải vóc 
(tạp hóa); nhãn có chữ viết lồng nhau dùng để đánh dấu vải; giỏ ủ nóng trà. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu/tấm lót; tấm phủ sàn; tấm trướng treo tường, không bằng vải; 
thảm dày trải sàn; vải sơn lót sàn nhà và các vật liệu khác dùng để trải sàn; tấm thảm hút 
nước ở phòng tắm, tấm để sàn; thảm cỏ nhân tạo. 

 

Nhóm 28: Trò chơi thuộc nhóm này; con rối; đồ chơi; trò chơi cờ; bi để chơi; dụng cụ rèn 
luyện thể hình; dụng cụ để bắn cung; máy để luyện tập thể dục; bể bơi (đồ chơi); găng tay 
cho người chơi bóng chày (phụ kiện của trò chơi); patanh có bánh lăn; đồ trang trí cây 
thông noen (trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); đồ câu/đánh cá; đai thấm mồ hôi dùng cho vợt 
(rakÐt). 

 

Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; mỡ lợn dùng cho thực phẩm; chế phẩm nước dùng để làm 
súp; thịt (không còn sống); cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống) và thịt thú 
săn; chiết xuất thịt; tôm (không còn sống); động vật có vỏ (không còn sống); cá 
chình/lươn (không còn sống); bào ngư (không còn sống); vây cá mập (không còn sống); 
con sò/điệp (không còn sống); hải sản tất cả cho tiêu dùng của con người; hải sản rán 
giòn; hải sản nghiền sấy khô; trứng; chế phẩm thịt (không còn sống); muối dùng để bảo 
quản thực phẩm; táo tía sấy khô;  hoa quả đóng hộp, nấu chín, hầm nhừ, chế biến, sấy khô 
hoặc làm lạnh; rau đóng hộp, nấu chín, chế biến, sấy khô hoặc làm lạnh; sản phẩm từ 
khoai tây; pa tê, cụ thể là: pa tê cá, pa tê thịt thú săn và pa tê thịt; đậu đã được bảo quản; 
hạt đậu tương/đậu nành làm thức ăn được được bảo quản; thạch dùng làm thực phẩm và 
hỗn hợp làm thạch dùng làm thực phẩm; dưa góp/dưa món; lạc đã chế biến hoặc sơ chế; 
bơ; pho mát; bơ thực vật; sản phẩm từ sữa; sữa; sữa chua; chế phẩm làm sữa chua; sản 
phẩm đậu phụ; sa lát rau; nước quả nấu đông; hải sản ăn được; thức ăn đã được chế biến; 
chất lỏng bổ dưỡng, không dùng cho mục đích y tế, chủ yếu được làm từ cá, thịt, thịt gia 
cầm, hải sản, rau, trứng. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè; đường; kẹo; chất lỏng bổ dưỡng, không dùng cho mục đích y tế, 
chủ yếu được làm từ gạo, bột mỳ, ngũ cốc, ca cao, sô-cô-la; bánh kẹo; món Susi (kiểu 
Nhật Bản); chế phẩm của ngũ cốc; sản phẩm bột xay; ngô rang nổ; bột đậu tương; sản 
phẩm tinh bột dùng cho thực phẩm; kem lạnh; gia vị; bột men làm bánh; hương liệu cho 
thực phẩm; chế phẩm làm mềm thịt dùng cho gia đình; nước sốt dùng cho sa-lát; sữa chua 
đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 

Nhóm 31: Gỗ cây chưa xử lý; thóc chưa xử  lý; cây khô để trang trí; động vật sống; quả 
tươi; rau tươi; hạt thực vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; mạch nha dùng cho ngành bia 
và rượu. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; chế phẩm làm đồ uống. 
 

Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn cho người hút thuốc; hộp diêm, không làm bằng kim loại quý; 
bật lửa dùng cho người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá. 

 

Nhóm 35: Thông tin kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quản lý tệp tin máy tính; kế 
toán; cho thuê máy bán hàng tự động. 

 

Nhóm 36: Hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ tài chính; đánh giá đồ nghệ thuật; quản lý bất 
động sản; môi giới,  bảo lãnh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, cổ phiếu và trái 
phiếu, tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ ủy thác; dịch vụ cầm đồ. 
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Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; khai thác mỏ; 
làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); lắp đặt và sửa chữa hệ thống sưởi ấm; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điều hòa; lắp đặt trang thiết bị nhà bếp; bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính; cài 
đặt và sửa chữa thiết bị thắp sáng; bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ; bảo dưỡng 
và sửa chữa máy bay; nghề đóng tàu; sửa chữa máy chụp ảnh; sửa chữa đồng hồ và đồng 
hồ đeo tay; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt; dịch vụ chống mòn; sự ratô lại bánh/lốp xe; 
bảo dưỡng đồ gỗ; vá sửa quần áo; dịch vụ tẩy uế; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động 
chống trộm; lắp đặt và sửa chữa điện thoại; lắp đặt và sửa chữa thiết bị giải trí; sửa chữa 
trang sức bằng kim loại quý.. 

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; chuyển/gửi tin nhắn/thông điệp; dịch vụ liên lạc 
qua mạng. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; cho thuê tàu thuyền; cho thuê xe; cất giữ hàng hóa; 
cho thuê trang phục lặn; phân phối điện; vận hành các cửa kênh; phân phối hàng hóa qua 
thư yêu cầu; văn phòng du lịch (không bao gồm đặt chỗ khách sạn); cho thuê xe lăn. 

 
Nhóm 40: Thu mua vật liệu theo đơn đặt hàng (cho người khác); xử lý kim loại; xử lý vải; 
đốn gỗ và xẻ gỗ; đóng sách; dịch vụ mài kính quang học; dịch vụ nung đồ gốm; dịch vụ 
nghiền/ép quả; mổ thịt súc vật; may quần áo; in ảnh chụp; tái chế rác và chất thải; làm 
sạch không khí; xử lý nước; đóng khung các tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ  của kỹ thuật 
viên nha khoa chuyên vế răng; chế biến/xử lý thuốc thử hóa học. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều hành hội nghị hội thảo; thư viện 
cho thuê, cho mượn sách; xuất bản sách; phát hành băng vi-đê-ô; sản xuất/dàn dựng các 
chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch 
vụ huấn luyện động vật; tổ chức quay giải xổ số /dịch vụ xổ số. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai cho người khác; kiểm tra/kiểm soát chất 
lượng; nghiên cứu địa chất; dịch vụ ngành hóa; nghiên cứu sinh học; thông tin khí tượng; 
dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thiết kế công nghiệp/ thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế 
trang trí nội thất; thiết kế quần áo; tạo lập và duy trì trang web/ trang tin điện tử cho người 
khác; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê phòng họp; nhà dưỡng 
lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày (trông trẻ ban ngày); cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho 
thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ  thuỷ tinh; cung cấp thực thẩm và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ  thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp về thú y;  
dịch vụ làm vườn; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; cho thuê phương tiện/tiện nghi vệ 
sinh. 

 
Nhóm 45: Tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ người đi kèm; cho thuê quần áo; dịch vụ 
mai táng; dịch vụ mở khóa án toàn; cứu hỏa; tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ môi 
giới nhận con nuôi; dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2012-02873 (220) 23.02.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 1.7.6; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím 
(731) Công ty TNHH Sao Xanh  (VN) 

Cụm công nghiệp Dốc 3, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc gia cầm, thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2012-03078 (220) 27.02.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., 

LTD.  (JP) 
3-5, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka 530-8241, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 37: Thu nhặt chất thải và rác (dịch vụ vệ sinh); cho thuê máy động lực; cho thuê 

dụng cụ và thiết bị khí nén hoặc thủy lực. 
 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ dọn nhà (vận chuyển); vận chuyển 
an toàn các đồ dùng cá nhân khi đi du lịch (tạm thời); lưu trữ tạm thời trong khi giao 
hàng; phân phối điện; cung cấp [phân phối] nước; quản lý bãi đậu xe; cho thuê xe ô tô; 
cho thuê kho hàng; cung cấp nhà kho lưu trữ tài liệu.  

 
Nhóm 40: Xử lý nước; cho thuê thiết bị lọc nước;  phân loại chất thải và vật liệu tái chế 
[chuyển đổi]; đốt chất thải và rác; cho thuê máy phát điện; cho thuê tua bin gió (máy sản 
xuất điện năng từ sức gió); cho thuê các thiết bị làm mát; cho thuê các thiết bị nhiệt; tái 
chế chất thải và rác; chế biến thực phẩm; cho thuê các thiết bị sưởi điện dùng trong nhà. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp, thực hiện và tổ chức hội thảo; cung cấp trang thiết bị thể thao; cung 
cấp trang thiết bị vui chơi giải trí; dịch vụ phóng viên cung cấp tin tức; cung cấp ấn phẩm 
điện tử; cung cấp tài liệu văn học. 

 
Nhóm 42: Khảo sát, nghiên cứu địa chất; trắc địa; kiểm tra, thanh tra, nghiên cứu nông 
nghiệp, ngành chăn nuôi và ngành công nghiệp đánh bắt cá; cho thuê máy tính; cho thuê 
dụng cụ vẽ; kiểm tra và nghiên cứu các công trình dân dụng.  

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở [khách sạn và nhà trọ]; đặt phòng trọ [khách sạn và nhà trọ]; 
nhà hàng ăn uống [phòng ăn]; cho thuê phòng họp; cho thuê đồ nội thất; nhà điều dưỡng; 
nhà nghỉ cho động vật; cung cấp phòng họp hoặc phòng học vì mục đích giáo dục.  
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Nhóm 44: Phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ làm vườn; rải phân bón và 
các hóa chất nông nghiệp khác trên mặt đất và trên không; diệt cỏ dại; dịch vụ trồng cây 
trong vườn; diệt sâu bọ; cho thuê nông cụ; cung cấp thông tin y tế, dịch vụ chăm sóc điều 
dưỡng; cho thuê trang thiết bị vệ sinh.  

 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo; cho thuê thiết bị báo cháy; cho thuê bình chữa cháy. 
 
 

(210) 4-2012-03128 (220) 27.02.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A6.19.9; 26.4.3; 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh, trắng, đỏ, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

thực phẩm Tất Thắng   (VN) 
Số 226 đường Cầu Sắt, thôn 14, xã Tâm 
Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông   

(540) 

  
(740) Belcolaw Intellectual Property Company 

Limited (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đóng hộp; cá đã qua chế biến; tôm đã qua chế biến, khoai tây rán 
giòn; nấm được bảo quản, sữa và các sản phẩm sữa; rau, củ, quả được bao quản, sấy khô 
hoặc nấu chín.   

 
 

(210) 4-2012-03372 (220) 01.03.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.6; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh, vàng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
công viên cây xanh Hà Nội (VN)
Xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Xây dựng công trình công 
ích; Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; Xây dựng nhà các loại  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn, dịch vụ lâm nghiệp: Dịch vụ liên quan 
đến trồng cây như làm vườn; Dịch vụ liên quan đến nghệ thuật cây cảnh cũng như tạo 
dáng cây cảnh, thiết kế vườn.  

 
 

(210) 4-2012-03606 (220) 05.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A2.1.16; A2.3.16; 26.1.1; 2.1.25; 2.3.25; 
24.17.25 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Sơn   (VN) 
P602 - N13, Làng Quốc Tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xử lý chống trơn trượt cho dân dụng và công nghiệp (dịch vụ xây dựng). 
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(210) 4-2012-04228 (220) 12.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LYC GLOBAL LIMITED   (VG) 
Quastisky Building P.O.Box 4389, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Giầy; mũ; quần áo; quần xi líp; quần áo mặc trong bằng vải lanh.  
 
 

(210) 4-2012-04570 (220) 15.03.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
ViªtMark  (VN) 
Số nhà 58 ngõ 196/1 phố Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vật tư ngành nước như thiết bị sen vòi, phụ kiện ống nước; dây cấp thoát nước.  
 

Nhóm 17: Cao su, vật liệu cao su non để bịt kín cách ly. 
 
 

(210) 4-2012-04610 (220) 15.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bà Triệu  (VN) 
19/4 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: vòi, chậu rửa, lavabo; bàn cầu, bồn nước. 
 

Nhóm 20: Gương soi. 
 
 

(210) 4-2012-04611 (220) 15.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.11.13; 26.1.5 
(591) Đen, đỏ, trắng bạc 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bà Triệu  (VN) 
19/4 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: vòi; chậu, lavabo, bàn cầu; bồn nước. 
 

Nhóm 20: Gương soi. 
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(210) 4-2012-04867 (220) 19.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Con Tra  (VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Rương, hòm, va ly, túi xách, túi du lịch, ví (bóp); sản phẩm làm bằng da và giả 

da, phụ kiện thời trang bằng da và giả da, bao gồm: vali, ba lô, túi xách, ví (bóp). 
 

Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-05010 (220) 20.03.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) T1202548B 28.02.2012 SG 

(731) QANTAS AIRWAYS LIMITED  (US) 
Qantas Centre, 203 Coward Street, 
Mascot, New South Wales 2020, 
Australia 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Khóa móc và khóa.  
 

Nhóm 09: Điện thoại di động và hộp điện thoại; tiếng chuông có thể tải xuống được dùng 
cho điện thoại di động; thẻ thuộc nhóm này bao gồm cả thẻ đã mã hóa, thẻ mạch tích hợp 
và thẻ thông minh; thẻ sim và thẻ điện thoại; thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; thẻ lưu trữ thông 
tin và vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
đĩa ghi; thiết bị, máy và hệ thống liên lạc và viễn thông; thiết bị, máy và hệ thống điện 
thoại; thiết bị, hệ thống và máy vi tính; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; phần 
mềm ứng dụng dùng cho máy tính, điện thoại di động và thiết bị viễn thông cầm tay; ấn 
phẩm điện tử và các ấn phẩm dạng đa phương tiện bao gồm cả bảng thông báo điện tử và 
bưu thiếp điện tử; bộ chỉnh lưu.  

 
Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không và dưới nước.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; vòng đeo chìa khóa; đồ nữ 
trang.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm làm từ vật liệu này, không thuộc các nhóm 
khác; sản phẩm ngành in; ấn phẩm; tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; sách chỉ dẫn; catalô; 
sách; tập anbom; bản kế hoạch; lịch; nhật ký; đề can; áp phích quảng cáo; danh bạ điện 
thoại; sách mỏng; cuốn sách mỏng; bản tin; cuốn mỏng nhỏ có bìa mềm; bìa giữ hộ chiếu; 
bưu thiếp; sách tô màu; giấy dính; ảnh chụp (đã in); văn phòng phẩm và dụng cụ học tập; 
thẻ ghi địa chỉ buộc vào hành lý và hành lý xách tay; phiếu quà tặng; mô hình máy bay 
(đồ trang trí); tài liệu giảng dậy và hướng dẫn (không bao gồm thiết bị); sổ tay; thùng 
bằng giấy dùng để đóng gói dùng trong công nghiệp; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao 
gói (không bao gồm ở các nhóm khác); dụng cụ để viết. 
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Nhóm 18: Túi hành lý, dây đai túi hành lý; dây da; đồ bằng da và giả da và các sản phẩm 
làm từ vật liệu này không được xếp ở các nhóm khác; hòm và túi du lịch và các phụ kiện 
của chúng; túi đựng dụng cụ vệ sinh cá nhân; hộp đựng đồ trang điểm (hộp rỗng); túi 
dùng để đựng quần áo; ba lô; cặp học sinh, túi sách thể thao; va li; cặp đựng tài liệu; hộp 
đựng chìa khóa; vòng kẹp tiền xu; ví giữ thẻ tín dụng; ví; túi xách tay dùng cho phụ nữ; «; 
lọng và gậy chống. 

 
Nhóm 20: Gối bao gồm cả gối có thể thổi phòng (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 21: Cái mở nút chai; cốc và ca.  

 
Nhóm 25: Quần áo, bộ com lê, bit tất dài, quần áo lót, áo sơ mi, áo phông, quần, váy, váy 
đầm, áo khóa ngoài, mũ lưỡi trai, áo choàng ngoài, áo vét tông, áo len dài tay, khăn 
quàng, mũ, mũ lưỡi trai dùng cho môn bóng chày, đồ đội đầu, áo choàng tắm, quần soóc, 
tất ngắn, thắt lưng (trang phục), găng tay, quần gin, cổ cồn ca vát, quần áo bơi, quần áo 
mặc để tắm biển, đồ đi chân, cái che mắt cho đỡ chói, cái yếm dãi trẻ con (không bằng 
giấy), quần áo ngủ, quần áo khoác ngoài, đồ khoác ngoài và cổ tay áo; thắt lưng có thể để 
tiền bên trong.  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi bao gồm cả đồ chơi mô hình, trò chơi mềm dễ uốn, trò chơi 
dạng bảng, bóng bao gồm bóng dùng chơi gôn, búp bê và phụ kiện búp bê, trò chơi câu 
đố, hộp đựng tiền (trò chơi), đồ chơi điều khiển từ xa, dụng cụ thể dục và thể thao không 
bao gồm ở các nhóm khác; bài lá; đồ chơi bao gồm mô hình máy bay và đồ chơi mô hình 
khác; trò chơi điện tử và trò chơi có hình ảnh thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ tiếp thị và dịch vụ kinh doanh; dịch vụ quảng cáo 
và tiếp thị cho người cung cấp chỗ ở tạm thời và vận chuyển nhằm mục đích thu hút 
khách du lịch và lữ khách; dịch vụ quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo sử dụng trên 
máy bay; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ kinh doanh bao gồm dịch vụ quản 
lý, điều hành và cung cấp thông tin; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan tới du lịch và 
vận chuyển; dịch vụ kinh doanh liên quan tới việc vạch ra kế hoạch và lập chương trình du 
lịch và chỗ ở tạm thời; dịch vụ quảng cáo bán hàng và tư vấn liên quan tới việc quản lý du 
lịch và vận chuyển; dịch vụ quản lý, tổ chức, điều hành và giám sát chương trình cho 
khách hàng trung thành hoặc kế hoạch mang tính khích lệ động viên bao gồm liên quan 
đến việc cung cấp lợi nhuận liên quan đến chương trình cho khách hàng thường xuyên 
hoặc kế hoạch mang tính khích lệ động viên; dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao 
gồm nước, điện, khí, năng lượng, nhiên liệu, máy tính và sản phẩm và dịch vụ viễn thông; 
tất cả các sản phẩm trên được cung cấp trực tuyến; dịch vụ bán lẻ qua các phương tiện bao 
gồm bán lẻ qua mạng máy tính toàn cầu và dịch vụ bản lẻ được cung cấp trên chuyến bay 
thuộc nhóm này; dịch vụ phần thưởng, chương trình cho lòng trung thành và chương trình 
tiền thưởng được cung cấp bởi phúc lợi cho chuyến đi du lịch, khuyến khích du lịch, dịch 
vụ du lịch và kế hoạch du lịch; dịch vụ tổ chức, quản lý, giám sát và điều hành khuyến 
mại và kế hoạch mang tính khích lệ động viên bao gồm các dịch vụ liên quan tới việc sử 
dụng dịch vụ hàng không của hành khách.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính bao gồm dịch vụ tài chính kết hợp với các chương trình cho 
khách hàng trung thành hoặc kế hoạch mang tính khích lệ động viên, dịch vụ tài chính 
liên quan tới việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ đổi hàng có giá trị, 
phiếu mua hàng đã trả tiền, tích điểm và cách thức thanh toán khác hoặc thiết bị có giá trị; 
dịch vụ mua lại chương trình cho khách hàng trung thành hoặc kế hoạch mang tính khích 
lệ động viên liên quan đến việc cung cấp lợi ích có giá trị cho khách hàng; dịch vụ bảo 
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hiểm; dịch vụ và kinh doanh tài chính; dịch vụ và kinh doanh tiền tệ; dịch vụ thẻ tín dụng; 
dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ quản lý và đầu tư tiền tệ; dịch vụ quản lý tiền; dịch vụ chuyển 
tiền bao gồm cả dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ đầu tư; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
cầm cố và cho vay; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ thẻ thông minh; dịch vụ 
mua lại chương trình cho khách hàng thường xuyên và kế hoạch mang tính khích lệ động 
viên liên quan tới việc cung cấp lợi nhuận cho khách hàng; dịch vụ đại lý và bảo hiểm du 
lịch cho việc dàn xếp bảo hiểm du lịch.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ mạng viễn thông và dịch vụ hỗ trợ điện thoại; dịch 
vụ liên lạc bao gồm liên dịch vụ lạc điện tử liên quan tới vận chuyển, du lịch và chuyến đi 
du lịch, đặt chỗ trước, chỗ ở tạm thời và thuê xe ô tô; dịch vụ cung cấp sự truy cập và kết 
nối của thiết bị viễn thông tới mạng máy tính toàn cầu và Internet, dịch vụ nhà cung cấp 
dịch vụ Internet; dịch vụ điện thoại di động; dịch vụ thẻ sim dùng cho điện thoại di động 
bao gồm cả dịch vụ chuyển vùng quốc tế; và dịch vụ điện thoại cho người khác; dịch vụ 
thư điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu và giọng nói; dịch vụ thông báo ngắn (SMS services); 
dịch vụ cho thuê thiết bị, máy và hệ thống viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch bằng đường hàng không; dịch vụ hàng không; dịch vụ thuê 
mua máy bay, dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch 
vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ vận chuyển và phân phát hàng hóa; dịch vụ cất giữ hàng 
hóa; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ đặt vé và đặt chỗ trước chuyến du lịch bao gồm nhưng 
không giới hạn dịch vụ đặt vé và đặt chỗ trước cho các kỳ nghỉ và các chuyến du lịch; 
dịch vụ cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan tới việc vận chuyển người và hàng hóa; 
dịch vụ cung cấp thông tin cho khách du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch trên 
biển và du lịch ngắm cảnh; dịch vụ du lịch trọn gói; dịch vụ cho thuê xe ô tô; chương 
trình phần thưởng cho các lữ khách đi máy bay thường xuyên bao gồm việc cung cấp 
phúc lợi liên quan tới vận chuyển và du lịch, ưu tiên lên máy bay, làm thủ tục lên máy 
bay, chỗ ngồi và dịch vụ đặt trước và đổi hạng vé; dịch vụ lập kế hoạch, đặt vé và phát vé 
và thông tin về vận chuyển và chuyến du lịch thông qua giao dịch và liên lạc điện tử với 
khách hàng, các dịch vụ nêu trên liên quan tới dịch vụ hàng không; dịch vụ phân phát và 
vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường bộ, hàng không và đường biển; dịch vụ 
đặt trước chỗ ngồi cho các chuyến đi; dịch vụ đặt trước chỗ vận chuyển và các chuyến du 
lịch; dịch vụ quản lý du lịch; dịch vụ vận chuyển và phân phát hành lý; văn phòng du lịch; 
đại lý của công ty du lịch, dịch vụ sắp xếp và điều hành các chuyến đi du lịch; dịch vụ 
chuyển thư, dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ tài xế; dịch vụ bãi đỗ xe cộ ở sân bay; dịch vụ 
phục vụ bãi đỗ xe ô tô; dịch vụ chuyên chở; dịch vụ đóng gói và cất giữ hàng hóa; dịch vụ 
kho bãi và cất giữ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới chuyến du lịch bao gồm cả 
việc vận chuyển; dịch vụ cung cấp và phân phối năng lượng bao gồm liên quan đến nước, 
điện, khí, năng lượng và nhiên liệu; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan 
tới tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cho khách du lịch và hành khách, bao gồm cung cấp sự truy cập 
đến bản ghi âm thanh và hình ảnh, trò chơi hoặc trò chơi câu đố qua hệ thống máy tính 
dựa và cung cấp các trò chơi hoặc trò chơi câu đố trên Internet; tổ chức và điều khiển các 
cuộc thi đấu; dịch vụ giải trí trên truyền hình được thể hiện bằng chương truyền hình, 
phim ảnh, phim tài liệu, du lịch và chương trình thông tin khách du lịch và chương trình 
kỳ nghỉ; dịch vụ tổ chức và quản lý sự kiện thể thao; dịch vụ cung cấp thông tin cho hành 
khách về chuyến bay và đường đi; cung cấp dịch vụ hoạt động giải trí, văn hóa và sự kiện 
thể thao và dịch vụ đặt vé và đặt chỗ trước được đưa ra liên quan tới chương trình cho 
khách hàng thường xuyên hoặc kế hoạch mang tính khuyến khích động viên; dịch vụ xuất 
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bản và cung cấp tin tức và thông tin; dịch vụ xuất bản trực tuyến tài liệu đa phương tiện; 
dịch vụ đại lý vé giải trí; cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều 
hành các cuộc triển lãm và hội nghị; dịch vụ phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe và 
các tiện nghi tương ứng; dịch vụ bán vé, đặt chỗ và đặt trước vé liên quan đến các hoạt 
động giải trí, thể thao và văn  hóa; dịch vụ tổ chức và quản lý các sự kiện và chuyến du 
lịch cho mục đích giải trí; dịch vụ đặt chỗ và đặt vé liên quan đến các hoạt động giải trí, 
thể thao và văn  hóa; dịch vụ đặt chỗ ngồi cho các buổi biểu diễn; dịch vụ giáo dục, cung 
cấp dịch vụ đào tạo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt chỗ 
và đặt trước chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch liên quan đến việc đặt được chỗ ở tạm 
thời và các bữa ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống, phòng khách, quán ăn tự phục vụ, quầy rượu, cung cấp thức ăn và đồ 
uống cho khách du lịch, lập kế hoạch đặt chỗ và thông tin về chỗ ở tạm thời qua liên lạc 
và giao dịch điện tử với khách hàng, tất cả dịch vụ nêu trên liên quan tới dịch vụ hàng 
không; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới chuyến du lịch bao gồm chỗ ở tạm thời.  
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(511)   Nhóm 06: Khóa móc và khóa.  
 

Nhóm 09: Điện thoại di động và hộp điện thoại; tiếng chuông có thể tải xuống được dùng 
cho điện thoại di động; thẻ thuộc nhóm này bao gồm cả thẻ đã mã hóa, thẻ mạch tích hợp 
và thẻ thông minh; thẻ sim và thẻ điện thoại; thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; thẻ lưu trữ thông 
tin và vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
đĩa ghi; thiết bị, máy và hệ thống liên lạc và viễn thông; thiết bị, máy và hệ thống điện 
thoại; thiết bị, hệ thống và máy vi tính; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; phần 
mềm ứng dụng dùng cho máy tính, điện thoại di động và thiết bị viễn thông cầm tay; ấn 
phẩm điện tử và các ấn phẩm dạng đa phương tiện bao gồm cả bảng thông báo điện tử và 
bưu thiếp điện tử; bộ chỉnh lưu.  

 

Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không và dưới nước.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; vòng đeo chìa khóa; đồ nữ 
trang.  

 

Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm làm từ vật liệu này, không thuộc các nhóm 
khác; sản phẩm ngành in; ấn phẩm; tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; sách chỉ dẫn; catalô; 
sách; tập anbom; bản kế hoạch; lịch; nhật ký; đề can; áp phích quảng cáo; danh bạ điện 
thoại; sách mỏng; cuốn sách mỏng; bản tin; cuốn mỏng nhỏ có bìa mềm; bìa giữ hộ chiếu; 
bưu thiếp; sách tô màu; giấy dính; ảnh chụp (đã in); văn phòng phẩm và dụng cụ học tập; 
thẻ ghi địa chỉ buộc vào hành lý và hành lý xách tay; phiếu quà tặng; mô hình máy bay 
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(đồ trang trí); tài liệu giảng dậy và hướng dẫn (không bao gồm thiết bị); sổ tay; thùng 
bằng giấy dùng để đóng gói dùng trong công nghiệp; vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao 
gói (không bao gồm ở các nhóm khác); dụng cụ để viết. 

 

Nhóm 18: Túi hành lý, dây đai túi hành lý; dây da; đồ bằng da và giả da và các sản phẩm 
làm từ vật liệu này không được xếp ở các nhóm khác; hòm và túi du lịch và các phụ kiện 
của chúng; túi đựng dụng cụ vệ sinh cá nhân; hộp đựng đồ trang điểm (hộp rỗng); túi 
dùng để đựng quần áo; ba lô; cặp học sinh, túi sách thể thao; va li; cặp đựng tài liệu; hộp 
đựng chìa khóa; vòng kẹp tiền xu; ví giữ thẻ tín dụng; ví; túi xách tay dùng cho phụ nữ; «; 
lọng và gậy chống.  

 

Nhóm 20: Gối bao gồm cả gối có thể thổi phòng (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 21: Cái mở nút chai, cốc và ca.  
 

Nhóm 25: Quần áo, bộ com lê, bit tất dài, quần áo lót, áo sơ mi, áo phông, quần, váy, váy 
đầm, áo khóa ngoài, mũ lưỡi trai, áo choàng ngoài, áo vét tông, áo len dài tay, khăn 
quàng, mũ, mũ lưỡi trai dùng cho môn bóng chày, đồ đội đầu, áo choàng tắm, quần soóc, 
tất ngắn, thắt lưng (trang phục), găng tay, quần gin, cổ cồn ca vát, quần áo bơi, quần áo 
mặc để tắm biển, đồ đi chân, cái che mắt cho đỡ chói, cái yếm dãi trẻ con (không bằng 
giấy), quần áo ngủ, quần áo khoác ngoài, đồ khoác ngoài và cổ tay áo; thắt lưng có thể để 
tiền bên trong.  

 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi bao gồm cả đồ chơi mô hình, trò chơi mềm dễ uốn, trò chơi 
dạng bảng, bóng bao gồm bóng dùng chơi gôn, búp bê và phụ kiện búp bê, trò chơi câu 
đố, hộp đựng tiền (trò chơi), đồ chơi điều khiển từ xa, dụng cụ thể dục và thể thao không 
bao gồm ở các nhóm khác; bài lá; đồ chơi bao gồm mô hình máy bay và đồ chơi mô hình 
khác; trò chơi điện tử và trò chơi có hình ảnh thuộc nhóm này.    

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ tiếp thị và dịch vụ kinh doanh; dịch vụ quảng cáo 
và tiếp thị cho người cung cấp chỗ ở tạm thời và vận chuyển nhằm mục đích thu hút 
khách du lịch và lữ khách; dịch vụ quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo sử dụng trên 
máy bay; dịch vụ quảng cáo trực tiếp qua thư; dịch vụ kinh doanh bao gồm dịch vụ quản 
lý, điều hành và cung cấp thông tin; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan tới du lịch và 
vận chuyển; dịch vụ kinh doanh liên quan tới việc vạch ra kế hoạch và lập chương trình du 
lịch và chỗ ở tạm thời; dịch vụ quảng cáo bán hàng và tư vấn liên quan tới việc quản lý du 
lịch và vận chuyển; dịch vụ quản lý, tổ chức, điều hành và giám sát chương trình cho 
khách hàng trung thành hoặc kế hoạch mang tính khích lệ động viên bao gồm liên quan 
đến việc cung cấp lợi nhuận liên quan đến chương trình cho khách hàng thường xuyên 
hoặc kế hoạch mang tính khích lệ động viên; dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao 
gồm nước, điện, khí, năng lượng, nhiên liệu, máy tính và sản phẩm và dịch vụ viễn thông; 
tất cả các sản phẩm trên được cung cấp trực tuyến; dịch vụ bán lẻ qua các phương tiện bao 
gồm bán lẻ qua mạng máy tính toàn cầu và dịch vụ bản lẻ được cung cấp trên chuyến bay 
thuộc nhóm này; dịch vụ phần thưởng, chương trình cho lòng trung thành và chương trình 
tiền thưởng được cung cấp bởi phúc lợi cho chuyến đi du lịch, khuyến khích du lịch, dịch 
vụ du lịch và kế hoạch du lịch; dịch vụ tổ chức, quản lý, giám sát và điều hành khuyến 
mại và kế hoạch mang tính khích lệ động viên bao gồm các dịch vụ liên quan tới việc sử 
dụng dịch vụ hàng không của hành khách.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính bao gồm dịch vụ tài chính kết hợp với các chương trình cho 
khách hàng trung thành hoặc kế hoạch mang tính khích lệ động viên, dịch vụ tài chính 
liên quan tới việc phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ đổi hàng có giá trị, 
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phiếu mua hàng đã trả tiền, tích điểm và cách thức thanh toán khác hoặc thiết bị có giá trị; 
dịch vụ mua lại chương trình cho khách hàng trung thành hoặc kế hoạch mang tính khích 
lệ động viên liên quan đến việc cung cấp lợi ích có giá trị cho khách hàng; dịch vụ bảo 
hiểm; dịch vụ và kinh doanh tài chính; dịch vụ và kinh doanh tiền tệ; dịch vụ thẻ tín dụng; 
dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ quản lý và đầu tư tiền tệ; dịch vụ quản lý tiền; dịch vụ chuyển 
tiền bao gồm cả dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ đầu tư; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
cầm cố và cho vay; dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ thẻ thông minh; dịch vụ 
mua lại chương trình cho khách hàng thường xuyên và kế hoạch mang tính khích lệ động 
viên liên quan tới việc cung cấp lợi nhuận cho khách hàng; dịch vụ đại lý và bảo hiểm du 
lịch cho việc dàn xếp bảo hiểm du lịch.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ mạng viễn thông và dịch vụ hỗ trợ điện thoại; dịch 
vụ liên lạc bao gồm liên dịch vụ lạc điện tử liên quan tới vận chuyển, du lịch và chuyến đi 
du lịch, đặt chỗ trước, chỗ ở tạm thời và thuê xe ô tô; dịch vụ cung cấp sự truy cập và kết 
nối của thiết bị viễn thông tới mạng máy tính toàn cầu và Internet, dịch vụ nhà cung cấp 
dịch vụ Internet; dịch vụ điện thoại di động; dịch vụ thẻ sim dùng cho điện thoại di động 
bao gồm cả dịch vụ chuyển vùng quốc tế; và dịch vụ điện thoại cho người khác; dịch vụ 
thư điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu và giọng nói; dịch vụ thông báo ngắn (SMS services); 
dịch vụ cho thuê thiết bị, máy và hệ thống viễn thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch bằng đường hàng không; dịch vụ hàng không; dịch vụ thuê 
mua máy bay, dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không; dịch 
vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ vận chuyển và phân phát hàng hóa; dịch vụ cất giữ hàng 
hóa; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ đặt vé và đặt chỗ trước chuyến du lịch bao gồm nhưng 
không giới hạn dịch vụ đặt vé và đặt chỗ trước cho các kỳ nghỉ và các chuyến du lịch; 
dịch vụ cung cấp thông tin và dữ liệu liên quan tới việc vận chuyển người và hàng hóa; 
dịch vụ cung cấp thông tin cho khách du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch trên 
biển và du lịch ngắm cảnh; dịch vụ du lịch trọn gói; dịch vụ cho thuê xe ô tô; chương 
trình phần thưởng cho các lữ khách đi máy bay thường xuyên bao gồm việc cung cấp 
phúc lợi liên quan tới vận chuyển và du lịch, ưu tiên lên máy bay, làm thủ tục lên máy 
bay, chỗ ngồi và dịch vụ đặt trước và đổi hạng vé; dịch vụ lập kế hoạch, đặt vé và phát vé 
và thông tin về vận chuyển và chuyến du lịch thông qua giao dịch và liên lạc điện tử với 
khách hàng, các dịch vụ nêu trên liên quan tới dịch vụ hàng không; dịch vụ phân phát và 
vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường bộ, hàng không và đường biển; dịch vụ 
đặt trước chỗ ngồi cho các chuyến đi; dịch vụ đặt trước chỗ vận chuyển và các chuyến du 
lịch; dịch vụ quản lý du lịch; dịch vụ vận chuyển và phân phát hành lý; văn phòng du lịch; 
đại lý của công ty du lịch, dịch vụ sắp xếp và điều hành các chuyến đi du lịch; dịch vụ 
chuyển thư, dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ tài xế; dịch vụ bãi đỗ xe cộ ở sân bay; dịch vụ 
phục vụ bãi đỗ xe ô tô; dịch vụ chuyên chở; dịch vụ đóng gói và cất giữ hàng hóa; dịch vụ 
kho bãi và cất giữ; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới chuyến du lịch bao gồm cả 
việc vận chuyển; dịch vụ cung cấp và phân phối năng lượng bao gồm liên quan đến nước, 
điện, khí, năng lượng và nhiên liệu; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan 
tới tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cho khách du lịch và hành khách, bao gồm cung cấp sự truy cập 
đến bản ghi âm thanh và hình ảnh, trò chơi hoặc trò chơi câu đố qua hệ thống máy tính 
dựa và cung cấp các trò chơi hoặc trò chơi câu đố trên Internet; tổ chức và điều khiển các 
cuộc thi đấu; dịch vụ giải trí trên truyền hình được thể hiện bằng chương truyền hình, 
phim ảnh, phim tài liệu, du lịch và chương trình thông tin khách du lịch và chương trình 
kỳ nghỉ; dịch vụ tổ chức và quản lý sự kiện thể thao; dịch vụ cung cấp thông tin cho hành 
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khách về chuyến bay và đường đi; cung cấp dịch vụ hoạt động giải trí, văn hóa và sự kiện 
thể thao và dịch vụ đặt vé và đặt chỗ trước được đưa ra liên quan tới chương trình cho 
khách hàng thường xuyên hoặc kế hoạch mang tính khuyến khích động viên; dịch vụ xuất 
bản và cung cấp tin tức và thông tin; dịch vụ xuất bản trực tuyến tài liệu đa phương tiện; 
dịch vụ đại lý vé giải trí; cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều 
hành các cuộc triển lãm và hội nghị; dịch vụ phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe và 
các tiện nghi tương ứng; dịch vụ bán vé, đặt chỗ và đặt trước vé liên quan đến các hoạt 
động giải trí, thể thao và văn  hóa; dịch vụ tổ chức và quản lý các sự kiện và chuyến du 
lịch cho mục đích giải trí; dịch vụ đặt chỗ và đặt vé liên quan đến các hoạt động giải trí, 
thể thao và văn  hóa; dịch vụ đặt chỗ ngồi cho các buổi biểu diễn; dịch vụ giáo dục, cung 
cấp dịch vụ đào tạo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt chỗ 
và đặt trước chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch liên quan đến việc đặt được chỗ ở tạm 
thời và các bữa ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống, phòng khách, quán ăn tự phục vụ, quầy rượu, cung cấp thức ăn và đồ 
uống cho khách du lịch, lập kế hoạch đặt chỗ và thông tin về chỗ ở tạm thời qua liên lạc 
và giao dịch điện tử với khách hàng, tất cả dịch vụ nêu trên liên quan tới dịch vụ hàng 
không; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới chuyến du lịch bao gồm chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2012-05116 (220) 21.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19 
(591) Trắng, đỏ, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Sư Tử Xanh  (VN) 
Số 82/8 Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn mÒn giường; vải bọc nệm gối; rèm cửa ra vào; khăn phủ gối; ga trải 
giường; khăn tắm. 

 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; nón; tất. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần; áo; giày; dép; nón; tất; chăn mÒn giường; vải bọc nệm gối; rèm 
cửa; khăn phủ gối; ga trải giường; khăn tắm; quảng cáo thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-05153 (220) 21.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 24.15.21; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

khuôn chính xác Minh Đạt  
(VN) 
Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích 
y tế; chậu rửa dùng cho mục đích y tế, bô vệ sinh đùng cho bệnh nhân; thiết bị thử máu; 
thiết bị, dụng cụ để rửa các khoang ổ trong cơ thể khi giải phẫu; bơm dùng để hút sữa mẹ; 
đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y tế; đồ đựng thích hợp sử dụng cho bác sỹ phẫu thuật và 
bác sỹ y khoa; dụng cụ kẹp phẫu thuật; đồ đựng được chế tạo đặc biệt cho rác thải y tế; 
kẹp fooc-xép dùng trong sản khoa; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; hộp 
dụng cụ cho bác sỹ phẫu thuật và bác sỹ y khoa sử dụng; thiết bị và dụng cụ y tế; thìa 
dùng để uống thuốc; thiết bị, dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, nhân viên hộ lý và cho y 
tá; dụng cụ sản khoa; đồ đựng thuốc chuyên dụng; vật dùng để cạo lưỡi; ống nhổ cho mục 
đích y tế; lọ đựng nước tiểu để xét nghiệm; túi nước cho mục đích y tế; dụng cụ tiêm 
chích, bơm dùng cho mục đích y tế; hộp chia thuốc (hộp đựng thuốc). 

 
 

(210) 4-2012-05492 (220) 23.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.14; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH Du Lịch Thiên 

Phó  (VN) 
Đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 3, 
phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch trong nước và nước ngoài; dịch vụ chuyển phát nhanh và 

thường; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải hành khách.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke, dịch vụ vũ trường, dịch vụ trò chơi điện tử.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giải khát, nhà hàng ăm uống, khách sạn, lưu trú ngắn ngày.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ cắt uốn 
tóc,dịch vụ tắm hơi, mát xa (massage). 

 
 

(210) 4-2012-05513 (220) 23.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ (diệt) sâu bọ.  
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(210) 4-2012-05525 (220) 23.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
HERBALCARE Việt Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 10 Nguyễn Trãi, phường Hùng 
Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dung dịch cọ rửa, gỗ thơm, xà phòng, kem đánh giày, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ động vật (không dùng 
cho mục đích y tế); thịt; cá (không còn sống). 

 

Nhóm 30:  Cà phê; trà (chè); ca cao; đồ uống từ cây trà xanh. 
 

Nhóm 32: Đồ uống từ hoa quả để làm đẹp cơ thể và chống lão hóa (tất cả không dùng cho 
mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-05698 (220) 27.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Thành Phố  (VN) 
321-323-325 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán. 
 

Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ hoặc dưới nước bao gồm xe ô tô, xe 
máy, du thuyền, thuyền buồm, tàu thuyền.  

 

Nhóm 14: Hàng hóa: kim loại quý và các hợp kim của chúng,  đồ trang sức, đồ kim hoàn, 
đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản bao gồm: dịch vụ mua bán bất động sản; cho thuê bất 
động sản.. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-05830 (220) 28.03.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại nhựa 
Tiến Phát   (VN) 
258 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Phao điện tự ngắt dùng cho máy bơm (phao báo hiệu). 
 
 

(210) 4-2012-06136 (220) 03.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Cửa hàng thời trang TI PI  (VN)
04 Lê Văn Sỹ, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 
 

(210) 4-2012-07002 (220) 12.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) CHENGDU GUIBAO SCIENCE & 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No.16, Xinyuan Avenue, Hi-Tech Zone, 
Chengdu City, Sichuan Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; keo (hồ) dính dùng trong công nghiệp; sợi 

viscô; chất làm cứng (hoá chất dùng trong công nghiệp); silicagel (hoá chất dùng trong 
công nghiệp). 

 
Nhóm 17: Chất trám silicon để bịt lỗ rò rỉ. 

 
 

(210) 4-2012-07364 (220) 16.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, xanh da trời, trắng 
(731) UNDER CONTROL COMMERCIAL 

BROKERAGE L.L.C   (AE) 
Al Sheikh Batty Al Maktom, Deira, 
Dubai, UAE  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng dùng cho người hút thuốc, cụ thể là, gạt tàn dùng cho người 

hút thuốc, hộp đựng xì gà, dụng cụ cắt đầu xì gà, hộp đựng thuốc lá điếu, bình chứa gaz 
dùng cho bật lửa hút thuốc, hộp giữ độ ẩm cho xì gà, hộp diêm, tẩu hút thuốc lá, bình 
đựng thuốc lá; diêm.  
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(210) 4-2012-07647 (220) 19.04.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 2012-000370 06.01.2012 JP 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.1 
(731) NINTENDO CO., LTD.  (JP) 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho 

người tiêu dùng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp 
chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM; chương trình máy tính 
dùng để lưu trữ phương tiện truyền thông dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng 
cho người tiêu dùng; bộ điều chỉnh, cần điều khiển và thẻ nhớ dùng cho thiết bị chơi trò 
chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; tai nghe của thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh 
dùng cho người tiêu dùng; micrô của thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người 
tiêu dùng; màn hình của thiết bị trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; bộ nguồn 
của thiết bị trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; chương trình máy tính dùng 
cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa 
quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, 
đĩa DVD- ROM; chương trình máy tính dùng để lưu trữ phương tiện truyền thông lưu trữ 
khác dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; chương trình máy 
tính dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; mạch điện tử, đĩa từ, 
đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD- 
ROM, đĩa DVD-ROM và các chương trình máy tính dùng để lưu trữ phương tiện truyền 
thông lưu trữ khác dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; chương 
trình máy tính và dữ liệu bổ sung có thể tải về và cài đặt dùng cho thiết bị chơi trò chơi có 
hiển thị hình ảnh; chương trình máy tính và dữ liệu bổ sung có thể tải về và cài đặt dùng 
cho máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; chương trình máy tính và dữ 
liệu bổ sung có thể tải về và cài đặt dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình 
tinh thể lỏng; chương trình máy tính và dữ liệu bổ sung có thể tải về và cài đặt dùng cho 
máy vi tính; chương trình máy tính có thể tải xuống được; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, 
đĩa quang từ, băng từ, thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, CD-ROM, DVD-
ROM chứa chương trình lưu trữ cho máy tính; chương trình máy tính dùng để lưu trữ 
phương tiện truyền thông dùng cho máy tính; chương trình trò chơi dùng cho máy vi tính; 
chương trình máy vi tính, ghi sẵn; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, băng từ, 
thẻ ROM, hộp chứa (cartridge) bộ nhớ ROM, đĩa CD-ROM, đĩa DVD-ROM và các 
chương trình máy tính dùng để lưu trữ phương tiện truyền thông lưu trữ khác dùng cho 
máy vi tính; máy vi tính; thiết bị hiển thị xách tay để hiển thị thông tin trên bảng điện tử; 
thiết bị cắm USB (bộ lưu trữ) dùng cho trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; máy 
fax; chuột; chuột [thiết bị xử lý dữ liệu]; tấm lót chuột; bàn phím máy tính; máy in để sử 
dụng với máy tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; màn hình [phần cứng máy tính]; máy 
quét dữ liệu [thiết bị xử lý dữ liệu]; bút điện tử [thiết bị hiển thị hình ảnh], nhật ký điện tử 
(thiết bị điện tử); chương trình trò chơi điện tử dùng cho điện thoại di dộng; điện thoại di 
động; dây đeo điện thoại di động; linh kiện và phụ tùng của điện thoại đi động; máy chụp 
ảnh kỹ thuật số; máy ghi hình; máy nghe nhạc DVD; máy ghi âm DVD; máy nghe nhạc; 
máy ghi âm; thiết bị ghi âm và sao chép nhạc cầm tay; thiết bị ghi và sao chép hình ảnh 
cầm tay; thiết bị điện tử ghi lại và sao chép hình ảnh; màn hình ti vi; máy thu hình và máy 
phát hình; thiết bị điều hưởng truyền hình; bộ điều khiển từ xa cho máy thu truyền hình; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
596 

thiết bị máy móc và thiết bị viễn thông; đĩa compact đã được ghi; đĩa ghi các bài hát khác; 
máy đánh nhịp; mạch điện tử và các chương trình biểu diễn tự động đã được ghi vào đĩa 
CD-ROM dùng cho nhạc cụ điện tử; tệp âm nhạc có thể tải xuống được; phim phơi sáng 
dùng cho máy quay phim; phim dương bản phơi sáng; giá lắp phim dương bản; tệp hình 
ảnh có thể tải xuống được; băng có hình ảnh và đĩa có hình ảnh đã được ghi sẵn; xuất bản 
phẩm điện tử; máy đo bước cầm tay; thiết bị đo điện tử; máy chụp ảnh; thiết bị và dụng cụ 
chụp ảnh; thiết bị và dụng cụ chiếu phim; thiết bị và dụng cụ quang học; pin điện; pin 
khô; pin sạc; kính đeo mắt (kính mắt và kính râm); bộ nguồn của thiết bị trò chơi điện tử 
cầm tay với màn hình tinh thể lỏng. 

 
Nhóm 28: Máy chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; máy chơi trò chơi có 
hình ảnh dùng cho người tiêu dùng có chức năng chụp ảnh (chụp ảnh là chức năng phụ); 
bộ điều chỉnh, cần điều khiển và thẻ nhớ dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh dùng 
cho người tiêu dùng; màng phim bảo vệ màn hình tinh thể lỏng của máy chơi điện tử có 
hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; màn hình của máy chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho 
người tiêu dùng; bộ phận và linh kiện của máy chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người 
tiêu dùng; máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; bộ phận và linh kiện của 
máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; đồ chơi dùng cho trò chơi bài lá và 
các đồ kèm theo chúng; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; màng 
phim bảo vệ màn hình tinh thể lỏng của thiết bị trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh 
thể lỏng; bộ phận và linh kiện dùng cho trò chơi điện tử cầm tay có màn hình tinh thể 
lỏng; đồ chơi; máy và thiết bị giải trí dùng trong các khu công viên giải trí (không phải là 
máy chơi trò chơi có hình ảnh trong các khu nhà mái vòm); búp bê; trò chơi chuyển động; 
quân bài lá của Nhật Bản (Utagaruta); môn cờ Nhật Bản (trò chơi shogi); trò chơi bài và 
các đồ dùng kèm theo chúng; trò chơi xúc xắc; trò chơi xúc xắc kiểu Nhật (sugoroku); 
cốc gieo quân xúc xắc; cờ đam của Trung Quốc; trò chơi cờ; quân cờ đam (bộ cờ đam); 
thiết bị trò chơi dùng để chơi trò ảo thuật; cờ đôminô; quân bài lá dùng để chơi bài; quân 
bài lá kiểu Nhật (hanafuda); trò chơi bài mạt chược; máy và thiết bị chơi trò chơi (không 
dùng với máy thu hình); dụng cụ chơi trò bi-a; dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng cáo bán hàng; dịch vụ quảng cáo và quảng cáo 
bán hàng hình ảnh chuyển động; cho thuê không gian quảng cáo trên mạng internet, phát 
hành thẻ tích điểm thưởng (thẻ dành cho khách hàng trung thành); xúc tiến bán hàng hóa 
và dịch vụ cho người khác thông qua phát hành phiếu mua hàng; dịch vụ quảng cáo hàng 
hoá và dịch vụ của những người khác bằng các chương trình trao giải thưởng, cuộc thi đố, 
rút thăm, trả lời câu hỏi, trò chơi có trúng thưởng; phát hành phiếu giảm giá để khuyến 
mại; cho thuê tài liệu quảng cáo bán hàng; tư vấn doanh nghiệp hoặc phân tích quản lý 
doanh nghiệp; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến doanh số bán hàng 
thương mại; dịch vụ bán lẻ hoặc dịch vụ bán buôn đồ thể thao; dịch vụ bán lẻ hoặc dịch 
vụ bán buôn đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi; cung cấp thông tin về các cửa 
hàng bán lẻ bằng cách sử dụng mạng lưới truyền thông; tổ chức hoặc quản lý triển lãm 
trực tuyến cho mục đích thương mại và quảng cáo; triển lãm hàng hóa để bán hàng trực 
tuyến; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các cuộc triển lãm trực tuyến, triển lãm thương mại 
để xúc tiến bán hàng và cung cấp thông tin khuyến mại; cung cấp thông tin về bài viết 
liên quan đến kinh doanh/quảng cáo trên báo; cung cấp thông tin về bài viết liên quan đến 
kinh doanh/quảng cáo trên tạp chí.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh của người sử dụng; 
cung cấp thông tin truyền thông bằng thiết bị chơi trò chơi vi-đê-ô của người sử dụng; 
dịch vụ liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cung cấp 
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thông tin liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; dịch vụ liên 
lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; dịch vụ cung cấp thông 
tin về lịch phát sóng chương trình truyền thông vô tuyến; dịch vụ viễn thông (không phải 
phát thanh truyền hình); dịch vụ phát thanh truyền hình; hãng thông tấn; cho thuê thiết bị 
viễn thông bao gồm thiết bị điện thoại và fax; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại di động; 
dịch vụ điện báo; dịch vụ liên lạc bằng thiết bị đầu cuối của máy vi tính; dịch vụ liên lạc 
bằng điện tín; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ gửi fax; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ 
liên lạc bằng thư điện tử; dịch vụ liên lạc viễn thông khác (không phải phát thanh truyền 
hình); cấp quyền truy cập vào mạng liên lạc thông qua thiết bị đầu cuối của máy vi tính; 
cấp quyền truy cập vào mạng liên lạc (bao gồm cả Internet) bằng điện thoại di động; 
truyền hình ảnh và âm thanh; phát thanh truyền hình vô tuyến; phát thanh truyền hình 
cáp; phát thanh; cung cấp thông tin về viễn thông (không phải phát thanh truyền hình); 
truyền dữ liệu âm thanh, dữ liệu hình ảnh, dữ liệu dạng văn bản, dữ liệu dạng băng hình 
và dữ liệu hình ảnh và dữ liệu kết hợp các hình thức này qua Internet hoặc mạng liên lạc 
khác và phát đi các hình ảnh, âm thanh thông qua Internet hoặc mạng liên lạc khác; phát 
chương trình trực tiếp, chương trình đã ghi sẵn, băng hình, băng thanh thông qua mạng 
Internet hoặc mạng liên lạc khác. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, cụ thể là: cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện 
liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp hình ảnh 
thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; 
cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh 
dành cho người tiêu dùng; cung cấp hình ảnh thông qua các phương tiện liên lạc bằng 
điện thoại di động; cung cấp hình ảnh thông qua phương tiện thông tin liên lạc; cung cấp 
tranh ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình 
tinh thể lỏng; cung cấp tranh ảnh thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi 
có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cung cấp tranh ảnh thông qua phương tiện liên lạc 
bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành cho người tiêu dùng; cung cấp tranh ảnh 
thông qua các phương tiện liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp tranh ảnh thông qua 
phương tiện thông tin liên lạc; cung cấp các bộ phim thông qua phương tiện liên lạc bằng 
thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp các bộ phim thông qua 
phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cung cấp 
các bộ phim thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành 
cho người tiêu dùng; cung cấp các bộ phim thông qua các phương tiện liên lạc bằng điện 
thoại di động; cung cấp các bộ phim thông qua phương tiện thông tin liên lạc; cung cấp 
các bản nhạc và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp các bản nhạc và âm thanh thông qua phương tiện 
liên lạc bằng máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cung cấp các bản nhạc 
và âm thanh thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành 
cho người tiêu dùng; cung cấp các bản nhạc và âm thanh thông qua các phương tiện liên 
lạc bằng điện thoại di động; cung cấp các bản nhạc và âm thanh thông qua các phương 
tiện thông tin liên lạc; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các trò chơi có hình ảnh; cung cấp 
các trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn 
hình tinh thể lỏng; cung cấp các trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng máy chơi trò 
chơi trong nhà có mái vòm; cung cấp trò chơi thông qua phương tiện liên lạc bằng thiết bị 
chơi trò chơi dành cho người tiêu dùng; cung cấp trò chơi thông qua các phương tiện liên 
lạc bằng điện thoại di động; cung cấp các trò chơi thông qua các phương tiện thông tin 
liên lạc; cung cấp các trò chơi dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dành cho người 
tiêu dùng; cung cấp các trò chơi dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; cung cấp các trò chơi dùng cho máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng 
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tiền xu; cung cấp các trò chơi dùng cho điện thoại di động; cho thuê phương tiện lưu trữ, 
lưu trữ chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh dùng cho người tiêu dùng; 
cho thuê phương tiện lưu trữ, lưu trữ chương trình dùng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay 
có màn hình tinh thể lỏng; cho thuê phương tiện lưu trữ, lưu trữ chương trình dùng cho 
máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; cho thuê phương tiện lưu trữ, lưu trữ 
chương trình trò chơi dùng cho điện thoại di động; cho thuê thiết bị chơi trò chơi có hình 
ảnh dùng cho người tiêu dùng và máy chơi trò chơi có hình ảnh vận hành bằng tiền xu; 
cho thuê thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; cung cấp trò chơi thông 
qua mạng viễn thông; cung cấp trò chơi thông qua mạng thông tin liên lạc; dịch vụ giáo 
dục và giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, thủ công, thể thao hoặc kiến thức chung; dịch 
vụ chiếu phim, sản xuất phim điện ảnh hoặc phát các phim điện ảnh; cho thuê thiết bị giải 
trí; cung cấp ấn phẩm điện tử; cung cấp ấn phẩm điện tử qua mạng thông tin liên lạc; sản 
xuất chương trình phát thanh, truyền hình; cung cấp thông tin về trò chơi trực tuyến trên 
máy tính và trò chơi có hình ảnh thông qua máy tính hoặc mạng thông tin liên lạc. 

 
 

(210) 4-2012-07758 (220) 20.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất bột lộc Quang 
Thành  (VN) 
ấp An Hoà Nhì, xã Tân Bình, huyện 
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Bột lọc (bột làm từ củ mì, sắn). 

 
 

(210) 4-2012-07991 (220) 24.04.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Lê Viết Lam   (VN) 
27 Ngõ Chùa Liên 3, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón, thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; môi giới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ mua bán linh 
kiện viễn thông, quần áo, giầy dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc khóa, đồ lưu niệm, hàng thủ 
công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh, 
cụ thể là:  quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, 
khu spa chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập thể chất, cửa hàng bán 
lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng; dịch vụ bán lẻ trực tuyến, dịch vụ bán lẻ qua 
ca-ta-lô các sản phẩm như linh kiện viễn thông, quần áo, giày dép, túi, ví, ô, mũ nón, móc 
khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, cờ lưu niệm, văn phòng phẩm; 
dịch vụ của trung tâm thương mại, cụ thể là: dịch vụ quản lý kinh doanh hay điều hành 
trung tâm thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, tài chính, bảo hiểm, tư vấn đầu tư. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thể thao, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại), dịch vụ sân gôn (golf), 
dịch vụ giáo dục, câu lạc bộ sức khỏe. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng, thiết kế nội thất; đo đạc đất đai; lập 
dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, thẩm tra thiết kế các công trình kỹ thuật dân dụng; 
kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp 
chất lượng công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-08130 (220) 25.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SAUDI ARABIAN OIL COMPANY  
(AE) 
1 Eastern Avenue Dhahran, 31311 Saudi 
Arabia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia dùng trong xử lý nhiên liệu; hóa chất phụ gia dùng cho chất 

lu dầu khoan từ giếng; phụ gia hoá học để nâng cao hiệu suất của các loại dầu nhờn, mỡ 
bôi trơn  và nhiên liệu động cơ đốt trong; hóa chất phụ gia cho dầu; hóa chất phụ gia cho 
nhiên liệu, hóa chất phụ gia dùng cho dầu động cơ, xăng nhiên liệu và dầu diezel, dịch 
truyền và hệ thống làm mát, chất phụ gia trong hóa chất nhiên liệu để làm đông phân tử 
nước  tới một trạng thái cháy nhiên liệu dầu mỏ và nhiên liệu sinh học; hóa chất phụ gia 
xăng dầu; hóa chất sử dụng trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu; hóa chất sử dụng 
trong khoan dầu; hóa chất phụ gia cao phân tử cho chất bôi trơn; chế phẩm hóa học dùng 
trong sản xuất công nghiệp; chất bảo quản hoá học sử dụng trong sản xuất của một loạt 
các hoá chất; amin; glycol ether; Isocyanates; Polyether polyols; Polyethylene; Polyolefin 
đàn hồi; Propylene Glycol; hóa chất công nghiệp; Amoniac; Carbon cho các mục đích 
công nghiệp; Acetat; axit trên cơ sở benzen; rượu Ethy; Toluidine; ôxit; chất tổng hợp có 
thành phần cơ bản là polyme sử dụng trong sản xuất hàng hoá thương mại và công 
nghiệp; hợp chất polyme sử dụng trong sản xuất hàng hoá thương mại và công nghiệp; 
nhựa tổng hợp sử dụng để sửa chữa và hàn lỗ hổng và các vết nứt trên bề mặt vật liệu 
xung quanh và bề mặt con dấu để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt; Graphite ở dạng 
nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm sử dụng trong sản xuất; Chlorine; axit citric; chất 
làm nguội; axit crotonic; axit Clohydric (hydrogen chloride); khí mê-tan; chất lỏng lấy từ 
dầu để tách dầu thô từ đất và nước; chất phân tán dầu; hoá chất sử dụng trong sản xuất 
hàng hoá khác; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.   

 
Nhóm 04: Nhiên liệu và dầu bôi trơn có nguồn gốc từ dầu khí; dầu thô, sản phẩm dầu mỏ 
tinh chế, dầu khí và sản phẩm dầu khí, cụ thể là dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp, dầu 
và mỡ bôi trơn, dầu và xăng dùng cho động cơ, dầu khí và sáp mỏ và hợp chất sáp mỏ; 
nhiên liệu hydrocarbon ở dạng lỏng và khí, nhiên liệu dùng cho ô tô, nhiên liệu dùng cho 
động cơ điezel, xăng dầu, nhiên liệu dùng cho máy bay; etan, butan và propane được sử 
dụng làm nhiên liệu khí đốt, vật liệu cháy sáng làm từ dầu mỏ, dầu bôi trơn tổng hợp. 
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(210) 4-2012-08131 (220) 25.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SAUDI ARABIAN OIL COMPANY  
(AE) 
1 Eastern Avenue Dhahran, 31311 Saudi 
Arabia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia dùng trong xử lý nhiên liệu; hóa chất phụ gia dùng cho chất 
lu dầu khoan từ giếng; phụ gia hoá học để nâng cao hiệu suất của các loại dầu nhờn, mỡ 
bôi trơn  và nhiên liệu động cơ đốt trong; hóa chất phụ gia cho dầu; hóa chất phụ gia cho 
nhiên liệu, hóa chất phụ gia dùng cho dầu động cơ, xăng nhiên liệu và dầu diezel, dịch 
truyền và hệ thống làm mát, chất phụ gia trong hóa chất nhiên liệu để làm đông phân tử 
nước  tới một trạng thái cháy nhiên liệu dầu mỏ và nhiên liệu sinh học; hóa chất phụ gia 
xăng dầu; hóa chất sử dụng trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu; hóa chất sử dụng 
trong khoan dầu; hóa chất phụ gia cao phân tử cho chất bôi trơn; chế phẩm hóa học dùng 
trong sản xuất công nghiệp; chất bảo quản hoá học sử dụng trong sản xuất của một loạt 
các hoá chất; amin; glycol ether; Isocyanates; Polyether polyols; Polyethylene; Polyolefin 
đàn hồi; Propylene Glycol; hóa chất công nghiệp; Amoniac; Carbon cho các mục đích 
công nghiệp; Acetat; axit trên cơ sở benzen; rượu Ethy; Toluidine; ôxit; chất tổng hợp có 
thành phần cơ bản là polyme sử dụng trong sản xuất hàng hoá thương mại và công 
nghiệp; hợp chất polyme sử dụng trong sản xuất hàng hoá thương mại và công nghiệp; 
nhựa tổng hợp sử dụng để sửa chữa và hàn lỗ hổng và các vết nứt trên bề mặt vật liệu 
xung quanh và bề mặt con dấu để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt; Graphite ở dạng 
nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm sử dụng trong sản xuất; Chlorine; axit citric; chất 
làm nguội; axit crotonic; axit Clohydric (hydrogen chloride); khí mê-tan; chất lỏng lấy từ 
dầu để tách dầu thô từ đất và nước; chất phân tán dầu; hoá chất sử dụng trong sản xuất 
hàng hoá khác; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.  

 

Nhóm 04: Nhiên liệu và dầu bôi trơn có nguồn gốc từ dầu khí; dầu thô, sản phẩm dầu mỏ 
tinh chế, dầu khí và sản phẩm dầu khí, cụ thể là dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp, dầu 
và mỡ bôi trơn, dầu và xăng dùng cho động cơ, dầu khí và sáp mỏ và hợp chất sáp mỏ; 
nhiên liệu hydrocarbon ở dạng lỏng và khí, nhiên liệu dùng cho ô tô, nhiên liệu dùng cho 
động cơ điezel, xăng dầu, nhiên liệu dùng cho máy bay; etan, butan và propane được sử 
dụng làm nhiên liệu khí đốt, vật liệu cháy sáng làm từ dầu mỏ, dầu bôi trơn tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2012-08132 (220) 25.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.7; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt 
(731) SAUDI ARABIAN OIL COMPANY  

(AE) 
1 Eastern Avenue Dhahran, 31311 Saudi 
Arabia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia dùng trong xử lý nhiên liệu; hóa chất phụ gia dùng cho chất 
lu dầu khoan từ giếng; phụ gia hoá học để nâng cao hiệu suất của các loại dầu nhờn, mỡ 
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bôi trơn  và nhiên liệu động cơ đốt trong; hóa chất phụ gia cho dầu; hóa chất phụ gia cho 
nhiên liệu, hóa chất phụ gia dùng cho dầu động cơ, xăng nhiên liệu và dầu diezel, dịch 
truyền và hệ thống làm mát, chất phụ gia trong hóa chất nhiên liệu để làm đông phân tử 
nước  tới một trạng thái cháy nhiên liệu dầu mỏ và nhiên liệu sinh học; hóa chất phụ gia 
xăng dầu; hóa chất sử dụng trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu; hóa chất sử dụng 
trong khoan dầu; hóa chất phụ gia cao phân tử cho chất bôi trơn; chế phẩm hóa học dùng 
trong sản xuất công nghiệp; chất bảo quản hoá học sử dụng trong sản xuất của một loạt 
các hoá chất; amin; glycol ether; Isocyanates; Polyether polyols; Polyethylene; Polyolefin 
đàn hồi; Propylene Glycol; hóa chất công nghiệp; Amoniac; Carbon cho các mục đích 
công nghiệp; Acetat; axit trên cơ sở benzen; rượu Ethy; Toluidine; ôxit; chất tổng hợp có 
thành phần cơ bản là polyme sử dụng trong sản xuất hàng hoá thương mại và công 
nghiệp; hợp chất polyme sử dụng trong sản xuất hàng hoá thương mại và công nghiệp; 
nhựa tổng hợp sử dụng để sửa chữa và hàn lỗ hổng và các vết nứt trên bề mặt vật liệu 
xung quanh và bề mặt con dấu để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt; Graphite ở dạng 
nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm sử dụng trong sản xuất; Chlorine; axit citric; chất 
làm nguội; axit crotonic; axit Clohydric (hydrogen chloride); khí mê-tan; chất lỏng lấy từ 
dầu để tách dầu thô từ đất và nước; chất phân tán dầu; hoá chất sử dụng trong sản xuất 
hàng hoá khác; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.   

 
Nhóm 04: Nhiên liệu và dầu bôi trơn có nguồn gốc từ dầu khí; dầu thô, sản phẩm dầu mỏ 
tinh chế, dầu khí và sản phẩm dầu khí, cụ thể là dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp, dầu 
và mỡ bôi trơn, dầu và xăng dùng cho động cơ, dầu khí và sáp mỏ và hợp chất sáp mỏ; 
nhiên liệu hydrocarbon ở dạng lỏng và khí, nhiên liệu dùng cho ô tô, nhiên liệu dùng cho 
động cơ điezel, xăng dầu, nhiên liệu dùng cho máy bay; etan, butan và propane được sử 
dụng làm nhiên liệu khí đốt, vật liệu cháy sáng làm từ dầu mỏ, dầu bôi trơn tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2012-08133 (220) 25.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.12; A1.1.2; A25.7.7 
(731) SAUDI ARABIAN OIL COMPANY  

(AE) 
1 Eastern Avenue Dhahran, 31311 Saudi 
Arabia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia dùng trong xử lý nhiên liệu; hóa chất phụ gia dùng cho chất 

lu dầu khoan từ giếng; phụ gia hoá học để nâng cao hiệu suất của các loại dầu nhờn, mỡ 
bôi trơn  và nhiên liệu động cơ đốt trong; hóa chất phụ gia cho dầu; hóa chất phụ gia cho 
nhiên liệu, hóa chất phụ gia dùng cho dầu động cơ, xăng nhiên liệu và dầu diezel, dịch 
truyền và hệ thống làm mát, chất phụ gia trong hóa chất nhiên liệu để làm đông phân tử 
nước  tới một trạng thái cháy nhiên liệu dầu mỏ và nhiên liệu sinh học; hóa chất phụ gia 
xăng dầu; hóa chất sử dụng trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất dầu; hóa chất sử dụng 
trong khoan dầu; hóa chất phụ gia cao phân tử cho chất bôi trơn; chế phẩm hóa học dùng 
trong sản xuất công nghiệp; chất bảo quản hoá học sử dụng trong sản xuất của một loạt 
các hoá chất; amin; glycol ether; Isocyanates; Polyether polyols; Polyethylene; Polyolefin 
đàn hồi; Propylene Glycol; hóa chất công nghiệp; Amoniac; Carbon cho các mục đích 
công nghiệp; Acetat; axit trên cơ sở benzen; rượu Ethy; Toluidine; ôxit; chất tổng hợp có 
thành phần cơ bản là polyme sử dụng trong sản xuất hàng hoá thương mại và công 
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nghiệp; hợp chất polyme sử dụng trong sản xuất hàng hoá thương mại và công nghiệp; 
nhựa tổng hợp sử dụng để sửa chữa và hàn lỗ hổng và các vết nứt trên bề mặt vật liệu 
xung quanh và bề mặt con dấu để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt; Graphite ở dạng 
nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm sử dụng trong sản xuất; Chlorine; axit citric; chất 
làm nguội; axit crotonic; axit Clohydric (hydrogen chloride); khí mê-tan; chất lỏng lấy từ 
dầu để tách dầu thô từ đất và nước; chất phân tán dầu; hoá chất sử dụng trong sản xuất 
hàng hoá khác; nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô.     

 
Nhóm 04: Nhiên liệu và dầu bôi trơn có nguồn gốc từ dầu khí; dầu thô, sản phẩm dầu mỏ 
tinh chế, dầu khí và sản phẩm dầu khí, cụ thể là dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp, dầu 
và mỡ bôi trơn, dầu và xăng dùng cho động cơ, dầu khí và sáp mỏ và hợp chất sáp mỏ; 
nhiên liệu hydrocarbon ở dạng lỏng và khí, nhiên liệu dùng cho ô tô, nhiên liệu dùng cho 
động cơ điezel, xăng dầu, nhiên liệu dùng cho máy bay; etan, butan và propane được sử 
dụng làm nhiên liệu khí đốt, vật liệu cháy sáng làm từ dầu mỏ, dầu bôi trơn tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2012-08169 (220) 25.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.2; 4.5.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, tím, vàng, 

trắng, cam, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 216  (VN) 
Số 17, ngõ 204, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-08310 (220) 26.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 

dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ báo thức; khóa thắt lưng bằng kim loại quý 
(dùng cho trang phục); nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim loại quý; 
vòng đeo tay (đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; đồng hồ; 
hoa tai; đồ nữ trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang sức); 
vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ 
trang sức); ghim cài nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây 
chuyền; nhẫn (đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ 
bấm giờ; cái kẹp cavát, cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo 
đồng hồ; hộp đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; 
nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay. 
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(210) 4-2012-08313 (220) 26.04.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
Delaware Corporation   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 
dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo; bảng tên cài áo làm bằng 
chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; cờ trang trí 
làm bằng chất dẻo, đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ 
đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió. 

 
 

(210) 4-2012-10860 (220) 25.05.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Bang Ngọc Lang  (VN) 
27/8 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, TP. 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo võ thuật. 
 

(210) 4-2012-10866 (220) 25.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 1.15.5; A1.1.5 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, hồng, vàng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Tem nhãn chống giả bằng giấy; tem nhãn chống giả bằng giấy bạc; tem niêm 
phong; báo chí; bản tin; xuất bản phẩm dạng in.  
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(210) 4-2012-10867 (220) 25.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 1.15.5; A1.1.5 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, hồng, vàng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tem chống giả các loại; mua bán sách, báo, tạp chí; hoạt động tư vấn 
quản lý (không bao gồm dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn pháp lý); dịch vụ quảng cáo 
qua internet, qua tin nhắn điện thoại di động, qua truyền hình, qua báo chí; dịch vụ tổ 
chức triển lãm, hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công chúng; 
dịch vụ tìm kiếm tài trợ quảng cáo; dịch vụ mua bán qua internet, qua điện thoại, qua cửa 
hàng, siêu thị các mặt hàng sau: mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, trang sức, đồng hồ, 
dược phẩm, thực phẩm, hàng kim khí điện máy, hàng điện gia dụng, hàng thủ công mỹ 
nghệ, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện thoại, đồ nội thất văn phòng - gia đình, văn 
phòng phẩm, máy tính, thiết bị tin học, đồ chơi trẻ em, máy móc thiết bị văn phòng, sách 
báo tạp chí, máy tập thể dục, thiết bị y tế, phân bón, thuốc thú y. 

 
 

(210) 4-2012-10868 (220) 25.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 1.15.5; A1.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen, hồng, vàng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn tem chống giả.  
 
 

(210) 4-2012-10869 (220) 25.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen, hồng, vàng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội thảo liên quan đến văn hóa, giáo dục, giải trí, thể 
thao; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến.  
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(210) 4-2012-10913 (220) 25.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1 
(731) Phạm Tiến Cường  (VN) 

Số 7, N6, khu tập thể Quân Đội, BTHC, 
Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, dịch vụ hãng thông tấn, dịch vụ cung cấp thông tin lên 

mạng trong lĩnh vực viễn thông. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2012-10942 (220) 28.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.4 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

Delaware Corporation   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đã com-pắc; đã com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy 
vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi 
tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu 
đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ 
thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng 
kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một 
bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi 
âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy 
tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; 
máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng có chứa băng trò chơi 
viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; 
thiết bị ghi hình, điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy 
vi tính.   
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(210) 4-2012-10943 (220) 28.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.1.9 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 
dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; đồ trang sức cho dây lưng bằng kim loại quý; nơ 
cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); 
tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; hộp 
đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá bằng 
kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài nơ 
cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang sức); 
khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát, cài ca 
vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây 
đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.   
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; quyển 
niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; bộ dụng 
cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp có in hình 
và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các 
cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh 
dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo, thiệp 
chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ 
giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui 
trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; 
bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho 
nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ 
trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy 
ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm 
bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; 
túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng 
để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc 
làm bằng nhựa (để bao gói các món quà); cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp 
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và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản 
in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này 
trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; 
giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo 
hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; 
danh thiếp; thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước 
kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính; đĩa dùng cho 
trò chơi điện tử bằng viđiô; máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy vi tính; 
màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện 
thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và 
máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật 
số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính 
mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ 
phận của.máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy 
quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng có chứa băng trò chơi  viđiô; đĩa 
(có ghi chương trình trò chơi viđiô); băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình, điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.   
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính và đĩa (có ghi 
chương trình trò chơi máy vi tính); máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi 
tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; 
điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa 
và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ 
thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng 
kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một 
bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy 
quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđiô; đĩa 
(có ghi chương trình trò chơ viđiô); băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy 
vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi 
tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu 
đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ 
thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng 
kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một 
bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi 
âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy 
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tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy 
quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđiô; đĩa 
dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính. 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 
dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ báo thức; đồ trang sức cho dây lưng bằng kim 
loại quý (dùng cho trang phục); nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim 
loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; 
đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang 
sức); vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt 
(đồ trang sức); ghim cài nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây 
chuyền; nhẫn (đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ 
bấm giờ; cái kẹp cavát, cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo 
đồng hồ; hộp đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; 
nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.   
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
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tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc 
làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm 
từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; 
túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa (để bao gói các món quà); cái cắm bút hoặc bút 
chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định 
kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói 
(không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp 
phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; 
túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng 
phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy 
viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ 
văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng. 

 
 

(210) 4-2012-10999 (220) 28.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.4 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION      (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA    

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính và đĩa (co ghi 
chương trình trò chơi máy vi tính); máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi 
tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; 
điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa 
và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ 
thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng 
kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một 
bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi 
âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy 
tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; 
máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng có chứa băng trò chơi 
viđiô; đĩa (có ghi chương trình trò chơi điện tử  viđiô); băng từ viđiô; máy điện thoại 
truyền hình; thiết bị ghi hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi 
sử dụng máy vi tính.  
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(210) 4-2012-11055 (220) 28.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) ; 3.2.1; A3.1.24; 3.1.8; 3.5.7; A3.5.24; 
3.11.9 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đã com-pắc; đã com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; 
máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột 
máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng 
cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa 
DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ 
thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát 
karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của.máy vi tính); miếng đệm 
lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá 
nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi 
tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu 
máy viđiô;băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi hình, điện đài xách tay; 
miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính; băng trò chơi máy vi tính và 
đĩa (có ghi chương trình trò chơi máy vi tính); băng trò chơi viđiô. 

 
 

(210) 4-2012-11097 (220) 28.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.5.19 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., a 

DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA    

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
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nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đã com-pắc; đã com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; 
máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột 
máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng 
cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa 
DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ 
thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát 
karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của.máy vi tính); miếng đệm 
lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá 
nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi 
tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu 
máy viđiô;băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi hình, điện đài xách tay; 
miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính; băng trò chơi máy vi tính và 
đĩa (có ghi chương trình trò chơi máy vi tính); băng trò chơi viđiô.  

 
 

(210) 4-2012-11111 (220) 28.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.5.6; A3.5.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., a 

DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đã com-pắc; đã com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; 
máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột 
máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng 
cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa 
DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ 
thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát 
karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của.máy vi tính); miếng đệm 
lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá 
nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi 
tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu 
máy viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi hình, điện đài xách tay; 
miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính; băng trò chơi máy vi tính và 
đĩa (có ghi chương trình trò chơi máy vi tính); băng trò chơi viđiô.  
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(210) 4-2012-11126 (220) 28.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.5.25; 2.5.2; 2.1.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION     (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 
dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ báo thức;đồ trang sức cho dây lưng (bằng kim 
loại quý); nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim loại quý; vòng đeo tay 
(đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ 
trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa 
khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim 
cài nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang 
sức); khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát, cài 
ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây 
đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.    

 
 

(210) 4-2012-11130 (220) 28.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.5.2; 2.5.25; 2.1.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA    

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bô đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha 
lê hình lăng kính dùng để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; 
bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm, chậu hoa; bàn chải tóc; lược 
chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; 
hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý găng tay dùng 
cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng 
bánh; cốc nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đã; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy 
điện, bộ cốc chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng, 
khay dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn); phích (không 
dùng điện), thùng rác.   
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(210) 4-2012-11237 (220) 29.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; A1.1.2; 7.1.6 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm Việt Pháp 
- Nhà máy nhôm Việt Pháp  
(VN) 
Số 1, nhà N3, tập thể Đại học Sư phạm I, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; dây nhôm. 
 
 

(210) 4-2012-11257 (220) 29.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1; 1.15.11; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh biển, vàng, hồng cánh sen, 

tím 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nhật Thọ  (VN) 
Đội 4, thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trưng bày, mua bán, bán buôn, bán lẻ sản phẩm về bóng bay và phụ 
kiện bóng bay tại cửa hàng hoặc trực tuyến; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích 
thương mại và quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các sự kiện phục vụ cho mục đích thể thao và văn hóa, giải trí; 
dịch vụ đào tạo, giáo dục: dạy, hướng dẫn tạo hình, trang trí bóng bay nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-11275 (220) 29.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6 
(591) Đen, xanh tím than, xanh nước biển, 

xanh da trời 

(540) 

 

(731) Lê Hữu Sơn  (VN) 
BT8 Vimeco II, phố Hoàng Minh Giám, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi.  
 

Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; xuất nhập khẩu các mặt hàng công 
ty kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá các chuyến du lịch..  

 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành chuyến du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức 
các chuyến du lịch. 

 

Nhóm 41: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí, cụ thể là dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc giáo dục], câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí, 
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dịch vụ sáng tác nhạc, dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; giáo dục thể thao và giải trí; cho 
thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí. 

 

Nhóm 42: Xuất bản phần mềm; dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan 
đến máy tính, cụ thể là thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, tạo lập và 
duy trì trang web cho người khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ đồ uống (do nhà hàng cung cấp); nhà hàng và các dịch vụ ăn 
uống phục vụ uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện; dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
(khách sạn). 

 
 

(210) 4-2012-11292 (220) 29.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hạnh Đan  (VN) 
110/824 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2012-11293 (220) 29.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) CCA INDUSTRIES, INC.   (US) 
200 Murray Hill Parkway East 
Rutherford, New Jersey 07073, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng; 
tất cả các sản phẩm nêu trên thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 05: Các sản phẩm dược, thú y và vệ sinh; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm cho trẻ em; thuốc cao, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và in dấu răng; 
chất tẩy uế; tất cả các sản phẩm nêu trên thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-11295 (220) 29.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 1.15.23; 3.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dệt Kim VIETTEX  
(VN) 
Số 14, phố Trần Bình, tổ 48, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất dệt kim. 
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(210) 4-2012-11431 (220) 30.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất công 
nghệ HB  (VN) 
48 đường TCH 26, khu phố 3, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh (không dùng cho ngành y và thú y).  
 

Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Máy xử lý nước; thiết bị lọc nước. 
 

Nhóm 20: Bồn chứa nước không bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày sản phẩm, hàng hóa.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước và chất thải (nước thải, rác thải, khí thải).  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và tư vấn môi trường.  
 
 

(210) 4-2012-11432 (220) 30.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
K.PHA  (VN) 
Số 40B, tổ 1, cụm 13, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp: chất làm ẩm, ướt dùng để tẩy trắng; chất ăn mòn kim 
loại; chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; dung dịch mạ điện; hóa chất làm mờ 
kính; chất chống mờ kính cửa sổ; hóa chất làm sạch nước.  

 
Nhóm 03: Vật liệu mài mòn, chất tẩy rửa; kem đánh bóng; sáp đánh bóng; chế phẩm tẩy 
vết bẩn, vết màu, dấu vết; dung dịch cọ rửa; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; vật liệu 
mài mòn.  

 
Nhóm 07: Máy và thiết bị điện để làm sạch; máy thiết bị đánh bóng dùng điện; máy mài 
sắc lưỡi cắt; máy và thiết bị khử khí cho nước ăn; thiết bị mạ điện; thiết bị hàn điện. 

 
Nhóm 09: Thiết bị chống ăn mòn điện hóa; thiết bị dụng cụ hóa học; máy, thiết bị điện 
phân; bộ biến đổi điện. 

 
Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; máy và thiết bị khử trùng không khí; thiết 
bị ion hóa dùng xử lý không khí; thiết bị khử mùi không khí; đèn khử trùng, diệt khuẩn 
thanh lọc không khí; máy và thiết bị làm sạch nước, tinh lọc nước.  
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(210) 4-2012-11433 (220) 30.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
K.PHA  (VN) 
Số 40B, tổ 1, cụm 13, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm mạ điện, dung dịch mạ điện, chất tây rửa dùng cho quá trình sản 
xuất, chế phẩm ăn mòn, chất làm ướt dùng để tẩy trắng.  

 

Nhóm 07: Máy và thiết bị điện để làm sạch; máy thiết bị đánh bóng dùng điện; máy mài 
sắc lưỡi cắt; máy và thiết bị khử khí cho nước ăn; thiết bị mạ điện; thiết bị hàn điện. 

 

Nhóm 09: Thiết bị chống ăn mòn điện hóa; thiết bị dụng cụ hóa học; máy, thiết bị điện 
phân; bộ biến đổi điện.  

 
 

(210) 4-2012-11455 (220) 31.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) ANGEL CUSTODIO DALMAU 
SALMONS  (ES) 
Balmes, 426 9Ì B, E-08022 Barcelona (ES) 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 

ADVACAS) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng (xà phòng; nước 
hoa; tinh dầu hương liệu; mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh răng).  

 

Nhóm 18: Túi bằng da và giả da; ví; túi đựng đồ dùng thể thao; túi có bánh xe; túi đựng 
mỹ phẩm và đồ trang điểm (túi rỗng); túi xách tay, da động vật; hòm [hành lý]; túi du 
lịch; vali; «; « che nắng.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ; mũ chùm đầu [đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai.  
 
 

(210) 4-2012-11456 (220) 31.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) ANGEL CUSTODIO DALMAU 
SALMONS  (ES) 
Balmes, 426 9Ì B, E-08022 Barcelona (ES) 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phông, nước hoa, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng (xà phòng; nước 
hoa; tinh dầu hương liệu; mỹ phẩm; nước xức tóc, thuốc đánh răng).  

 

Nhóm 18: Túi bằng da và giả da; ví; túi đựng đồ dùng thể thao; túi có bánh xe, túi đựng 
mỹ phẩm và đồ trang điểm (túi rỗng); túi xách tay; da động vật; hòm [hành lý]; túi du 
lịch; vali; «; « che nắng.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; mũ; mũ chùm đầu [đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai.  
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(210) 4-2012-11457 (220) 31.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 24.15.21; A1.1.2 
(591) Xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Ngôi Sao Xanh  (VN) 
Tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc; gia cầm, không còn sống (gà, vịt); thủy 
hải sản, không còn sống (cá, tôm, mực); trứng; kem; sữa; sữa chua; bơ; đậu phụ; rau củ 
quả. 

 

Nhóm 31: Gia cầm còn sống (gà, vịt); thủy hải sản còn sống (cá, tôm, mực); rau củ quả 
tươi sống.  

 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, 
kem, sữa, sữa chua, bơ, rau củ quả. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 
uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-11458 (220) 31.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ - xuất 
nhập khẩu Trần Gia Phát  (VN) 
14/1, đường số 7, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện. 
 

Nhóm 09: Bộ tích điện dùng để biến đổi điện tử điện áp 24V-DC sang 220V-AC. 
 
 

(210) 4-2012-11474 (220) 31.05.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quảng Cáo 
TVMIndex  (VN) 
Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ quảng cáo thương mại, 
quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trưng bày; giới thiệu hàng hóa; kẻ biển hiệu quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; tổ chức hội nghị, hội thảo. 
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(210) 4-2012-11563 (220) 01.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giải Pháp Toà 
Nhà Thông Minh  (VN) 
Số 2 Trần Thánh Tông, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điều khiển công trình dân dụng và công nghiệp, điều khiển hệ 
thống đèn chiếu sáng, hệ thống bảo vệ, camera quan sát, hệ thống giám sát năng lượng, hệ 
thống điều khiển điều hoà không khí và thông gió (không bao gồm dịch vụ thiết kế công 
trình và các hệ thống trên; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy cụ thể là: máy cắt 
laze, máy cắt dây điện tử - EDM, máy cắt bằng tia nước, máy điều hoà không khí, máy 
nạp nhiên liệu cơ khí, máy nén, máy bơm, máy đẩy chất lỏng, máy nén không khí, máy 
tính công nghiệp, máy ly tâm, máy cán là/cán ép thẳng, máy làm lạnh, máy làm đông 
lạnh, máy biến áp/máy biến đổi điện tĩnh, máy phát điện (trừ tổ hợp máy phát điện), máy 
ổn áp, máy ép thuỷ lực, máy biến tần, máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng, máy hút bụi, 
máy ủi đất lưỡi thẳng, máy ủi đất lưỡi nghiêng, máy san lấp, máy cạp đất, máy xúc, máy 
đào đất, máy chuyển đất bằng gàu tự xúc, máy đầm, máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, 
đầm, nén, xúc hoặc khoan dùng trong công việc về đất, khoáng hoặc quặng, máy đóng 
cọc và nhổ cọc, máy cày, máy bừa, máy cào, máy xới, máy làm cỏ và máy cuốc, máy gieo 
hạt, máy trồng cây và máy cấy, máy vãi phân và máy rắc phân, máy thu hoạch hoặc máy 
đập, kể cả máy đóng bó, bánh (kiện) rơm hoặc cỏ khô, máy cắt cỏ tươi hoặc cỏ khô, máy 
làm sạch, phân loại hoặc lựa chọn trứng, hoa quả hoặc nông sản khác, máy vắt sữa và máy 
chế biến sữa, máy ép, máy nghiền dùng trong sản xuất rượu vang, rượu táo, nước trái cây 
hoặc các loại đồ uống tương tự, máy chế biến thức ăn gia súc, máy chăm sóc gia cầm, 
máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở, máy bóc vỏ trấu và máy xát gạo 
hoạt động bằng điện, máy nghiền cà phê và ngô dạng công nghiệp, hoạt động bằng điện, 
máy đánh bóng gạo, máy giần, sàng, rây, máy làm sạch cám và máy bóc vỏ, máy sản xuất 
mứt kẹo, ca cao hay sô cô la, máy sản xuất đường, máy sản xuất bia, máy chế biến thịt gia 
súc hoặc gia cầm, máy chế biến bột giấy, máy dùng sản xuất, cắt xén, hoàn thiện giấy 
hoặc bìa, máy đóng sách, máy khâu sách, máy làm túi, bao hoặc phong bì, máy làm thùng 
bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa, máy in-copy, máy vẽ, máy giặt 
khô, máy sấy, máy là và là ép hơi, máy đúc, máy cán kim loại, máy tiện kim loại, máy 
công cụ dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, 
máy công cụ dùng để mài bavia, mài sắc, mài nhẵn, mài khôn, mài rà, đánh bóng: máy 
mài phẳng, máy mài sắc, máy mài rà, máy bào, máy bào ngang, máy sọc, máy chuốt, máy 
cắt bánh răng, mài hoặc máy gia công răng lần cuối, máy cưa, máy kéo thanh, ống, hình, 
dây, máy cắt đứt dùng để gia công kim loại, máy công cụ (kể cả máy ép) dùng để gia 
công kim loại bằng cách uốn, gấp, kéo thẳng, dát phẳng, rèn, gò, dập khuôn, cắt xén, đột 
rập hoặc cắt rãnh hình chữ V, máy ép để gia công kim loại, máy công cụ để gia công đá, 
gốm, bê tông, xi măng - amiăng hoặc các loại khoáng vật tương tự hoặc máy để gia công 
nguội thuỷ tinh: máy cưa, máy mài nhẵn, mài bóng, máy công cụ (kể cả máy đóng đinh, 
đóng ghim, dán hoặc lắp ráp bằng cách khác) dùng để gia công gỗ, lie, xương, cao su 
cứng, plastic cứng hay các vật liệu cứng tương tự: máy cưa, máy bào, máy phay hay tạo 
khuôn, máy mài nhẵn, máy phun cát, hoặc máy mài bóng, máy uốn, máy lắp ráp, máy 
khoan, máy đục mộng, máy xe, lạng hay bóc tách, máy tiện, máy văn phòng: máy nhân 
bản in keo hoặc máy nhân bản sử dụng giấy sáp, máy ghi địa chỉ, máy rút tiền giấy tự 
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động, máy phân loại tiền kim loại, máy đếm hoặc đóng gói tiền kim loại, máy gọt bút chì, 
máy đột lỗ hay máy dập ghim, máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, 
xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột 
hoặc dạng bột nhão), máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc đúc khuôn các nhiên liệu 
khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đông cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm 
khoáng khác ở dạng bột và bột nhão, máy để tạo khuôn đúc bằng cát, máy để lắp ráp đèn 
điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống, đèn chân không hoặc đèn nháy, với vỏ bọc bằng 
thuỷ tinh, máy để chế tạo hoặc gia công nóng thuỷ tinh hay đồ thuỷ tinh, máy bán hàng tự 
động: máy bán tem bưu điện, máy bán thuốc lá, máy bán thực phẩm hoặc đồ uống, kể cả 
máy đổi tiền, máy dùng để gia công cao su hoặc plastic hay dùng trong việc sản xuất các 
sản phẩm từ những vật liệu trên: máy đúc phun, máy đùn, máy thổi, máy đúc chân không, 
máy đúc nhiệt, máy ép mỏng, máy chế biến, đóng gói thuốc lá, máy sản xuất dây cáp, dây 
cháo, máy làm mát không khí bằng bay hơi, máy thu thanh sóng vô tuyến, máy chiếu, 
máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến 
hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, máy gia tốc hạt, máy phát tín hiệu, 
máy cung cấp năng lượng cho hàng rào điện, máy có chức năng dịch, từ điển, máy quay 
phim, máy chiếu phim, máy chiếu hình ảnh, máy phóng to hoặc thu nhỏ ảnh, máy sử 
dụng trong phòng ảnh: máy xem âm bản, máy ảnh của máy chiếu, máy đo từ xa (sử dụng 
trong quan trắc), máy thử độ cứng, độ bền, độ nén, độ đàn hồi hoặc các tính chất cơ học 
khác của vật liệu (ví dụ: kim loại, gỗ, hàng dệt, giấy, plastic), máy đo áp suất, dụng cụ và 
thiết bị phân tích lý hoặc hoá học: máy đo phân cực, đo khúc xạ, quang phổ kế, máy phân 
tích khí hoặc khói, máy đếm vòng quay, máy đếm sản lượng, máy đếm cây số để tính tiền 
taxi, máy đếm dặm, máy đo bước, máy đo tốc độ góc, máy hiện sống, máy phân tích phổ. 

 
Nhóm 37: Tư vấn, thi công xây lắp hệ thống điều khiển công trình dân dụng và công 
nghiệp, điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống bảo vệ an ninh, camera quan sát, hệ 
thống giám sát năng lượng, điều khiển điều hoà không khí và thông gió (không bao gồm 
dịch vụ thiết kế công trình và các hệ thống trên); tư vấn, thi công xây lắp thiết bị nhà tự 
động (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); tư vấn, thi công xây lắp điện nước 
công trình dân dụng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); dịch vụ bảo trì, bảo 
hành hệ thống cơ điện; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và 
điều hoà không khí. 

 

Nhóm 42: Cung cấp giải pháp tự động hoá cho công trình dân dụng và công nghiệp; cung 
cấp các giải pháp năng lượng mới, giải pháp tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái sinh. 

 
 

(210) 4-2012-11581 (220) 01.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 3.7.17; 1.15.5; 7.15.22 
(591) Xanh da trời, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu 
tư Xây lắp Dầu khí Hà Nội  
(VN) 
Số 3, tổ 13C, cụm 3, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoá chất; đại lý bán lẻ xăng dầu, khí hóa lỏng, ga; mua bán vật liệu 
xây dựng, vật liệu chống thấm; mua bán máy móc xây dựng; mua bán khoáng sản; xuất 
nhập khẩu hàng hoá; tư vấn quản lý dự án đầu tư; tư vấn thanh quyết toán công trình. 
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Nhóm 37: Thi công xây dựng; sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp; cải tạo 
các công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt điện nước của các công trình dân dụng và 
công nghiệp; phá vỡ các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước, 
điện chiếu sáng, điện công nghiệp đường dây và trạm biến áp đến 35KV; trang trí các 
công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt thiết bị nội ngoại thất công trình xây dựng; tư 
vấn xây dựng; trang trí nội ngoại thất khuôn viên cây xanh; đề xuất biện pháp và sửa 
chữa, khắc phục sự cố công trình. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, xác định nguyên nhân sự cố 
công trình; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-11672 (220) 04.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
vật liệu Toàn Cầu  (VN) 
B1101 khách sạn Thể Thao, làng sinh 
viên Hacinco, đường Ngụy Như Kon 
Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại và hợp kim của chúng, tấm hợp kim nhôm, 
phụ kiện cửa bằng kim loại. 

 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật 
liệu này và không được xếp ở các nhóm khác:Băng dính không dùng cho mục đích y tế, 
văn phòng hoặc gia dụng; đệm nối kín - vòng đêm làm cho kín - gioăng đệm kín; vật liệu 
trám đầu nối giãn nở - vật liệu đệm lót đầu nối giãn nở; băng tự dính không dùng cho mục 
đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: kính cường lực.  
 
 

(210) 4-2012-11774 (220) 04.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.2; 26.1.2; A26.11.8; 7.3.11; 7.1.24; 
26.11.3 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và xây dựng Bạch Đằng  
(VN) 
Số 268§ Trần Nguyên Hãn, phường 
Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón dùng cho nông nghiệp; than hoạt tính; chất 
xúc tác; hóa chất công nghiệp; chất phụ gia làm sạch dùng trong công nghiệp.  
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Nhóm 04: Than (nhiên liệu); chất đốt cho động cơ nổ; dầu nhiên liệu; xăng; than non; dầu 
mỏ (dạng thô hoặc tinh chế).  

 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; kim loại chống ma sát; thép cán thô (luyện kim); 
tấm kim  loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại 
dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại (cát, sỏi, đá, xỉ); đất sét; xi măng; bê 
tông; gạch; ván ốp chân tường, không bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; máng trộn vữa không bằng kim loại; đồ đạc văn phòng; khay 
vận chuyển không bằng kim loại; bao bì bằng chất dẻo; thùng, sọt.  

 

Nhóm 29: Tôm cua (không còn sống); cá (được bảo quản); sò hến, không còn sống; cá 
mòi; cá ướp muối.  

 

Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động; dịch vụ tuyển nhân viên; tư vấn quản lý nhân 
sự; kế toán; quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ về thương mại.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ (bất động sản); kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị chống trộm; phá các công trình xây dựng; thông tin 
về xây dựng.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; dịch vụ dịch thuật; thông tin về giải trí; thông tin về lĩnh vực 
đào tạo.  

 
 

(210) 4-2012-11821 (220) 05.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1; 2.3.5; 5.7.21; 5.7.9 
(591) Trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-11834 (220) 05.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 7.3.11 
(591) Vàng cam, xanh nước biển, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
thiết kế xây dựng Phố Mới (VN) 
Lô 25, khu B2-15 thuộc khu 4, khu đô thị 
mới Nam Cầu Tuyên Sơn, phường Khuê 
Mỹ, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; giao thông đường bộ, đường 
sắt; công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình công cộng, khu công 
nghiệp khu tiểu thủ công nghiệp; trang trí nội, ngoại thất công trình; san lấp mặt bằng cho 
các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình công cộng, khu công nghiệp và khu 
tiểu thủ công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-11890 (220) 05.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 24.15.1; A24.15.11; 
A7.1.11; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và phát triển Bình Dương  
(VN) 
Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa 
Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản; sàn giao dịch 
bất động sản (trừ định giá bất động sản),  

 
 

(210) 4-2012-11891 (220) 05.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A24.15.11; 24.15.1; 7.1.24; A7.1.11; 
26.4.9; 7.3.2; 26.7.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và phát triển Bình Dương  
(VN) 
Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa 
Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: đấu giá bất động sản; quảng cáo bất động sản. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao dịch 
bất động sản (trừ định giá bất động sản). 
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(210) 4-2012-11892 (220) 05.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.3; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và phát triển Bình Dương  (VN)
Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa 
Phú, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: đấu giá bất động sản; quảng cáo bất động sản. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao dịch 
bất động sản (trừ định giá bất động sản),  

 
 

(210) 4-2012-11894 (220) 05.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vạn Liên  (VN) 
126A5 đường Liên Khu 5-6, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 06: ống gió mềm bằng nhôm sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí.  
 
 

(210) 4-2012-11920 (220) 05.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.2; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, đỏ, ghi xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Tánh 
Lộc  (VN) 
154 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: cửa nhôm, cửa sắt, cửa làm bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: cửa nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, inox, nhôm, đồ ngũ kim, sơn, kính, cửa nhôm, cửa sắt, cửa 
kim loại, cửa nhựa. 
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(210) 4-2012-12077 (220) 06.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty Cổ phần Giao nhận 
Vận Tải Con Ong    (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm, môi giới bất 

động sản, môi giới hải quan, đại lý bất động sản, dịch vụ khai thuê hải quan. 
 
 

(210) 4-2012-12156 (220) 07.06.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển nội thất Tuấn Thành  
(VN) 
Số 137 đường Nguyên Khiết, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa: bản lề bằng kim loại; ray bi trượt bằng 

kim loại; ray trượt bằng kim loại.  
 

Nhóm 20: Bản lề, không bằng kim loại; thanh ray cho rèm cửa không bằng kim loại; phụ 
kiện lắp ráp cho cửa ra vào không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cho cửa sổ không bằng 
kim loại.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu các mặt hàng: bản lề bằng kim loại, ray 
bi trượt bằng kim loại, ray trượt bằng kim loại, bản lề không bằng kim loại, thanh ray cho 
rèm cửa, phụ kiện lắp ráp cho cửa ra vào và cửa sổ. 

 
 

(210) 4-2012-12276 (220) 08.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Cam, trắng, xám, xanh 
(731) Công ty cổ phần cung cấp 

giải pháp truyền thông 
Hoàng Việt  (VN) 
Số 1A, ngõ 199 đường Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-

MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
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Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ và xuất nhập khẩu: thiết bị nội ngoại thất, thiết bị vệ sinh, thiết 
bị chiếu sáng, hàng tiêu dùng (bao gồm: mỹ phẩm, giầy dép,đồ đội đầu, tã giấy của trẻ 
em, túi bằng giấy hoặc chất dẻo để cất giữ thực phẩm, khăn dùng cho trẻ em, giấy ướt 
dùng cho trẻ em, khăn lau tay vệ sinh, khăm tắm, băng dính dùng cho văn phòng, băng 
dính dùng cho mục đích gia dụng, văn phòng phẩm, thiết bị điện tử, điện lạnh, máy vi tính 
và các linh kiện của máy vi tính, phương tiện giao thông trên bộ, dụng cụ cầm tay, dụng 
cụ nhà bếp, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thực phẩm chức năng); hàng thời trang.  

 
 

(210) 4-2012-12277 (220) 08.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 14.5.23; 14.5.21; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần cung cấp 

giải pháp truyền thông 
Hoàng Việt  (VN) 
Số 1A, ngõ 199 đường Trường Chinh, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-
MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ và xuất nhập khẩu: thiết bị nội ngoại thất, thiết bị vệ sinh, thiết 
bị chiếu sáng, hàng tiêu dùng (bao gồm: mỹ phẩm, giầy dép,đồ đội đầu, tã giấy của trẻ 
em, túi bằng giấy hoặc chất dẻo để cất giữ thực phẩm, khăn dùng cho trẻ em, giấy ướt 
dùng cho trẻ em, khăn lau tay vệ sinh, khăm tắm, băng dính dùng cho văn phòng, băng 
dính dùng cho mục đích gia dụng, văn phòng phẩm, thiết bị điện tử, điện lạnh, máy vi tính 
và các linh kiện của máy vi tính, phương tiện giao thông trên bộ, dụng cụ cầm tay, dụng 
cụ nhà bếp, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thực phẩm chức năng); hàng thời trang.  

 
 

(210) 4-2012-12296 (220) 08.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; A25.7.21 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu LIGHTSTAR (VN)
Số 46 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị điều khiển từ xa dùng cho cửa cuốn; hộp và tay điều khiển dùng để 

điều khiển cửa và cửa cuốn. 
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Nhóm 09: Bộ lưu điện (ups); chuông báo hiệu dùng ở cửa (sử dụng điện); bảng mạch 
(cạc) điều khiển dùng cho cửa cuốn.  

 
 

(210) 4-2012-12338 (220) 08.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) ONG TONG GUAN HOLDINGS 
LIMITED  (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Quả hạch (đã sơ chế); đậu Hà Lan (đã sơ chế); trái cây (quả) sấy khô; hoa quả 

lát mỏng; trái cây (quả) đã sơ chế; quả hạch dạng tròn (đã sơ chế); thực phẩm nhanh hỗn 
hợp từ quả đã sơ chế và quả hạch đã sơ chế; hạt điều (đã sơ chế); quả hạch được chế biển 
cùng quả hồ trăn, đậu tằm, đậu Hà Lan xanh, lạc; thực phẩm ăn nhanh được chế biến từ 
quả hạnh, rau hoặc quả khô; quả hạch rang; quả hạch ướp muối; quả hạch tẩm; quả hạch 
ướp đường; quả hạch tẩm; quả hạch ướp đường; quả ướp đường; quả chà là (đã sơ chế); 
khoai tây chiên; rong biển ăn được (đã sơ chế); khoai tây lát mỏng. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bánh quy, kẹo lát mỏng ngũ cốc (sấy 
khô); bánh kẹo; bánh quy giòn, quả hạch bọc sô cô la, quả hạch bọc đường, bánh gạo 
bánh bít cốt; bỏng ngô; ngô rang; kẹo lạc; bánh quy giòn từ gạo; bánh quy giòn từ tôm 
panđan; kẹo thanh; bánh ăn liền (snack) hình hột, thực phẩm ăn nhanh hỗn hợp từ bánh 
quy giòn hoặc bánh quy xoắn. 

 

(210) 4-2012-12370 (220) 11.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.21; 1.15.15; 1.13.1; A25.7.6 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Châu á REALNANO (RN TECH 
ASIA .,LTD)  (VN) 
73 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống ẩm dùng cho phần xây nề, trừ sơn; chất lỏng phụ trợ dùng với 

tác nhân, vật liệu mài mòn. 
 

Nhóm 17: Hợp chất chống ẩm cho các tòa nhà, các công trình xây dựng. 
 

Nhóm 19: Lớp phủ bề mặt, không bằng kim loại dùng cho xây dựng, lớp ốp mặt dùng cho 
xây dựng; lớp phủ (vật liệt xây dựng), kính, đá hoa cương, đá hoa. 

 
Nhóm 40: Xử lý chống không thấm nước cho vải, chống thấm nước cho vải sợi.  
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(210) 4-2012-12437 (220) 11.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Đại Hùng  
(VN) 
454 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén tác nhân lạnh và máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ 
dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); 
máy ấp trứng, máy nén dùng cho tủ lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-12439 (220) 11.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.23; 26.3.2; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng 
(731) GENIUS TOY TAIWAN CO., LTD.  

(TW) 
7F.-2,3,4, No. 302, Sec. 1, Taichung Port 
Road, West Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Sách hướng dẫn, sổ tay hướng dẫn; ca-ta-lô; ấn phẩm; xuất bản phẩm; tài 
liệu/đồ dùng giảng dạy cho môn khoa học tự nhiên.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đặt hàng qua mạng; dịch vụ bán buôn 
và bán lẻ đồ chơi, khối lắp ghép, văn phòng phẩm và đồ dùng/tài liệu giảng dạy; cửa hàng 
chuyên doanh, bán các sản phẩm như: thiết bị giáo dục tự nhiên/khoa học để phát triển trí 
tuệ, hộp âm nhạc cho trẻ em, đồ đạc bằng nhựa, đồ chơi.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là trường mẫu giáo; câu lạc bộ giáo dục và giải trí; tổ 
chức và tiến hành các cuộc thi nhằm mục đích giáo dục; tổ chức và thực hiện các cuộc thi 
nhằm mục đích giải trí; tổ chức các khóa đào tạo ở các học viện giảng dạy, sản xuất các 
đĩa hình (đĩa vi-đê-ô) và băng hình (băng vi-đê-ô). 

 
 

(210) 4-2012-12474 (220) 11.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.5 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Giải trí và Quảng 

bá Thể thao Sài Gòn  (VN) 
17/2A đường 63, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi đã được lập trình sẵn dùng cho máy tính xách tay, máy tính 
bỏ túi hoặc máy tính cố định; điện thoại di động; chương trình ghi âm thanh và hình ảnh 
dành cho các thiết bị trò chơi điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-12479 (220) 11.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.5 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Giải trí và Quảng

bá Thể thao Sài Gòn  (VN) 
17/2A đường 63, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi đã được lập trình sẵn dùng cho máy tính xách tay, máy tính 
bỏ túi hoặc máy tính cố định, điện thoại di động, chương trình ghi âm thanh về hình ảnh 
dành cho các thiết bị trò chơi điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-12493 (220) 11.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.5 
(731) Công ty TNHH Giải trí và Quảng

bá Thể thao Sài Gòn  (VN) 
17/2A đường 63, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi đã được lập trình sẵn dùng cho máy tính xách tay, máy tính 
bỏ túi hoặc máy tính cố định; điện thoại di động; chương trình ghi âm thanh và hình ảnh 
dành cho các thiết bị trò chơi điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-12499 (220) 11.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.5 
(731) Công ty TNHH Giải trí và Quảng

bá Thể thao Sài Gòn  (VN) 
17/2A đường 63, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi đã được lập trình sẵn dùng cho máy tính xách tay, máy tính 
bỏ túi hoặc máy tính cố định; điện thoại di động; chương trình ghi âm thanh và hình ảnh 
dành cho các thiết bị trò chơi điện tử. 
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(210) 4-2012-12504 (220) 11.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.5 
(731) Công ty TNHH Giải trí và Quảng

bá Thể thao Sài Gòn    (VN) 
17/2A đường 63, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi đã được lập trình sẵn dùng cho máy tính xách tay, máy tính 
bỏ túi hoặc máy tính cố định, điện thoại di động; chương trình ghi âm thanh và hình ảnh 
dành cho các thiết bị trò chơi điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-12739 (220) 13.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.12; A5.1.6; 1.5.1; A1.5.4 
(591) Xanh lá cây, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Tiến   (VN) 
60A4, khu phố 1, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Mứt dừa; thạch dừa; cơm dừa sấy; rau câu dừa, thực phẩm ăn nhanh từ dừa.  
 

Nhóm 32: Nước cốt dừa (đồ uống); nước dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm được chế biến từ dừa: kẹo dừa; mứt dừa; thạch dừa; 
bánh dừa; nước cốt dừa; nước dừa đóng lon; bột dừa.  

 
 

(210) 4-2012-12756 (220) 14.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.2; 24.15.1; A3.7.24; 24.11.3
(591) Trắng, xanh nước biển (đậm, nhạt), xanh 

tím than đậm, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Dinh dưỡng 

Nutricare  (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung (dùng cho 
mục đích y tế); thực phẩm cho trẻ em gồm sữa bột, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo 
dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ động vật 
(không dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ thực vật (rau, 
củ, quả, hạt), (không dùng cho mục đích y tế). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
631 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa; đồ uống có sữa là chủ yếu; hoa quả đóng lọ (đã được 
chế biến).  

 
 

(210) 4-2012-12858 (220) 14.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.9 
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  (US)

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân tạo ở dạng thô, chất dẻo ở dạng thô; phân bón, 
hợp chất dập lửa; và chế phẩm dùng để hàn, hóa chất để bảo quản thực phẩm; chất để 
thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; 
nhiên liệu kể cả xăng dùng cho động cơ và vật liệu cháy sáng. 

 

Nhóm 16: Giấy, các tông và sản phẩm làm bằng các vật liệu này bao gồm giấy in sẵn tiêu 
đề, danh thiếp, áp phích quảng cáo, tập quảng cáo, tờ rơi, tài liệu quảng cáo và xuất bản 
phẩm, ấn phẩm; vật liệu dùng cho quảng cáo và trang web; vật liệu để đóng sách; ảnh 
chụp; văn phòng phẩm; chất dính (keo dán) dùng cho văn phòng hoặc gia đình; đồ dùng 
để hướng dẫn và giảng dạy ngoại trừ máy móc); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không 
được xếp ở nhóm khác).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quảng cáo cho doanh nghiệp liên quan 
đến ngành dầu khí và hóa chất. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo, giáo dục cả dưới hình thức phát biểu nơi công cộng, 
bao gồm giáo dục cộng đồng về các vấn đề liên quan đến cải tiến việc khai thác, sản xuất, 
vận chuyển và sử dụng các sản phẩm dầu khí, khí tự nhiên và hóa chất. 

 
 

(210) 4-2012-12859 (220) 14.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.9 
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  (US)

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh; hóa chất dùng trong 
nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, ngoài trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; nhựa nhân tạo ở dạng thô, chất dẻo ở dạng thô; phân 
bón, hợp chất dập lửa; và chế phẩm dùng để hàn, hóa chất để bảo quản thực phẩm; chất để 
thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp. 
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Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu nhờn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; 
nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng. 

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và sản phẩm làm bằng các vật liệu này bao gồm giấy in sẵn tiêu 
đề, danh thiếp, áp phích quảng cáo, tập quảng cáo, tờ rơi, tài liệu quảng cáo và xuất bản 
phẩm, ấn phẩm; vật liệu dùng cho quảng cáo và trang web; vật liệu để đóng sách; ảnh 
chụp; văn phòng phẩm; chất dính (keo dán) dùng cho văn phòng hoặc gia đình; đồ dùng 
để hướng dẫn và giảng dạy ngoại trừ máy móc); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không 
được xếp ở nhóm khác).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quảng cáo cho doanh nghiệp liên quan 
đến ngành dầu khí và hóa chất.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo, giáo dục cả dưới hình thức phát biểu nơi công cộng, 
bao gồm giáo dục cộng đồng về các vấn đề liên quan đến cải tiến việc khai thác, sản xuất, 
vận chuyển và sử dụng các sản phẩm dầu khí, khí tự nhiên và hóa chất. 

 
 

(210) 4-2012-12997 (220) 15.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, cam, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật Đạt  

(VN) 
B163, khu phố 3, đường Nguyễn Văn 
Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ biến tần; bộ lưu điện; bộ điều khiển lập trình; thiết bị chuyển hóa năng 

lượng tái tạo (thiết bị nhằm chuyển hóa từ năng lượng thiên nhiên thành năng lượng điện); 
tú hoặc bảng hoặc thiết bị điều khiển điện.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa thang máy, 
khẩu trục; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa thiết 
bị chuyển hóa và tái tạo năng lượng; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa thiết bị tự động hóa; dịch 
vụ lắp đặt, sửa chữa thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

 
 

(210) 4-2012-13115 (220) 18.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.1.10; 25.1.25; 25.1.9 
(731) C.P. CONSUMER PRODUCTS CO., 

LTD.  (TH) 
36 Ramintra Road, Minburi Sub-District, 
Minburi District, Bangkok 10510 Thailand

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Bột tan (đá tan nghiền thành bột và ướp hương thơm để bôi vào da cho mịn và 
khô); son lót (son chống khô nẻ và dưỡng môi); mặt nạ trang điểm cho mắt, mặt nạ trang 
điểm cho mặt. 

 
Nhóm 16: Giấy lụa. 

 
 

(210) 4-2012-13123 (220) 18.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) EICHER MOTORS LIMITED   (IN) 

Eicher House, 12, Commercial Complex, 
Greater Kailask - II (Masjid Moth), New 
Delhi - 110 048, India 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 12: xe mô tô hạng nhẹ, xe máy cơ giới hoá, xe tay ga (xe scutơ), xe máy có bàn 

đạp và có một động cơ chạy bằng xăng, xe hai/ba bánh, phương tiện giao thông trên bộ, 
động cơ cho xe cộ mặt đất, yên xe, cái giảm xóc, còi cho xe cộ, xích truyền động cho xe 
cộ mặt đất, xích cho xe máy, chuông cho xe máy, chân chống xe máy, khung xe máy, 
săm cho xe máy, chắn bùn cho xe máy, tay lái (ghi đông) cho xe máy, động cơ cho xe 
máy, trục bánh xe (moay-ơ) cho xe máy, lốp xe máy, giá để hành lý cho xe cộ, khớp ly 
hợp cho xe cộ mặt đất, đĩa khớp ly hợp cho xe cộ mặt đất, cái phanh, cái lót phanh, bánh 
xe và vành bánh xe, bộ phận, phụ kiện và phụ tùng của các sản phẩm nêu trên thuộc 
nhóm 12 

 
 

(210) 4-2012-13164 (220) 19.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.1; 7.3.11; A3.13.16 
(591) Xanh đậm, cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gia Kiến Hy  
(VN) 
324/52 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu bao gồm phụ kiện inôc phòng tắm kính, tay nắm inôc, rổ 

inôc, bản lề inôc, con nhện để gắn vào mặt kính (con nhện inôc), vít inôc, vít sắt, thanh 
nhôm, nẹp nhựa, ván MFC, ván MDF, ván tổng hợp (plywood).   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế chuyên 
dụng: thiết kế nội ngoại thất gồm: thiết kế nội thất phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng 
khách, bếp, tủ quần áo, kệ sách, kệ tivi, bàn trang điểm, chậu rửa mặt (lavabo), thiết kế 
mặt dựng cao tầng. 
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(210) 4-2012-13168 (220) 19.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.11 
(731) SLEEP FOCUS SDN BHD   (MY) 

Lot No. PT 16690-16692, Jalan Permata 
2, Arab Malaysian Industrial Park, 
71800 Nilai, Negeri Sembilan, malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường bằng vải lanh; chăn; chăn bông; khăn tắm (trừ quần áo), rèm 
cửa bằng vải, đồ phụ tùng cho bộ đồ giường: khăn phủ giường, tấm phủ giường (bằng vải 
dệt), vỏ gối, vỏ nệm, vỏ chăn lông vịt, vỏ chăn bông, khăn tắm bằng vải, khăn mặt bằng 
vải, tấm trải trên đệm, mÒn bông, tấm trải phủ giường. 

 
 

(210) 4-2012-13180 (220) 19.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PT PURINUSA EKAPERSADA  (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và sản phẩm được làm từ các vật liệu này, không bao gồm trong 
các nhóm khác cụ thể là: khăn mặt bằng giấy, khăn tay bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, 
khăn giấy để tẩy trang, khăn ăn bằng giấy để bàn, giấy ăn, khăn bằng giấy, miếng lót 
bằng giấy để tẩy trang, miếng lót bằng giấy để làm sạch kính áp tròng, giấy dùng trong 
nhà vệ sinh, cuộn giấy vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn trải bàn bằng giấy, khăn trang trí trên 
bàn ăn làm bằng giấy, miếng lót đĩa trên bàn ăn làm bằng giấy, hộp giấy ăn, hộp giấy ăn 
mang đi du lịch, túi giấy ăn, túi giấy ăn loại nhỏ, giấy ăn khổ lớn dùng trong nhà bếp; ấn 
phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng; vật liệu vẽ của họa sĩ; cọ sơn; máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng 
(không bao gồm đồ nội thất và máy móc); tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (không bao 
gồm máy móc); chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm trong các nhóm khác); chữ in; 
bản kẽm để in.  

 
 

(210) 4-2012-13193 (220) 19.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 15.7.1; 26.3.1; A26.3.7; 26.1.1; 2.9.14; 
A9.9.7; A9.3.16; A2.9.15 

(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh ứng 
dụng trang thiết bị bảo hộ 
lao động Hương Dũng  (VN) 
Số 124, đường Lê Duẩn, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 09: Quần áo; giày dép và đồ đi chân, mũ, nón và đồ đội đầu (dùng cho ngành bảo 
hộ lao động và ngành phòng cháy chữa cháy).  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, ủng và trang thiết bị cho ngành bảo hộ lao động 
và ngành phòng cháy chữa cháy.  

 
 

(210) 4-2012-13215 (220) 19.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; A5.5.20; 25.1.25; A1.3.16 
(731) SUNDEK LLC   (US) 

3950 Executive Park Blvd., SE 
Southport, NC 28461 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục các loại cụ thể là: quần áo bơi, áo nỉ dài tay, áo dệt kim, áo thun 

cộc tay, áo thun (không tay), áo khoác, áo choàng ngoài, váy đầm, áo váy, quần dài, quần 
lửng và quần soóc; đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-13234 (220) 19.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) FLEXTRONICS INTERNATIONAL 

LTD.  (SG) 
2 Changi South Lane, Singapore 486123 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Lớp phủ ngoài bằng hóa chất dùng trong cách điện.  
 

Nhóm 09: Bộ nối điện.  
 
 

(210) 4-2012-13365 (220) 20.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.18; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh nước biển, phớt hồng 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Kim 
Sơn   (VN) 
Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh 
Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Con ngao thương phẩm.  
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(210) 4-2012-13527 (220) 22.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.2; 5.9.17 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh nước biển. 

(540) 

    

(731) Công ty TNHH Long Biên  (VN) 
481 Điện Biên Phủ, phường 03, quận 03, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  

 
 

(210) 4-2012-13570 (220) 22.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 

Số nhà 66, tổ 22 phường Lê Hồng Phong, 
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni (không phải là véc ni cách điện); chất nhuộm màu dùng cho gỗ; 

chất chống gỉ.  
 

Nhóm 19: Bột bả; bột trét tường; bột bả chống thấm; xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối, cửa hàng bán và giới thiệu sản 
phẩm: sơn, bột bả, thuốc màu, véc ni, chất nhuộm màu dùng cho gỗ, chất chống gỉ, xi 
măng.  

 
 

(210) 4-2012-13590 (220) 25.06.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 553012012 02.05.2012 CH 

(731) CISCO TECHNOLOGY, INC.   (US) 
170 West Tasman Drive, San Jose, 
California 95134, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ thông tin về nghề nghiệp; cung cấp dịch vụ kiểm tra để đánh 

giá kỹ năng chuyên nghiệp trong lĩnh vực mạng máy tính và xây dựng mạng máy tính cho 
việc tuyển chọn nhân sự. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và huấn luyện; dịch vụ giáo dục đào tạo, cụ thể, cung 
cấp khóa học và hội thảo cho việc thiết kế, xây dựng và duy trì mạng máy tính; dịch vụ 
giáo dục đào tạo, cụ thể là, cung cấp các cuộc hội thảo và lớp học trực tuyến trong lĩnh 
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vực thiết kế, xây dựng và duy trì mạng máy tính; dịch vụ đào tạo trực tuyến tương tác 
trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, và duy trì mạng máy tính; dịch vụ giáo dục đào tạo, cụ 
thể đào tạo giáo viên trong lĩnh vực mạng máy tính được cung cấp trên cơ sở thời gian 
thực trong quá trình giảng dạy trong lớp và hội thảo trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra, phân tích, và đánh giá kiến thức, kỹ năng và khả năng của 
người khác với mục đích chứng nhận trong lĩnh vực mạng máy tính và kiến trúc mạng 
máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-13591 (220) 25.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(731) KABUSHIKI KAISHA TOP  (JP) 

19-10, Senjunakai-cho, Adachi-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, nha khoa và thú y; máy ghi điện tim; thiết bị 
chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ trị liệu; 
thiết bị hỗ trợ y tế cho các bệnh viện; mắt nhân tạo; chân tay giả; máy trợ thính (hỗ trợ 
thính giác); thiết bị y tế bổ trợ vâ thiết bị chỉnh hình răng hàm mặt; thiết bị X-quang cho y 
tế; vật dụng chỉnh hình; van ba đường dùng trong y tế; ống dẫn cho mục đích y tế; ống 
dẫn lưu cho mục đích y tế; ống truyền; ống truyền thức ăn; ống thông; bộ thủ thuật mở 
thông dạ dày bao gồm cả đầu bịt ống thông đường tiểu và bộ nối vạn năng; bộ dụng cụ 
PEG (nội soi dạ dày qua da); túi truyền dịch; túi thức ăn truyền; dụng cụ tiêm chích cho 
mục đích y tế; bơm tiêm; ống tiêm; kim tiêm; bộ truyền với kim tiêm; kim cho mục đích y 
tế; ống thông cỡ IV; túi đựng nước tiểu; đầu nối ống dùng trong y tế; bơm cho mục đích y 
tế; bơm truyền dịch; kim khâu vết thương; thiết bị khử trùng bằng tia cực tím cho mục 
đích y tế; đèn nội soi; thiết bị y tế với bản chất là ống thông mà đèn nội soi có thể đưa 
qua; kim đâm chọc cho đèn nội soi; tấm khăn phủ dùng trong phẫu thuật; thiết bị và dụng 
cụ y tế, vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật; vòng kích thích mọc răng; gối 
đá chườm; băng để băng bó có dạng tam giác; băng hỗ trợ cho việc băng bó; chỉ cat-gut 
để khâu vết mổ; cốc để cho ăn dùng trong y tế; ống hút nhỏ giọt; núm vú giả; túi đá 
chườm y tế; dụng cụ để túi đá chườm y tế; bình sữa cho trẻ em; bình chân không cho nhân 
viên điều dưỡng; cái bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; quần áo liền đặc biệt cho phòng 
mổ; quần áo mặc điều trị trước hoặc sau khi mổ; găng tay cho mục đích y tế; tạp dề dùng 
trong phẫu thuật; mũ dùng trong phẫu thuật; mặt nạ dùng trong phẫu thuật. 

 
 

(210) 4-2012-13592 (220) 25.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Tím, trắng 
(731) KABUSHIKI KAISHA TOP   (JP) 

19-10, Senjunakai-cho, Adachi-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, nha khoa và thú y; máy ghi điện tim; thiết bị 
chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ trị liệu; 
thiết bị hỗ trợ y tế cho các bệnh viện; mắt nhân tạo; chân tay giả; máy trợ thính (hỗ trợ 
thính giác); thiết bị y tế bổ trợ vâ thiết bị chỉnh hình răng hàm mặt; thiết bị X-quang cho y 
tế; vật dụng chỉnh hình; van ba đường dùng trong y tế; ống dẫn cho mục đích y tế; ống 
dẫn lưu cho mục đích y tế; ống truyền; ống truyền thức ăn; ống thông; bộ thủ thuật mở 
thông dạ dày bao gồm cả đầu bịt ống thông đường tiểu và bộ nối vạn năng; bộ dụng cụ 
PEG (nội soi dạ dày qua da); túi truyền dịch; túi thức ăn truyền; dụng cụ tiêm chích cho 
mục đích y tế; bơm tiêm; ống tiêm; kim tiêm; bộ truyền với kim tiêm; kim cho mục đích y 
tế; ống thông cỡ IV; túi đựng nước tiểu; đầu nối ống dùng trong y tế; bơm cho mục đích y 
tế; bơm truyền dịch; kim khâu vết thương; thiết bị khử trùng bằng tia cực tím cho mục 
đích y tế; đèn nội soi; thiết bị y tế với bản chất là ống thông mà đèn nội soi có thể đưa 
qua; kim đâm chọc cho đèn nội soi; tấm khăn phủ dùng trong phẫu thuật; thiết bị và dụng 
cụ y tế, vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật; vòng kích thích mọc răng; gối 
đá chườm; băng để băng bó có dạng tam giác; băng hỗ trợ cho việc băng bó; chỉ cat-gut 
để khâu vết mổ; cốc để cho ăn dùng trong y tế; ống hút nhỏ giọt; núm vú giả; túi đá 
chườm y tế; dụng cụ để túi đá chườm y tế; bình sữa cho trẻ em; bình chân không cho nhân 
viên điều dưỡng; cái bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; quần áo liền đặc biệt cho phòng 
mổ; quần áo mặc điều trị trước hoặc sau khi mổ; găng tay cho mục đích y tế; tạp dề dùng 
trong phẫu thuật; mũ dùng trong phẫu thuật; mặt nạ dùng trong phẫu thuật. 

 
 

(210) 4-2012-13593 (220) 25.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Tím, vàng da cam, trắng 
(731) KABUSHlKI KAISHA TOP   (JP) 

19-10, Senjunakai-cho, Adachi-ku, 
TOKYO, JAPAN  

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, nha khoa và thú y; máy ghi điện tim; thiết bị 

chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ trị liệu; 
thiết bị hỗ trợ y tế cho các bệnh viện; mắt nhân tạo; chân tay giả; máy trợ thính (hỗ trợ 
thính giác); thiết bị y tế bổ trợ vâ thiết bị chỉnh hình răng hàm mặt; thiết bị X-quang cho y 
tế; vật dụng chỉnh hình; van ba đường dùng trong y tế; ống dẫn cho mục đích y tế; ống 
dẫn lưu cho mục đích y tế; ống truyền; ống truyền thức ăn; ống thông; bộ thủ thuật mở 
thông dạ dày bao gồm cả đầu bịt ống thông đường tiểu và bộ nối vạn năng; bộ dụng cụ 
PEG (nội soi dạ dày qua da); túi truyền dịch; túi thức ăn truyền; dụng cụ tiêm chích cho 
mục đích y tế; bơm tiêm; ống tiêm; kim tiêm; bộ truyền với kim tiêm; kim cho mục đích y 
tế; ống thông cỡ IV; túi đựng nước tiểu; đầu nối ống dùng trong y tế; bơm cho mục đích y 
tế; bơm truyền dịch; kim khâu vết thương; thiết bị khử trùng bằng tia cực tím cho mục 
đích y tế; đèn nội soi; thiết bị y tế với bản chất là ống thông mà đèn nội soi có thể đưa 
qua; kim đâm chọc cho đèn nội soi; tấm khăn phủ dùng trong phẫu thuật; thiết bị và dụng 
cụ y tế, vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật; vòng kích thích mọc răng; gối 
đá chườm; băng để băng bó có dạng tam giác; băng hỗ trợ cho việc băng bó; chỉ cat-gut 
để khâu vết mổ; cốc để cho ăn dùng trong y tế; ống hút nhỏ giọt; núm vú giả; túi đá 
chườm y tế; dụng cụ để túi đá chườm y tế; bình sữa cho trẻ em; bình chân không cho nhân 
viên điều dưỡng; cái bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; quần áo liền đặc biệt cho phòng 
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mổ; quần áo mặc điều trị trước hoặc sau khi mổ; găng tay cho mục đích y tế; tạp dề dùng 
trong phẫu thuật; mũ dùng trong phẫu thuật; mặt nạ dùng trong phẫu thuật. 

 
 

(210) 4-2012-13604 (220) 25.06.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.2; 26.3.1; A26.3.6; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ Nguyễn Bình   (VN) 
Số 3, đường 447, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc thi (gia đình hoặc giải trí); tổ chức cuộc thi 
thể thao; tổ chức buổi tiệc giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-13631 (220) 25.06.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dịch vụ và máy tính V.E.N.R  
(VN) 
225/15 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, máy văn phòng, phụ tùng các loại;  mua bán xe ô tô, máy 
móc thiết bị, nguyên vật liệu, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; mua bán hoá chất, 
mua bán văn phòng phẩm; mua bán phụ tùng và linh kiện điện thoại, thiết bị viễn thông, 
mua bán máy móc, thiết bị công nông nghiệp và linh kiện phụ tùng của chúng, mua bán 
máy móc, thiết bị vật tư, thiết bị ngành nhựa nhựa; mua bán hàng kim khí điện máy, thiết 
bị điện, mua bán hàng nông lâm thủy hải sản; đại lý ký gửi hàng hóa: máy vi tính, linh 
kiện và thiết bị máy tính, tổ chức hội trợ triển lãm: tổ chức việc trưng bày, giới thiệu hàng 
hóa, dịch vụ nhằm thúc đẩy, tim kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp 
đồng dịch vụ của các thương nhân;  xúc tiến thương mại; tư vấn về giải pháp quảng cáo và 
tiếp thị.  

 
 

(210) 4-2012-13649 (220) 25.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 5.9.3; A26.11.9; 5.9.21; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Bình Tân, 
tỉnh Vĩnh Long  (VN) 
ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, huyện Bình 
Tân, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp; khoai lang. 
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(210) 4-2012-13754 (220) 26.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) RALLIS INDIA LIMITED  (IN) 
156, 157 Nariman Bhavan, 15th floor 
227, Nariman Point, Mumbai 400 021, 
India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc 

trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt côn trùng.  
 
 

(210) 4-2012-13793 (220) 26.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH   (DE) 
Alfred-Nobel-Strabe 10 40789 Monheim 
am Rhein, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho lọc nước, chế phẩm xử lý nước; vi sinh vật và enzym dùng 

cho lọc nước trống môi trường ao nuôi trồng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y, chế phẩm dùng để diệt cỏ dại và diệt các loài gây hại, chất 
diệt khuẩn; chất bổ sung không tẩm thuốc cho thức ăn động vật. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; sản phẩm dinh dưỡng để sử dụng trong nuôi trồng thủy 
sản.  

 
 

(210) 4-2012-13795 (220) 26.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH  (DE) 
Alfred-Nobel-Strabe 10 40789 Monheim 
am Rhein, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho lọc nước, chế phẩm xử lý nước; vi sinh vật và enzym dùng 

cho lọc nước trong môi trường ao nuôi trồng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y, chế phẩm dùng để diệt cỏ dại và diệt các loài gây hại, chất 
diệt khuẩn; chất bổ sung không tẩm thuốc cho thức ăn động vật. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; sản phẩm dinh dưỡng để sử dụng trong nuôi trồng thủy 
sản.  
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(210) 4-2012-13797 (220) 26.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần du lịch Đồng 

Thuận  (VN) 
Đường Yên Ninh, Bình Sơn, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; vận tải hành khách; đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa; 
môi giới vận tải; cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê bãi đỗ xe; tổ chức cuộc đi chơi 
trên biển. 

 

Nhóm 41: Tổ chức cuộc trình diễn ca múa nhạc; trò chơi bida; dịch  vụ câu lạc bộ thể dục 
thẩm mỹ (nhằm mục đích giải trí); tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm mục đích giáo dục; 
câu lạc bộ khiêu vũ (nhằm mục đích giải trí). 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán ăn uống; quán cà phê giải khát; 
cửa hàng; phục vụ thức ăn nhanh.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ mát xa; dịch vụ xông hơi; nhà nghỉ dưỡng 
bệnh; vật lý trị liệu; thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2012-13824 (220) 27.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A25.7.21 
(591) nâu, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, xanh 

cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển Cộng Đồng   (VN) 
32 đường Tản Đà, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống, rau giống, rau tươi, hoa tươi, cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, khảo sát xã hội (cụ thể là thống kê số 
liệu về khảo sát cơ cấu kinh tế, thu nhập, cách trồng, chăm sóc nông nghiệp của người 
dân, tình hình dân số, đời sống, an sinh giáo dục nhằm mục đích kinh doanh thương mại); 
xúc tiến thương mại; 

 

Nhóm 36: Đầu tư thương mại 
 

Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức chuyến đi du lịch.  
 

Nhóm 41: Đào tạo và tư vấn đào tạo về nghiệp vụ kinh tế - kỹ thuật, quản trị nguồn nhân 
lực, chiến lược kinh doanh, tiếp thị, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống, kỹ năng quản lý, kỹ 
năng làm việc nhóm; tổ chức sự kiện (hội nghị, hội thảo, lễ khánh thành).  
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Nhóm 42: Tư vấn khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp nhằm mục đích nghiên cứu; 
tư vấn các tiêu chuẩn quản lý chất lượng nông sản; tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo 
các tiêu chuẩn TCVN, ISO.  

 
Nhóm 44: Tư vấn khoa học kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp nhằm mục đích khuyến 
nông. 

 
 

(210) 4-2012-13859 (220) 27.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1; 26.3.23; A26.11.9; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Điện Nước Việt  

(VN) 
168 đường tỉnh lộ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm; chuông điện báo động; bảng điều khiển phân phối điện; cầu chì. 

 
 

(210) 4-2012-13860 (220) 27.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Phạm Khánh Vân   (VN) 
Số 217 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ đội đầu thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép và mũ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-13897 (220) 27.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 26.11.3 
(731) NETWORK BOX CORPORATION 

LIMITED   (HK) 
16/F., Metro Loft, 38 Kwai Hei Street, 
Kwai Chung, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống an ninh và phòng chống các mối đe dọa tới mạng lưới và internet.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
643 

(210) 4-2012-13898 (220) 27.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.4 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Trí Long  (VN) 
823 đường 3 tháng 2, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán camera quan sát; mua bán đầu ghi hình; mua bán máy chấm công; 
mua bán máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-13939 (220) 28.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.5.25; A5.11.5 
(591) Xanh lá cây, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

nấm Việt Nam  (VN) 
Số 12A, ngõ 47, cụm 9, phố Võng Thị, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ đã được chế biến, sấy khô và bảo quản; trái cây đông lạnh; 
rau đóng hộp; ô mai. 

 

Nhóm 30: Mút kẹo; chè (trà); bánh kẹo các loại.  
 

Nhóm 31: Rau tươi; trái cây tươi; nấm tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trái cây và rau củ đã được chế biến, sấy khô và bảo quản; trái cây 
đông lạnh; rau đóng hộp; mứt kẹo; chè (trà); ô mai; bánh kẹo các loại; rau tươi; trái cây 
tươi; nấm tươi.  

 
 

(210) 4-2012-13968 (220) 28.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 15.9.1 
(591) Xanh da trời, xanh lục, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Một 

Thế Giới  (VN) 
200/13 đường Nguyễn Trọng Tuyển, 
phường 08, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
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Nhóm 37: Sửa chữa hệ thống mạng máy tính; bảo trì hệ thống mạng máy tính; sửa chữa 
thiết bị phần cứng máy tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truy cập dữ liệu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch 
vụ cung cấp kết nối viễn phông đến mạng internet; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào 
mạng internet. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến.  
 

Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; diệt vi rút cho máy tính; cung cấp công cụ tìm 
kiếm thông tin trên internet; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê 
không gian lưu trữ trên máy tính chủ; cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-14049 (220) 28.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MEDICAL FOUNDERS HOLDING 
S.A.   (LU) 
127 rue de Muhlenbach, L-2168 
Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên 
nghiệp; hỗ trợ quản lý kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu đối tác kinh 
doanh; hỗ trợ hoạt động kinh doanh hỗ trợ các tổ chức đào tạo và trung tâm nghiên cứu về 
nghiên cứu đối tác kinh doanh; tổ chức và thực hiện các chương trình chuyên nghiệp hoặc 
triển lãm có mục đích thương mại và quảng cáo liên quan đến nghiên cứu đối tác kinh 
doanh và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh; khuyến mãi (quảng cáo); tất cả các dịch vụ 
nêu trên được cung cấp bởi hoặc cho bệnh viện trong các lĩnh vực y học, sức khỏe và 
nghiên cứu.  

 

Nhóm 36: Đầu tư đóng góp tài chính vào các bệnh viện tư và công; quản lý tài chính; dịch 
vụ thiết lập các quỹ liên quan đến bệnh viện; phân tích tài chính; thiết lập các quỹ từ 
thiện; lập các quỹ chung và đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch vụ huy động vốn; hoạt động 
ngân hàng, thông tin tài chính, bảo trợ tài chính; tất cả các dịch vụ nêu trên được cung cấp 
bởi hoặc cho các bệnh viện trong lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu. 

 

Nhóm 38: Chương trình truyền hình trực tuyến bằng viđêô; cung cấp dịch vụ để trao đổi 
qua viđêô và điện thoại để phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ y tế và chẩn đoán sức 
khỏe; truyền tải viên tin các thông tin liên quan đến các dịch vụ y tế và chẩn đoán sức 
khỏe; liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính có liên quan đến dịch vụ y tế và chẩn 
đoán sức khỏe; dịch vụ gửi tin nhắn thông điệp liên quan đến dịch vụ y tế, và chẩn đoán 
sức khỏe; cung cấp phòng đàm thoại quá Internet và bảng thông báo liên quan đến dịch vụ y 
tế và chẩn đoán sức khỏe; truyền tải tin nhắn thông điệp và hình ảnh có liên quan đến dịch 
vụ y tế; và chẩn đoán sức khỏe được hỗ trợ bằng máy vi tính, tất cả các dịch vụ nêu trên 
được cung cấp bởi hoặc cho các bệnh viện trong lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu.  

 

Nhóm 41: Đào tạo giảng dạy liên quan đến các dịch vụ về y tế, phẫu thuật và sức khỏe; 
thông tin giáo dục và giải trí trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật và sức khỏe; sắp xếp và tổ 
chức các hội thảo, buổi họp chuyên đề và các phiên họp liên quan đến các dịch vụ y tế, 
phẫu thuật và sức khỏe; tổ chức các cuộc triển lãm có mục đích giáo dục và văn hóa liên 
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quan đến y tế, phẫu thuật và sức khỏe; dịch vụ xuất bản và phát hành trong lĩnh vực y tế, 
phẫu thuật và sức khỏe; tất cả các dịch vụ nêu trên được cung cấp bớt hoặc cho các bệnh 
viện trong lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu. 

 

Nhóm 42: Hệ thống máy tính trong lĩnh vực y học; dịch vụ đo đạc; dịch vụ nghiên cứu; 
dịch vụ chứng nhận chất lượng và kiểm soát chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và phát triển 
cho người khác, định giá, đánh giá và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và y học; tất cả 
các dịch vụ nêu trên được cung cấp bởi bệnh viện hoặc cho bệnh viện trong lĩnh vực y 
học, sức khỏe và nghiên cứu. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà ở cho người về hưu.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện và y tế; hỗ trợ y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ ngân hàng máu; 
tư vấn y tế và dược phẩm phục hồi chức năng cho những bệnh nhân lạm dụng chất; phẫu 
thuật chỉnh hình; bệnh viện chăm sóc đặc biệt; cho thuê phương tiện vệ sinh; bệnh xá; nhà 
cho người đang dưỡng bệnh, chăm sóc y tế; dịch vụ chăm sóc y tế từ xa; dịch vụ hình ảnh 
kỹ thuật số trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật và sức khỏe; dịch vụ phòng ở tạm thời kết hợp 
với các hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán bệnh chăm sóc y tế, chăm sóc vệ sinh và chăm 
sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2012-14061 (220) 28.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.11.13; A25.3.3; 26.2.7; A25.1.10 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

GN   (VN) 
P.02B đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Há cảo (thực phẩm nhân tôm thịt); xíu mại (thịt viên); chả giò (thực phẩm được 
chế biến từ tôm cua, thịt, và rau củ); tôm mực cá tẩm bột. 

 
 

(210) 4-2012-14062 (220) 28.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

GN  (VN) 
P.02B đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu mở rộng, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Há cảo (thực phẩm nhân tôm thịt); xíu mại (thịt viên); chả giò thực phẩm được 
chế biến từ tôm cua, thịt và rau củ; tôm mực cá tẩm bột. 
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(210) 4-2012-14083 (220) 28.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.3; 24.5.1; 1.5.15 
(591) Đỏ, vàng sậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Tài 
chính & Truyền thông Quốc 
tế  (VN) 
K.Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng bình; đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; mua bán 
gạo; mua bán thực phẩm; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức hội 
chợ, xuất khẩu lao động. 

 

Nhóm 36: Đầu tư tài chính các doanh nghiệp và cá nhân; đầu tư xây dựng; kinh doanh bất 
động sản; dịch vụ đầu tư (dịch vụ đổi ngoại tệ); mua bán ngoại tệ. 

 

Nhóm 37: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.  
 

Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, du lịch. 
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề; tư vấn du học. 
 
 

(210) 4-2012-14089 (220) 29.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.13; 26.1.1; 26.4.1; 
1.15.24 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Hồng Hà  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy và các sản phẩm làm từ giấy, vở viết các loại, bút dụng cụ học sinh, đồ 
dùng văn phòng phẩm, ấn phẩm các loại; kệ chặn sách bằng kim loại. 

 

Nhóm 18: Các sản phẩm làm bằng da, giả da: ba lô; túi sách; cặp học sinh; vali; túi du 
lịch; cặp đựng tài liệu.  

 

Nhóm 20: Các sản phẩm làm từ kim loại: giá siêu thị, giá sách dùng trong thư viện.  
 
 

(210) 4-2012-14113 (220) 29.06.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Trắng, đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sân Đình  (VN)
Số 79A, ngõ 254, đường Minh Khai, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi, đĩa trò chơi.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị điện tử, viễn thông, 
thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, quảng cáo; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán 
trên internet) cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị điện tử, thiết bị và phụ 
tùng cho máy văn phòng, chương trình trò chơi, đĩa trò chơi; xuất nhập khẩu; chương 
trình trò chơi, đĩa trò chơi. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc liên quan đến internet; truyền thông thông tin (bao 
gồm các trang web); cung cấp dịch vụ truy cập internet cho người sử dụng (nhà cung cấp, 
dịch vụ ISP, OSP, ICP); cung cấp kết nối viễn thông tới internet hoặc tới các cơ sở dữ liệu, 
dịch vụ cổng thông tin internet. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; dịch vụ máy tính trực 
tuyến để mọi người có thể tìm các người chơi game khác và các trò chơi game khác trên 
mạng truyền thông; cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi game máy tính và trò chơi 
game điện tử. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính, tư vấn chuyển giao công nghệ, xuất bản phẩm mềm tin học, 
thiết lập trang thông tin điện tử; cung cấp phần mềm tin học (cho thuê phần mềm tin học); 
xử lý dữ liệu (phần mềm máy vi tính). 

 
 

(210) 4-2012-14300 (220) 02.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.1 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đại Hoàng Khang  (VN)
12/5/14 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay thịt, máy xay trái cây, máy giặt, máy hút bụi, máy rửa chén. 
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; sưởi nóng; sinh hơi nước; nâu nướng; làm lạnh; sấy 
khô; thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh: thiết bị chiếu sáng: đèn sạc, thiết bị nấu 
nướng: lò nướng điện, bếp điện từ, nồi cơm điện, nồi áp suất, lò viba, thiết bị làm lạnh: 
máy làm nóng lạnh nước uống, quạt hơi nước, tủ lạnh, thiết bị thông gió: máy quạt, máy 
lạnh, thiết bị cấp nước và vệ sinh, thiết bị sưởi nóng: máy sấy.  

 
 

(210) 4-2012-14381 (220) 03.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và truyền thông Sao Việt  (VN)
Số 216B4 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 41: Xây dựng kịch bản và làm phim; sản xuất phim; tổ chức các hội nghị, hội thảo.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; thiết kế thời trang; thiết kế phối cảnh sân khấu; thiết 
kế bao bì nhãn mác; thiết kế nhãn hiệu.  

 

(210) 4-2012-14382 (220) 03.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.1; A1.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và truyền thông Sao Việt  
(VN) 
Số 216B4 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình. 
 

Nhóm 41: Xây dựng kịch bản và làm phim; sản xuất phim. 
 
 

(210) 4-2012-14386 (220) 03.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.2.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
STG  (VN) 
Số 272, đường Bùi Sỹ Tiêm, phường Tiền 
Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm, chậu rửa vệ sinh, bếp nấu ăn, thiết bị sấy không 
dùng trong nhà vệ sinh, bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng), thiết bị vệ sinh, vòi 
hoa sen, bệ xí vệ sinh, ống dẫn nước dùng cho thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 21: Dụng vụ dùng để vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2012-14392 (220) 03.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A25.7.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Cửa hàng phụ tùng ô tô Đại 
Thành  (VN) 
67 Hưng Đạo Vương, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô.  
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(210) 4-2012-14406 (220) 03.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 
Văn Dũng  (VN) 
Quầy 27 trung tâm 3, thương xá Đồng 
Khánh, phường 14, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải.  

 
 

(210) 4-2012-14471 (220) 04.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đầu tư Nam Việt  (VN) 
516 A3a Giảng Võ, Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) đồ chơi, trò chơi. 

 
 

(210) 4-2012-14493 (220) 04.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; 3.7.16 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

   

(731) Nguyễn Thị Quyên  (VN) 
A28, BT6 khu đô thị mới Mỹ Đình II, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị 

và dụng cụ giảng dạy. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; thiết bị chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 12: Xe cộ. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa ô tô.  

 
Nhóm 39: Vận tải hành khách và hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề. 
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(210) 4-2012-14494 (220) 04.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị nhà bếp 
Bách Hợp  (VN) 
279 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Tủ kệ đựng đồ đạc dùng trong nhà bếp.  
 
 

(210) 4-2012-14534 (220) 04.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

mới An Việt   (VN) 
Số 75, ngõ 140, đường Phạm Hồng Thái, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Khung cửa bằng nhựa; cửa nhựa; cửa kính.  
 
 

(210) 4-2012-14535 (220) 04.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

mới An Việt  (VN) 
Số 75, ngõ 140, đường Phạm Hồng Thái, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; cửa bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Khung cửa bằng nhựa; cửa nhựa; cửa kính.  
 
 

(210) 4-2012-14596 (220) 05.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.4.4; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: bếp điện, ấm đun nước dùng điện. 
 
 

(210) 4-2012-14597 (220) 05.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên   

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm.  
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: bếp điện, ấm đun nước dùng điện. 
 
 

(210) 4-2012-14612 (220) 05.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 25.1.25; 26.4.1 
(591) Nâu đỏ, đen nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Phong Cách Mới  
(VN) 
BT2, lô 1, khu đô thị Văn Phú, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, kim loại thường chưa gia công, ống kim loại. 
 

Nhóm 19: Gỗ ốp tường, gạch xây dựng, gỗ xẻ, cửa làm bằng nguyên liệu nhựa tổng hợp; 
cầu thang gỗ. 

 

Nhóm 20: Tủ bằng gỗ, ghế bằng gỗ, giường gỗ.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị 
chịu áp lực nông nghiệp.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng, dịch vụ khách sạn, cho thuê phòng họp, nhà nghỉ du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-14644 (220) 05.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LU ZHEN  (CN) 
No. 12, Unit 2,17th Floor, Xin Jian Street, 
Datong City, Shanxi Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; dụng cụ hàng hải; điện thoại di động; máy tính xách tay; thiết bị 
liên lạc; máy ảnh [chụp ảnh]; bộ vi xử lý; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương 
trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ nhớ máy 
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vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; màn hình [phần cứng máy vi tính]; điện thoại hình; 
thiết bị giao tiếp quang học; máy thu thanh và thu hình; máy quay video xách tay có kèm 
theo bộ phận ghi hình; thiết bị nạp ắc quy (thiết bị sạc pin); pin mặt trời. 

 
 

(210) 4-2012-14648 (220) 05.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.22; A26.11.13; 14.3.21; A15.9.18
(731) KEYSER TECHNOLOGIES PTE LTD.  

(SG) 
74 Tuas Avenue 11 Singapore 639093  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 

vật liệu xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở 
được; dây cáp bằng kim loại, không dùng để dẫn điện; dây kim loại thường; ống dẫn bằng 
kim loại; ống bằng kim loại; két an toàn; quặng kim loại; kẹp bằng kim loại cho ống dẫn; 
đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; kẹp dây cáp và ống dẫn bằng kim loại; trục cuốn bằng 
kim loại, không vận hành cơ giới dùng để cuộn ống mềm; lõi quấn bằng kim loại dùng 
cho ống mềm, không vận hành cơ giới; ống dẫn bằng kim loại (dùng để dẫn hydrocarbon 
lỏng); van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]. 

 
 

(210) 4-2012-14662 (220) 05.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) THIRTY-ONE GIFTS LLC   (US) 
3425 Morse Crossing, Columbus, Ohio 
43219 United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; thẻ ghi địa chỉ; tập giấy dùng để ghi chép; tập giấy nhỏ để 

ghi chép; sổ tay cá nhân để nhắc nhở công việc; túi nhỏ để đựng bút chì. 
 

Nhóm 18: Túi xách đi chợ của phụ nữ; ví tiền; ví đựng tiền xu; túi xách nhỏ của phụ nữ; 
túi đựng mỹ phẩm (không chứa đồ bên trong); tấm đựng đồ nữ trang bằng da hoặc giả da 
có thể cuộn lại để đi du lịch; túi nhỏ để đựng đồ trang sức; thẻ hành lý bằng da hoặc giả 
da; ba lô; túi đeo dạng dải rút dùng như ba lô; ô; ví đầm cầm tay của phụ nữ; túi xách có 
dây đeo vai; túi xách to có bánh xe để kéo; túi nhỏ có dây để móc vào cổ tay; dây đeo vali 
(dây đai) bằng da thuộc; túi xách tay đa năng; túi xách tay; túi phủ ngoài trang trí làm phụ 
kiện chuyên dụng cho túi; đồ phụ kiện dùng cho túi xách tay; túi đựng đồ vệ sinh cá nhân 
(không chứa đồ bên trong); túi đeo chéo; đồ trang trí để gắn lên túi xách tay, ví đầm cầm 
tay hoặc ba lô, cặp đựng tài liệu. 

 
Nhóm 21: Tấm lót cốc không làm bằng giấy và không phải là khăn trải bàn; đồ chứa đựng 
có thể gập/xếp gọn lại được dùng trong gia đình; túi giữ nhiệt dùng cho thực phẩm hoặc 
đồ uống; đồ chứa đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm hoặc đồ uống; rổ dùng cho gia đình, 
không làm bằng kim loại; thùng đựng đa năng dùng cho mục đích gia dụng; lớp lót giỏ 
làm bằng vải nhằm mục đích trang trí (bộ phận của giỏ). 
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Nhóm 24: Chăn du lịch; thẻ treo làm bằng vải dệt.  
 

Nhóm 25: Khăn quàng cổ; tạp dề (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-14710 (220) 06.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.15.7 
(731) YAMAMOTO ROCK MACHINE CO., 

LTD.   (JP) 
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và dụng cụ (bộ phận của máy) gia công kim loại; máy và thiết bị khai thác 
mỏ; máy và thiết bị xây dựng; máy và thiết bị bốc dỡ hàng; máy và thiết bị gia công đá.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát, kiểm tra hoặc 
bảo dưỡng công trình xây dựng; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị khai thác mỏ; cho thuê máy và 
thiết bị xây dựng; cho thuê máy và thiết bị khai thác mỏ.  

 
 

(210) 4-2012-14774 (220) 06.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm thơm và thỏa hương thơm ra không khí.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm làm mát không khí, các chế phẩm làm sạch không khí, các chế 
phẩm làm mát không khí trong phòng, chất khử mùi cho vải và không khí, chất khử mùi 
không dùng cho người hoặc động vật. 

 
 

(210) 4-2012-14798 (220) 09.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.3.23; A26.11.12 
(731) DUBAI TRANSPORT COMPANY LLC  

(AE) 
PO Box 233, Dubai, United Arab 
Emirates  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (thể thao và giải trí); dịch vụ giáo dục giảng dạy; 
dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ giảng dạy và 
hướng dẫn; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, hội nghị, đại hội, hội thảo, triển lãm 
cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục, và hội thảo chuyên đề; dịch vụ giảng dạy, các lớp 
học, khóa học về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; dịch vụ giảng dạy, các lớp 
học, khóa học về chế độ ăn uống; tổ chức các cuộc thi thể thao, giáo dục hoặc giải trí; các 
lớp thể dục nhịp điệu; giảng dạy về nghệ thuật; giảng dạy về chăm sóc sắc đẹp; giảng dạy 
về rèn luyện thân thể; giảng dạy về ẩm thực; các lớp học về luyện tập đệm nhạc; dịch vụ 
luyện tập thể dục; dịch vụ phòng chơi trò chơi; cung cấp các tiện nghi để thực hành chơi 
gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; hướng dẫn cách đi bộ; dạy bay lượn; dạy khiêu vũ và các lớp 
học khiêu vụ nhạc jazz; dạy trò tung hứng; dạy về luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ; 
dạy thả diều; dạy làm thủ công giải trí; dịch vụ bể bơi; dạy bơi; dạy nghề làm đồ gốm; 
dạy chơi bida lỗ; dạy giải trí thư giãn; dạy cưỡi ngựa; dạy trò chơi bi-a; dạy chơi bóng 
quần; dạy phương pháp trị liệu bằng cách xoa bóp và dạy Thái cực quyền; dạy chơi bóng 
bàn; dạy chơi bóng chuyền; dạy và tập luyện dưới nước; dạy tập yoga; sản xuất bản - ghi 
viđêo và/hoặc âm thanh; sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất phim, 
ngoại trừ phim quảng cáo; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; cung 
cấp tiện nghi để giải trí; cung cấp thông tin giải trí; trại huấn luyện thể thao; cho thuê thiết 
bị thể thao; giáo dục thể chất; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; hướng dẫn luyện tập 
thể dục; dịch vụ phòng khiêu vũ; khóa học về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; các khóa 
học điều trị cổ; cung cấp đào tạo về kỹ thuật Alexander dạy cho con người làm thế nào để 
sử dụng chính mình để loại bỏ căng thẳng không cần thiết trong cơ thể của họ); cho thuê 
các bản ghi âm thanh và hình ảnh; cung cấp tiện nghi để chơi bi-a, cầu lông, thao diễn ẩm 
thực, crôke, đánh gôn, đi xe đạp nhóm, môn bay lượn, tung hứng, chạy bộ, thả diều, thủ 
công giải trí, nghề làm đồ gốm, bida lỗ, cưỡi ngựa, trò chơi bi-a, bóng quần, phương pháp 
trị liệu bằng cách xoa bóp và thái cực quyền, bóng bàn, bóng chuyền, yoga; dịch vụ rèn 
luyện thân thể. 

 
Nhóm 43: Cung cấp các tiện nghi cho nhà hàng ăn uống và cho việc cung cấp thức ăn và 
đồ uống; khách sạn, nhà trọ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện), 
nhà hàng ăn uống, quán bia ngoài trời, dịch vụ quán cà phê, quầy phục vụ cà phê, quán 
rượu nhỏ và dịch vụ quầy rượu; chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú cho khách du 
lịch; dịch vụ cắm trại du lịch liên quan đến lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà trẻ và trông trẻ 
ban ngày; cho thuê phòng; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thơi; cung cấp thông tin, 
cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 44: Cung cấp dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và vệ.sinh; dịch vụ xoa bóp và tắm hơi; 
dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến chăm sóc sức khỏe; cung cấp dịch vụ 
spa (chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp); dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm đẹp bằng nước 
khoáng nóng; dịch vụ điều trị làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cố vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và vệ sinh, tư vấn về 
chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ tư vấn về sức khỏe và chăm sóc sau khi điều 
trị liên quan đến dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; cung cấp bồn tắm nước khoáng nóng, tiện 
nghi phòng xông hơi và ghế nằm phơi nắng; dịch vụ spa (chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe); 
dịch vụ phòng khám sức khỏe, vật lý trị liệu, điều trị chân, nắn xương và xoa bóp; thẩm 
mỹ viện tóc, dịch vụ lâm tóc; cung cấp tiện nghi bể bơi thủy liệu pháp; dịch vụ khu an 
dưỡng liên quan đến dịch vụ y tế; nhà dưỡng bệnh cho người cao tuổi; cơ sở chữa bệnh; 
viện điều dưỡng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà dưỡng bệnh; cung cấp điều trị y tế và 
chữa bệnh; dịch vụ y tế; trại tập luyện dưỡng sinh liên quan đến dịch vụ y tế; thủy liệu 
pháp; chăm sóc y tế; tư vấn và thực hiện việc làm đẹp; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; 
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phân tích sinh hóa và máu, dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ châm 
cứu; kiểm tra huyết áp; thử cholesterol; chăm sóc chân; dịch vụ chữa bệnh bằng phương 
pháp nắn khớp xương; dịch vụ chuyên gia dinh dưỡng; dịch vụ tẩy lông; chăm sóc mặt; 
dịch vụ khám sức khỏe định kỳ; dịch vụ phân tích và tư vấn về dinh dưỡng; dịch vụ chỉnh 
hình; điều trị bằng sáp paraffin; điều trị chữa bệnh chân; chăm sóc sức khỏe liên quan đến 
liệu pháp thư giãn; dịch vụ bấm huyệt; dịch vụ làm rám nắng; dịch vụ tắm khoáng nóng; 
dịch vụ phòng xông hơi; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ quản lý các căng thẳng (tư vấn và hướng 
dẫn cá nhân các phương pháp đơn giản và hiệu quả giúp để kiểm soát, giảm  bớt căng 
thẳng qua đó nâng cao hiệu quả trong công việc và cuộc sống); dịch vụ chữa bệnh bằng 
thôi miên; tư vấn vê cách sống liên quan đến sức khỏe và làm đẹp; đánh giá thể dục thể 
chất. 

 
 

(210) 4-2012-14799 (220) 09.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Công Nghệ Số  
(VN) 
Số 349 ngõ Quỳnh Lôi, phường Quỳnh 
Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy in dùng với máy vi tính; mo-ni-tơ màn hình; đầu đọc mã vạch; máy tính 

tiền; máy quét ảnh; phần mềm máy tính (ghi sẵn). 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính và thiết bị văn phòng.  
 

Nhóm 41: Các dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm; tư vấn về phần cứng máy tính; dịch vụ cập nhật phiên bản 
mới nhất cho phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo trì, bảo dưỡng và cài 
đặt phần mềm máy tính; các dịch vụ về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tin học, 
điện tử, viễn thông, tự động hóa như tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan 
đến phần cứng, phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-14806 (220) 09.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 26.4.2; 5.13.25 
(591) Vàng, hồng 

(540) 

   

(731) Vũ Thùy Liên  (VN) 
Số nhà 213 H1, khu tập thể công ty Dân 
Dụng, ngõ Văn Chương, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, quần áo lót phụ nữ các loại.  
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(210) 4-2012-14807 (220) 09.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện Huỳnh ánh  (VN) 
262 A Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện công nghiệp bao gồm các sản phẩm: ống luồn dây điện 

bằng sắt, ống luồn dây điện bằng thép mềm mạ kẽm bọc PVC, ống luồn dây điện bằng 
thép mềm mạ kẽm không bọc PVC, phụ kiện cho ống luồn dây điện bằng sắt và phụ kiện 
cho ống luồn dây điện bằng thép mềm mạ kẽm, thiết bị lắp đặt tủ điện, máng cáp, thang 
cáp, đầu coss, dây cáp điện hạ thế, dây cáp điện trung thế, dây cáp ngầm, dây cáp chống 
cháy và thiết bị chống cháy; mua bán thiết bị điện dân dụng bao gồm các sản phẩm: ống 
luồn dây điện bằng PVC và phụ kiện cho ống luồn dây điện, đèn trang trí, đèn chiếu sáng 
trong nhà, đèn chiếu sáng văn phòng và đèn chiếu sáng công cộng, công tắc, ổ cắm, cầu 
dao điện, thiết bị điện tử dây mạng internet, cắm mạng internet, dây điện thoại, ổ cắm 
điện thoại. 

 
 

(210) 4-2012-14821 (220) 09.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đen, xanh cốm non 
(731) GREEN AND SPIEGEL LLP   (CA) 

390 Bay Street, Suite 2800, Toronto, 
Ontario, Canada M5H 2Y2  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý về di trú; dịch vụ pháp lý.  

 
 

(210) 4-2012-14881 (220) 09.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 4.5.12; 4.5.2 
(591) Vàng, đỏ 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 

và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho-mát, sữa, sản phẩm sữa, dưa góp, món 
tráng miệng chủ yếu làm từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và thạch 
trái cây.  
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(210) 4-2012-14929 (220) 10.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quỳnh Anh Thư  
(VN) 
33 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng mỹ nghệ, cụ thể: đèn đá muối (là loại đèn có vỏ làm 
bằng đá muối [muối kết tinh giống đá lạnh, dùng để bảo quản thực phẩm] với nhiều hình 
thù khác nhau. Ruột đèn có thể cắm bóng điện hoặc đốt bằng nến dùng để thắp sáng trang 
trí), đá quý, hàng trang trí nội thất (như bàn, ghế, kệ, đèn gỗ); mua bán đá muối dùng 
trong thực phẩm (là muối kết tinh giống đá lạnh dùng để ướp, bảo quản hàng hoá trong 
thực phẩm, dùng như một loại gia vị để chế biến thức ăn); xuất nhập khẩu các mặt hàng 
mỹ nghệ, cụ thể: đèn đá muối, đá quý, hàng trang trí nội thất (bàn, ghế, kệ, đèn gỗ); xuất 
nhập khẩu muối dùng trong thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14975 (220) 10.07.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 243769 10.01.2012 IL 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) BEAUTY UNION GLOBAL LIMITED  

(HK) 
Unit B, 19/F, Federal Center, 77 Sheung 
On Street, Chai Wan, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Bộ dụng cụ chiết mỹ phẩm; bình phun chất lỏng và kem; bình xịt chất lỏng và 
các phụ kiện di động kèm theo.  

 
 

(210) 4-2012-14991 (220) 10.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.23; 26.15.15; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, cam, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Sao DK  (VN) 
80 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí, cụ thể:tổ chức 
hội nghị, hội thảo chuyên đề, tổ chức các cuộc thi cho mục đích giải trí; dịch vụ tư vấn 
quản lý tổ chức sự kiện.  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  
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(210) 4-2012-15028 (220) 10.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 

và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho mát, sữa, chế phẩm làm từ sữa, dưa góp, 
món tráng miệng chủ yếu làm từ sữa, sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây.  

 
 

(210) 4-2012-15184 (220) 12.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Minh Phú 

Kiệt  (VN) 
A1/1/3 ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Su-páp (van lắp ở động cơ xe giúp dẫn nhiên liệu vào và xả chất thải ra ngoài).  

 
 

(210) 4-2012-15191 (220) 12.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần F.I.T.E.L.T.E.C  
(VN) 
8/674 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính điện tử, máy tính xách tay, máy tính bảng; bộ cắm điện AC cho máy 

tính; các thiết bị con trỏ máy tính như: con chuột, bút và bi lăn; bàn phím cho máy tính 
điện tử; bộ lọc thẻ nhớ như: bộ đọc thẻ điện tử, bộ đọc thẻ vi mạch; ổ đĩa cứng di động 
dùng cho máy tính; vỏ bao để bọc ngoài máy tính bảng và điện thoại bằng da và giả da. 

 
Nhóm 18: Các sản phẩm bằng da và giả da như: túi xách, cặp, vali, hộp đựng danh thiếp, 
dây đeo. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
659 

(210) 4-2012-15209 (220) 12.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh nõn chuối, cam 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư phát triển 
truyền hình Hà Nội   (VN) 
Số 30 phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục, thể thao (không xếp trong các nhóm khác), 

đồ trang hoàng cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo) 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh lĩnh vực quảng 
cáo, quản lý giao dịch kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử; hoạt động văn phòng cụ 
thể là sao chụp tài liệu, biên tập số liệu thống kê, xử lý văn bản 

 
Nhóm 38: Viễn thông.  

 
 

(210) 4-2012-15249 (220) 13.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.13 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mê Kông  (VN)
Số 120 đường Lý Tự Trọng, phường An 
Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh gạo, bột gạo; bột mì, bánh mì, bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, vật tư nông 
nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng: gạo, tấm, ô tô, xe máy, xe tải; nông lâm thủy 
hải sản; gỗ. 

 
Nhóm 36: dịch vụ mua bán bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-15260 (220) 13.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Long Phú  (VN) 
Số 137 Quang Trung, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh 
Hoá 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại có dán xốp. 
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(210) 4-2012-15263 (220) 13.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu tổng hợp Bình Phước (VN)
Đường Hùng Vương, phường Tân Bình, 
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 17: Cao su: cao su lỏng, cao su rắn, cao su hỗn hợp, cao su thiên nhiên sơ chế. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn; ghế; tủ kệ, giường. 
 

Nhóm 30: Bột sắn. 
 
 

(210) 4-2012-15264 (220) 13.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Trung  (VN) 
360/17/46 Tân Hoà Đông, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai. 
 

Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, dây đai thép, dây đai nhựa, hạt nhựa, ô tô, xe máy các loại.  
 
 

(210) 4-2012-15265 (220) 13.07.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại phát triển Đông Dương (VN)
158/108 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước bằng điện, bếp điện từ, ấm sắc thuốc bắc bằng điện,  
 
 

(210) 4-2012-15276 (220) 13.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.8; 26.11.2 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công Ty Cổ Phần Appliancz 

Việt Nam   (VN) 
87/7 Trần Phú, phường 04, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để vệ sinh thân thể, chế phẩm làm sạch; chế phẩm sinh học không 
dùng cho mục đích y tế hoặc thú y cụ thể: chế phẩm dùng làm thơm phòng; tinh dầu làm 
thơm phòng; mỹ phẩm. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, dược phẩm. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ. 

 
Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian dùng để chấm công, thiết bị báo hiệu chống trộm, thiết bị 
báo cháy và phòng chống cháy, máy quay phim, thiết bị chuyển mạch điện, thiết bị 
chuyển mạch di động cho hệ thống mạng có dây và không dây, máy tính, thiết bị đo 
lường, điện thoại di động, bộ giải điều khiển gồm thiết bị phân giải hình ảnh máy quay 
phim, thiết bị đầu cuối, thiết bị truyền hình gồm: màn hình, hệ thống cáp tính hiệu, thiết 
bị thu phát hình ảnh, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần mềm máy tính (sẵn), thẻ từ 
tính đã được mã hóa sử dụng cho máy kiểm soát ra vào, thiết bị điện tử dùng để kiểm soát 
ra vào, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; công tắc ổ cắm, công tắc đèn, cầu chì, cầu 
dao. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, đèn và bộ đèn điện. 

 
 

(210) 4-2012-15283 (220) 13.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1; A1.1.10; A5.5.20; 21.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, ghi, vàng 
(731) Nguyễn Văn Sỹ  (VN) 

Thôn Đồng Lều, Bố Hạ, huyện Yên Thế, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 28: Quả cầu lông. 

 
 

(210) 4-2012-15313 (220) 13.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và điều trị 

bệnh; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế), đồ ăn và chất làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; 
đồ ăn và chất làm thức ăn cho trẻ em và người ốm dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất 
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làm thức ăn dùng cho phụ nữ đang mang thai, bà mẹ đang cho con bú, dùng cho mục đích 
y tế; chất dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm vitamin; chế phẩm bổ sung khoáng dùng cho thực phẩm; bánh kẹo dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm protein dùng làm thức ăn cho người.  

 
Nhóm 29: Rau được bảo quản, làm đông lạnh, phơi khô hoặc nấu chín; khoai tây được 
bảo quản, làm đông lạnh, phơi khô hoặc nấu chín; trái cây được bảo quản, làm đông lạnh, 
phơi khô hoặc nấu chín; nấm được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; thịt ở dạng chiết 
xuất, dạng súp, dạng nấu đông, dạng patê, dạng bảo quản, dạng ăn ngay, dạng đông lạnh 
hoặc đã khử nước; thịt gia cầm ở dạng chiết xuất, dạng súp, dạng nấu đông, dạng patê, 
dạng bảo quản, dạng ăn ngay, dạng đông lạnh hoặc khử nước; thịt thú săn ở dạng chiết 
xuất, dạng súp, dạng nấu đông, dạng patê, dạng bảo quản, dạng ăn ngay, dạng đông lạnh 
hoặc khử nước; cá ở dạng chiết xuất, dạng súp, dạng nấu đông, dạng patê, dạng bảo quản, 
dạng ăn ngay, dạng đông lạnh hoặc khử nước; hải sản ở dạng chiết xuất, dạng súp, dạng 
nấu đông, dạng patê, dạng bảo quản, dạng ăn ngay, dạng đông lạnh hoặc khử nước; mứt; 
trứng; sữa; kem (lấy từ sữa); bơ; pho mát; đồ ăn có sữa là thành phần chủ yếu; chất thay 
thế sữa; đồ uống có sữa là thành phần chủ yếu; sữa chua; sữa đậu nành (chất thay thế sữa); 
chế phẩm có thành phẩn chủ yếu là đậu nành; dầu ăn; mỡ ăn; chất thay thế cho sữa và 
kem; xúc xích; thịt lợn ướp; bơ đậu phụng; súp, súp dạng cô đặc; nước luộc thịt; viên súp; 
nước canh thịt; nước dùng.  

 
Nhóm 30: Cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; chế phẩm có cà phê là thành phần chủ yếu; 
đồ uống có cà phê là thành phần chủ yếu; cà phê ướp lạnh; chất thay thế cà phê; chiết xuất 
từ chất thay thế cà phê; chế phẩm có chất thay thế cà phê là thành phần chủ yếu; đồ uống 
có chất thay thế cho cà phê là thành phần chủ yếu; chất thay thế cà phê làm từ rễ cây rau 
diếp xoăn; trà; chất chiết ra từ trà; chế phẩm có trà là thành phần chủ yếu; đồ uống có trà 
là thành phần chủ yếu; trà ướp lạnh, chế phẩm có thành phần mạch nha là chủ yếu; ca cao; 
chế phẩm có ca cao là thành phần chủ yếu; đồ uống có ca cao là thành phần chủ yếu; sô-
cô-la; sản phẩm sô-cô-la; chế phẩm có sô-cô-la là thành phần chủ yếu; đồ uống có sô-cô-
la là thành phần chủ yếu; bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả; kẹo ngọt; đường; kẹo cao-su 
(không dùng trong ngành y); chất/viên làm ngọt tự nhiên; sản phẩm bánh mì; bánh mì; 
nấm men/men (bia); bánh nướng; bánh quy dạng tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh xốp, 
kẹo bơ cứng; bánh pút-đinh; kem lạnh; nước đá thực phẩm; nước quả loãng (đá); bánh kẹo 
dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; đá thực phẩm dạng xốp; món tráng miệng (đồ 
ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa quả) dạng đông lạnh; sữa chua 
đông lạnh; chất liên kết dùng để làm kem lạnh và/hoặc nước đá thực phẩm và/hoặc nước 
quả loãng và/hoặc bánh kẹo dạng đông lạnh và/hoặc bánh ngọt đông lạnh và/hoặc đá dạng 
xốp và/hoặc bánh ngọt tráng miệng đông lạnh và/hoặc sữa chua đông lạnh; mật ong; chất 
thay thế cho mật ong; sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; món ăn 
điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ ngũ cốc dạng 
thanh, đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm làm từ ngũ cốc; gạo; mỳ ống; mỳ sợi; 
thực phẩm có thành phần chủ yếu là gạo, bột mì hoặc ngũ cốc ở dạng có thể ăn ngay; 
bánh pi-za; bánh san-uých; hỗn hợp gồm bột dinh dưỡng dạng nhão và bột đã nhào sẵn có 
thể nấu luôn; nước xốt; nước xốt đậu tương; nước xốt cà chua; sản phẩm hương liệu hoặc 
gia vị dùng cho thức ăn; gia vị dùng cho thực phẩm; đồ gia vị; nước xốt để trộn xa lát; 
nước xốt ma-ô-ne; mù tạc; giấm; đồ ăn tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, 
không bao gồm hoa quả) làm từ sữa; đồ ăn tráng miệng (đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, 
kẹo, không bao gồm hoa quả) làm từ kem.  
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(210) 4-2012-15333 (220) 13.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Nâu, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Tách Cà Phê (VN)

339/24 Tô Hiến Thành, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-15398 (220) 16.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
MT MEDIA  (VN) 
Số 10, ngõ 87, tổ 42 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo truyền thông.  
 
 

(210) 4-2012-15401 (220) 16.07.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.5; A2.3.23; A2.3.16; A26.11.13 
(591) Trắng, vàng mù tạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sắc đẹp E VA  (VN)
138 Lê Hồng Phong, phường 03, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (bao gồm 
nước tẩy rửa, xà phòng diệt khuẩn, lược, giấy vệ sinh, nước lau sàn nhà).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc (spa) sức khoẻ; dịch vụ phẫu thuật tạo 
hình; dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm đầu. 

 
 

(210) 4-2012-15461 (220) 17.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng giao thông Phương 
Thành  (VN) 
18 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông cầu đường, sân bay, cầu cảng, bến 
cảng; kinh doanh bất động sản; đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; 
tư vấn về đầu tư xây dựng. 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông; xử lý nền đất yếu; san lấp mặt bằng; sửa 
chữa máy móc thiết bị linh kiện ngành cơ khí. 

 
 

(210) 4-2012-15489 (220) 17.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.3.11; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ba Mươi Tháng Tư  (VN) 
01 Dương Văn Cam, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần mềm máy tính, 
thiết bị viễn thông như: điện thoại, bộ đàm, thiết bị thu sóng vệ tinh, anten, bộ khuyếch 
đại quang, thiết bị nghe nhìn như: tivi, loa, đài, máy ảnh, camera, amply, máy nghe nhạc, 
vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, đồ ngũ kim: khoá cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ, cửa ra 
vào, sơn, màu, véc ni, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn như: giấy và 
vải dán tường, thảm trải sàn, đồ điện gia dụng như: bếp điện, máy xay sinh tố, máy giặt, 
tủ lạnh, giường tủ, bàn, ghế, đèn, bộ đèn điện, văn phòng phẩm như: sách, báo, vở (tập), 
bút (viết), thước, ba lô, băng đĩa âm thanh vá hình ảnh, thiết bị dụng cụ thể dục thể thao, 
trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giầy dép, hàng da: bóp ví, dây nịt, móc khoá, túi xách 
hàng giả da: túi xách, bóp ví, túi vải, túi đựng mỹ phẩm, túi đựng vật phẩm, bìa menu, sổ 
tay, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, hoa, cây cảnh, vàng, bạc, đá quý, đồ trang 
sức, quà lưu niệm, xe đạp; đại lý kinh doanh xăng dầu. 

 
 

(210) 4-2012-15501 (220) 17.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Việt Liên   (VN) 
19/78 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vécni; sơn mài (không phải là sơn, vécni, sơn mài cách điện); chất tạo màu 
(không dùng cho mục đích trang điểm); kim loại dạng lá và bột cho thợ sơn, thợ trang trí, 
thợ in và hoạ sĩ; phẩm màu cho đồ uống. 

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; tinh dầu thơm; chế phẩm đánh bóng; dầu gội đầu; chế 
phẩm mỹ phẩm.  

 

Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp (trừ dụng cụ cầm tay); máy nông nghiệp; máy xới (dùng 
trong nông nghiệp); máy cắt và thu hoạch cỏ; máy gieo hạt; máy gặt hái (dùng trong nông 
nghiệp). 
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Nhóm 30: Bánh kẹo; kem lạnh; chế phẩm ngũ cốc; chè (trà); gạo; nước xốt (gia vị).  
 

Nhóm 31: Rau quả tươi; hạt giống; cây trồng; hoa tươi; thức ăn cho động vật; mạch nha. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước uống tinh khiết; chế phẩm để 
làm đồ uống; nước uống có ga; xi rô dùng cho đồ uống. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; khai thác mỏ; phá dỡ các công trình xây 
dựng; lắp đặt các thiết bị điện lạnh; tư vấn xây dựng và tư vấn giải phóng mặt bằng cho 
các chủ đầu tư.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ cho thuê thiết bị trồng trọt; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ 
làm vườn; trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng; nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-15546 (220) 17.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25; A16.1.11; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

tổng hợp Minh Long  (VN) 
38A/132 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò tươi; thịt bò đông lạnh; thịt gà đông lạnh; thịt lợn đông lạnh; các sản 
phẩm chế biến từ thịt (như xúc xích, thịt hộp). 

 

Nhóm 35: Trung tâm thương mại bán buôn, bán lẻ các loại hàng hoá cụ thể là: thịt bò 
tươi, thịt bò đông lạnh, thịt gà đông lạnh, thịt lợn đông lạnh, xúc xích, thịt hộp, lương 
thực, thực phẩm, rau củ quả, đồ uống, bánh kẹo; siêu thị mua bán: thịt bò tươi, thịt bò 
đông lạnh, thịt gà đông lạnh, thịt lợn đông lạnh, các sản phẩm chế biến từ thịt như: xúc 
xích, thịt hộp; đại lý xuất nhập khẩu: thịt bò tươi, thịt bò đông lạnh, thịt gà đông lạnh, thịt 
lợn đông lạnh, các sản phẩm chế biến từ thịt như; xúc xích, thịt hộp; mua bán các ngành 
hàng: lương thực, thực phẩm, rau củ quả, đồ uống, bánh kẹo, đồ gia dụng (ti vi, tủ lạnh, 
máy lọc nước, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy đánh trứng gà gia dụng dùng điện, máy 
rửa và sấy bát đĩa), đồ làm bếp; trưng bày giới thiệu sản phẩm với mục đích quảng cáo 
hoặc thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-15579 (220) 18.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần tổ hợp 
truyền thông Hoàng Gia  (VN)
Số 06 Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba 
Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các chương trình truyền hình, thiết bị ngành in, phần mềm máy tính, 

các ấn phẩm xuất bản, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình tác động thị 
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trường, nghiên cứu và xây dựng giải pháp thị trường, nghiên cứu và cung cấp thông tin thị 
trường, quan hệ cộng đồng, tuyển dụng diễn viễn. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ xử lý vật liệu.   
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, dịch vụ đào tạo chuyên ngành, giải pháp thị trường, quan hệ 
cộng đồng biên kịch, diễn xuất, quay phim, đạo diễn; tổ chức sản xuất các chương trình 
truyền hình, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất và phát hành phim (trừ phim quảng cáo). 

 

Nhóm 42: Thiết kế mẫu mã bao bì; thiết kế quà tặng. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ đại diện cho khách hàng đăng ký xác lập các quyền sở hữu trí tuệ; dịch 
vụ đại diện cho khách hàng bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ. 

 
 

(210) 4-2012-15586 (220) 18.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển Sống 
Xanh  (VN) 
142/3 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy nông nghiệp; công cụ dùng trong nông nghiệp (ngoại trừ 
công cụ bằng tay, thao tác thủ công).  

 

Nhóm 12: Xe cộ. 
 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở nhóm 
khác như da động vật, da thú, vật liệu giả da, da giả, da thuộc (thô hoặc bán thành phẩm). 

 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn ghế, giường, tủ, kệ), gương, khung ảnh. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn.  

 
 

(210) 4-2012-15588 (220) 18.07.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 1493099 25.05.2012 AU 

(531) 26.4.2 
(591) Xám, trắng, đen 
(731) FABRIC LIBRARY LTD.   (HK) 

Room B2, 8F Loyong Court Commercial 
Bldg. 212, 220 Lockhart Road, Wanchai, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ, dùng cho ngành dệt.  
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt, không được xếp và các nhóm khác như rèm bằng vải dệt, rèm 
cửa ra vào bằng vải dệt, tấm phủ đồ đạc bằng vải, miếng lót ở bàn ăn bằng vải, tấm trướng 
treo tường bằng vải, vải, vỏ đệm bằng vải, tấm trải giường bằng vải. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kính doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, cụ 
thể là cho thuê máy photocopy, dịch vụ sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ 
tốc ký, dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; dịch vụ bán lẻ sợi và chỉ, dùng cho 
ngành dệt, vải và hàng dệt như rèm bằng vải dệt, rèm cửa ra vào bằng vải dệt, tấm phủ đồ 
đạc bằng vải, miếng lót ở bàn ăn bằng vải, tấm trướng treo tường bằng vải, vải, vỏ đệm 
bằng vải, tấm trải phủ giường bằng vải. 

 
 

(210) 4-2012-15596 (220) 18.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.1 
(731) ISKIN INC.  (CA) 

2225 Sheppard Avenue East, Suite 1203, 
Toronto, Ontario Canada M2J 5C2  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để tổ chức, truyền, xử lý và xem tập tin (file) âm 

thanh trên các thiết bị số hóa và thiết bị điện tử có thể xách theo người và cầm tay; vỏ 
thiết kế chuyên dụng cho máy chơi nhạc cầm tay cá nhân; bộ tai nghe dùng cho máy chơi 
nhạc cầm tay cá nhân, đầu máy phát đa phương tiện, điện thoại, đầu máy chơi trò chơi 
viđêô, đài phát thanh (rađiô) và ti vi, tai nghe nhét vào tai, thiết bị truyền (phát) âm thanh 
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nổi (stereo) theo phương thức không dây, thiết bị thu (nhận) âm thanh nổi (stereo) theo 
phương thức không dây; loa âm thanh có thể xách theo người; túi thiết kế để đựng máy vi 
tính xách tay (laptop).  

 
Nhóm 18: Túi bằng vải, da hoặc giả da, cụ thể là, túi thể thao đa dụng, túi xách đa đụng, 
túi đựng đồ thể dục đa dụng, ba lô, túi đeo hông, túi vải đi du lịch, túi đeo chéo vai, túi 
đựng đồ khi đi mua hàng, túi du lịch, ví đựng tiền, túi đựng mỹ phẩm rỗng, túi đựng đồ 
cạo râu rỗng.  

 
Nhóm 25: Quần áo nam, nữ và trẻ em, cụ thể là: áo jắckét, áo choàng, quần, bộ quần áo 
vét, áo gi-lê, áo khoác đi mưa, quần đùi, bộ đồ tắm, áo dài tay chui qua đầu, áo có mũ 
trùm đầu, áo nịt len, áo sơ mi, quần áo lót, mũ lười trai, mũ, găng tay dùng cho trang 
phục, bít tất, đồ đi chân cho nam, nữ và trẻ em, cụ thể là: giày thể dục, giày dép đi biển, 
dép xăng đan, dép đi trong nhà, giầy bốt và giày. 

 
 

(210) 4-2012-15645 (220) 18.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại và dịch vụ Hoàng Anh  
(VN) 
31 Nguyễn Viết Xuân, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật phẩm phong thủy, đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ và bằng đá, đồ 
trang sức, hàng may mặc, đồ da và giả da (ví tiền, ví đựng danh thiếp, ba lô, túi xách, va 
li, dây thắt lưng, bao treo chìa khóa), giày dép. 

 

(210) 4-2012-15682 (220) 18.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 4.3.5 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Lâm Phú Nguyên  (VN) 
1211 khu phố 5, quốc lộ 1A, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Săm, lốp cao su. 
 

Nhóm 40: Đắp và tái chế lốp cao su.  
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(210) 4-2012-15687 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Xanh lam, xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế giới 
Thông minh  (VN) 
35/9 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

 
 

(210) 4-2012-15703 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
Đồng Phát   (VN) 
59/404K Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Thuốc kích thích tăng trưởng dùng cho cây trồng (sản phẩm dùng cho nông nghiệp).  

 
 

(210) 4-2012-15706 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khai thác và chế biến đá An 
Giang  (VN) 
ấp Tô Bình, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Đá. 
 

Nhóm 37: Khai thác đá.  
 
 

(210) 4-2012-15708 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Briston 
Group   (VN) 
Số 23 ngõ Đình Đông, phố Bạch Mai, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
670 

(511)   Nhóm 19: Gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ngói dùng trong xây dựng, đá 
hoa cẩm thạch (marble); đá; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch.  

 
 

(210) 4-2012-15709 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Briston 

Group    (VN) 
Số 23 ngõ Đình Đông, phố Bạch Mai, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ngói dùng trong xây dựng, đá 

hoa cẩm  thạch (marble); đá; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch.  
 
 

(210) 4-2012-15714 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.2; A3.9.24 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Quang 
Hiền  (VN) 
104A Nguyễn Văn Tố, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót, vớ (tất), nón vải (mũ), giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-15715 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.3.1 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Quang 
Hiền  (VN) 
104A Nguyễn Văn Tố, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót, vớ (tất), nón vải (mũ), giày dép. 
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(210) 4-2012-15716 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.2; A3.9.24 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Quang 
Hiền  (VN) 
104A Nguyễn Văn Tố, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót, vớ (tất), nón vải (mũ), giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-15746 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.19; A3.7.24; 1.15.23; 26.4.2 (540) 

   

(731) Công ty TNHH TPCN Bắc Mỹ  
(VN) 
Số 12, tổ 2A, đường Lê Duẩn, khu phố 4, 
thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 
tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản. 
 
 

(210) 4-2012-15766 (220) 19.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh côban đậm, xanh côban nhạt, xanh 

côban nhạt xám, xanh da trời, xanh cian, 
trắng 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)  (VN) 
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút 
thuốc (không bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho 
người hút thuốc. 

 
 

(210) 4-2012-15809 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt móc khóa bằng kim loại - clemon; khóa cửa bằng 
kim loại; tay nắm cửa, chống cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-15811 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ đun, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế IDC  (VN) 
P901B, tòa nhà LICOGI 13, đường 
Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức quảng cáo về du học 
 

Nhóm 41: Giới thiệu nơi đào tạo; tổ chức hội nghị, hội thảo du học; tổ chức hội chợ, triển 
lãm du học, tổ chức chiêu sinh du học tự túc, tổ chức đưa người học đến nơi nhận đào tạo 
theo hợp đồng; đào tạo bổ sung ngoại ngữ và kiến thức chuyên ngành trước khi du học.  

 
 

(210) 4-2012-15819 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Dũng  (VN) 
43/14/17 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su mềm, cao su ba-la-ta và chất thay thế; tấm, đĩa và thanh làm từ chất dẻo 

(bán thành phẩm); gioăng cao su làm kín; a-mi-ăng; mica cũng như các sản phẩm từ 
chúng; các ống mềm phi kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-15840 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A19.3.24; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, nhũ vàng đậm 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2012-15841 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 2.9.25; A19.3.24; 26.5.1 
(591) Hồng, đỏ, đen, nhũ vàng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-15842 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.25; A26.11.12; A19.3.24 
(591) Đỏ, đen, vàng, nâu 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-15843 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A19.3.24; A26.11.12; 2.9.25 
(591) Đỏ, đen, nhũ bạc, nâu 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-15844 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A19.3.24; 2.9.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, nhũ bạc, nâu, xanh lá cây 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2012-15845 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, vàng da 

cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XICHACO  (VN) 
Nhà số 6, ngách 6, ngõ 260, phố Tân 
Mai, tổ 68, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bình lọc nước uống; thiết bị và máy để làm sạch nước; thiết bị làm mềm nước; 
thiết bị diệt trùng nước; bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); thiết bị để làm sữa 
chua; thiết bị và dụng cụ để nấu nướng dùng điện; ấm đun nước sử dụng điện; bếp nấu ăn; 
quạt dùng cho cá nhân (dùng điện). 

 
Nhóm 21: Bình nước nóng (không dùng điện); dụng cụ nhà bếp; bộ nồi niêu xoong chảo 
của nhà bếp; xoong, nồi. 

 
 

(210) 4-2012-15865 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) ZOTEFOAMS PLC   (GB) 
675 Mitcham Road, Croydon, Surrey 
CR9 3AL, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa dẻo ở dạng tấm, khối, màng mỏng, thanh, ống, mặt cắt dạng ống và tiết 
diện định hình để sử dụng trong sản xuất; vòng đệm làm kín giãn nở không bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu không bằng kim loại sử dụng trong xây dựng các tòa nhà, đường xá và 
các công trình kiến trúc dân dụng; ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; asphan; 
hắc ín; bitum; công trình xây dựng, có thể chuyên chở được không bằng kim loại; đài kỷ 
niệm không bằng kim loại; chất chèn lấp khe có khả năng giãn nở không bằng kim loại 
(vật liệu xây dựng phi kim loại) sử dụng trong các tòa nhà, đường xá và các công trình 
kiến trúc dân dụng.  

 
 

(210) 4-2012-15866 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) ZOTEFOAMS PLC   (GB) 
675 Mitcham Road, Croydon, Surrey 
CR9 3AL, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa dẻo ở dạng tấm, khối, màng mỏng, thanh, ống, mặt cắt dạng ống và tiết 
diện định hình để sử dụng trong sản xuất; vòng đệm làm kín giãn nở không bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu không bằng kim loại sử dụng trong xây dựng các tòa nhà, đường xá và 
các công trình kiến trúc dân dụng; ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng; asphan; 
hắc ín; bitum; công trình xây dựng, có thể chuyên chở được không bằng kim loại; đài kỷ 
niệm không bằng kim loại; chất chèn lấp khe có khả năng giãn nở không bằng kim loại 
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(vật liệu xây dựng phi kim loại) sử dụng trong các tòa nhà, đường xá và các công trình 
kiến trúc dân dụng. 

 
 

(210) 4-2012-15888 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PRESIDENT CHAIN STORE 
CORPORATION   (TW) 
8Fl., No. 8, Tung Hsing Rd., Sung Shan 
Dist., Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Cốc chén; ca đựng; bình chân không; phích; bình đựng đồ uống cách nhiệt; 
bình đựng thực phẩm cách nhiệt.  

 

Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
kem lạnh; mứt kẹo (kẹo); bánh qui; bánh ngọt.  

 

Nhóm 35: Cửa hàng tiện dụng, cụ thể là: bán lẻ thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm, 
thuốc lá, chất tẩy rửa, đồ thuỷ tinh dùng cho hộ gia đình, báo và tạp chí; dịch vụ bán lẻ 
trực tuyến và dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ uống.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp đồ uống nóng và đồ uống lạnh; quán cà phê và quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống 
cho ăn tại nhà, mang về và giao tại nhà (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-15923 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MK TREND CO., LTD.   (KR) 
175-4, Nonhyun-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng cho nam, nữ và trẻ em, cụ thể là: quần jean may bằng vải bông 
chéo; quần jean; quần dài; áo sơ mi; quần soóc; váy; áo khoác choàng (trang phục); áo 
phông; áo bờ lu; thắt lưng; mũ; áo nịt len; tất ngắn cổ; khăn rằn (khăn quàng cổ); quần áo 
bơi; quần áo mặc đi tắm biển; cà vạt; quần áo lót, áo choàng ngoài; quần áo may liền; 
váy; áo gi-lê; quần áo cho trẻ sơ sinh; áo sơ mi cộc tay chui đầu; áo len dài tay; quần ống 
bó; găng tay (trang phục); quần áo ngủ; áo sợi đan chui đầu; áo mưa; giày dép.  

 
 

(210) 4-2012-15926 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga   (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
676 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm phụ kiện bằng kim loại không phải là bộ phận của máy móc, cụ 
thể là: tê (khớp nối chữ T), co (khớp nối cong), mặt bích (vòng đệm), măng song (ống 
nối), rắc co (dùng để nối hai đầu ống với nhau và có thể tháo lắp được), cà rá, ron (vòng 
đệm), nút bịt ren (nút để bịt một đầu ren), khớp nối, bầu giảm lệch (ống nối cho hai đầu 
ống có kích thước chênh lệch nhau), hai đầu ren (khớp nối hai đầu ống với nhau có thể 
tháo lắp được). 

 

Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc): van bướm, van bi, van cổng, 
van cầu, van 1 chiều, y lọc, rọ bơm. 

 

Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-15942 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
Đồng Phát  (VN) 
59/404K Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Thuốc kích thích tăng trưởng dùng cho cây trồng (sản phẩm dùng cho nông 
nghiệp). 

 
 

(210) 4-2012-15943 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
Đồng Phát   (VN) 
59/404K Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, rầy; thuốc trừ bệnh; thuốc diệt cỏ. 
 
 

(210) 4-2012-15944 (220) 20.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
Đồng Phát   (VN) 
59/404K Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Thuốc kích thích tăng trưởng dùng cho cây trồng (sản phẩm dùng cho nông 
nghiệp). 
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(210) 4-2012-15949 (220) 23.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dùng Phong Phó  (VN) 
415-417 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-15955 (220) 23.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) OMNOVA SOLUTIONS INC   (US) 

175 Ghent Road, Fairlawn, Ohio 44333-
3300, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất chống ô xi hóa và chống ô zôn hóa dùng cho cao su và cao su nhựa mủ 

(latex).  
 
 

(210) 4-2012-15956 (220) 23.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) OMNOVA SOLUTIONS INC   (US) 

175 Ghent Road, Fairlawn, Ohio 44333-
3300, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp và nhiếp ảnh; chế phẩm hóa chất dùng 

trong khoa học, không dùng trong y tế và thú y; hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề 
làm vườn và lâm nghiệp loại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dải, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu 
và chất diệt ký sinh trùng; nhựa nhân tao, dạng thô; nhựa tổng hợp, dạng thô sử dụng 
trong sản xuất sơn và lớp phủ bảo vệ được sử dụng chủ yếu trong ứng dụng công nghiệp; 
chất dẻo dạng thô; phân bón dùng trong nông nghiệp; hợp chất dập lửa; chế phẩm ram 
kim loại; hóa chất để hàn, chất trợ dùng để hàn; chế phẩm hóa chất dùng để bảo quản thực 
phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 
Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; 
thuốc cán màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho họa sĩ, 
người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ. 
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(210) 4-2012-15957 (220) 23.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) JBS UNITED ANIMAL HEALTH II 

LLC   (US) 
4310 State Road 38 West, Sheridan, 
Indiana 46069, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y để đồng bộ hóa thời gian thụ tinh nhân tạo ở lợn nái cai sữa và 

lợn cái con.   
 
 

(210) 4-2012-15968 (220) 23.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn M.S.A  
(VN) 
Số 117A, Mạc Đĩnh Chi, phường 4, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 41: Dạy nghề trình độ sơ cấp: huấn luyện an toàn và an toàn lao động; đào tạo 

trong lĩnh vực an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy móc, thiết bị, hàng hoá có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động; đánh giá rủi ro, thiệt hại trong lĩnh vực an toàn lao 
động; dịch vụ đánh giá tác động môi trường.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về pháp luật trong lĩnh vực an toàn lao động, bảo hộ lao động và 
vệ sinh môi trường. 

 
 

(210) 4-2012-15978 (220) 23.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.9.19; 25.7.25 
(591) Xanh, vàng đất, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trần Nguyễn Hiền Đức  (VN) 
A0/27 khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Đậu nành rang bơ. 
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(210) 4-2012-15980 (220) 23.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) YAMAHA CORPORATlON   (JP) 
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; thiết bị tập thể dục và dụng cụ thể thao không nằm trong 
nhóm khác; đồ trang trí cây thông Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); gậy đánh gôn; 
thân gậy đánh gôn; tay cầm của gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn; túi đựng gậy đánh gôn; 
túi chuyên dụng đựng dụng cụ chơi gôn; dụng cụ đánh dấu bóng gôn; quả bóng gôn; chân 
đế đặt bóng gôn; găng tay chơi gôn; bao dùng để bịt phần đầu của gậy đánh gôn; túi đựng 
phụ kiện chơi gôn; băng dán dùng cho gậy chơi gôn; thảm gôn (dụng cụ để chơi gôn); 
dụng cụ để sửa tảng đất cỏ [phụ kiện chơi gôn]; dụng cụ để rửa bóng gôn; dụng cụ nhặt 
bóng gôn; dụng cụ đựng bóng gôn; dụng cụ phát bóng chơi gôn. 

 
 

(210) 4-2012-16000 (220) 23.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xuất nhập khẩu Hải Dư  
(VN) 
Tỉnh lộ 867, ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán pin năng lượng mặt trời, máy tắm nước nóng năng lượng mặt trời, tấm 
pa-nô năng lượng mặt trời và gió, sơn, kính, vật liệu xây dựng, mua bán giường, tủ, bàn, 
ghế, mua bán đèn và bộ đèn điện, dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, quạt điện, ti vi, tủ 
lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy xay sinh tố, bàn ủi, máy tính, máy ảnh, máy quay phim, 
mua bán nông, lâm sản nguyên liệu, mua bán máy nông ngư cơ phục vụ nông nghiệp, 
mua bán vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, hàng may mặc và phụ kiện ngành may, mua bán 
giấy dán tường, giấy đề can, nhựa, mua bán xe cộ các loại, mua bán nước uống tinh khiết, 
lương thực thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-16042 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 26.7.25; A26.11.12; 26.13.25 
(731) STMICROELECTRONICS NV   (CH) 

39, Chemin du Champ des Filles, 1228 
Plan-les-Ouates, Geneva, Switzerland  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Linh kiện điện và điện tử, đặc biệt là thiết bị bán dẫn, chíp điện tử, mạch tích 
hợp, linh kiện máy tính, thiết bị điện tử cụ thể là bộ vi xử lý, bộ vi điều chỉnh, bộ khuyếch 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
680 

đại, chip (vi mạch) quản lý ắc quy, chip (vi mạch) nhận dạng tần số điện tử, bộ xử lý tín 
hiệu, bộ biến đổi điện áp, bộ điều chỉnh điện áp, bộ biến đổi điện, bộ hạn chế điện, bộ 
điều chỉnh điện, gia tốc kế, bộ cảm biến độ gần, bộ cảm biến hình ảnh, bộ cảm biến nhiệt 
độ, bộ cảm biến áp suất, con lắc hồi chuyển, pin quang điện và mạch tổ hợp có ứng dụng 
đặc biệt dùng ô tô, dùng trong ngành sinh trắc học, điện thoại di động, thiết bị định vị 
toàn cầu, đĩa cứng, thiết bị nối mạng, nguồn cấp, thiết bị an ninh, thẻ thông minh, pin mặt 
trời, màn hình cảm ứng và các thiết bị không dây, và thiết bị và điện thoại di động; phần 
cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, và các linh kiện của máy tính; thiết bị điện và 
thiết bị ngoại vi dùng để ghi, truyền, hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị mạng 
dữ liệu di động và thiết bị ngoại vi; thiết bị giải trí dùng bằng điện, cụ thể là, đầu đọc đĩa 
DVD, đầu đọc đĩa CD, đầu đọc MP3, bộ khuyếch đại âm thanh, loa phóng thanh, màn 
hình ti vi, bộ nhận âm thanh và hình ảnh, bộ ghi âm thanh và hình ảnh, hệ thống rạp hát 
tại nhà bao gồm các thiết bị nói trên; phần mềm máy tính đã được ghi và phần sụn máy 
tính (chương trình cơ sở); thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để 
kiểm soát, chuyển mạch, biến đổi, tích tụ, điều chỉnh, hoặc điều khiển điện; vật mang dữ 
liệu từ tính và đĩa ghi; cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; 
máy tính tiền và máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-16051 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước đá Anh 
Anh  (VN) 
Xóm Chùa, thôn Nhật Tảo, xã Đông 
Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá viên đóng túi (thực phẩm). 
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2012-16101 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 1.15.3; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh rêu đậm, xanh 

nước biển, vàng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Ngôi Sao Miền Tây  
(VN) 
B19/397 § Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân 
Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện dây diện: ống ruột gà, ống nhựa cứng (để luồn dây điện); công tắc 
điện; ổ cắm điện; cầu chì; phích cắm điện; miếng nhựa để che cầu dao điện hoặc công tắc 
điện (mặt nạ che điện).   
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Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng); đui đèn; đèn điện; bóng đèn; mặt nạ đèn; đèn 
trang trí. 

 
 

(210) 4-2012-16102 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.3.23; A26.11.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế An 
Lộc Phát  (VN) 
L-34/38 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng (cho người khác); thăm dò dư luận; mua bán các loại hàng hóa (nguyên 
vật liệu ngành cao su, hóa chất, nhựa, mỹ phẩm, dệt, quần áo may sẵn, hương liệu ngành 
thực phẩm, máy móc thiết bị y tế, đường, sữa, các sản phẩm sữa bánh mứt kẹo, các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, máy vi tính, thiết bị ngoại vi cho máy tính, phần 
mềm cho máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy móc 
thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, cao su, tơ, xơ, sợi dệt, phụ liệu may mặc và giày dép, 
hàng may mặc, giày dép, hàng da, giả da, máy móc thiết bị phụ tùng máy dệt, may, da 
giày, mỹ phẩm, nước hoa, vật phẩm vệ sinh). 

 
 

(210) 4-2012-16108 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(731) GUD HOLDINGS LTD    (MY) 

82, Jalan Rotan, Off Jalan Kampung 
Attap, 50460 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh putđing; xốt (gia vị); bột mì; bánh kẹo; mỳ ống; gia vị; thảo mộc đã bảo 

quản (gia vị); ruột bánh mỳ; hương liệu, trừ tinh dầu; chất nhũ hóa (một loại gia vị giúp 
tăng cường mùi vị của thực phẩm) (cho thực phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-16121 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng 
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 

nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng) và 
lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa 
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nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để 
tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính 
dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-16122 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh 
răng. 

 
 

(210) 4-2012-16123 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng trong y tế, chất diệt động 
vật có hại; chất diệt nấm, chất diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2012-16124 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (kiểm soát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị ghi, truyền hoặc tải tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ tính, đĩa ghi; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng 
đồng xu; máy tính tiền; máy tính; thiết bị xử lý các dữ kiện và máy vi tính; thiết bị dập 
lửa.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
683 

(210) 4-2012-16125 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay giả, mắt và răng 
giả, dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 
 

(210) 4-2012-16126 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 
khô và nấu chín, nước quả nấu đông, mứt; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và 
mỡ ăn. 

 
 

(210) 4-2012-16127 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, mứt kẹo, đá nước, mật ong, nước mật 
đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm, nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-16128 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá.  
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(210) 4-2012-16129 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế có liên quan đến 
chúng; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 

 

(210) 4-2012-16140 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.13.25 
(591) Đen, trắng 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người 
hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn.  

 
 

(210) 4-2012-16144 (220) 24.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.1; 2.9.4; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh da trời 
(731) OMRON HEALTHCARE CO., LTD. (JP)

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, 
Kyoto, 617-0002 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy cán; cân; thiết bị đếm bước chân; máy đếm bước chân; thiết bị đo mức tiêu 
hao năng lượng; thiết bị đo hoạt động thể chất; thiết bị đo cường độ tập luyện; chương trình 
máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống); phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống). 

 

Nhóm 10: Thiết bị theo dõi huyết áp; băng quấn cho thiết bị theo dõi huyết áp; máy đo 
huyết áp; ống nghe tim, phối; máy ghi điện tim; máy phân tích lượng chất béo trong cơ 
thể; thiết bị theo dõi lượng chất béo trong cơ thể; thiết bị phân tích thành phần trong cơ 
thể; thiết bị theo dõi thành phần trong cơ thể; nhiệt kế y học; nhiệt kế đo sốt; nhiệt kế đo 
nhiệt độ ở tại nhiệt kế dùng cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; dụng cụ kích thích điện 
thần kinh xuyên qua da; dụng cụ phóng điện trị liệu; thiết bị điện trị liệu tần số thấp; dụng 
cụ phun cho mục đích y tế; máy không khí dung; ống hít (dụng cụ làm bốc hơi thuốc vào, 
một bình xịt nhỏ để hít); thiết bị theo dõi đường gluco trong máu; máy đo lượng đường 
gluco trong máu; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y 
tế, máy theo dõi nhịp tim. 
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(210) 4-2012-16155 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Tân Việt   (VN) 
Tầng 5, toà nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp; tư vấn quản 
trị doanh nghiệp; tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp; sát nhập doanh nghiệp. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn tài chính doanh nghiệp; tư 
vấn niêm yết chứng khoán; tư vấn phát hành chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng 
khoán; đăng ký phát hành chứng khoán; tự doanh chứng khoán (mua hoặc bán chứng 
khoán cho chính mình); lưu ký chứng khoán; đại lý phát hành chứng khoán; môi giới 
chứng khoán; phân tích và cung cấp thông tin thị trường chứng khoán; dịch vụ ủy thác 
đầu tư; quản lý quỹ đầu tư; quản lý bất động sản; cho vay tài chính.  

 
 

(210) 4-2012-16156 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Tân Việt   (VN) 
Tầng 5, toà nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn tài chính doanh nghiệp; tư 
vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn phát hành chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng 
khoán; đăng ký phát hành chứng khoán; tự doanh chứng khoán (mua hoặc bán chứng 
khoán cho chính mình); lưu ký chứng khoán; đại lý phát hành chứng khoán; môi giới 
chứng khoán; phân tích và cung cấp thông tin thị trường chứng khoán; dịch vụ ủy thác 
đầu tư; quản lý quỹ đầu tu; quản lý bất động sản; cho vay tài chính  

 
 

(210) 4-2012-16159 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) IOCHPE MAXION S/A  (BR) 
Rua Luigi Galvani, 146, 13o andar, Itaim 
Bibi, 04575-020, S·o Paulo, SP, Brazil 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Bộ phận của phương tiện giao thông trên bộ, cụ thể là, bánh xe, khung xe, dải 
được gắn dọc theo khung, xe, cần nối điện; bộ phận đã được dập và bộ phận được rèn 
khuôn định hình, cụ thể là chi tiết kết cấu dùng cho xe tải, xe buýt, xe tải nhỏ, máy kéo và 
xe địa hình. 
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(210) 4-2012-16169 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A17.2.2; 26.1.2; 25.12.1 (540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Diễm   (VN) 
150/24/17 đường 26/3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da, kem ngừa mụn nám (mỹ phẩm), kem tắm trắng da, kem 
chống nhăn da (mỹ phẩm), kem rửa mặt, kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-16171 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Cảnh  (VN) 
479 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; dây nịt (thắt lưng).  
 
 

(210) 4-2012-16189 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.13.25; 3.6.6 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV TA.JI.MA.YA. 
H.C.M.C  (VN) 
Lầu 10, phòng 10.3 căn hộ Mỹ Vinh, số 
250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-16196 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.2.1; 3.2.9; 2.5.6; A5.3.14; A6.19.11; 
1.15.11; 21.1.16; 7.1.13 

(591) Tím, xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, 
vàng, xanh lá cây, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho trẻ em. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
687 

(210) 4-2012-16209 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.15; 25.5.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Hào  (VN) 
1E Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp;  chất thuộc da; phân bón 
 

Nhóm 03: chất tẩy trắng; chất tẩy rửa, đánh bóng; xà phòng; nước hoa; mỹ phẩm; nước 
xức tóc. 

 

Nhóm 05: chất diệt động vật có hại. 
 

Nhóm 16: bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy. 
 

Nhóm 30: hương liệu cho thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-16212 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY) 
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 
cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản. 

 

Nhóm 30: Cà phê hạt và cà phê xay; cacao, chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, đồ uống cà 
phê, chè (trà), cacao và cà phê espresso (được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén 
dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được chế trên cơ sở 
là cà phê và/hoặc cà phê espresso, đồ uống được chế trên cơ sở là chè (trà), sôcôla và vani 
bột; nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ: sôcôla, cacao, cà phê, 
đường, trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); sôcôla dạng lỏng, 
hương liệu dạng lỏng (không phải là tinh dầu) để cho thêm vào đồ uống; sản phẩm nướng 
bằng lò bao gồm bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và 
bánh mì, bánh mì lát, ngũ cốc ăn sáng làm chủ yếu từ bột yến mạch xay trộn với các 
thành phần như trái cây khô hay đường và quả hạch, cà phê pha sẵn, chè (trà) pha sẵn, 
kem lạnh và bánh kẹo ướp lạnh; sôcôla, kẹo và bánh kẹo. 
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Nhóm 32: Nước uống (không cồn) và các đồ uống không cồn khác, nước ngọt (đồ uống 
không cồn), nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép trái cây, nước trái cây và nước 
ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn), hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) 
dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm dạng hỗn hợp chế biến sẵn dùng để pha chế đồ uống; 
sirô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có 
hương vị (đồ uống không cồn), nước uống có ga (không cồn), nước khoáng (đồ uống 
không cồn), đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau 
củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và 
đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh (không cồn). 

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, chè 
(trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê 
chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà 
phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng 
không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao 
tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi 
sơn); vật liệu làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc 
và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh (không được xếp vào các nhóm 
khác), đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ 
(dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình); các hộp đựng thực phẩm để 
trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà 
bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ 
dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc; miếng đệm 
lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng; ví tiền, 
cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm 
bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ 
chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ 
kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng sinh; phân phối bán buôn, cửa hàng bán 
buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, tất cả đều trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy 
bằng điện, cụ thề là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng 
điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng 
điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải 
bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, 
tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu 
làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách 
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nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, 
bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách 
uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh (không được xếp vào các nhóm khác), 
đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí 
(dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp 
(không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng 
trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót 
chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp 
dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng 
vải, chất dẻo hay da); dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, 
bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện 
cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng sinh; dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu 
điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy 
bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng 
điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng 
điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải 
bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, 
tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu 
làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách 
nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, 
bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung; cốc và tách 
uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh (không được xếp vào các nhóm khác), 
đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí 
(dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp 
(không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng 
trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót 
chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp 
dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng 
vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá băng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, 
bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện 
cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng sinh; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà 
tặng trực tuyến bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và dịch vụ cửa nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng (chuẩn bị và cung cấp thực 
phẩm và đồ uống); dịch vụ phục vụ thực phẩm; cho các bữa tiệc hay sự kiện) (chuẩn bị và 
cung cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp cà phê cho văn 
phòng do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn theo hợp đồng (chuẩn bị và cung 
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cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị thức ăn do nhà hàng thực 
hiện; chuẩn bị và bán thức ăn và đồ uống để mang về do nhà hàng thực hiện. 
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(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 
cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt), xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, hỗn hợp 
nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức ăn và nước 
ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái cây (nước 
quả nấu đông), món thịt nấu đông, thạch cho thực phẩm, đồ phết lên thực phẩm, cụ thể là: 
bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản.  

 

Nhóm 30: Cà phê hạt và cà phê xay; cacao, chè (trà) và chè (trà) thảo mộc, đồ uống cà 
phê, chè (trà), cacao và cà phê espresso (được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén 
dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được chế trên cơ sở 
là cà phê và/hoặc cà phê espresso, đồ uống được chế trên cơ sở là chè (trà), sôcôla và vani 
bột; nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ: sôcôla, cacao, cà phê, 
đường, trái cây, quả hạch, và hương liệu (không phải là tinh dầu); sôcôla dạng lỏng, 
hương liệu dạng lỏng (không phải là tinh dầu) để cho thêm vào đồ uống; sản phẩm nướng 
bằng lò bao gồm bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và 
bánh mì, bánh mì lát, ngũ cốc ăn sáng làm chủ yếu từ bột yến mạch xay trộn với các 
thành phần như trái cây khô hay đường và quả hạch, cà phê pha sẵn, chè (trà) pha sẵn, 
kem lạnh và bánh kẹo ướp lạnh; sôcôla, kẹo và bánh kẹo.  

 

Nhóm 32: Nước uống (không cồn) và các đồ uống không cồn khác, nước ngọt (đồ uống 
không cồn), nước trái cây (đồ uống không cồn) và nước ép trái cây, nước trái cây và nước 
ngọt có chứa nước ép trái cây (đồ uống không cồn), hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) 
dùng để pha chế đồ uống; chế phẩm dạng hỗn hợp chế biến sẵn dùng để pha chế đồ uống; 
sirô tạo hương vị dùng để pha chế đồ uống; nước đóng chai có hương vị và không có 
hương vị (đồ uống không cồn), nước uống có ga (không cồn), nước khoáng (đồ uống 
không cồn), đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và nước ép từ trái cây hay rau 
củ (không cồn) và đồ uống xô-đa (không cồn); đồ uống trái cây ướp lạnh (không cồn) và 
đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh (không cồn).  

 

Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, chè 
(trà), cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê 
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chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà 
phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng 
không chạy bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao 
tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không 
chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không 
chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến 
(không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm 
bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi 
sơn); vật liệu làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh 
dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ 
thể là: cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có 
thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm 
bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc 
và tách uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh (không được xếp vào các nhóm 
khác), đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ 
(dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình); các hộp đựng thực phẩm để 
trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà 
bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ 
dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc; miếng đệm 
lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng; ví tiền, 
cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm 
bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ 
chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ 
kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng sinh; phân phối bán buôn, cửa hàng bán 
buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, tất cả đều trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy 
bằng điện, cụ thề là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng 
điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng 
điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải 
bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, 
tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu 
làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách 
nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, 
bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung, cốc và tách 
uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh (không được xếp vào các nhóm khác), 
đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí 
(dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp 
(không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng 
trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót 
chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp 
dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng 
vải, chất dẻo hay da); dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, 
bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện 
cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng sinh; dịch vụ đặt mua hàng qua đường bưu 
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điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè (trà), cacao, 
thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, đồ điện gia dụng, cụ thể là: máy xay cà phê chạy bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và 
máy pha cà phê dùng cho mục đích gia dụng và thương mại, đồ gia dụng không chạy 
bằng điện, cụ thể là: cối xay cà phê thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng 
điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng 
điện, cái pha trà, ấm trà và cái lọc trà, đồ dùng gia đình, cụ thể là: chân nến (không phải 
bằng kim loại quý), giá đỡ nến không phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, 
tượng nhỏ làm bằng sứ; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không phải chổi sơn); vật liệu 
làm bàn chải; dụng cụ làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép mảnh; thủy tinh dạng thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là: cốc cách 
nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại 
được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại được, cái lót cốc không làm bằng giấy, 
bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm bằng sứ hoặc đất nung; cốc và tách 
uống trà làm bằng sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh (không được xếp vào các nhóm khác), 
đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để 
đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các hộp đựng thực phẩm để trang trí 
(dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc nhà bếp 
(không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng 
trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa thu âm nhạc, miếng đệm lót 
chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng khi đi mua hàng, ví tiền, cặp 
dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ và ô, (tất cả đều làm bằng 
vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá băng da, quần áo, mũ lưỡi trai và mũ, đồ chơi, 
bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp bê và phụ kiện 
cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng sinh; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà 
tặng trực tuyến bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, tiệm cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và dịch vụ của nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng (chuẩn bị và cung cấp thực 
phẩm và đồ uống); dịch vụ phục vụ thực phẩm; cho các bữa tiệc hay sự kiện) (chuẩn bị và 
cung cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp cà phê cho văn 
phòng do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn theo hợp đồng (chuẩn bị và cung 
cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiện; chuẩn bị thức ăn do nhà hàng thực 
hiện; chuẩn bị và bán thức ăn và đồ uống để mang về do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-16223 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 25.7.25; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, xám đậm, xám nhạt 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-16224 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 25.7.25; 5.5.19 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-16225 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 25.7.25; 5.5.19 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-16226 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A25.7.6; A25.7.7; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
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(210) 4-2012-16227 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 25.7.25; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, xám nhạt, xám đậm 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân    (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; kệ nhựa; bàn nhựa; ghế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-16234 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 5.13.4; 5.7.3; A25.1.10; 26.1.2; 
26.7.25 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh nõn chuối
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cơ khí nông nghiệp thương 
mại và đầu tư Mekong  (VN) 
B15, khu đô thị Nam Khang, xã An 
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-16264 (220) 25.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) CLC TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Room 303, Building 31, Long Tang 
Industrial Zone, Long Tang, Minzhi 
Street, Bao'an District, Shenzhen, Guang 
Dong Province, P.R.China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; tai nghe; thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị ngoại vi máy vi 

tính; bảng thông báo điện tử; máy ảnh (chụp ảnh); thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; 
thiết bị bán dẫn, cụ thể là, bóng bán dẫn (điện tử), đèn đi ốt phát quang (LED); hệ thống, 
phòng trộm, chạy điện. 
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(210) 4-2012-16273 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-16274 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-16275 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-16276 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhẩp khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-16277 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-16279 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt   (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-16280 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-16281 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Cam, xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt   (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 
 
 

(210) 4-2012-16282 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt   (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Pin năng lượng mặt trời. 
 
 

(210) 4-2012-16283 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Việt  (VN) 
06 đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2012-16287 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HO JOONG   (KR) 
303-2305I-Pyeonhansesang, 
Suyeongkangbyeon3cha, 1136 (18/6) 
Mangmitong, Suyeong-ku, Busan, Korea

(540) 

 
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi đã qua chế biến dùng làm thực phẩm; thực phẩm dinh dưỡng chứa 

nấm linh chi không dùng cho mục đích y tế; nhân sâm hấp chín và nhân sâm đã chế biến 
(thực phẩm); nhân sâm đã chế biến dưới dạng bột. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; đồ uống giải khát không cồn không 
dùng cho mục đích y tế có chứa hồng sâm; đồ uống giải khát không cồn không dùng cho 
mục đích y tế có chứa linh chi; đồ uống giải khát không cồn không dùng cho mục đích y 
tế có chứa hồng sâm linh chi; nước uống được tăng cường vitamin (không dùng cho mục 
đích y tế). 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-16288 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.6; A25.7.7; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh nhạt, xanh lá cây 

đậm 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại hóa Việt Phát (VN)
Số 28, phố Hoàng Mai, tổ 36, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: mực in các loại; văn phòng phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-16305 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 22.1.1 (540) 

  

(731) Hồ Thu Nga  (VN) 
100 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn mua bán bất động sản; tư vấn tài chính; môi giới 

bất động sản; đầu tư bất động sản. 
 
 

(210) 4-2012-16316 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.3.20; A26.11.12; 26.2.7; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây, da cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tiêu Đạt  (VN) 
Thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Bột làm từ xương không là gia vị, chất chiết ra từ thịt. 

 
 

(210) 4-2012-16317 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 26.2.7; 2.9.1; 26.4.1; A26.11.8; 
A5.3.14; A25.7.6 

(591) Đỏ, đen, nâu, trắng 
(731) Nguyễn Danh Hinh  (VN) 

Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thực phẩm không bao gồm: bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột 

đậu nành.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-16343 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 85/526,030 26.01.2012 US 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(731) MALDEN LNTERNATIONAL 

DESIGNS, INC.  (US) 
19 Cowan Drive, Middleboro, 
Massachusetts 02346, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 20: Khung ảnh. 
 
 

(210) 4-2012-16344 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) JOHNNY ROCKETS LICENSING LLC  
(US) 
20 Enterprise Drive, Suite 300, Aliso 
Viejo, CA 92656, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo và đồ đội đầu.  
 

Nhóm 29: Khoai tây chiên, hành tây chiên giòn, lát khoai tây gián giòn, sa-lát (rau hoặc 
trái cây trộn), và ớt (đã qua chế biến, không phải gia vị) để dùng ngay tại chỗ hoặc mang đi. 

 
Nhóm 30: Bánh ham-bơ-gơ (bánh mỳ kẹp thịt xay), bánh xăng-đuých (bánh mì kẹp 
nhân), cà phê, trà (chè), bánh sô cô la hạnh nhân, kem ăn và sữa khuấy để dùng ngay tại 
chỗ hoặc mang đi. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, quản lý công việc kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc thiết 
lập và hoạt động nhượng quyền thương mại; cung cấp thông tin về các dịch vụ kể trên bao 
gồm việc cung cấp bằng các phương tiện điện tử và qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm mang về; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-16345 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A25.3.3 
(731) JOHNNY ROCKETS LICENSING LLC  

(US) 
20 Enterprise Drive, Suite 300, Aliso 
Viejo, CA 92656, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo và đồ đội đầu.  
 

Nhóm 29: Khoai tây chiên, hành tây chiên giòn, lát khoai tây gián giòn, sa lát (rau hoặc 
trái cây trộn), và ớt (đã qua chế biến) để dùng ngay tại chỗ hoặc mang đi; Sữa khuấy để 
dùng ngay tại chỗ hoặc mang đi.. 

 
Nhóm 30: Bánh ham-bơ-gơ (bánh mỳ kẹp thịt xay), bánh xăng đuých (bánh mì kẹp nhân), 
cà phê, trà (chè), bánh sô cô la hạnh nhân, kem lạnh để dùng ngay tại chỗ hoặc mang đi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại; quản lý công việc kinh doanh liên quan 
đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc 
thiết lập và hoạt động nhượng quyền thương mại; cung cấp thông tin về các dịch vụ kể 
trên bao gồm việc cung cấp bằng các phương tiện điện tử và qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm mang về do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-16346 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nông nghiệp Thiên Ân  (VN) 
160C2/6B, KV1, phường Anh Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, giống cây nông nghiệp, hoa màu, bao bì.  

 
 

(210) 4-2012-16349 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 85/629,028 18.05.2012 US 

(731) OWENS-ILLINOIS GENERAL INC.  
(US) 
One Michael Owens Way Perrysburg, 
Ohio 43551 US  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Nắp đậy bằng kim loại cho đồ chứa đựng  
 

Nhóm 20: Đồ chứa đựng và nắp đậy không bằng kim loại. 
 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh.  
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(210) 4-2012-16350 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 85/660,378 25.06.2012 US 

(531) 3.7.17; 25.1.6; A26.11.12; 26.15.15 
(731) OWENS-ILLINOIS GENERAL INC.  

(US) 
One Michael Owens Way Perrysburg, 
Ohio 43551 US 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Nắp đậy bằng kim loại cho đồ chứa đựng.  
 

Nhóm 20: Đồ chứa đựng và nắp đậy không bằng kim loại.  
 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng thủy tinh. 
 
 

(210) 4-2012-16378 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh vàng (xanh cốm), 

trắng 
(731) LINTEC CORPORATION   (JP) 

23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 173-
0001, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn trải bàn bằng giấy; tờ quảng cáo bằng giấy; bảng quảng cáo bằng giấy 

hoặc các- tông, giấy, nhãn, không làm bằng vải dệt dùng ở những điểm bán hàng để thu 
hút sự chú ý của người mua; nhãn hàng hóa và nhãn quảng cáo không làm bằng vải dệt 
dùng để gắn trên đồ đựng và túi đựng các loại mỹ phẩm, dầu gội đầu, dầu xả dưỡng tóc, 
thực phẩm và đồ uống, hàng hóa tổng hợp và dược phẩm; nhãn hàng hóa và nhãn quảng 
cáo bằng chất dẻo, giấy hoặc vải không dệt; nhãn dính không làm bằng vải dệt có thể bóc 
ra được, nhãn bàng màng mỏng chất dẻo có phủ chất dính; nhãn bằng chất dẻo dùng cho 
thực phẩm, nhãn bằng chất dẻo, giấy hoặc vải không dệt dùng để đề địa chỉ khi giao hàng 
hoặc gửi thư, nhãn để đề địa chỉ; nhãn dinh bằng chất dẻo, giấy hoặc vải không dệt dùng 
cho quảng cáo, đề tên sản phẩm, ghi thông số chất lượng và các lời cảnh báo cho người 
dùng sản phẩm; nhãn bằng chất dẻo hoặc giấy; tờ giấy dính dùng để che phủ bảo vệ cho 
đồ đạc (furniture), sàn nhà, tường và cửa nhằm tránh trầy xước khi dịch chuyển, ấn phẩm, 
màng mỏng bằng chất dẻo ở dạng giấy dính (stiekers), màng mỏng bằng chất dẻo dùng để 
bao gói thực phẩm. 

 
Nhóm 17: Màng mỏng bằng chất dẻo có lớp kết dính trên một bề mặt có thể bóc được 
(không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng); màng mỏng bằng chất dẻo 
được phủ chất dính (không dùng để bao gói và đóng gói), màng mỏng bằng chất dẻo dùng 
cho băng (tapes); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để in; tấm phủ bằng chất dẻo có phủ 
chất dính dùng cho biển hiệu trong nhà và ngoài trời (không dùng cho mục đích văn 
phòng, y tế hoặc gia dụng); tấm phủ bằng chất dẻo có phủ chất dính dùng để trang trí, sơn 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
702 

vẽ hoặc để bảo vệ thân máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, ô tô, xe máy; tấm phủ bằng chất dẻo 
có phủ chất dính dùng để che phủ bảo vệ cho đồ đạc (furniture), sàn nhà, tường và cửa 
nhằm tránh trầy xước khi di chuyển, chất dẻo bán thành phẩm, chất dẻo dưới dạng được 
ép đùn để dùng trong sản xuất. 

 
 

(210) 4-2012-16380 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xám, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần VI TA SE   (VN) 

275/8B-275/8D Nguyễn Văn Lượng, 
phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề, tư vấn giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-16381 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.21; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đen, xám, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần VI TA SE    (VN)

275/8B-275/8D Nguyễn Văn Lượng, 
phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề, tư vấn giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-16384 (220) 26.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) AMERICAN MOVIE CLASSICS 
COMPANY, LLC   (US) 
11 Penn Plaza New York, New York 
10001 United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình cáp, dịch vụ phát chương trình truyền 

hình. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ sản xuất và dàn dựng chương trình truyền 
hình, cung cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí qua mạng máy tính toàn cầu. 
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(210) 4-2012-16401 (220) 27.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.22; 10.3.7 
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED    (VG) 
PO Box 957 Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt; kính râm; thị kính; hộp kính đeo 
mắt; túi đựng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt và dây xích đeo cho kính mắt; gọng 
kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính bảo hộ cho thể thao; kính áp tròng; hộp đựng kính 
áp tròng; kính lúp; ống nhòm; kính viễn vọng. 

 

Nhóm 18: Da và giả da; da động vật, da sống; va li và túi du lịch; ô, dù và gậy chống; roi 
da và yên cương.  

 
 

(210) 4-2012-16402 (220) 27.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.22 
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED    (VG) 
PO Box 957 Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt; kính râm; thị kính; hộp kính đeo 
mắt; túi đựng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt và dây xích đeo cho kính mắt; gọng 
kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính bảo hộ cho thể thao; kính áp tròng; hộp đựng kính 
áp tròng; kính lúp; ống nhòm; kính viễn vọng. 

 

Nhóm 18: Da và giả da; da động vật, da sống; va li và túi du lịch; ô, dù và gậy chống; roi 
da và yên cương.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-16487 (220) 27.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Khải Tuấn  (VN) 
Phòng 1901, tòa nhà SaiGon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng gốm, sứ, thủy tinh, cụ thể là: chén (bát), đĩa (dĩa), bình hoa, ly, 
tách; mua bán hàng trang trí nội thất bằng gốm và thủy tinh (bình hoa bằng gốm, thủy 
tinh, ống thủy tinh), nước hoa, mỹ phẩm, bao bì nylon, bao bì giấy, hàng kim khí điện 
máy (tủ lạnh, máy giặt), linh kiện máy móc bao gồm bạc đạn, sên, xích, mô tơ, hộp số, 
thiết bị viễn thông (điện thoại), cồn khô. 

 
 

(210) 4-2012-16538 (220) 30.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Hồng 
Ngọc Mai   (VN) 
36/48 Kinh Dương Vương, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Tẩu (chụp bugi). 
 

Nhóm 09: Mobin sườn. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy cụ thể là: pitston, bạc, nhông, đĩa, nan hoa, tay phanh (tay 
thắng), má phanh (bố thắng), dây phanh (dây thắng), lá côn (bố nồi), trục khởi động (cốt 
đạp), cốt số, ba chạt (chạn ba), chắn bùn (che nước), lọc xăng, phốt. 

 
 

(210) 4-2012-16545 (220) 30.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

   

(731) Hộ kinh doanh Nguyên Quân  
(VN) 
127D Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim, dịch vụ đào 

tạo dạy nghề như: chụp ảnh, quay phim. 
 
 

(210) 4-2012-16577 (220) 30.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.13 
(591) Tím, xanh lục, xanh hòa bình, xanh lá 

cây, vàng, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển N&G (N&G Corp)  (VN)
Tòa nhà N&G Corp, số 20, phố Mai Anh 
Tuấn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
705 

Nhóm 36: Tài chính, bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa nhà cho chuyên gia công nhân; lắp đặt máy móc, thiết bị 
cho nhà xưởng, trạm xử lý nước thải, hệ thống điện chiếu sáng cho khu công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hoá.  

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2012-16582 (220) 30.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Trắng, đen, xám 
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô, lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 

chắn hông va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khí động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; lưới tản nhiệt là bộ phận 
của động cơ gắn với thân xe ô tô; tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thống bảo vệ dạng 
các ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống 
dùng cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm thùng cho xe « 
tô; tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống 
xả khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ, lò xo treo dùng chỉ 
xe cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô, guốc phanh (guốc hãm) dùng 
cho xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe cộ; vành bánh xe; vỏ 
chụp ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng 
thanh) trên nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe; thung chứa hành lý trên nóc xe; bánh 
lái (vô lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động 
dùng cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cáp truyền động; cần điều khiển cấp truyền 
động (cần số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh 
(cần) chắn an toàn dùng cho xe cộ, đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng 
cho ô tô; đường gờ trang trí phía bên cạnh của xe ô tô; đường gờ trang trí phía sau của xe 
« tô, thanh chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ 
chân máy dùng cho ô tô tấm chắn nắng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc 
ngoài của bộ ly hợp, đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn 
dùng cho người ngồi ghế dùng trên xe cộ; xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe 
gắn máy, bánh xe gắn máy; gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe 
cộ; vỏ che mặt đồng hồ tốc độ; giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ 
dùng cho xe mô tô; vỏ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho 
xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ 
chân dùng cho xe mô tô; áo trùm bảo vệ dùng cho xe gắn máy; giá chở hàng phía sau 
dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn 
phía sau xe gắn máy; chân chống bên dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn 
máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn 
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máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh 
dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn 
bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền. 

 
 

(210) 4-2012-16584 (220) 30.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.4.8 
(731) Công ty cổ phần Tấn Phát 

Tâm Châu   (VN) 
Số nhà 487, đường Lê Duẩn, phường 
Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp fibrô- xi măng.  
 
 

(210) 4-2012-16615 (220) 30.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.6.3; 3.1.14; A3.1.24 
(731) ZHEJIANG HUILUN INFANT AND 

CHILD ARTICLES CO., LTD.  (CN) 
Floor 3, No.1 Sheng'an Road, Li'ao 
Town, Ou'hai District, Wenzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích trang điểm; chế phẩm để giặt; dầu gội đầu; 
mỹ phẩm; nước thơm để xức sau khi tắm; thuốc đánh răng. 

 

Nhóm 05: Giấy dùng cho cao dán mù tạt; sữa bột cho trẻ em; quần lót vệ sinh phụ nữ; 
khăn tã trẻ em (tã lót); bông vô trùng; miếng đệm chăm sóc ngực. 

 

Nhóm 10: Vật dụng để cạo lưỡi; thiết bị dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; đai lưng dùng 
cho sản phụ; thìa dùng để uống thuốc; vòng kích thích việc mọc răng; bình sữa cho trẻ em 
bú; núm vú giả cho trẻ em bú; bơm dùng để hút sữa mẹ; đai nịt bụng. 

 

Nhóm 11: Thiết bị tiệt trùng; bếp nấu; thiết bị chạy điện dùng để hâm nóng bình sữa; ấm 
đun nước dùng điện; thiết bị sấy khô đồ giặt dùng điện; máy sấy tóc (thiết bị sấy khô); vòi 
nước; buồng vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bộ lọc nước uống. 

 

Nhóm 12: ¤ tô; xe đạp; xe đẩy trẻ em; bộ ghế nệm cho xe cộ; ghế bảo hiểm cho trẻ em 
dùng trong xe cộ; mui xe đẩy trẻ em.  

 

Nhóm 21: Bát (bát to); chậu tắm cho trẻ em có thể mang đi được; bàn chải; đồ chứa đựng 
giữ nhiệt cho thực phẩm; bẫy côn trùng; gậy đập không dùng điện; ống hút để uống.  

 

Nhóm 25: Tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần áo bơi; đồ đội đầu; trang phục dệt kim; khăn 
quàng cổ, găng tay (trang phục); quần dài của trẻ em (trang phục); đồ đi ở chân.  
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(210) 4-2012-16671 (220) 31.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen nhạt 
(731) AP FINANCE INVESTMENT 

LIMITED  (HK) 
2nd Floor, Tien Chu Commercial 
Building, 173 - 174 Gloucester Road, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trực tuyến (thương mại điện tử) các sản phẩm: mỹ phẩm, chất 

bổ sung thực phẩm tốt cho sức khỏe có chứa thuốc, chất bổ sung thực phẩm tốt cho sức 
khỏe không chứa thuốc, chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm, quần áo, giày, túi, túi 
xách tay, và các sản phẩm bằng da khác, thực phẩm, đồ uống không có cồn, đồ uống có 
cồn, bánh kẹo, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm: mỹ phẩm, chất bổ sung 
thực phẩm tốt cho sức khỏe có chứa thuốc, chất bổ sung thực phẩm tốt cho sức khỏe 
không chứa thuốc, chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm, quần áo, giày, túi, túi xách 
tay, và các sản phẩm bằng da khác, thực phẩm, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, 
bánh kẹo, dịch vụ cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, chất bổ sung thực phẩm tốt 
cho sức khỏe có chứa thuốc, chất bổ sung thực phẩm tốt cho sức khỏe không chứa thuốc, 
chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm, quần áo, giày, túi, túi xách tay, và các sản phẩm 
bằng da khác, thực phẩm, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, bánh kẹo, dịch vụ bán 
lẻ tại trung tâm mua sắm các sản phẩm: mỹ phẩm, chất bổ sung thực phẩm tốt cho sức 
khỏe có chứa thuốc, chất bổ sung thực phẩm tốt cho sức khỏe không chứa thuốc, chất bổ 
sung dinh dưỡng cho thực phẩm, quần áo, giày, túi, túi xách tay, và các sản phẩm bằng da 
khác, thực phẩm, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, bánh kẹo, dịch vụ bán lẻ qua 
mạng máy tính toàn cầu các sản phẩm: mỹ phẩm, chất bổ sung thực phẩm tốt cho sức 
khỏe có chứa thuốc, chất bổ sung thực phẩm tốt cho sức khỏe không chứa thuốc, chất bổ 
sung dinh dưỡng cho thực phẩm, quần áo, giày, túi, túi xách tay, và các sản phẩm bằng da 
khác, thực phẩm, đồ uống không có cồn, dồ uống có cồn, bánh kẹo; dịch vụ xúc tiến bán 
buôn và bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, chất bổ sung thực phẩm tốt cho sức khỏe có chứa 
thuốc, chất bổ sung thực phẩm tốt cho sức khỏe không chứa thuốc, chất bổ sung dinh 
dưỡng cho thực phẩm, quần áo, giày, túi, túi xách tay, và các sản phẩm bằng da khác, thực 
phẩm, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, bánh kẹo; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; cung cấp dịch vụ trợ giúp kinh doanh trong việc điều 
hành và cấp quyền kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2012-16724 (220) 31.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.7; A26.4.6; 26.1.1; 26.1.5 
(731) NIPPON SUISAN KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nippon Suisan 
Kaisha, Ltd.)   (JP) 
6-2, Otemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ 
uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng thích hợp dùng trong y tế; thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh; nước trái cây cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 29: Chất chiết suất dạng lỏng chứa chiết xuất từ cá, sò, ốc và/hoặc động vật giáp 
xác, không dùng cho mục đích y tế; thanh thực phẩm ăn nhanh được chế biến trên cơ sở 
cá, sò, ốc và/hoặc động vật giáp xác, không dùng cho mục đích y tế; thanh thực phẩm ăn 
nhanh chứa dinh dưỡng cô đặc được chế biến trên cơ sở cá, sò, ốc và/ hoặc động vật giáp 
xác, không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống không cồn (nước giải khát) có chứa chiết xuất từ 
cá, sò, ốc và/hoặc động vật giáp xác, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống là chất lỏng 
giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua. 

 
 

(210) 4-2012-16725 (220) 31.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.5; 26.1.1; A26.4.6; 26.4.7 
(731) NIPPON SUISAN KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nippon Suisan 
Kaisha, Ltd.)   (JP) 
6-2, Otemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ 
uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng thích hợp dùng trong y tế; thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh; nước trái cây cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 29: Chất chiết suất dạng lỏng chứa chiết xuất từ cá, sò, ốc và/hoặc động vật giáp 
xác, không dùng cho mục đích y tế; thanh thực phẩm ăn nhanh được chế biến trên cơ sở 
cá, sò, ốc và/hoặc động vật giáp xác, không dùng cho mục đích y tế; thanh thực phẩm ăn 
nhanh chứa dinh dưỡng cô đặc được chế biến trên cơ sở cá, sò, ốc và/ hoặc động vật giáp 
xác, không dùng cho mục đích y tế; thịt lợn, cá (không còn sống); thịt gia cầm và thịt thú 
săn; chất chiết xuất từ thịt; trái cây và rau quả đã bảo quản, đông lạnh, khô và nấu chín; 
thạch hoa quả; mứt ướt; mứt quả (mứt ướt); trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và chất 
béo ăn được; mực nang (không còn sống); động vật giáp xác (không còn sống); thực 
phẩm đã chế biến làm bằng cá; sản phẩm thịt; thực phẩm đông lạnh được làm bằng cá, 
thịt, mực, động vật giáp xác, gia cầm hoặc thú săn; dưa muối chua; thực phẩm ăn nhanh 
đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo, khoai mì và cao lương; bột mì 
và chế phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt và bánh kẹo; kem lạnh ăn được; 
đường; mật ong; mật đường; men bia; bột nướng bánh; muối; mù tạt; giấm táo; xốt (đồ gia 
vị); gia vị; đá lạnh ăn được; mỳ; mỳ ống; bột gạo; bột ngô; bánh nướng thịt; bánh pi-za. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống trái cây và 
nước ép trái cây; xi-rô và chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; đồ uống không 
cồn (nước giải khát) có chứa chiết xuất từ cá, sò, ốc và/hoặc động vật giáp xác, không 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-16752 (220) 31.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 26.1.1; A25.3.15 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại ô tô Tân á  (VN) 
182A Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ôtô, xe máy, xe đạp và phụ tùng xe các loại.  
 
 

(210) 4-2012-16774 (220) 31.07.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2; 26.4.9; A26.4.6
(591) Trắng, đỏ, nâu, vàng 
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, New 
York 14213, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 30: Các thực phẩm là đồ khô dùng để làm bánh, cụ thể là bột nhào làm bánh gồm 
bột mỳ, đường hoặc chất thay thế đường, gia vị và/hoặc chất làm mặn dùng để làm bánh.  

 
 

(210) 4-2012-16833 (220) 01.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đại Phát Tài  
(VN) 
90/41 An Nhơn, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em (các loại cờ).  
 
 

(210) 4-2012-16841 (220) 19.03.2010 
(641) 4-2010-05462 (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25; 25.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thủ Đô   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Đại Phát, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy móc, vật tư, thiết bị công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hàng nội 
thất, ngoại thất, đồ gỗ gia dụng, vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng, thiết bị điện, hàng 
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điện tử, hàng điện lạnh, tin học, viễn thông; đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa; quảng cáo; 
các dịch vụ liên quan đến quảng cáo gồm: cho thuê không gian quảng cáo, tổ chức triển 
lãm nhằm mục đích thương mại quảng cáo, tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích 
thương mại quảng cáo; xuất nhập khẩu các sản phẩm kinh doanh của công ty; quảng cáo 
thương mại; buôn bán máy móc, thiết bị y tế; tư vấn lập hồ sơ mời thầu; quản lý dự án đầu 
tư xây dựng.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư xây dựng; kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực bất động sản; đầu 
tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, nhà chung cư cao tầng, văn phòng và nhà ở; tư 
vấn đầu tư.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở và các công trình giao thông, 
thủy lợi; giám sát thi công xây dựng loại công trình cấp thoát nước và xử lý chất thải, lĩnh 
vực chuyên môn giám sát xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt thiết bị cấp thoát nước; xây 
dựng lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. 

 
Nhóm 40: In. 

 
Nhóm 42: Thiết kế xây dựng công trình điện: đường dây và trạm biến áp từ 35KV trở 
xuống và hệ thống điều khiển điện công trình xây dựng, thiết kế công trình giao thông, 
thiết kế cầu cấp III, đường cấp II; thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại 
thất đối với công trình, xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao; thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế hạ 
tầng kỹ thuật đô thị; tư vấn thẩm định công trình. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện. 

 
 

(210) 4-2012-16871 (220) 01.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đại 
Thành   (VN) 
Số 4, cụm 8, phường Quán Trữ, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn chuyển mạch, biến đổi, điều chỉnh năng lượng 
điện, cụ thể là hộp tủ điện âm tường, để điện âm tường, phích cắm (tất cả đều bằng nhựa).  

 
 

(210) 4-2012-16875 (220) 01.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xám 
(731) Molecor TecnologÝa S.L.    (ES)

C/ Duero 34, 28840 Mejorada del 
Campo, Madrid, Spain  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Cao su, nhựa kết dùng để cách điện cho cáp ngầm, gôm, amiăng, mica và hàng 
hóa được làm từ những vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác; bán thành phẩm 
bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly; ống mềm phi 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-16884 (220) 01.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Trần Ngọc Toàn  (VN) 
Đội 5, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông 
Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-16885 (220) 01.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Trần Ngọc Toàn   (VN) 
Đội 5, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông 
Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-16886 (220) 01.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Trần Ngọc Toàn   (VN) 
Đội 5, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông 
Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-16887 (220) 01.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Trần Ngọc Toàn   (VN) 
Đội 5, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông 
Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-16888 (220) 01.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Trần Ngọc Toàn   (VN) 
Đội 5, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông 
Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 05: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-16924 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A5.11.2 
(591) Vàng chanh, nâu sôcôla, xanh lá cây, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh Nha Việt   (VN) 
Thôn Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Mạch nha làm thực phẩm cho người. 
 
 

(210) 4-2012-16929 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.2; 26.4.3; 25.5.1; 26.3.2 
(591) Xanh da trời, trắng, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nút Lý Minh  
(VN) 
Lô B4/II đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 26: Nút bấm; móc cài; ghim; kim (tất cả bằng kim loại, không phải kim loại quý và 
là phụ kiện của ngành may).  

 
 

(210) 4-2012-16941 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 3.7.9 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng nhạt, đen 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

Thanh Văn  (VN) 
Thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-16947 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
SEEN  (VN) 
Toà nhà SEEN, km13, đường 32, khu CN 
vừa và nhỏ Từ Liêm, xã Minh Khai, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Bơm phân phối nhiên liệu dùng cho trạm sửa chữa; bơm nhiên liệu tự động điều 
chỉnh; bơm xăng dầu cho trạm sửa chữa. 

 
Nhóm 09: Bảng thông báo điện tử; thiết bị đo xăng; cân. 

 
 

(210) 4-2012-16960 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MARK-STYLER Co., LTD.   (JP) 
5-19-15 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0012 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm (chế phẩm để vệ sinh thân thể); chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm và chế phẩm mỹ phẩm để chống nắng; chế phẩm trang 
điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc 
da toàn thân không chứa thuốc; gel tắm, không sử dụng trong y tế; nước thơm sử dụng khi 
tắm, không dùng trong y tế; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa 
khô và hương liệu (chất thơm); chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm đánh răng; lông 
mi giả; móng tay giả.  

 
Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; dây dùng 
cho kính đeo mắt; bao điện thoại di động; dây treo điện thoại di động; thiết bị ghi âm (âm 
thanh có thể tải xuống được); thiết bị ghi hình (hình có thể tải xuống được); xuất bản 
phẩm điện tử (có thể tải xuống được).   

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ túi); đồng 
hồ; dây đồng hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khóa 
có đính kèm đồ trang sức; đồ trang sức. 

 
Nhóm 18: Vali (hành lý); túi du lịch; «; « che nắng; túi xách tay; túi đựng hành lý; túi 
đựng quần áo dùng khi đi du lịch; hộp đựng mũ bằng da thuộc; ví đựng đồ trang điểm 
chưa có đồ bên trong; túi (ví) đựng đồ trang điểm; ba lô; cặp, túi (có dây đeo qua vai) 
dùng để đựng sách hoặc tài liệu; túi dùng ở bãi biển; túi mua hàng; túi đeo (thường đeo 
chéo qua vai); túi đựng đồ (không bao gồm các loại túi đựng đồ chỉ dùng một lần rồi bỏ 
đi); túi đeo vai; túi đeo hông (túi đeo ngang phần eo hoặc hông); cặp đựng giấy tờ hoặc tài 
liệu; túi (ví) nhỏ cầm tay hoặc đeo vai; túi xách tay cho phụ nữ; bao để móc chìa khóa; 
bao bằng da hoặc giả da để đựng các loại giấy tờ nhỏ như thẻ, vé, phiếu; ví đựng danh 
thiếp làm bằng da; ví đựng danh thiếp làm từ nguyên liệu giả da; quần áo cho vật nuôi 
trong nhà. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục thời trang); đồ đi chân (thời trang); đồ đội đầu; găng tay 
(trang phục); quần áo lót mặc bên trong; ca vát; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); áo 
choàng mặc sau khi tắm; quần áo thể thao; đồ đi chân dùng trong thể thao.  

 
Nhóm 26: Đồ trang trí tóc; lưới bao tóc; thanh hoặc que dùng để tạo kiểu tóc; tóc giả; bộ 
tóc giả, đăng ten (ren) bằng len; đồ để thêu trang trí; dải ruy băng đàn hồi (co giãn); dải 
viền đề trang trí cho quần áo; cúc (khuy); móc dùng cho mÒn, chăn, thảm; móc giầy; kẹp 
(không phải đồ trang sức kim loại quý); kim. 
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Nhóm 35: Dịch vụ thu thập hàng hóa (không bao gồm việc vận chuyển các loại hàng hóa 
này) từ các kênh phân phôi, kênh bán lẻ hoặc kênh bán sỉ, vì lợi ích của người khác, để 
khách hàng dễ dàng xem và mua các hàng hóa này; dịch vụ thu thập hàng hóa (không bao 
gồm việc vận chuyển các loại hàng hóa này) từ một trang web hàng hóa tổng hợp trên 
mạng viễn thông toàn cầu, vì lợi ích của người khác, để khách hàng dễ dàng xem và mua 
các hàng hóa này; dịch vụ bán lẻ kính đeo mắt và kính râm; dịch vụ bán lẻ đồ trang sức, 
đá quý, dụng cụ bấm giờ, đây đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ túi) và đồng 
hồ; dịch vụ bán lẻ túi xách; dịch vị cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ bán lẻ đồ trang trí 
tóc; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác); dịch vụ 
thúc đẩy bán hàng cho người khác (dịch vụ khuyến mãi); dịch vụ quản lý điều hành các 
công việc kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu (trưng 
bày) sản phẩm; quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ đề cập ở trên. 

 
 

(210) 4-2012-16963 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 2.9.1; A5.5.20; 26.1.2 
(731) Nha Hải Thanh  (VN) 

Thôn 1, Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ khiêu vũ; câu lạc bộ luyện tập yoga; câu lạc bộ thiền; câu lạc bộ cầu 

lông; câu lạc bộ võ thuật; thư viện sách.  
 
 

(210) 4-2012-16967 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.4; 7.11.1; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Việt Thanh  (VN) 
Số 81 C2, khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khai thác kim loại; dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công 

nghiệp; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy móc và thiết bị xây dựng dân dụng 
và công nghiệp; dịch vụ tư vấn trang trí nội thất; dịch vụ trang trí ngoại thất; dịch vụ tư 
vấn xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2012-16995 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Huynh Đệ  (VN) 
119 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng 
Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giáo dục, thể thao và giải trí; tổ chức hội thảo 

hội nghị; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức chiếu phim. 
 
 

(210) 4-2012-17001 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  

(US) 
100 Phoenix Avenue Enfield, CT 06082, 
United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-17002 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  
(US) 
100 Phoenix Avenue Enfield, CT 06082, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất thơm và nước thơm dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); nước hoa dùng sau khi 

cạo râu; dầu thơm dùng sau khi cạo râu.  
 

Nhóm 18: Túi thể thao; cặp da; ví đựng tiền; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp 
kinh doanh; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví để móc chìa khóa; bao để móc chìa khóa; 
túi xách tay bằng da; ví da; vali (hành lý); túi cầm tay cho phụ nữ; hộp đựng cà vạt bằng 
da; túi xách tay loại to; ô; ví bỏ túi; ba lô.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2012-17003 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.13.25; A5.1.6 
(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  

(US) 
100 Phoenix Avenue Enfield, CT 06082, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất thơm và nước thơm dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); nước hoa dùng sau khi 

cạo râu; dầu thơm dùng sau khi cạo râu.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ và phụ kiện chơi gôn, cụ thể là, bóng để chơi gôn, túi đựng vật dụng 
chơi gôn có hoặc không có bánh xe, vật chữ T để phát bóng gôn và vỏ bọc cho gậy đánh 
gôn; bài lá (trò chơi); bàn cờ trò chơi. 

 
 

(210) 4-2012-17004 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  
(US) 
100 Phoenix Avenue Enfield, CT 06082, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất thơm và nước thơm dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); nước hoa dùng sau khi 

cạo râu; dầu thơm dùng sau khi cạo râu.  
 

Nhóm 18: Túi thể thao; cặp da; ví đựng tiền; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp 
kinh doanh; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví để móc chìa khóa; bao để móc chìa khóa; 
túi xách tay bằng da; ví da; vali (hành lý); túi cầm tay cho phụ nữ; hộp đựng cà vạt bằng 
da; túi xách tay loại to; ô; ví bỏ túi; ba lô.  

 
 

(210) 4-2012-17005 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  
(US) 
100 Phoenix Avenue Enfield, CT 06082, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.   
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(210) 4-2012-17006 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  
(US) 
100 Phoenix Avenue Enfield, CT 06082, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất thơm và nước thơm dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); nước hoa dùng sau khi 
cạo râu; dầu thơm dùng sau khi cạo râu.   

 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm.  
 

Nhóm 14: Khuy măng sét; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ; móc chìa khóa 
làm bằng kim loại quý; đồ trang sức.  

 

Nhóm 18: Túi thể thao; cặp da; ví đựng tiền; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp 
kinh doanh; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví để móc chìa khóa; bao để móc chìa khóa; 
túi xách tay bằng da; ví da; vali (hành lý); túi cầm tay cho phụ nữ; hộp đựng cà vạt bằng 
da; túi xách tay loại to; ô; ví bỏ túi; ba lô.  

 

Nhóm 25: Dụng cụ và phụ kiện chơi gôn, cụ thể là, bóng để chơi gôn, túi đựng vật dụng 
chơi gôn có hoặc không có bánh xe, vật chữ T để phát bóng gôn và vỏ bọc cho gậy đánh 
gôn; bài lá (trò chơi); xúc xắc (trò chơi); bàn cờ trò chơi; trò chơi cờ.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước hoa, nước thơm, đồ đeo mắt, đồng hồ đeo tay, 
vali hành lý, sản phẩm làm bằng da thuộc, túi du lịch, quần áo, đồ đi ở chân, đồ thể thao, 
bộ đồ ăn, đồ đạc, bộ đồ giường, quà tặng, vải lanh và đồ trang sức; dịch vụ phân phối ban 
buôn nước hoa, nước thơm, đồ đeo mắt, đồng hồ đeo tay, vali hành lý, sản phẩm làm bằng 
da thuộc cụ thể là, túi, vali, ví đựng tiền, túi cầm tay của phụ nữ, bao để móc chìa khoá, 
cặp đựng giấy tờ, ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ tín dụng, cặp đựng hồ sơ, ví, hộp đựng 
cà vạt bằng da, cặp da, ví đựng hộ chiếu, túi du lịch, quần áo, đồ di ở chân, đồ thể thao, bộ 
đồ ăn, đồ đạc, bộ đồ giường, quà tặng, vải lanh và đồ trang sức; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến nước hoa, nước thơm, đồ đeo mắt, đồng hồ đeo tay, vali hành lý, sản phẩm làm 
bằng da thuộc, túi du lịch, quần áo, đồ đi ở chân, đồ thể thao, bộ đồ ăn, đồ đạc, bộ đồ 
giường, quà tặng, vải lanh và đồ trang sức; dịch vụ đặt hàng theo danh mục qua thư nước 
hoa, nước thơm, đồ đeo mắt, đồng hồ đeo tay, vali hành lý, sản phẩm làm bằng da thuộc, 
túi du lịch, quần áo, đồ đi ở chân, đồ thể thao, bộ đồ ăn, đồ đạc, bộ đồ giường, quà tặng, 
vải lanh và đồ trang sức.  

 
 

(210) 4-2012-17007 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  
(US) 
100 Phoenix Avenue Enfield, CT 06082, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất thơm và nước thơm dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); nước hoa dùng sau khi 
cạo râu; dầu thơm dùng sau khi cạo râu.    
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Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ và phụ kiện chơi gôn, cụ thể là, bóng để chơi gôn, túi đựng vật dụng 
chơi gôn có hoặc không có bánh xe, vật chữ T để phát bóng gôn và vỏ bọc cho gậy đánh 
gôn; bài lá (trò chơi); xúc xắc (trò chơi); bàn cờ trò chơi; trò chơi cờ.   

 
 

(210) 4-2012-17008 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  
(US) 
100 Phoenix Avenue Enfield, CT 06082, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất thơm và nước thơm dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); nước hoa dùng sau khi 

cạo râu; dầu thơm dùng sau khi cạo râu.    
 
 

(210) 4-2012-17009 (220) 02.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.8; A3.1.24; A9.9.7 (540) 

  

(731) BROOKS BROTHERS GROUP, INC.  
(US) 
100 Phoenix Avenue Enfield, CT 06082, 
United States of America  

 
(511)   Nhóm 18: Túi thể thao; cặp da; ví đựng tiền; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hộp đựng danh 

thiếp kinh doanh; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví để móc chìa khóa; bao để móc chìa 
khóa; túi xách tay bằng da; ví da; vali [hành lý]; túi cầm tay cho phụ nữ; hộp đựng cà vat; 
túi xách tay loại to; ô; ví bỏ túi; ba lô.  

 
Nhóm 25: Giày; giày cao cổ; dép di trong nhà.  

 
 

(210) 4-2012-17060 (220) 03.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư, kỹ 
thuật và thương mại KALISTA 
(KALISTA INVESTMENT, 
ENGINEERING AND TRADING 
JOINT STOCK COMPANY)  (VN) 
Số 4, ngách 44/3 Hàm Tử Quan, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và nghiên cứu thị trường; mua, bán buôn và bán lẻ vải, hàng may 
sẵn, giày dép, hàng da và giả da (giầy dép, túi xách, cặp, vali, quần áo), nước hoa, mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi, thiết bị 
nhà bếp, quạt điện, điều hoà không khí, thiết bị thông gió, máy bơm nước), giường, tủ, tủ 
bếp, bàn ghế và đồ nội thất (đồ trang trí nội thất, gương, đồ gỗ: bàn ghế, giường, tủ, tủ 
bếp), đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình bao gồm cả dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng 
nhà bếp, đồ gốm, sứ, thủy tinh; bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức, trò 
chơi, đồ chơi, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm: vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, thảm, 
đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị đồ 
dùng gia đình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế và thiết kế trang trí nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2012-17125 (220) 03.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.21; 4.5.13; 4.5.14; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thế giới Trực 

tuyến   (VN) 
Tòa nhà SBI, đường số 3, khu công viên 
phần mềm Quang Trung, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ truyền tin nhắn có 

hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ nhắn tin bằng điện thoại di động.  
 
 

(210) 4-2012-17129 (220) 03.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh tím than, đỏ, đen, trắng 
(731) Huỳnh Thanh Việt  (VN) 

Sạp 148, chợ Vật Tư, quận 5, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vòng đệm nhớt, phốt chặn dầu, ron chặn dầu, thiết bị điện công 

nghiệp (cụ thể là: dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, phích cắm điện, đồng hồ đo điện, 
cầu dao điện, máy biến thế). 
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(210) 4-2012-17140 (220) 06.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, xám, đen 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Đinh Đan  (VN) 

27/17 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo. 
 
 

(210) 4-2012-17160 (220) 06.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 

CORP.   (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền Trung Quốc; thuốc tây; dược phẩm dùng cho người; chế 
phẩm vitamin; chế phẩm dùng cho mục đích thử nghiệm trong y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; nước cốt gà (thực phẩm chức năng); dầu gan cá moruy; chất bổ sung thảo dược; 
vitamin tổng hợp sử dụng như là chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung thay thế bữa ăn 
dinh dưỡng; chế phẩm vệ sinh môi trường dùng cho mục đích y tế; mặt nạ vệ sinh; băng 
vệ sinh; vật liệu để hàn răng; dung dịch bảo vệ kính áp tròng; dược phẩm dùng trong thú 
y; chế phẩm tắm rửa động vật; sữa bột cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
trẻ em; hộp đựng thuốc có thuốc bên trong; chế phẩm làm tươi mát bầu không khí (chế 
phẩm làm trong sạch không khí); nhẫn đeo ngón tay dùng cho mục đích y tế; tã dùng cho 
người không kiểm soát được; quần lót dùng trong khi kinh nguyệt; miếng đệm bảo vệ ngực. 

 
 

(210) 4-2012-17240 (220) 06.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) YEOLGOO CO., LTD.   (KR) 
317-18 Seongsu 2-ga 3-dong, 
Seongdong-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 14: Hộp đựng đồ trang sức; đồ trang trí giày (bằng kim loại quý); vòng đeo chìa 
khóa (bằng kim loại quý); đồng hồ; đồ trang sức; vật mẫu làm bằng kim loại quý như 
trang sức mẫu làm bằng kim loại quý; chuỗi hạt (đồ trang sức); trâm gài đầu (đồ trang 
sức); phụ kiện của đồ trang sức; nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ trang trí cho mắt cá 
chân (đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); hoa tai; mặt dây chuyền 
(đồ trang sức, đồ kim hoàn). 
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(210) 4-2012-17246 (220) 06.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(731) PROVENT HOLDINGS LIMITED (VG) 

Akara Building, 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc chơi đánh bạc; dịch vụ cung cấp trò chơi cho mục 

đích giải trí; dịch vụ tổ chức cá cược cho các cuộc đua ngựa; cung cấp dịch vụ giải trí 
thông qua các máy trò chơi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức quay giải xổ số; cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử thông qua internet; dịch vụ cung cấp các trò chơi trên mạng máy tính toàn 
cầu (không tải xuống được); dịch vụ cung cấp các trò chơi trên hệ thống máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-17248 (220) 06.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(731) PROVENT HOLDINGS LIMITED (VG) 

Akara Building, 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc chơi đánh bạc; dịch vụ cung cấp trò chơi cho mục 

đích giải trí; dịch vụ tổ chức cá cược cho các cuộc đua ngựa; cung cấp dịch vụ giải trí 
thông qua các máy trò chơi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức quay giải xổ số; cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử thông qua internet; dịch vụ cung cấp các trò chơi trên mạng máy tính toàn 
cầu (không tải xuống được); dịch vụ cung cấp các trò chơi trên hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-17249 (220) 06.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 24.15.21; 1.15.21 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) PROVENT HOLDINGS LIMITED (VG) 

Akara Building, 24 De Castro Street, 
Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc chơi đánh bạc; dịch vụ cung cấp trò chơi cho mục 

đích giải trí; dịch vụ tổ chức cá cược cho các cuộc đua ngựa; cung cấp dịch vụ giải trí 
thông qua các máy trò chơi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
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được); xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; tổ chức quay giải xổ số; cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử thông qua internet; dịch vụ cung cấp các trò chơi trên mạng máy tính toàn 
cầu (không tải xuống được); dịch vụ cung cấp các trò chơi trên hệ thống máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-17288 (220) 07.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Tấn 
Phát  (VN) 
Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khu nghỉ mát ven biển. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành theo 
hợp đồng; quản lý điều hành tua du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao trên biển. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-17314 (220) 07.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 85/561,946 06.03.2012 US 

(731) GRADUATE MANAGEMENT 
ADMISSION COUNCIL   (US) 
Suite 300 11921 Freedom Drive, Reston, 
Virginia 20190, United States  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được, cụ thể là bộ các chương trình đào 
tạo để trợ giúp các sinh viên trước khi vào học chương trình quản lý trong việc tìm hiểu 
các môn học kế toán, tài chính, kỹ năng định lượng, và thống kê. 

 
 

(210) 4-2012-17315 (220) 07.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thịnh Vượng 
TVT   (VN) 
Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, 
tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt; các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà 
cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, các dịch vụ về các công việc 
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chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng như công việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống; 
thợ đặt hệ thống sưởi hoặc thợ lợp nhà; các dịch vụ phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như 
giám sát (kiểm tra) dự án xây dựng; các dịch vụ gồm thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng 
bất kỳ một đối tượng nào về trạng thái tốt sau khi hao mòn; thiệt hại hư hỏng hay bị phá 
huỷ một phần (phục hồi một toà nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở nên thiếu 
hoàn thiện và phải phục hồi về trạng thái ban đầu của nó).  

 
 

(210) 4-2012-17358 (220) 07.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Hộ kinh doanh Hồng Phúc Thọ  
(VN) 
93C Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 20: áo quan (quan tài). 
 

Nhóm 45: Dịch vụ mai táng.  
 
 

(210) 4-2012-17382 (220) 07.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.12; 1.15.9; 25.1.6 
(731) MEGUIAR'S, INC.   (US) 

17991 Mitchell South, Irivine, California 
92614, U.S.A 

(540) 

   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất tháo khuôn đúc có chất nền là nước và dung môi được dùng để sản xuất 
chất dẻo dạng đúc sẵn, sợi thủy tinh và các sản phẩm được đúc sẵn không làm bằng kim 
loại.  

 

Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc bề mặt và nội thất cho phương tiện đi lại bằng đường thủy, 
đường bộ và đường không, cụ thể là: chất làm bóng, chế phẩm rửa sạch, sáp đánh bóng, 
chất điều hòa [để rửa sạch bề mặt], chế phẩm làm sạch, chất bảo vệ (dạng chế phẩm đánh 
bóng tạo độ bóng sáng và bảo vệ khỏi tia cực tím - UV), chế phẩm tẩy sạch và loại bỏ 
sơn, chế phẩm tẩy sạch gỉ, và chế phẩm tẩy nhờn [không dùng cho quá trình sản xuất].   

 

Nhóm 17: Màng mỏng (phim) và vật liệu dạng tấm bằng chất dẻo để che phủ bề mặt xe 
cộ; màng mỏng (phim) tối màu dán kính cửa sổ xe ô tô.   

 

Nhóm 21: Sản phẩm làm sạch, đánh bóng bằng vải mềm, cọ rửa, và đánh bóng dùng cho 
phương tiện đi lại trên bộ, bằng đường thủy và đường không, cụ thể là: miếng đệm, giẻ 
lau, vải để cọ sạch, găng tay làm sạch, miếng bọt biển, tất cả đều là vật dụng dùng để 
đánh bóng, đánh bóng bằng vải mềm và dùng khi lau và cọ rửa (và để bôi chế phẩm/chất 
làm bóng/làm sạch và cọ rửa), bàn chải cọ rửa và xô đựng bằng chất dẻo.  
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(210) 4-2012-17383 (220) 07.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; A1.1.12; 26.1.1; 26.15.15 
(731) MEGUIAR'S, INC.   (US) 

17991 Mitchell South, Irivine, California 
92614, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất tháo khuôn đúc có chất nền là nước và dung môi được dùng để sản xuất chất 
dẻo dạng đúc sẵn, sợi thủy tinh và các sản phẩm được đúc sẵn không làm bằng kim loại. 

 

Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc bề mặt và nội thất cho phương tiện đi lại bằng đường thủy, 
đường bộ và đường không, cụ thể là: chất làm bóng, chế phẩm rửa sạch, sáp đánh bóng, 
chất điều hòa [để rửa sạch bề mặt], chế phẩm làm sạch, chất bảo vệ (dạng chế phẩm đánh 
bóng tạo độ bóng sáng và bảo vệ khỏi tia cực tím - UV), chế phẩm tẩy sạch và loại bỏ 
sơn, chế phẩm tẩy sạch gỉ, và chế phẩm tẩy nhờn [không dùng cho quá trình sản xuất].  

 

Nhóm 17: Màng mỏng (phim) và vật liệu dạng tấm bằng chất dẻo để che phủ bề mặt xe 
cộ; màng mỏng (phim) tối màu dán kính cửa sổ xe ô tô. 

 

Nhóm 21: Sản phẩm làm sạch, đánh bóng bằng vải mềm, cọ rửa, và đánh bóng dùng cho 
phương tiện đi lại trên bộ, bằng đường thủy và đường không, cụ thể là: miếng đệm, giẻ 
lau, vải để cọ sạch, găng tay làm sạch, miếng bọt biển, tất cả đều là vật dụng dùng để 
đánh bóng, đánh bóng bằng vải mềm và dùng khi lau và cọ rửa (và để bôi chế phẩm/chất 
làm bóng/làm sạch và cọ rửa), bàn chải cọ rửa và xô đựng bằng chất dẻo. 

 
 

(210) 4-2012-17414 (220) 08.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 85/546435 17.02.2012 US 

(731) QUALCOMM INCORPORATED   (US) 
5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121-1714, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi viđêô (được ghi sẵn); chương trình trò chơi máy tính (được 
ghi sẵn), phần mềm trò chơi điện tử có thể tải về cho các thiết bị cầm tay, cho điện thoại 
di động, cho máy vi tính và cho máy tính bảng. 

 

(210) 4-2012-17422 (220) 08.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Minh 
Thành  (VN) 
D1 số 1 khu tập thể đoàn 5, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường.  
 
 

(210) 4-2012-17445 (220) 08.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đen, xanh lá đậm (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ quảng 
cáo Hoàng Kim   (VN) 
85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch, hoạt động văn phòng, bao 

gồm: tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích 
của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hoá này, các dịch vụ này có thể được cung 
cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô 
hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các chương 
trình mua bán trên tivi; các dịch vụ gồm việc đang ký, sao chép, soạn thảo, sưu tập, 
chuyển giao hạơc hệ thống hoá các thông báo và đăng ký dạng văn bản, cũng như việc 
sưu tập các số liệu toán học hay thống kê; các dịch của các hãng quảng cáo và các dịch vụ 
như phát hành các tờ quảng cáo, trực tiếp hay qua bưu điện, phát hành các mẫu hàng, 
nhóm này có thể liên quan đến việc quảng cáo những dịch vụ khác như các dịch vụ liên 
quan đến việc vay vốn của ngân hàng hoặc quảng cáo bằng đài phát thanh.  

 
 

(210) 4-2012-17479 (220) 08.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) FAMILYMART CO., LTD.  (JP) 
1-1, Higashi-ikebukuro 3-chome, 
Toshima-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học 

[không dùng trong y tế hoặc thú y]; hoá chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và 
lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; phân bón; mát tít để xử lý bề mặt; 
cung ứng cho ngành nhiếp ảnh, cụ thể là phim chụp ảnh (nhạy sáng, chưa lộ sáng), thuốc 
hiện ảnh thuốc tráng phim ảnh, nhũ tương ảnh, giấy ảnh, chất nhạy sáng dùng cho nhiếp 
ảnh, chế phẩm hoá học dùng cho nhiếp ảnh, chất khử dùng cho nhiếp ảnh; chất làm ngọt 
nhân tạo [chế phẩm hoá học]; chất dẻo chưa xử lý [chất dẻo dạng thô].  

 
Nhóm 02: Nhựa thơm Canada; nhựa copan; nhựa trắc bách diệp dùng để làm véc ni; dầu 
thông dùng để bảo quản gỗ; dầu thông chống gỉ, sen-lắc (nhựa cây dùng làm véc ni); nhựa 
dama (loại nhựa giống nhựa copan được lấy từ cây thuộc họ dipterocarpaceous, dùng làm 
vecni); chất cắn màu, chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống gỉ; mát tít [nhựa tự 
nhiên]; nhựa thông; chất bảo quản gỗ; chất nhuộm; chất màu; sơn; mực in; thuốc màu [để 
vẽ tranh]; mỡ chống gỉ, kim loại dạng lá hoặc bột dùng cho hoạ sỹ, người làm nghề trang 
trí, người làm nghề in và nghệ sỹ.  
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Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện cho mục đích gia dụng; chất tẩy nhờn cho mục đích 
gia dụng; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại; benzin để tẩy vết bẩn; chất làm mềm vải 
dùng để giặt; chế phẩm để giặt; chất dính dùng để gắn tóc giả; hồ bột để giặt là; gelatin từ 
rong biển dùng để giặt [funori] ; chất dính dùng để gắn lông mi giả; chế phẩm làm thơm 
mát hơi thở; chất khử mùi dùng cho động vật; kem đánh giày và giày cao cổ; xi đen đánh 
giày [chế phẩm làm bóng giày], xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản 
xuất và không dùng cho mục đích y tế; thuốc đánh răng; mỹ phẩm và chế phẩm trang 
điểm; móng tay chân giả; lông mi giả.  

 

Nhóm 04: Dầu nhờn đặc; mỡ dùng cho giày và giày cao cổ; dầu và mỡ để bảo quản da 
thuộc, đồ da; nhiên liệu; sáp [nguyên liệu thô]; bấc đèn; nến.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm và chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích 
y tế; giấy dầu dùng cho mục đích y tế; khẩu trang vệ sinh dùng cho mục đích y tế; viên 
nhện để bọc thuốc (miếng mỏng làm bằng bột ẩm dùng để bọc thuốc bột để uống); gạc để 
băng bó; bao con nhộng rỗng dùng cho dược phẩm; miếng che mắt khi bị thương cho mục 
đích y tế; băng tai (băng cuốn vùng tai bị tổn thương); băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng 
nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút; cao dán; 
băng dùng để băng bó; colođion dùng cho mục đích dược phẩm; miếng đệm chăm sóc 
ngực; vật liệu để in dấu răng; tã lót [tã trẻ em]; quần đóng tã [tã trẻ em]; sữa bột cho em 
bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người, đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống cho em bé; thực phẩm cho em bé; 
prôtein dùng làm thức ăn cho người.  

 

Nhóm 08: Nhíp; bàn là điện; dao cạo dùng điện và kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân 
dùng điện; dụng cụ cầm tay có lưỡi sắc hoặc mũi nhọn; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ 
công, dụng cụ cắt lát trứng [không dùng điện]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ bào của 
Nhật không dùng điện để bào thịt của khối/miếng cá ngừ [bào katsuo-bushi]; dụng cụ mở 
hộp [không dùng điện]; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch; thìa; dụng cụ thái lát pho mát [không 
dùng điện]; dụng cụ cắt bánh pizza [không dùng điện] ; dĩa [bộ đồ ăn]; hộp dao cạo [hộp 
không]; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; dụng cụ uốn lông mi; bộ dụng cụ cắt, sửa 
móng tay. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; máy quay phim, thiết bị biên tập cho phim điện 
ảnh, phim điện ảnh [đã phơi sáng]; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ đo; 
thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế; pin mặt trời; pin và ắc quy điện; dây 
và cáp điện; thiết bị và dụng cụ viễn thông bao gồm cả thiết bị truyền phát [viễn thông], 
bộ thiết bị truyền phát [viễn thông], thiết bị viễn thông di động, thiết bị mạng viễn thông, 
máy fax; máy và thiết bị điện tử, cụ thể là nhật ký điện tử, bảng thông báo điện tử, bút 
điện tử [thiết bị hiển thị], thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, thiết bị chỉ hướng điện tử có 
phát sáng, thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử và các phụ kiện đi kèm; kính đeo mắt [kính 
mắt và kính bảo hộ]; chương trình trò chơi dành cho máy chơi trò chơi viđêô gia đình; 
mạch điện tử và đĩa CD chứa dữ liệu chỉ đọc (CD-ROM) ghi sẵn chương trình trò chơi 
cầm tay dùng với màn hình tinh thể lỏng; máy quay đĩa; tệp tin âm nhạc có thể tải xuống; 
tệp tin hình ảnh có thể tải xuống; đĩa và băng vi-đê-ô ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có 
thể tải xuống. 

 
Nhóm 10: Núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; gối có túi đá chườm [cho mục đích y tế]; 
băng hỗ trợ hình tam giác; băng hỗ trợ cho việc băng bó; chỉ cat-gut dùng trong phẫu 
thuật; bình để cho em bé hoặc người bệnh ăn có vòi dài và uốn cong lên [cho mục đích y 
tế]; ống pipet [ống nhỏ giọt có vạch đo dung lượng dùng cho mục đích y tế]; núm vú giả; 
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túi đá chườm cho mục đích y tế; đai giữ túi đá chườm cho mục đích y tế, bình sữa cho trẻ 
em bú; phích giữ nhiệt (dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng); gạc bằng bông cho mục đích 
y tế; găng bảo vệ ngón tay [cho mục đích y tế]; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất; 
nút bịt lỗ tai [dụng cụ bảo vệ tai] ; nút bịt lỗ tai để bảo vệ tai khỏi tiếng ồn; thiết bị và 
dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp dùng điện cho mục đích gia dụng; lọ [ống] đựng nước tiểu 
để xét nghiệm cho mục đích y tế]; bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; dụng cụ lấy ráy tai.  

 
Nhóm 11: Đèn điện và các thiết bị chiếu sáng khác, thiết bị điện nhiệt gia dụng cụ thể là 
lò, lò đốt, thiết bị nấu bếp [lò], kiềng bếp, vỉ nướng [thiết bị nấu nướng], lò nướng; dụng 
cụ nấu nướng dùng điện; bồn rửa dùng trong nhà bếp; tủ ướp lạnh [cho mục đích gia 
dụng, không mang đi được], tủ lạnh làm đá [cho mục đích gia dụng]; thiết bị lọc nước 
máy gia dụng; túi sưởi ấm hoặc làm mát cơ thể (có chứa hóa chất bên trong để sử dụng 
ngay khi cần).  

 
Nhóm 12: Chuông chống trộm dùng cho xe cộ; ô tô và các phụ kiện và phụ tùng đi kèm; 
xe có động cơ hai bánh, xe đạp và các phụ kiện và phụ tùng đi kèm; miếng vá bằng cao su 
có chất dính để sửa chữa săm và lốp xe. 

 
Nhóm 14: Đá quý và đá quý giả dạng thô và bán thành phẩm; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ 
trang giả rẻ tiền]; hộp đựng đồ trang sức; cúp bằng kim loại quý [cúp trao giải thưởng]; 
phần thưởng về chiến tích có hình dáng như cái khiên bằng kim loại quý; đồ trang sức cá 
nhân bằng kim loại quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; đông hồ và đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 16: Hồ dán và chất dính cho mục đích văn phòng và gia dụng; máy in địa chỉ; ruy 
băng mực; máy dán tem tự động cho văn phòng; ghim dập dùng điện cho văn phòng; máy 
dán phong bì cho văn phòng; máy hủy tem cho văn phòng; dụng cụ vẽ; máy đánh chữ; 
máy đánh chữ chi phiếu; máy in rô-nê-ô; thiết bị sao chép địa hình; máy huỷ giấy [sử 
dụng cho văn phòng]; máy đóng dấu dùng cho văn phòng; thiết bị sao chép quay tròn; đồ 
chứa đựng bằng giấy để bao gói; túi [bao nhỏ] bằng chất dẻo, dùng để bao gói; màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm cho mục đích gia dụng; túi rác bằng giấy 
[cho mục đích gia đụng]; túi rác bằng chất dẻo [cho mục đích gia dụng]; khăn vệ sinh để 
lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng giấy; khăn tay 
bỏ túi bằng giấy; giấy và bìa cứng; văn phòng phẩm; ấn phẩm. 

 
Nhóm 18: Đồ chứa đựng bằng da để bao gói trong công nghiệp; quần áo cho vật nuôi 
trong nhà; túi xách các loại; túi xách nhỏ các loại; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên 
trong]; ô và các bộ phận của nó cụ thể là tay cầm của ô, vòng của ô, cán ô; gậy chống; ba 
toong; bộ phận bằng kim loại của ba toong và gậy chống; tay nắm ba toong và gậy chống. 

 
Nhóm 20: Phụ kiện của rèm cụ thể là vật dụng giữ rèm không bằng vật liệu dệt, móc rèm, 
thanh ray cho rèm, vòng treo rèm, thanh treo rèm, con lăn cho rèm, cái móc màn; chốt 
rèm bằng chất dẻo thay thế cho kim loại; đinh, nêm, đai ốc, đinh vít, đinh đầu bẹt, chốt, 
đinh tán, và bánh xe nhỏ của đồ đạc [tất cả không bằng kim loại] ; vòng đệm [không bằng 
kim loại, cao su hoặc sợi lưu hóa] ; nệm nhỏ [đồ đạc] ; nệm nhỏ để ngồi trên sàn của Nhật 
[zabuton]; gối; đệm; quạt cầm tay dạng phẳng; quạt gấp cầm tay; rổ dùng đi chợ; đồ đạc 
trong nhà; dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức nghi lễ, cụ thể là quan tài, bình đựng tro hỏa 
táng, bục giảng kinh; gương bỏ túi; bao đựng gương bỏ túi; kệ bếp; đệm kiểu Nhật 
[futon]. 

 
Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa [chỉ tơ dùng trong nha khoa]; dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ 
dùng để vệ sinh; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị nhà bếp bao gồm cả dụng 
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cụ nhà bếp, dụng cụ cho mục đích gia dụng, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; dụng cụ 
lau chùi vận hành bằng tay dụng cụ để giặt cụ thể là ván để giặt, vải để làm sạch sàn nhà, 
giàn phơi đồ đã giặt; đồ dùng để chải; đót giầy; vải mềm để đánh bóng giày; dụng cụ 
đánh bóng giày nhỏ gọn, cầm tay; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]. 

 
Nhóm 23: Chỉ và sợi [dùng trong ngành dệt].  

 
Nhóm 24: Vật dụng cá nhân bằng vải dệt, cụ thể là khăn mặt hoặc khăn tắm, khăn tay bỏ 
túi, vải để bọc kiều Nhật; màn chống muỗi, khăn phủ giường [vải dệt] ; chăn bông; vỏ 
đệm futon của Nhật và vỏ chăn bông [bằng vải lanh] ; vải bọc đệm futon của Nhật [đệm 
không] ; áo gối [vỏ gối] ; chăn; khăn ăn bằng vải; khăn lau bát [không bằng giấy]; cái phủ 
bệ xí bằng vải dệt; vỏ bọc cho ghế ngồi bằng vải [không dùng cho xe cộ]; tấm trướng treo 
tường bằng vải; rèm bằng vải hoặc chất dẻo; khăn trải bân [không bằng giấy]; màn rủ xếp 
nếp [mành rủ].  

 
Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần, tất, cạp 
(của quần hoặc váy); thắt lưng cho trang phục; đồ đi chân (không phải giày cao cổ dùng 
trong thể thao); trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; quần áo thể thao; giày cao cổ 
dùng trong thể thao. 

 
Nhóm 26: Kim; dải vải để trang trí quần áo [bán thành phẩm]; ruy băng [đồ may vá]; huy 
hiệu để đeo [không bằng kim loại quý]; khóa cài dùng cho trang phục [khóa cài quần áo]; 
huy hiệu cho trang phục [không bằng kim loại quý]; ghim cài dùng cho trang phục; ghim 
cài của Nhật đặc biệt [obi-dome] chỉ dùng cho khăn rộng thắt ngang bụng; ghim cài mũ 
[không bằng kim loại quý]; hình dán trang trí cho áo khoác; băng đeo tay; đồ trang trí tóc; 
khuy các loại; đồ trang trí cho giày [không bằng kim loại quý]; lỗ xô dây giày; dây giày; 
móc cài bằng kim loại cho giày và giày cao cổ. 

 
Nhóm 28: Sáp bôi cho van trượt tuyết; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi; búp bê; cờ 
vây; cờ tưởng Nhật Bản [trò chơi Shogi]; bộ bài lá của Nhật [Utagaruta]; xúc xắc; trò chơi 
xúc xắc của Nhật [Sugoroku]; cốc chơi xúc xắc; trò chơi cờ Dame của Nhật; trò chơi cờ; 
cờ Dame [bộ cờ] ; thiết bị để làm ảo thuật; cờ đôminô; bài lá; bộ bài lá của Nhật 
[Hanafuda]; bài mạt chược; thiết bị thể thao, cụ thể là gậy cho trò chơi, quả tạ tập thể dục, 
găng tay chơi bóng chày, găng tay chơi gôn, diều, vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể 
thao), đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao), quả 
bóng hơi để chơi, bể bơi (đồ chơi), vợt, ván trượt; đồ câu cá, dụng cụ bắt côn trùng, cụ thể 
là lưới bắt côn trùng [lưới bắt bướm], hộp cho người sưu tập côn trùng, hộp đựng đồ sư 
tập, ống thủy tinh gây ngạt [để giết côn trùng bắt được], lọ đựng chất độc [để giết côn 
trùng bắt được. 

 
Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn; sản phẩm sữa; thịt; trtmg; động vật dưới nước ăn được 
còn tươi được làm lạnh hoặc đông lạnh (không còn sống); rau đông lạnh; trái cây đông 
lạnh; sản phẩm thịt đã chế biến; hải sản đã chế biến; rau và trái cây đã chế biến; miếng 
đậu phụ rán của Nhật [Abura-age] , miếng đậu phụ ướp lạnh và làm khô của Nhật [Kohri-
dofu]; thạch cho thực phẩm của Nhật làm từ rễ cây xương rồng lưỡi quỷ [Konnyaku] ; sữa 
đậu nành [thay thế sữa] ; đậu phụ; đậu nành đã được lên men của Nhật [Natto] ; thịt bò 
hầm của Nhật [Oden đã nấu chín]; gâ rán; trứng đã chế biến; hỗn hợp xúp với thịt hầm và 
cà ri; thịt quả táo tía đã sấy khô để rắc vào gạo trong môi trường nước nóng của Nhật 
[Ochazuke-nori], món ăn phụ (ăn kèm) làm từ đậu nành đã được lên men của Nhật 
[Name-mono]. 
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Nhóm 30: Chè; cà phê và ca cao; đá nước; bánh kẹo, bánh mỳ và bánh bao nhỏ; bánh 
xăng đuých; bánh bao hấp nhân thịt xay [bánh màn thầu của Trung quốc; bánh ham bơ gơ 
[bánh xăng đuých]; bánh pizza; xúc xích nóng kẹp vào bánh mỳ [hot dog - bánh xăng 
đuých]; bánh nướng thịt; gia vị ở dạng hạt nhỏ hoặc bột; gia vị; hỗn hợp kem; hỗn hợp 
kem trái cây (đá lạnh); cà phê chưa rang [chưa xử lý]; chế phẩm ngũ cốc; bánh bao có 
nhân kiểu Trung Quốc [Gyoza, đã nấu chín]; bánh bao hấp kiểu Trung Quốc xíu mại, đã 
nấu chín]; món sushi (cơm cuốn của Nhật), bạch tuộc viên nhỏ tẩm bột rán của Nhật 
[Takoyaki]; cơm hộp [chuẩn bị sẵn để ăn trưa]; bánh bao kiểu ý; bột men; gạo ủ mạch nha 
lên men của Nhật [Koji]; nấm men; bột nở; hỗn hợp bánh kẹo ăn ngay; nước xốt mỳ ống; 
sản phẩm phụ của gạo làm thực phẩm [cặn rượu Sakê]; thóc đã xát vỏ; cháo yến mạch đã 
xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ, bột mỳ dùng cho thực phẩm; gia vị của Nhật để trộn rắc lên 
cơm hoặc cháo [Furi-kake]. 

 

Nhóm 31: Động vật dưới nước ăn được [còn sống]; rong biển ăn được; rau [tươi]; quả 
[tươi]; hạt kê đuôi cáo [chưa xử lý]; kê Proso [kê Châu âu, chưa xử lý]; hạt vừng [chưa xử 
lý]; kiều mạch [chưa xử ly]; hạt ngũ cốc [hạt chưa xử lý]; kê Bamyard của Nhật [chưa xử 
lý]; lúa mì, lúa mạch và yến mạch [chưa xử lý], thóc chưa xử lý; cây lúa miến [chưa xử 
lý]; thức ăn cho súc vật; cây; cỏ, thảm cỏ [tự nhiên]; hoa khô dùng để trang trí; cây giống; 
cây non; hoa [tự nhiên]; bãi cỏ; cây con trồng trong chậu để làm cảnh [bonsai]; đậu tươi.  

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống có gaz [nước giải khát]; nước ép trái cây; nước ép rau [đồ uống]; 
chất chiết xuất từ cây hoa bia để làm bia; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi 
làm đông sữa chua.  

 

Nhóm 33: Rượu kiểu Nhật [rượu thường]; rượu kiểu Phương Tây [rượu Tây - rượu 
thường]; đồ uống từ trái cây có cồn; đồ uống trên cơ sở rượu sô-chu của Nhật [Chuhai]; 
rượu kiểu Trung Quốc [rượu thường]; rượu mùi có pha hương vị. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể là gạt tàn cho người hút thuốc, 
bật lửa cho người hút thuốc; diêm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và rao hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh 
doanh; phân tích hoặc nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về doanh số bán hàng; 
quản lý kinh doanh; lập các báo cáo thống kê kế toán, dịch vụ đặt mua báo [cho người 
khác]; hoạt động văn phòng, cụ thể là nộp các tài liệu hoặc băng từ tính; dịch vụ bán buôn 
hoặc bán lẻ các sản phẩm sau: hàng hóa trong các lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ 
uống, vâ đồ dùng sinh hoạt, bao gồm tất cả các sản phẩm thuộc loại này, vải và bộ đồ 
giường, quần áo, đồ đi chân, túi và túi nhỏ, vật dụng cá nhân, thực phẩm và đồ uống, 
rượu, thịt, hải sản, rau và trái cây, bánh kẹo, bánh mỳ và bánh bao, gạo và ngũ cốc, sữa, 
đồ uống có gaz [nước giải khát] và đồ uống làm từ nước ép trái cây không chứa cồn, chè, 
cà phê và ca cao, thực phẩm đã chế biến, xe đạp, nội thất, phụ kiện cho đồ gỗ, đồ nghi lễ; 
máy và thiết bị điện; dụng cụ cầm tay có lưỡi hoặc mũi nhọn, dụng cụ cầm tay (thao tác 
thủ công) và đồ ngũ kim (bằng kim loại); thiết bị nhà bếp, dụng cụ lau chùi và làm sạch, 
rửa sạch; chế phẩm dược phẩm, thú y, vệ sinh và thiết bị y tế; mỹ phẩm, chế phẩm trang 
điểm, thuốc đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa; thiết bị, máy và vật tư nông nghiệp; hoa 
[tự nhiên] và cây, nhiên liệu, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao; đồ 
chơi, búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi; nhạc cụ và bang ghi âm thanh; máy, thiết bị và 
vật tư nhiếp ảnh; đồng hồ, đồng hồ đeo tay và kính mắt [kính đeo mắt và kính bảo hộ], 
thuốc lá và vật dụng cho người hút thuốc. 

 

Nhóm 36: Chấp nhận ký gửi các đồ vật quý giá (bao gồm cả phát hành chứng khoán thay 
thế) và chấp nhận ký gửi trả góp trong khoảng thời gian cố định; cho vay [tài chính] và 
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chiết khấu hồi phiếu; thanh toán hồi đoái trong nước; bảo lãnh nợ và chấp nhận hối phiếu; 
chứng khoán cho vay; tiếp nhận và chuyển các yêu cầu bồi thường tiền tệ; bảo ?uản các 
đồ vật có giá trị bao gồm cả chứng khoán và kim loại quý [dịch vụ ky gửi an toàn] ; trao 
đôi tiền tệ [dịch vụ đổi tiền] ; ủy thác quản lý hợp đồng tài chính tương lai; ủy thác quản 
lý tiền tệ, chứng khoán, khoản bồi thường tiên tệ, tài sản riêng, đât đai, các quyền đối với 
đất đai cố định, các quyền đối với bề mặt hoặc hợp đồng cho thuê đất đai; đại diện đặt 
mua trái phiếu; giao dịch hối đoái nước ngoài; dịch vụ liên quan đến thư tín dụng; môi 
giới mua bán tín đụng; phát hành trái phiếu có giá trị; đại lý thu nợ cho các thanh toán ga 
hoặc điện; dịch vụ thu tiền cho các thanh toán hàng hóa theo ủy thác; mua và bán chứng 
khoán; mua bán hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán; mua bán quyền chọn mua chứng 
khoán; mua bán hợp đồng tương lai chứng khoán tại thị trường nước ngoài; đại diện hoặc 
môí giới mua bán chứng khoán, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán? quyền chọn mua 
chứng khoán, và hợp đồng tương lai chứng khoán tại thị trường nước ngoài, đại diện hoặc 
môi giới cho.hãng ủy thác được ủy quyền mua bán tại thị trường nội địa chứng khoản, hợp 
đồng tương lai chỉ số chứng khoán và quyền chọn mua chứng khoán; đại diện hoặc môi 
giới cho hãng ủy thác được ủy quyền mua bán tại thị trường nước ngoài chứng khoán, và 
hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán; đại diện hoặc môi giới về thỏa thuận kỳ hạn của 
chứng khoán, thỏa thuận kỳ hạn của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, thỏa thuận 
kỳ hạn của quyền chọn mua chứng khoán, giao dịch trả tiên ngay và giao dịch tương lai 
của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán; môi giới chứng khoán lưu động; bao tiêu 
chứng khoán; chào bán chứng khoán; giao dịch đặt mua chứng khoán hoặc chào bán đặt 
mua chứng khoán; cung cấp thông tin về thị trường cổ phiếu; môi giới bảo hiểm nhân thọ; 
khai thác bảo hiểm nhân thọ; đại diện bảo hiểm phi nhân thọ; điều chỉnh bồi thường đối 
với bảo hiểm phi nhân thọ; khai thác bảo hiểm phi nhân thọ; tính tỷ lệ phí bảo hiểm; quản 
lý tòa nhà; đại diện hoặc môi giới việc cho thuê tòa nhà; cho thuê tòa nhà theo hợp đồng 
có kỳ hạn hoặc cho thuê tòa nhà theo thỏa thuận từng tháng; mua và bán tòa nhà; đại diện 
hoặc môi giới cho việc mua và bán tòa nhà; định giá bất động sản; quản lý đất đai; đại 
diện.hoặc môi giới cho thuê theo hợp đồng có kỳ hạn hoặc cho thuê theo thỏa thuận từng 
tháng đối với đất đai; cho thuê đất đai; mua và bán đất đai; đại diện hoặc môi giới mua và 
bán đất đai; quyên góp quỹ từ thiện. 

 

Nhóm 39: Môi giới vận tải; dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ bảo quản tạm thời tài sản 
cá nhân; dịch vụ lưu giữ hàng vận chuyển tạm thời; cho thuê xe ô tô; cho thuê xe đạp; cho 
thuê xe lăn; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; dịch vụ điều hành hoặc hướng dẫn các 
chuyến du lịch; dịch vụ hãng du lịch [không bao gồm các dịch vụ liên quan tới chỗ ở tạm 
thời]; đặt chỗ cho các phương tiện vận chuyển  

 
Nhóm 40: Xử lý phim điện ảnh, phóng ảnh; in ảnh; tráng rửa phim ảnh; dịch vụ in. 

 

Nhóm 41: Tổ chức quay giải xổ số; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được, dịch vụ thư viện tra cứu các ghi chép văn học và tư liệu; cho thuê sách; tổ 
chức, quản lý hoặc sắp xếp các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; 
cho thuê các bản ghi hoặc các băng từ thu thanh; cho thuê băng từ ghi hình; nhiếp ảnh. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [môi giới đặt chỗ cho khách sạn, nhà trọ] ; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ trông coi trẻ mẫu giáo và trẻ 
nhỏ tại các nhà trẻ ban ngày.  

 

Nhóm 44: Cung cấp phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; cung cấp các chỉ dẫn về 
đinh dưỡng và chế độ ăn kiêng; chăn nuôi động vật; dịch vụ thú y; dịch vụ làm đẹp cho 
động vật; dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. 
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Nhóm 45: Thông tin và tư vấn về thời trang; dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ 
chăm sóc trẻ em (không bao gồm dịch vụ được cung cấp tại một cơ sở); dịch vụ giúp việc 
gia đình. 

 
 

(210) 4-2012-17510 (220) 08.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) THE WINE GROUP LLC   (US) 
4596 S. Tracy Boulevard, Tracy, California
95377, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu mạnh (cụ thể là rượu vốt-ca).  
 
 

(210) 4-2012-17512 (220) 08.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) ELAINE TURNER DESIGNS, LLC  (US)
2437 1/2 University Blvd. Houston, 
Texas 77005 United States 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; hộp đựng kính đeo mắt; phụ kiện của kính đeo mắt, cụ thể là 
dây xích đeo của kính mắt, dây nhỏ đeo kính mắt, gọng kính đeo mắt; kính chống lóa 
mắt; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thị kính; kính quang học; kính râm. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ nguyên tử; kim cương; ngọc 
trai (đồ trang sức, đồ châu báu); đồ trang trí giày (bằng kim loại quý); tác phẩm nghệ 
thuật bằng kim loại quý. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng đồ mỹ phẩm (chưa có đồ bên 
trong); móc đeo chìa khóa bằng da; túi cầm tay cho phụ nữ; túi du lịch; ví tiền; túi xách 
có dây vòng qua tay; vali hành lý; ô; túi cho người cắm trại; túi cho người leo núi; túi 
dùng ở bãi biển; túi lưới cho mua sắm; túi sách học sinh; túi mua hàng. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; 
bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; đai quần; áo mưa; trang phục dệt kim.  

 
 

(210) 4-2012-17529 (220) 09.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tư 

Linh   (VN) 
Số 5 phố Hàng Cân, phường Hàng Đào, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
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(511)   Nhóm 05: Thảo dược; trà thảo dược; rễ cây thuốc; vỏ cây dùng cho mục đích dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược liệu sống; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng 
hóa, điều hành kinh doanh khách sạn.  

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; vận tải bằng 
« tô; vận chuyển hành khách; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đại lý bán vé máy bay. 

 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống; 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-17534 (220) 09.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 1.15.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Vương Anh Hiền  

(VN) 
223/38 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, mũ.  
 
 

(210) 4-2012-17551 (220) 09.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.12.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đạt Hùng  (VN) 
K8C, đường số 5B, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn trang trí, đèn chiếu sáng các loại thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán các sản phẩm: công tắc điện, ổ cắm điện, phích 
cắm điện, đèn trang trí và thiết bị chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2012-17552 (220) 09.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đạt Hùng  (VN) 
K8C, đường số 5B, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn trang trí, đèn chiếu sáng các loại thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, mua bán các sản phẩm; công tắc điện, ổ cắm điện, phích 
cắm điện, đèn trang trí và thiết bị chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2012-17562 (220) 09.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty liên doanh Phạm - 
Asset  (VN) 
Lô D4/1 đường số 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quế, bánh quy, bánh quy giòn, bánh quy pơti bơ, bánh ngọt, bánh tạc, 

bánh trứng, kẹo caramen, kẹo mềm. 
 
 

(210) 4-2012-17566 (220) 09.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Ngân Anh  (VN) 
46 đường số 5, KDC Phong Phú, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; sữa 

tắm; kem (mỹ phẩm) trị mụn; kem tắm trắng (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 16: Vở học sinh; băng keo dùng cho văn phòng; khăn ướt bằng giấy; khăn giấy các 
loại; giấy vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-17594 (220) 09.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Vạn An Sinh  (VN) 
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng để hỗ trợ điều trị tiểu đường, huyết áp, giải độc, 

đau nhức xương, khớp; thực phẩm chức năng dùng để hỗ trợ chữa da khô, nám và chống 
lão hoá cho da; thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng 
cho y tế), thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm dùng cho trẻ em (dùng 
cho mục đích y tế). 
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Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, 
thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp; bán hàng trực tiếp các sản phẩm 
nêu trên tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc catalô cho khách 
hàng đặt mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; dịch vụ đại lý và 
phân phối các sản phẩm nêu trên. 

 
 

(210) 4-2012-17610 (220) 10.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Thảo Nguyên  (VN)
Nhà số 2, tập thể Mạ Kim, đường Phan 
Trọng Tuệ, Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: sen, vòi, bồn tắm, chậu rửa, bàn cầu vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-17617 (220) 10.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 

mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đồ ăn nhanh dạng 
thanh trên cơ sở hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y 
tế); đồ ăn nhanh trên cơ sở granola (thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch đã xay, quả 
hạch [không phải là thành phần chủ yếu], mật ong, đôi khi có thêm bỏng gạo, thường 
được nướng đến khi khô) có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y 
tế); món khai vị có thành phần chủ yếu từ hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất 
(không dùng cho mục đích y tế); đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân 
tạo; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực 
phẩm; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị. 

 
 

(210) 4-2012-17618 (220) 10.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.17.5; 24.13.1 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 
mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đồ ăn nhanh dạng 
thanh trên cơ sở hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y 
tế); đồ ăn nhanh trên cơ sở granola (thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch đã xay, quả 
hạch [không phải là thành phần chủ yếu], mật ong, đôi khi có thêm bỏng gạo, thường 
được nướng đến khi khô) có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y 
tế); món khai vị có thành phần chủ yếu từ hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất 
(không dùng cho mục đích y tế); đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân 
tạo; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực 
phẩm; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị. 

 
 

(210) 4-2012-17619 (220) 10.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  

(JP) 
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 

mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đồ ăn nhanh dạng 
thanh trên cơ sở hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y 
tế); đồ ăn nhanh trên cơ sở granola (thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch đã xay, quả 
hạch [không phải là thành phần chủ yếu], mật ong, đôi khi có thêm bỏng gạo, thường 
được nướng đến khi khô) có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y 
tế); món khai vị có thành phần chủ yếu từ hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất 
(không dùng cho mục đích y tế); đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân 
tạo; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực 
phẩm; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị. 

 
 

(210) 4-2012-17627 (220) 10.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Vàng đồng, xanh dương 
(731) GLOBAL MARINE SAFETY 

(SINGAPORE) PTE LTD   (SG) 
No. 16 Penjuru Close, Singapore 608612 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dập lửa; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị và dụng cụ hàng hải.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  
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(210) 4-2012-17667 (220) 10.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(731) SHANDONG BCN SPORT INDUSTRY 

CO., LTD.   (CN) 
No.88 Dawu Industrial Park, Daqiao 
Town, Tianqiao District, Shandong 
Province, Jinan City, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Bóng cho trò chơi; bàn bi-a; gậy chơi bi-a; miếng bịt đầu gậy chơi bi-a; vật 
dụng đánh dấu trong trò chơi bi-a; phấn dùng cho gậy chọc bi-a; máy để tập luyện thể 
dục; thiết bị phục hồi cơ thể; bài mạt chược; bàn để đánh bóng bàn. 

 
 

(210) 4-2012-17759 (220) 13.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Nguyễn  
(VN) 
1451 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Các thiết bị làm lạnh và máy lạnh. 
 
 

(210) 4-2012-17768 (220) 13.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 8.1.1; A5.5.21 (540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Quang  (VN) 
Số 508, CT 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Ruốc thịt gà; ruốc thịt lợn; giăm bông; patê; thịt nguội; xúc xích; lạp sườn; giò 
lụa; chả; sữa đậu nành. 

 

Nhóm 30: Bánh mì; ổ bánh mì; bánh xăngđuých; trà đá. 
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống; cửa 
hàng bán đồ ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-17777 (220) 13.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Tiên Đại Phát  (VN)
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 31: Tảo cho tiêu dùng con người và động vật; thức ăn cho động vật; cám; hạt giống 
ngũ cốc, chưa xử lý; thức ăn đóng bánh cho gia súc; bánh quy cho chó; thức ăn cho chim; 
bã cải dầu cho gia súc, bã cải dầu đóng bánh cho gia súc; bã rượu cho thức ăn động vật, 
phế phẩm chưng cất cho thức ăn động vật; vật nuôi cây giống, vật nuôi để cung cấp giống; 
chế phẩm vỗ béo động vật; bột gạo dùng làm thức ăn cho súc vật; thức ăn tăng lực dùng 
cho súc vật; thức ăn gia súc; hạt cho thức ăn động vật; men cho thức ăn động vật; cám 
tăng trọng vật nuôi; gia cầm sống; khô dầu lạc dùng cho động vật, khô dầu lạc đóng bánh 
dùng cho động vật; phế phẩm của ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; thức ăn nhai cho động vật; bột cá làm thức ăn động vật. 

 
 

(210) 4-2012-17781 (220) 13.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.5; 25.1.25; 24.1.1; A25.7.21 
(591) Vàng, đen. 
(731) Trương Khánh Tùng  (VN) 

Số 43/78/11 đường Cộng Hòa, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-17782 (220) 13.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 25.1.6; 3.1.1; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng, nâu 
(731) Trương Khánh Tùng  (VN) 

Số 43/78/11 đường Cộng Hòa, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-17803 (220) 13.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

ngọc, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; đại 
lý bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho 
thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ; môi giới 
(thuộc lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, bất động sản).  

 
 

(210) 4-2012-17808 (220) 13.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

ngọc, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; đại 

lý bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho 
thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ; 
dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; môi giới (thuộc lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân 
hàng, bất động sản); dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng 
khoán; dịch vụ về đăng ký chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng khoán; đại lý chuyển 
nhượng chứng khoán; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; ủy 
thác tài sản (tài chính); dịch vụ quỹ tiết kiệm; dịch vụ cho thuê két an toàn để cất đô vật 
quý giá; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ 
phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ tư 
vấn tài chính; dịch vụ đánh giá tài chính (thuộc về đánh giá bảo hiểm, ngân hàng, bất 
động sản); dịch vụ bảo hiểm sinh mạng; dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ cho vay 
(tài chính); dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ uỷ thác quản lý tài chính; 
dịch vụ đánh giá đồ trang sức; dịch vụ hãng thu hồi nợ. 

 
 

(210) 4-2012-17815 (220) 13.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

thực phẩm An Đông  (VN) 
Khu công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-17859 (220) 14.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Thành Công  
(VN) 
Cụm công nghiệp Dĩnh Trì, xã Dĩnh Trì, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 28: Quả cầu lông; dây cước để làm vợt; lưới thể thao; vợt; đệm lót để bảo vệ đầu 

gối (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao); vật dùng bảo vệ khuỷu tay 
(dụng cụ thể thao). 

 
 

(210) 4-2012-17882 (220) 18.07.2011 
(641) 4-2011-14528 (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.12; 1.15.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị giáo 
dục và khoa học kỹ thuật 
Ngân Hà   (VN) 
Số 56, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy và học tập. 
 

Nhóm 16: Đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị). 
 

Nhóm 28: Đồ chơi mầm non.  
 
 

(210) 4-2012-17888 (220) 14.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) ZHEJIANG CHANGHENG TOOLS 

CO., LTD.   (CN) 
No 37, Xi Ta Er Road, Xi Cheng, 
Yongkang, Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; dụng cụ [bộ phận của máy]; dụng cụ cầm tay không phải 

loại vận hành thủ công; lưỡi cắt [bộ phận của máy]; bánh mài [bộ phận của máy]; thiết bị 
và máy đánh bóng [dùng điện].  
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(210) 4-2012-17890 (220) 14.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, ngọc lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Đại Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thế tải xuống); sách điện tử (ghi sẵn); báo điện tử 
(có thể tải xuống).  

 

Nhóm 16: Báo chí; tạp chí; sách; bản tin; lịch; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ cung cấp 
thông tin giá cả thị trường chứng khoán; dịch vụ cung cấp thông tin về bảo hiểm; đại lý 
bất động sản; dịch vụ môi giới (bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản). 

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình; 
dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc 
các phương tiện liên lạc điên tử khác); dịch vụ truyền qua vệ tinh; dịch vụ hãng tin tức. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được); 
dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ xuất bản sách, báo, tạp chí điện 
tử trực tuyến; dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-17964 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12 
(731) SOUTH LONDON COLLEGE UK LTD.  

(GB) 
10 Equitable House, 10 Woolwich New 
Road, London SE18 6AB, England  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; thông tin giáo dục; dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; giáo dục thể chất. 

 
 

(210) 4-2012-18005 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT CO., LTD.   (CN) 
Huayuan Industrial Area, Linhai City, 
Zhejiang Province, P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 26: Đăng ten, ren làm viền; dải ruy băng co giãn; vật trang trí dùng cho quần áo; đồ 
trang trí mũ (không bằng kim loại quý); đồ trang trí cho giày (không bằng kim loại quý); 
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ghim cài (phụ kiện của trang phục); huy hiệu cho trang phục, (không bằng kim loại quý); 
cúc cho quần áo (không bằng kim loại quý); khoá cài của thắt lưng; khoá trượt (khoá 
kéo); khuy bấm; khóa cài giày; dải băng dính dán.  

 
 

(210) 4-2012-18009 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HMV (IP) LIMITED   (GB) 
Windsor House, Spittal Street, Marlow, 
SL7 3HJ, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp không gian quảng cáo thông qua mạng máy tính và trên 
trang web, phân phối tài liệu quảng cáo và phổ biến các thông điệp quảng cáo; tổ chức các 
chương trình dành cho khách hàng trung thành và phát thẻ khách hàng trung thành; tập 
hợp lại vì lợi ích của người khác (người tiêu dùng) các loại hàng hoá, cụ thể là sách, tạp 
chí, sản phẩm (có hình dạng hoặc không hình dạng) ghi lại hoặc chứa âm nhạc, sản phẩm 
(có hình dạng hoặc không hình dạng) ghi lại hoặc chứa tài liệu băng hình, trò chơi điện tử, 
máy và thiết bị liên quan đến các sản phẩm nói trên, thiết bị điện tử tiêu dùng hoặc thiết bị 
giải trí gia đình hoặc giải trí cá nhân hoặc thiết bị liên lạc, áp phích, lịch, giấy, văn bản in, 
văn phòng phẩm và tấm lót chuột, đồ trang trí, bộ quà tặng, phù hiệu, móc đeo chìa khóa, 
nam châm và bảng hiệu bằng kim loại, cốc, phương tiện ghi âm (trống), đồ chơi, dụng cụ 
trò chơi, trò chơi (bao gồm trò chơi bảng), quần áo và đồ đội đầu, cho phép khách hàng dễ 
dàng xem và thử mẫu hàng mẫu và mua hàng hóa nói trên từ cửa hàng bán lẻ, đặt hàng 
qua thư hoặc qua trang web trên Internet. 

 
 

(210) 4-2012-18021 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Văn Quế   (VN) 

Thôn Tam á, xã Gia Đông, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 10: Máy xăm thẩm mỹ và phụ kiện. 
 
 

(210) 4-2012-18043 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 15.7.1; 25.1.6; A1.1.10; 3.7.10 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, nâu, trắng, đen 
(731) Cơ sở Kim Tinh  (VN) 

62D An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị như: bột cà ri.  
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(210) 4-2012-18044 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 15.7.1; 3.7.10; 5.5.19; A1.1.10 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, nâu, trắng, đen 
(731) Cơ sở Kim Tinh  (VN) 

62D An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gia vị như: bột ngũ vị hương.  
 
 

(210) 4-2012-18045 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 15.7.1; 3.7.10; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, nâu, trắng, đen 
(731) Cơ sở Kim Tinh   (VN) 

62D An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gia vị dùng cho nấu món ăn bún bò.  
 
 

(210) 4-2012-18046 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 15.7.1; 3.7.10; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, nâu, trắng, đen 
(731) Cơ sở Kim Tinh   (VN) 

62D An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gia vị dùng cho nấu món phở.  
 
 

(210) 4-2012-18047 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 15.7.1; 3.7.10; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, nâu, trắng, đen 
(731) Cơ sở Kim Tinh   (VN) 

62D An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 30: Gia vị dùng cho nấu món ăn bò kho.  
 
 

(210) 4-2012-18060 (220) 15.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Mai 
Linh  (VN) 
64-68 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ; thân xe có động cơ; xe ô tô; thùng xe; yên đệm xe; rờ moóc của xe. 
 

Nhóm 25: Quần, áo; cà vạt; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và phụ tùng; mua bán phương tiện vận tải và phụ tùng; mua 
bán hàng trang trí nội thất; mua bán thiết bị y tế; mua bán thiết bị điện (đèn chiếu sáng, 
thiết bị đóng ngắt điện, dây điện, ổ cắm điện, công tắc điện, ổn áp, cầu dao, rơ le điện, tủ 
điện, đồng hồ đo điện, máy biến áp, máy lạnh, máy giặt, máy nước nóng); mua bán thiết 
bị điện tử (tivi, đầu đĩa DVD và CD, thiết bị khuếch đại âm thanh, loa); mua bán thiết bị 
viễn thông; mua bán điện thoại; mua bán bộ đàm; mua bán dược phẩm; mua bán mỹ 
phẩm; mua bán thực phẩm; mua bán xăng dầu; mua bán nhớt; mua bán ga; mua bán máy 
đếm cây số và phụ kiện; giới thiệu việc làm. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
văn phòng; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; đại lý đổi ngoại tệ; thu hộ phí điện thoại; đại 
lý bảo hiểm. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng xe ô tô, máy kéo, phương tiện xây dựng, phương tiện vận tải; sửa 
chữa xe ô tô, máy kéo, phương tiện xây dựng, phương tiện vận tải; sửa chữa trang thiết bị 
phương tiện vận tải; bảo trì lắp đặt sửa chữa điện thoại; thi công xây dựng; sửa chữa trang 
thiết bị phương tiện vận tải. 

 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành; vận tải hành khách; vận tải hàng hóa; bán vé máy bay, bán vé 
tàu thủy; bán vé tàu hỏa. 

 

Nhóm 41: Đào tạo; dạy nghề; tư vấn du học. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ. 
 
 

(210) 4-2012-18084 (220) 16.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.9; 7.3.11; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Xanh lá mạ, da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Kiểm 
định và Khảo sát Xây dựng  
(VN) 
Số 19/90/19 Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
744 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý dự án. 
 

Nhóm 37: Tổng thầu xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; 
thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; thi công xây 
dựng nền móng và công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; tư 
vấn kiểm định chất lượng nền móng và công trình; thí nghiệm vật liệu xây dựng và cấu 
kiện xây dựng, tư vấn khảo sát địa chất, địa hình; quan trắc lún và biến dạng công trình; 
lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc tác động của môi trường tới chất 
lượng công trình xây dựng, công nghiệp và hạ tầng đô thị, nông thôn; kiểm định chất 
lượng đánh giá hiện trạng công trình xây dựng; khảo sát, thiết kế, quy hoạch chi tiết và 
thiết kế các công trình dân dụng, công trình cấp thoát nước môi trường, công nghiệp, giao 
thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ thuật; lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, 
công trình cấp thoát nước và môi trường, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầng kỹ 
thuật; tư vấn lập hệ thống đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; thẩm tra thẩm định dự 
án. 

 
 

(210) 4-2012-18091 (220) 16.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Thuốc bôi mi mắt (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-18182 (220) 16.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.5.2; A26.4.6; 19.7.1 
(591) Trắng, xám, nâu 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MI RA  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da. 
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(210) 4-2012-18183 (220) 16.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.15.1 
(591) Trắng, xanh ngọc, đen 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MI RA  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da. 
 
 

(210) 4-2012-18184 (220) 16.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.15.1 
(591) Trắng, vàng, xanh ngọc, đen 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MI RA  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da. 
 
 

(210) 4-2012-18231 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại In Chí Thành  (VN) 
154 Phùng Hưng, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Belcolaw Intellectual Property Company 
Limited (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tập (vở) học sinh; văn phòng phẩm; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc 

chất dẻo, dùng để bao gói; giấy in dùng cho văn phòng. 
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(210) 4-2012-18232 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH May Hoàng 
Phương   (VN) 
18/25 đường số 4, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-18235 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, da cam, đỏ 
(731) 7-ELEVEN, INC.   (US) 

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng tiện ích bán lẻ thực phẩm và đồ uống (không do nhà hàng thực hiện), 
sản phẩm chăm sóc cá nhân sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sản phẩm để sơ cứu 
và sản phẩm y tế, sản phẩm làm sạch dùng trong gia đình, sản phẩm bảo dưỡng và làm 
sạch ô tô, xăng, sản phẩm chăm sóc vật nuôi trong nhà và thực phẩm cho vật nuôi trong 
nhà, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, sản phẩm thuốc lá và các phụ kiện để hút 
thuốc lá, sản phẩm viễn thông, thiết bị và linh kiện điện tử dùng cho cá nhân, các phương 
tiện truyền thông điện tử, đĩa com-păc và đĩa DVD pin (ắc quy), đèn nháy (đèn pin), kính 
mắt, quần áo, ô, đồ ngũ kim và đồ khâu, đồ chơi, đồ thể thao, đồ gói (bọc) quà, sách, bản 
đồ, tạp chí và báo và xăng dầu; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp sự 
hỗ trợ quản lý kinh doanh trong việc thành lập và điều hành các cửa hàng tiện ích bán lẻ; 
dịch vụ điều hành kinh doanh; quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ thương mại hóa 
sản phẩm, cụ thể là, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ, giới thiệu sản phẩm, phân phát hàng mẫu. 

 
 

(210) 4-2012-18236 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) 7-ELEVEN, INC.   (US) 
One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng tiện ích bán lẻ thực phẩm và đồ uống (không do nhà hàng thực hiện), 
sản phẩm chăm sóc cá nhân sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, sản phẩm để sơ cứu 
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và sản phẩm y tế, sản phẩm làm sạch dùng trong gia đình, sản phẩm bảo dưỡng và làm 
sạch ô tô, xăng, sản phẩm chăm sóc vật nuôi trong nhà và thực phẩm cho vật nuôi trong 
nhà, văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, sản phẩm thuốc lá và các phụ kiện để hút 
thuốc lá, sản phẩm viễn thông, thiết bị và linh kiện điện tử dùng cho cá nhân, các phương 
tiện truyền thông điện tử, đĩa com-păc và đĩa DVD pin (ắc quy), đèn nháy (đèn pin), kính 
mắt, quần áo, ô, đồ ngũ kim và đồ khâu, đồ chơi, đồ thể thao, đồ gói (bọc) quà, sách, bản 
đồ, tạp chí và báo và xăng dầu; dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là, cung cấp sự 
hỗ trợ quản lý kinh doanh trong việc thành lập và điều hành các cửa hàng tiện ích bán lẻ; 
dịch vụ điều hành kinh doanh; quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ thương mại hóa 
sản phẩm, cụ thể là, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ, giới thiệu sản phẩm, phân phát hàng mẫu. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng tiện ích bán thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện) 
để dùng tại cửa hàng hay mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán cà phê, 
quán rượu có bán đồ ăn nhẹ, quán trà, quán nước phục vụ nước ép trái cây (do nhà hàng 
thực hiện), quán nước phục vụ sản phẩm sữa (do nhà hàng thực hiện), quán rượu nhỏ, nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ, căng-tin; dịch vụ đặt chỗ trước tại nhà hàng ăn uống, quầy rượu, 
quán ăn tự phục vụ, căng-tin; cho thuê nơi ăn ở và/hoặc nơi trọ tạm thời tại khách sạn; 
dịch vụ đặt trước chỗ ở tạm thời để có nơi ăn ở và/hoặc nơi trọ trong khách sạn, nhà trọ, 
và chỗ cắm trại du lịch; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cửa hàng bán thức ăn đem về 
(do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-18237 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.7.20; 26.2.3; 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng Bản 
Đồ Việt  (VN) 
160 Trần Bình Trọng, phường 03, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng internet, dịch vụ cung cấp thông tin 

thương mại, mua bán máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị văn phòng, thời 
trang và  phụ kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet. 

 

(210) 4-2012-18243 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SHUFFLE MASTER, INC.   (US) 
1106 Palms Airport Drive, Las Vegas, 
Nevada 89119, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là: dịch vụ trò chơi sòng bạc trực tiếp cho các trò chơi 

có tính chất may rủi và các trò chơi giữa hai bên cá cược, và dịch vụ trò chơi này dưới 
dạng trực tuyến với mục đích để chơi cho vui, và để đánh cược.  
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(210) 4-2012-18250 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 25.7.20; 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khâm Vĩnh 
Hưng  (VN) 
113G/14/8 Lạc Long Quân,, phường 03, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu phát HD, đầu phát kỹ thuật số, máy tăng âm (amply), bộ trộn (mixer), 

thiết bị thu âm (micro), loa, thiết bị định vị - giám sát hành trình (GPS/GSM tracking 
device). 

 
 

(210) 4-2012-18251 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Diệu Linh  (VN) 
Thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cháo; bột cháo làm từ ngũ cốc; bánh; mỳ ống; kẹo; gạo.  

 
 

(210) 4-2012-18253 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 9.7.1; A9.7.19; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Hải Lộc  (VN) 
30 đường 14, phường 5, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tôm, cua, cá, mực, sò, ốc (tất cả không còn sống).  
 

Nhóm 32: Nước uống cá gaz, nước khoáng đồ uống, nước uống hoa quả. 
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản đông lạnh; mua bán nông sản; mua bán thực phẩm đã 
qua chế biến; mua bán nước uống có gaz; mua bán nước uống hoa quả; mua bán nước 
khoáng.  
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(210) 4-2012-18265 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Kim Đính   (VN) 
Số 9A/161 phố Hoa Bằng, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, da động vật, da thuộc, bộ da lông thú, tấm phủ đồ đạc bằng da, đồ 
trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói, 
ví tiền-ví bỏ túi, túi bằng da thuộc để đóng gói hàng hóa, dây da bằng da thuộc. 

 
 

(210) 4-2012-18271 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.5; 1.3.1; 6.1.2; A6.1.4; 15.7.1 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây, trắng, 

cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Anh 

Gia Lai  (VN) 
15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ các loại như: gỗ xây dựng, gỗ thành phẩm, gỗ bán thành phẩm, gỗ xẻ, gỗ đã 
xử lý, gỗ dán, gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình, gỗ làm khuôn, gỗ để làm 
đường gờ, chi, gỗ ván thùng; vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: cửa gỗ, cầu thang, lan 
can bằng gỗ, ván sàn gỗ, kính xây dựng, thạch cao. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, kệ, bàn, ghế, khung gương, khung ảnh bằng gỗ, 
biển đăng ký bằng gỗ, hộp thư bằng gỗ, đồ gỗ mỹ thuật, đồ đạc dùng trong văn phòng 
bằng gỗ, sừng động vật, hổ phách vàng, sậy, tre. 

 

Nhóm 31: Gỗ cây chưa xử lý, gỗ chưa xẻ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: đồ gỗ nội thất như: giường, tủ, kệ, bàn, 
ghế, khung gương, khung ảnh bằng gỗ, biển đăng ký bằng gỗ, hộp thư bằng gỗ, đồ gỗ mỹ 
thuật, đồ đạc dùng trong văn phòng bằng gỗ, sừng động vật, hố phách vàng, sậy, tre, gỗ 
các loại như: gỗ xây dựng, gỗ thành phẩm, gỗ bán thành phẩm, gỗ xẻ, gỗ đã xử lý, gỗ dán, 
gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình, gỗ làm khuôn, gỗ để làm đường gờ, chỉ, gỗ 
ván thùng, gỗ cây chưa xử lý, gỗ chưa xẻ, động vật sống, cây và hoa tươi, hạt giống, vật 
liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: cửa gỗ, cầu thang, lan can bằng gỗ; ván sàn gỗ, kính 
xây dựng, thạch cao. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất, trang trí văn phòng, trang trí phòng trưng bày. 
 

Nhóm 40: Đốn gỗ; xẻ gỗ; gia công gỗ, đồ nội thất (cho người khác). 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất công trình dân dụng, thiết kế nội thất công trình công nghiệp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
750 

(210) 4-2012-18293 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Vàng, đen, hồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

The Key   (VN) 
447/33 đường Núi Thành, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quà tặng, hàng lưu niệm; bán hàng qua mạng: sim điện thoại, quà 
tặng, hàng  lưu niệm, xà phòng, sữa tắm dưỡng thể. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách.  
 

Nhóm 42: Thiết kế  trang web, thiết kế đồ họa.  
 
 

(210) 4-2012-18294 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

The Key   (VN) 
447/33 đường Núi Thành, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp thông tin cá nhân trên mạng internet (dịch vụ mạng xã hội).  
 
 

(210) 4-2012-18412 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Vĩnh Tiến  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật; cặp da; ba lô; túi xách tay; da giả, ví đựng tiền, cặp học sinh; túi 
thể thao; du lịch; vali (hành lý); «.  

 

Nhóm 22: Vài dầu; vải nhựa; vải bạt; sợi dệt (sợi thô); túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt để 
bao gói. 

 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo giả da; áo vét (quần áo); áo choàng; áo sơ mi; quần dài, quần 
đùi, quần lót; áo gi lê; áo mưa; mũ; cà vạt; thắt lưng (trang phục).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
751 

(210) 4-2012-18441 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.4; 25.12.1; A17.2.2 
(731) NATIONZ TECHNOLOGIES INC.  

(CN) 
Room 301, Building No.3, Shenzhen 
Software Park, High-tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

   (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sử lý dữ liệu; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); thẻ nhận dạng từ 

tính; vi mạch (chíp) điện tử, thiết bị bán dẫn; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ đẩy mạnh hàng (cho người khác). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ trả lương hưu; 
quản lý tài chính; quỹ đầu tư; dịch vụ thẻ tín dụng. 

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ bảng in điện tử (dịch 
vụ viễn thông); thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp quyền truy cập mạng 
máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy 
tính, thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình 
máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý); dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người 
khác). 

 
 

(210) 4-2012-18442 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) NATIONZ TECHNOLOGTES INC.  
(CN) 
Room 301, Building No.3, Shenzhen 
Software Park, High-tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sử lý dữ liệu; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); thẻ nhận dạng từ 

tính; vi mạch (chíp) điện tử, thiết bị bán dẫn; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ đẩy mạnh hàng (cho người khác).  
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ trả lương hưu; 
quản lý tài chính; quỹ đầu tư; dịch vụ thẻ tín dụng. 

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ bảng in điện tử (dịch 
vụ viễn thông); thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; cung cấp quyền truy cập mạng 
máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy 
tính, thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình 
máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý); dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người 
khác). 

 
 

(210) 4-2012-18450 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ xây dựng xuất 
nhập khẩu Hoàng Gia  (VN) 
19/22B đường số 19, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Hàng điện tử như: ampli (máy tăng âm), đầu máy karaoke, loa, thùng loa, tivi, 

micro.  
 

Nhóm 16: Tranh nghệ thuật bằng giấy, ảnh chụp.  
 
 

(210) 4-2012-18473 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) UNI-CHARM CORPORATION   (JP) 
182 Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Khăn vệ sinh; quần lót (vệ sinh); băng vệ sinh dạng ống, quần đùi vệ sinh, tã 

của trẻ sơ sinh; quần tã của em bé, tã hoặc tã lót dùng một lần của em bé bằng giấy hoặc 
xen-lu-lô; tã hoặc tã lót dạng quần của trẻ sơ sinh bằng giấy hoặc xen-lu-lô; tã lót của trẻ 
em; tã lót dùng cho người không kiềm chế được, tã hoặc tã lót dạng quần dùng cho người 
không kiềm chế được bằng giấy hoặc xen-lu-lô; miếng đệm lót dùng cho người không 
kiềm chế được; quần lót vệ sinh dành cho người không kiềm chế được; miếng đệm ngực; 
quần đùi vệ sinh (dành cho nam giới) dùng cho người không kiềm chế được; mặt nạ vệ 
sinh; băng dùng để băng bó; cao dán; bông thấm hút; gạc để băng bó; giấy dầu cho mục 
đích y tế; bánh xốp dùng trong y tế, đường lactoza (đường sữa); sữa bột (cho trẻ sơ sinh); 
bịt mắt dùng cho mục đích y tế, băng tai, khăn giấy ướt tẩm dược phẩm; chế phẩm dược 
phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm thú y. 
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(210) 4-2012-18474 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Nguyễn Thị Phúc  (VN) 

Số nhà 56, đường 8/3, xã Hữu Bằng, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm, đệm lò xo, đệm cho cũi đẩy của trẻ em, màn chống nóng dùng trong nhà, 
tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, đồ gỗ nội thất. 

 
Nhóm 35: Mua bán: đệm, đệm lò xo, đệm cho cũi đẩy của trẻ em, màn chống nóng dùng 
trong nhà, tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, đồ gỗ nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-18477 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Cam, đỏ 
(731) Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại thành phố Hồ Chí Minh 
(SAIGON CO-OP)  (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; bột giấy; keo dán công nghiệp; chế phẩm sinh học xử lý môi trường 
nước.  

 

Nhóm 02: Sơn; vécni; thuốc màu; nhựa tự nhiên dạng thô; mực in.  
 

Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt; kem đánh răng; dầu gội đầu; nước hoa.  
 

Nhóm 04: Dầu; mỡ công nghiệp; nen; chất đốt chiếu sáng: dầu lửa, dầu xe máy, than cốc.  
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; dược 
phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho người.  

 
Nhóm 06: Sắt; thép; gang; các sản phẩm khác bằng kim loại như: thanh ren, bu lông, đai 
treo ống. 

 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt lúa, máy xén cỏ; máy công 
nghiệp; máy ấp trứng, máy phát điện.  

 
Nhóm 08: Dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công 
như: bơm tay, kéo, lưỡi dao cạo râu. 
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Nhóm 09: Máy in phun mực (đen trắng và màu) dùng với máy vi tính; máy in kim dùng 
với máy vi tính; máy in laser đen trắng dùng với máy vi tính, máy quét cầm tay (thiết bị 
xử lý dữ liệu); máy scan, đĩa cd; máy photocopy; máy chiếu; hàng điện tử gia dụng (máy 
điện thoại đi động, máy nghe nhạc; máy chụp hình, máy quay phim); phần mềm máy tính 
và phần cứng máy tính, kính mắt; máy ổn áp điện, ổ cắm điện; công tắc điện. 

 
Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ giải phẫu như: dao mổ, kéo, chân, tay, mắt, răng giả.  

 
Nhóm 11: Máy lọc nước; đồ điện gia dụng như: bóng đèn điện, máng đèn.  

 
Nhóm 12: ¤ tô, xe máy; kính che gió dùng cho phương tiện giao thông; săm xe đạp 
(ruột); động cơ điện cho xe cộ trên mặt đất. 

 
Nhóm 13: Pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; đá quý; vàng.  

 
Nhóm 15: Trống; đàn ghi ta; đàn piano; bàn phim của nhạc cụ; giá đỡ dùng cho nhạc cụ; 
thiết bị lật trang dùng cho tờ nhạc. 

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; sách; báo, tập (vở); tạp chí.  

 
Nhóm 17: Cao su (thô hoặc bán thành phẩm); sơn cách điện; vữa cách nhiệt, điện; sợi 
thủy tinh để ngăn cách điện, nhiệt.  

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu, va li; ô (dù).  

 
Nhóm 19: Xi măng; bột trét tường, gỗ xây dựng; gạch; đá; cát.  

 
Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, khung ảnh, giá 
sách.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm thủy tinh như: chai, lọ, ly các loại; sản phẩm nhựa: ly nhựa, đĩa 
nhựa, chậu. 

 
Nhóm 22: Dây; dây thừng, lưới; vải bạt (không xếp vào các nhóm khác); vật liệu để nhồi 
(trừ cao su và chất dẻo); gòn. 

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt; chỉ khâu; tơ; chỉ tơ nhân tạo.  

 
Nhóm 24: Vải; ga vải trải giường; khăn lạnh cao cấp (khăn vải); màn chống muỗi; khăn 
tắm làm băng vải sợi (không thuộc trang phục). 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng (trong trang phục quần áo); cà vạt (thuộc 
trang phục quần áo). 

 
Nhóm 26: Hoa giả; khuy áo; khóa kéo; đồ trang trí tóc như: kẹp tóc, ruy băng.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); chiếu; tấm phủ sàn; giấy dán tường.  
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Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vợt, găng; đồ chơi trẻ em: thú nhún, xích đu, 
miếng ghép hình. 

 
Nhóm 29: Nước chấm (nước mắm và các loại mắm); dầu và mỡ động vật; dầu và mỡ thực 
vật.  

 
Nhóm 30: Sản phẩm nông sản chế biến như: cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, 
bánh mì, bánh, mứt, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm và gia vị, nước tương, tương 
ớt, xốt cà chua tương cà. 

 
Nhóm 31: Hoa tươi; cây con (cây giống); hạt giống, thức ăn cho gia súc, gia cầm để chăn 
nuôi; mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia.  

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có gaz; nước giải khát không có gaz.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn; bật lửa; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm; đại lý 
kinh doanh xăng dầu, mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, hàng may mặc, rèm cửa bằng vải 
hoặc chất dẻo, hoá chất, phân bón, xe máy, xe ô tô, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi 
bông, xích đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), máy 
móc (máy cày, máy kéo, máy phát điện, máy gặt lúa), vật liệu xây dựng (sắt, thép, gạch, 
cát, xi măng), văn phòng phẩm (sách, băng video, cat sét (cassette); đĩa nhạc, giấy, bút, 
vở, túi xách), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát,  đĩa, đồ điện gia 
dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa 
tắm, dầu gội đầu, dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy 
chụp hình), lương thực thực phẩm, thực phẩm (bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy 
hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực), thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ 
hoa, chén, đĩa). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ mua ban nhà ở; dịch vụ nhận và chi trả 
ngoại tệ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; sửa chữa nhà và trang trí nội 
thất; lắp đặt, sửa chữa. bảo dưỡng mạng máy tính, dịch vụ rửa xe. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truy cập internet; dịch vụ phát thanh trên sóng rađiô; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ giữ xe 
các loại; dịch vụ chuyển phát nhanh và thường.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo quản rau quả, thịt 
và các sản phẩm làm từ thịt. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí: bowling, bida, trò chơi điện tử; dịch vụ hậu kỳ 
(bao gồm các công đoạn dựng phim, làm bản chính, đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ 
sảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, lên tiêu đề phát sóng); dịch vụ tổ chức sự kiện 
về văn hóa, giáo dục, du lịch, thời trang, ca nhạc, dịch vụ nhiếp ảnh. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
756 

Nhóm 42: Thiết kế chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế kiến trúc, dịch vụ tư vấn khoa 
học trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiểm tra 
chất lượng; dịch vụ tư vấn về môi trường. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống giải khát; nhà hàng, khách sạn, cung cấp thực phẩm và đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cắt uốn tóc; 
dịch vụ bệnh viện, dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ làm vườn.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới như: áo cưới; dịch vụ vệ sỹ, bảo vệ; tư vấn an ninh, 
nghiên cứu pháp lý. 

 
 

(210) 4-2012-18478 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, đen, tím, đỏ, xanh dương 

đậm, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH International 

Materials Technology   (VN) 
32, đường 6, khu công nghiệp Việt Nam 
- Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Silicon; silic.  
 

Nhóm 19: Thạch anh, silic (thạch anh).  
 
 

(210) 4-2012-18482 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) UNITED PARCEL SERVICE OF 
AMERICA, INC.   (US) 
55 Glenlake Parkway N.E., Atlanta, 
Georgia 30328, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và chuyển phát tài sản cá nhân bằng đường hàng không, 
đường sắt, đường thủy và/hoặc xe có động cơ; dịch vụ vận tải; dịch vụ xếp hàng vào kho; 
lưu kho, phân phối, nhận, đóng gói và gửi trả lại tài liệu, bưu kiện, nguyên liệu thô và 
hàng hóa vận chuyển cho người khác; dịch vụ vận chuyển bằng tàu và chuyển phát hàng 
hoá, dịch vụ đóng gói và lưu kho hàng hoá; dịch vụ vận chuyển bằng tàu và chuyển phát 
hàng hóa, cụ thể là nhận, vận tải và chuyển phát bưu kiện và thư băng các phương tiện vận 
tải khác nhau. 
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(210) 4-2012-18491 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SHANDONG DONG-E E-JIAO CO., 
LTD.   (CN) 
No. 78, E-Jiao Street, Dong-E County, 
Shandong 252201, P. R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); thuốc dùng cho người; xi rô dùng cho mục đích 
dược phẩm; chế phẩm dược; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học 
dùng cho mục đích dược phẩm; quả táo ta (dùng để trị bệnh); thuốc mỡ dược phẩm; thuốc 
uống dạng lỏng; bao con nhộng dùng trong y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; cao dán; băng vệ sinh; vật liệu băng bó (dùng trong y tế). 

 

Nhóm 30: Sản phẩm ca cao; đồ uống ca cao có sữa; dồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà; kẹo; kẹo mềm; đường ăn; thạch trái cây (dạng kẹo bánh); pectin (dạng 
kẹo mềm có hương vị trái cây); mật ong cho thực phẩm; nước mật đường; mật ong; keo 
ong làm thức ăn cho người, không dùng cho mục đích y tế; sữa ong chúa làm thức ăn cho 
người, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bột đậu nành; tinh bột cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-18492 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) CSBC CORPORATION, TAIWAN (TW)
No. 3, Jhonggang Road, Siaogang 
District, Kaohsiung 812, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Tàu thuyền; tàu chở hàng; tàu chở khách; xuồng du lịch và các bộ phận, phụ 
tùng của chúng, cụ thể là, vỏ tàu thuyền, sào để kéo đẩy tàu thuyền, cơ cấu lái của tàu 
thủy; tàu công-ten-nơ; tàu chở hàng rời; tàu chở dầu. 

 
 

(210) 4-2012-18493 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) CSBC CORPORATION, TAIWAN (TW)
No. 3, Jhonggang Road, Siaogang 
District, Kaohsiung 812, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ tàu thuyền và các bộ phận, phụ tùng của chúng; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác); quản lý kinh doanh; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của người khác. 
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(210) 4-2012-18494 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) CSBC CORPORATION, TAIWAN  (TW)
No. 3, Jhonggang Road, Siaogang 
District, Kaohsiung 812, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu; dịch vụ bảo dưỡng tàu thủy; dịch vụ làm sạch tàu thủy; dịch 
vụ đánh bóng tàu thủy; dịch vụ sửa chữa tàu thủy; dịch vụ chống gỉ cho tàu thủy.  

 
 

(210) 4-2012-18495 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) CSBC CORPORATION, TAIWAN  (TW)
No. 3, Jhonggang Road, Siaogang 
District, Kaohsiung 812, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói hàng hóa và cất giữ hàng hoá; dịch vụ hoa 
tiêu của tàu thủy; dịch vụ điều hành hoạt động của tàu thủy.  

 
 

(210) 4-2012-18501 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.7.25; A18.1.9; 18.1.23 
(591) Xám, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thái Thanh  (VN) 
508F An Dương Vương, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vec ni. 
 
 

(210) 4-2012-18503 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1; A26.11.12; A2.3.2 
(591) Đen, trắng, da cam, xanh tím than, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ P.S.CELL  
(VN) 
266-268 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga và không có ga; nước uống tăng lực (không dùng cho mục 
đích y tế); nước ép trái cây; nước uống tinh khiết.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ xoa bóp; dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-18504 (220) 21.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.9; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH Xuân Phong  

(VN) 
Số 5, lô D, khu Hồ Đình, tổ 24, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 21: Miếng mút rửa bát đĩa (dùng trong nhà bếp); giẻ rửa bát; vợt bắt muỗi chạy 

điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và đại lý mua bán: vợt bắt muỗi chạy điện, miếng mút rửa 
bát.  

 
 

(210) 4-2012-18508 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.5; 25.1.6; 26.5.4 
(591) Đen, xanh da trời, xanh lam, vàng nâu, 

trắng, đỏ tươi, vàng nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói, nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 

biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử (đã qua sơ chế); 
thạch cho thực phẩm; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm được chế biến từ 
thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp xưởng; chế phẩm để 
nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo (mã số 290099); nước ép rau dùng 
để nấu ăn; rau đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng (mứt ướt); mứt nhão, mứt ướt; 
men sữa dùng cho mục đích nấu nướng. 

 
Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt; hương liệu; mù tạc; muối dùng để bảo quản thực phẩm; chất làm đặc 
dùng để nấu ăn; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là thuốc; gia vị.  
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(210) 4-2012-18509 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.25; 25.1.6; 20.5.25; 20.5.1 
(591) Đen, xanh da trời, xanh lam, vàng nâu, 

trắng, đỏ tươi, vàng nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 

biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử (đã qua sơ chế); 
thạch cho thực phẩm; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm được chế biến từ 
thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp xưởng; chế phẩm để 
nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo (mã số 290099), nước ép rau dùng 
để nấu ăn; rau đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng (mứt ướt); mứt nhão, mứt ướt; 
men sữa cho mục đích nấu ăn 

 
Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt; hương liệu; mù tạc; muối dùng để bảo quản thực phẩm; chất làm đặc 
dùng để nấu ăn; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là thuốc; gia vị (tất cả thuộc 
nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-18512 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Đăng Khoa  (VN) 
102A Hồng Lạc, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; 

ghế dài đồ gỗ; đồ gỗ nội thất. 
 
 

(210) 4-2012-18513 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Hoàng Văn Huy   (VN) 

Số 69, tổ 18, khu 2, phường Hà Khẩu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc lào.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
761 

(210) 4-2012-18514 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Phạm Thị Thơm   (VN) 
Số 69, tổ 18, khu 2, phường Hà Khẩu, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc lào.  

 
 

(210) 4-2012-18515 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.9 
(591) Xanh tím, xanh nõn chuối, đỏ, vàng, 

trắng 
(731) Công ty TNHH truyền hình 

cáp AlPHA Quảng Ninh   (VN) 
Tổ 11 khu 2 phường Hồng Hà, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ truyền phát qua vệ tinh.  

 
 

(210) 4-2012-18516 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; A5.3.14 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH môi trường Yên 

Hưng Xanh   (VN) 
km 11, phường Minh Thành, thị xã 
Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc đồ uống, đồ uống không cồn. 

 
 

(210) 4-2012-18517 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị phụ 
tùng Sao Việt  (VN) 
Số 63 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: chậu rửa bằng inox, máy hút mùi, máy hút khói, vòi chậu, 
giá đựng gia vị- thực phẩm, máy lọc nước, tủ inox, bếp ga âm tính, chậu rửa mặt, gương 
soi, vòi hoa sen, vòi chậu rửa mặt, lò vi sóng, lò nướng, máy làm đá sạch, máy làm khăn 
sạch, tủ tiệt trùng, bếp từ, máy mài dao kéo, quạt thông gió, máy sưởi ấm, máy sấy tay, 
hộp để dao thớt, máy sấy bát, máy rửa bát, tủ đựng bát, bồn ngâm chân, vách tắm, bình 
nước nóng lạnh, bồn tắm, bồn cầu, bồn tiểu, hộp đựng giấy vệ sinh, hộp để xà phòng, hộp 
đựng mỹ phẩm, móc treo đồ, đèn trang trí, ống thoát sàn.  

 
 

(210) 4-2012-18518 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng thương mại Minh Khang  
(VN) 
Ngõ Hầu, tổ 3, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước.  

 
 

(210) 4-2012-18519 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.5; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Hàng 
cơ khí Chiến Thắng  (VN) 
Thôn Rùa Thượng,  xã Thanh Thùy, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 
 

(210) 4-2012-18520 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; 3.9.1; 5.1.1; A6.3.5 
(591) Đen, trắng, xanh tím, xanh lá cây, xanh 

nước biển 

(540) 

  

(731) Hiệp hội phát triển cá nước 
lạnh tỉnh Lâm Đồng  (VN) 
Số 14 đường Hùng Vương, phường 10, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Cá sơ chế, chế biến (cá hồi, cá tầm). 
 

Nhóm 31: Cá giống, cá tươi sống (cá hồi, cá tầm).  
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(210) 4-2012-18530 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế kiến trúc và xây dựng 
I.HOUSE  (VN) 
Số 23, ngõ 123A Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ chống ẩm; phá dỡ các công; xây 

dựng bến cảng bến tàu; giám sát xây dựng công trình. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế lập bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; kiến 
trúc. 

 
 

(210) 4-2012-18533 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Trần Văn Tùng   (VN) 

Số 10 Nguyễn Duy, tổ 20 phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang như áo quần, giày dép, mũ nón, túi xách, phụ kiện 

thời trang (dây nịt, vòng đeo tay, hàng thêu ren). 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang may mặc.  
 
 

(210) 4-2012-18534 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Đi ốt phát quang (LED); chíp đi ốt phát quang (LED); bộ gói các đi ốt phát 

quang (LED); mô đun đi ốt phát quang (LED).  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; bóng đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
[LED]; đèn điện, đèn dùng đi ốt phát quang (LED). 
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(210) 4-2012-18535 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh tím than, xanh lá cây
(731) Công ty cổ phần SX và CB 

thực phẩm Đức Long   (VN) 
Xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cao su và kẹo cao su có thể thổi, kẹo cao su tẩm đường.  
 
 

(210) 4-2012-18538 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3; 1.5.15; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Việt Hải Nam  (VN)

Lô 53 khu công nghiệp Cái Lân, phường 
Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa sắt thép.  
 
 

(210) 4-2012-18539 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3; 1.5.15; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Việt Hải Nam  (VN)

Lô 53 khu công nghiệp Cái Lân, phường 
Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa UPPV; cửa gỗ; cửa kính; vật liệu xây dựng từ nguyên liệu kính. 
 
 

(210) 4-2012-18540 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.21; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Nguyễn Thị Yến  (VN) 

Số 22 A800111658, tổ 1, khu 4 C, 
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa bao gồm: ô tô, xe 
máy, hàng may mặc, phụ kiện máy tính, xăng dầu, văn phòng phẩm, sữa. 

 
 

(210) 4-2012-18546 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) FD MANAGEMENT, INC.    (US) 

200 First Stamford Place, Stamford, 
Connecticut 06902, U.S.A.    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm có mùi thơm dùng cho mục đích cá nhân cụ thể là nước hoa đậm đặc 

với hàm lượng tinh dầu tư 20-40% (perfume), nước hoa với hàm lượng tinh dầu từ 12-20% 
(eau de parfum), nước hoa với hàm lượng tinh dầu từ 5- 12% (eau de toilette), nước hoa 
với hàm lượng tinh dầu từ 2-4% (eau de cologne), nước hoa cologne và nước xịt thơm 
toàn thân; sữa dưỡng ẩm và kem dưỡng ẩm; sữa dưỡng thể có mùi thơm; kem tẩy tế bào 
chết dùng cho chân và cơ thể; nước hoa xoa mặt sau khi cạo râu; phấn thơm dùng cho cơ 
thể; kem dưỡng da tay, kem dưỡng da chân, kem dưỡng da dùng cho mặt và cơ thể; chất 
khử mùi và chất chống đổ mồ hôi; gel dưỡng thể, sữa tắm dạng gel dùng cho tắm bồn và 
sữa tắm dạng gel dùng cho tắm vòi sen. 

 
 

(210) 4-2012-18547 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 85/563,165 07.03.2012 US 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.3.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

cam, đỏ, tím, đen 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để truyền và hiển thị nội dung kỹ thuật số, tác phẩm 

âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim, và 
âm nhạc; phần mềm máy tính dùng để trình duyệt và truy cập nội dung kỹ thuật số, phần 
mềm máy tính, trò chơi trên máy tính, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm 
nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim và âm nhạc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nội dung kỹ thuật số, chương trình phần 
mềm máy tính, trò chơi trên máy tính, tác phẩm âm thanh, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm 
nghe nhìn, xuất bản phẩm điện tử, sách, phim, và nhạc.  
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(210) 4-2012-18551 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DETAPHAM   (VN) 
40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-18552 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần PSC Việt Nam  

(VN) 
Số 15, ngách 99/85/6, đường Đức Giang, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ diệt trừ động vật có hại không dùng trong nông nghiệp: ruồi, muỗi, 
kiến, gián, mối, mọt, chuột.  

 
 

(210) 4-2012-18554 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại An Càng Phát  (VN)
87/52 Phan Văn Hớn, tổ 55 A, khu phố 
4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước, vòi nước hoa sen để tắm, vòi nước xịt để làm vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2012-18555 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 5.5.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, tím, xanh dương, 

đen, trắng 
(731) WIPRO LIMITED   (IN) 

Doddakannelli, Sarjapur Road, 
Bangalore 560035, Karnataka, India  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến quản lý công nghệ thông 
tin; dịch vụ tư vấn và cố vấn trong lĩnh vực chiến lược kinh doanh; tư vấn kinh doanh, cụ 
thể là tư vấn trong các lĩnh vực hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, quản lý quy trình 
kinh doanh, quản lý vòng đời sản phẩm, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý chuỗi cung 
ứng, mua sắm hàng hóa và dịch vụ cho người khác bằng phương thức điện tử và xử lý các 
giao dịch hậu cần (back office transaction processing); biên tập thông tin và tin tức kinh 
doanh; biên tập thông tin và tin tức kinh doanh vào cơ sở dữ liệu máy tính; nghiên cứu sức 
sản xuất; dịch vụ tư vấn liên quan đến hiệu suất kinh doanh; dịch vụ cố vấn liên quan đến 
quản lý rui ro kinh doanh; dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý các thay đối và tái tổ chức 
kinh doanh; tư vấn quy trình kinh doanh; phân tích giá trị kinh doanh. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến công nghệ thông tin, kiến trúc và cơ 
sở hạ tầng công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn và thông tin 
liên quan đến công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, 
quản lý quy trình kinh doanh, quản lý vòng đời sản phẩm quản lý quan hệ khách hàng, 
quản lý chuỗi cung ứng, mua sắm hàng hóa và dịch vụ cho người khác bằng phương thức 
điện tử và xử lý các giao dịch hậu cần (back office transaction processing); dịch vụ ứng 
dụng kiến thức khoa học (engineering) liên quan đến công nghệ thông tin; dịch vụ tập hợp 
cung cấp thông tin liên quan đến công nghệ thông tin; nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin; thiết kế phần mềm máy tính, phần mềm hệ thống để nạp cố định 
trong bộ nhớ máy tính, phần cứng máy tính và hệ thống máy tính; cài đặt và bao trì phần 
mềm máy tính, phần mềm hệ thống để nạp cố định trong bộ nhớ máy tính và hệ thống 
máy tính; dịch vụ thử nghiệm công nghệ thông tin, dịch vụ kiểm tra chất lượng và kiểm 
nghiệm chất lượng trong lĩnh vực công nghệ thông, tin tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy 
tính, lập trình máy tính, bảo trì phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết kế 
phần mềm máy tính, phân tích và tích hợp hệ thống máy tính, phục hôi dữ liệu máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-18556 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam  (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2012-18557 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH quốc tế D&N ( 
D&N INTERNATIONAL)   (VN) 
Phòng 2303, tầng 23, số 101 Láng Hạ, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý và hỗ trợ điều hành doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn và tổ chức 
điều hành kinh doanh; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn về nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ thu thập và quản lý các dữ liệu về sở hữu trí tuệ; dịch vụ kế toán. 
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Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ về sở hữu và quản lý 
bất động sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ đầu tư vốn.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; dịch vụ phiên dịch; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ 
thông tin về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; dịch vụ soạn thảo văn bản (không phải là văn 
bản quảng cáo); sắp xếp và tổ chức các cuộc hội nghị và hội thảo.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; dịch vụ tư vấn lập dự án kinh doanh; dịch vụ 
kiến trúc; dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ tạo dáng kiểu 
dáng công nghiệp.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ tư vấn và 
đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 
 

(210) 4-2012-18558 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.1.11; A3.7.24 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA
MOTOR CORPORATION )   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người), xe ô tô thể thao; ô tô tải, « 
tô buýt, xe buýt đường dài; xe ô tô điện và các bộ phận cấu trúc của ô tô và của ô tô điện 
cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 

 
 

(210) 4-2012-18559 (220) 22.08.2012 
 (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, xanh chuối (540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Hải  (VN) 
132 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo vest [quần áo]; quần áo may sẵn; váy; bộ quần áo; đồng phục. 
 
 

(210) 4-2012-18570 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
thiết bị y tế Việt Long     (VN) 
39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật (dùng trong ngành y) 
bơm kim tiêm dùng một lần, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương, bao sao su.  
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(210) 4-2012-18571 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nguyên Anh Khoa   (VN) 
113 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-18572 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nguyên Anh Khoa    (VN) 
113 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-18573 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Hivil  (VN) 
168/12 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (là trang phục); cà vạt; tất (vớ); mũ (nón).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng (là trang phục), cà vạt, tất (vớ), mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2012-18578 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 3.7.5 
(591) Đen, trắng, hồng đậm, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguồn Sống 
Đích Thực  (VN) 
Tầng 1, Đơn Nguyên I, toà nhà A15-17 
Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-18579 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguồn Sống 
Đích Thực  (VN) 
Tầng 1, Đơn Nguyên 1, toà nhà A15-17 
Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chăn ga, gối, đệm, thiết bị vệ sinh, đồ nội thất và đồ dùng gia đình. 
 
 

(210) 4-2012-18590 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) FOSHAN SANSHUI RONGYING 
HUTCH DEFENDS CO,LTD.  (CN) 
Xinan Industrial Garden, Sanshui Central 
Science and Technology Industrial Zone 
Foshan, Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc, lò sưởi (dùng trong nhà), két phun nước, vòi nước máy ở đường 
phố; tủ ướp lạnh; lò sưởi.  

 
 

(210) 4-2012-18591 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

White Glove   (VN) 
Đường số 2, khu Công Nghiệp Nhơn 
Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng cho mục đích gia dụng; găng tay làm vườn; găng tay dùng để 
đánh bóng.  

 
 

(210) 4-2012-18592 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PEACH JOHN CO., LTD   (JP) 
6-17-11, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 
150-0001 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân 
thể); chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; mặt nạ làm 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
771 

đẹp; keo xịt tóc; xà phòng;  dầu gội đầu; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; 
thuốc đánh răng; chất làm trắng răng dạng gel; chế phẩm làm thơm không khí; túi nhỏ để 
làm thơm đồ vải (quần áo, đồ trải giường, khăn bàn);  nước hoa; tinh dầu; hương trầm 
dùng để cúng tế; lông mi giả; móng (tay, chân) giả; chất dính dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; chế phẩm 
làm sạch; chế phẩm đánh bóng; mỹ phẩm cho động vật; dầu gội cho động vật cảnh. 

 
Nhóm 05: Quần lót vệ sinh; khăn vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; 
tã lót [tã trẻ em]; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; quần lót, thấm hút được, 
dùng cho người không tự kiềm chế; miếng đệm chăm sóc ngực; chế phẩm làm sạch không 
khí; chất khử mùi không dùng cho người hoặc động vật; thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi; vòng 
đeo tay dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa thuốc để tắm; muối tắm dùng cho mục 
đích y tế; dược phẩm dùng cho người; chế phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc 
viên làm thon người; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; cao dán; hộp thuốc 
cấp cứu [có chứa thuốc bên trong].  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; tạp chí xuất bản định kỳ; catalô; sách mỏng; 
cuốn sách nhỏ; văn phòng phẩm; giấy dính [văn phòng phẩm]; bưu thiếp; lịch; áp phích 
quảng cáo; ảnh chân dung; tranh ảnh; ảnh chụp [được in]; giá dựng ảnh chụp; khăn lau 
bằng giấy; tấm lót bình, cốc bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; 
giấy vệ sinh; giấy bao gói; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 
gói; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi dùng ở bãi biển; túi mua hàng; túi du lịch; vali [hành lý]; ví 
đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; bộ đồ du lịch [đồ da]; ví đựng danh thiếp; bao 
để móc chìa khóa; túi cầm tay cho phụ nữ; quần áo cho vật nuôi trong nhà; vòng cổ dùng 
cho động vật; dây đeo để giữ trẻ em; ô che nắng; ô; bộ da lông thú; túi [bao, túi nhỏ] bằng 
da thuộc để bao gói; hộp bằng da thuộc hoặc gi da; túi có dây để đeo chéo qua vai; túi có 
tay kéo; túi xách tay; túi dạng to không có khóa (luôn để mở); túi dạng nhỏ. 

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; cốc [đồ đựng]; bình để uống; 
bình (ấm); đĩa; bình cà phê không dùng điện; hộp đựng bữa ăn trưa; bình đựng nước cho 
người đi du lịch; khuôn bánh ngọt; nắp đậy đĩa; khay dùng cho mục đích gia đình; cốt 
giày [khung giữ dáng cho giày]; vòng và thanh treo cho khăn tắm; vật dụng giữ giấy vệ 
sinh; vật dụng giữ xà phòng; chỉ tơ nha khoa; lược; bàn chải móng tay, chân; bàn chải 
đánh răng; bàn chải để rửa bát đĩa; bàn chải vệ sinh; bàn chải giầy; hộp đựng đồ trang 
điểm; dụng cụ mỹ phẩm; chậu [đồ chứa đựng]; bình xịt nước hoa; lư đốt xông nước hoa; 
lọ hoa (bình, hũ); lợn đựng tiền tiết kiệm; đồ trang trí bằng sứ; chuồng (lồng) cho vật nuôi 
trong nhà; bể nuôi thuỷ sinh (nuôi cá) trong nhà; thiết bị lau bụi không dùng điện; cái kẹp 
phơi quần áo; thùng rác. 

 
Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; nhãn mác [bằng vải]; khăn tắm (khăn mặt) bằng 
vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; tấm thảm thêu treo tường, bằng vải; vỏ bọc của nắp đậy bệ 
xí làm bằng vải; vỏ bọc ngoài [vỏ rời] dùng cho đồ đạc; rèm cửa ra vào; tấm trải phủ 
giường; vỏ gối; vỏ đệm; chăn du lịch [quấn thành cuộn]; khăn trải bàn [không bằng giấy]; 
miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm bằng giấy; tấm lót cốc [tấm trải trên bàn khi ăn]; 
găng tay để giặt.  

 
Nhóm 35: Bán lẻ, bán buôn và dịch vụ đặt hàng bằng thư các mặt hàng: mỹ phẩm, chế 
phẩm trang điểm, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], chế phẩm mỹ phẩm 
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để tắm, chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật, mặt nạ làm đẹp, keo xịt tóc, xà 
phòng, dầu gội đầu, muối để tắm không dùng cho mục đích y tế, thuốc đánh răng, chất 
làm trắng răng dạng gel, chế phẩm làm thơm không khí, túi nhỏ để làm thơm đồ vải (quần 
áo, đồ trải giường, khăn bàn),  nước hoa, tinh dầu, hương trầm dùng để cúng tế, lông mi 
giả, móng (tay, chân) giả, chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm, hình dán nghệ thuật 
cho móng tay, chân, chế phẩm để giặt, để tẩy rửa, chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh 
bóng, mỹ phẩm cho động vật, dầu gội cho động vật cảnh, quần lót vệ sinh, khăn vệ sinh, 
băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, tã lót [tã trẻ em], tã lót dùng cho người 
không tự kiềm chế được, quần lót, thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm chế, 
miếng đệm chăm sóc ngực, chế phẩm làm sạch không khí, chất khử mùi không dùng cho 
người hoặc động vật, thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi, vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế, 
chế phẩm chứa thuốc để tắm, muối tắm dùng cho mục đích y tế, dược phẩm dùng cho 
người, chế phẩm vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng, thuốc viên làm thon người, thực phẩm 
ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, cao dán, hộp thuốc cấp cứu [có chứa thuốc bên 
trong], ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in, tạp chí xuất bản định kỳ, catalô, sách mỏng, 
cuốn sách nhỏ, văn phòng phẩm, giấy dính [văn phòng phẩm], bưu thiếp, lịch, áp phích 
quảng cáo, ảnh chân dung, tranh ảnh, ảnh chụp [được in], giá dựng ảnh chụp, khăn lau 
bằng giấy, tấm lót bình, cốc bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang, 
giấy vệ sinh, giấy bao gói, túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 
gói, hộp bằng bìa cứng hoặc giấy, túi xách tay, túi dùng ở bãi biển, túi mua hàng, túi du 
lịch, vali [hành lý], ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong], bộ đồ du lịch [đồ da], 
ví đựng danh thiếp, bao để móc chìa khóa, túi cầm tay cho phụ nữ, quần áo cho vật nuôi 
trong nhà, vòng cổ dùng cho động vật, dây đeo để giữ trẻ em, ô che nắng, ô, bộ da lông 
thú, túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói, hộp bằng da thuộc hoặc giả da, túi có dây 
để đeo chéo qua vai, túi có tay kéo, túi xách tay, túi dạng to không có khóa (luôn để mở), 
túi dạng nhỏ, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, cốc [đồ đựng], bình để uống, 
bình (ấm), đĩa, bình cà phê không dùng điện, hộp đựng bữa ăn trưa, bình đựng nước cho 
người đi du lịch, khuôn bánh ngọt, nắp đậy đĩa, khay dùng cho mục đích gia đình, cốt 
giày [khung giữ dáng cho giày], vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ 
sinh, vật dụng giữ xà phòng, chỉ tơ nha khoa, lược, bàn chải móng tay, chân, bàn chải 
đánh răng, bàn chải để rửa bát đĩa, bàn chải vệ sinh, bàn chải giầy, hộp đựng đồ trang 
điểm, dụng cụ mỹ phẩm, chậu [đồ chứa đựng], bình xịt nước hoa, lư đốt xông nước hoa, 
lọ hoa (bình, hũ), lợn đựng tiền tiết kiệm, đồ trang trí bằng sứ, chuồng (lồng) cho vật nuôi 
trong nhà, bể nuôi thuỷ sinh (nuôi cá) trong nhà, thiết bị lau bụi không dùng điện, cái kẹp 
phơi quần áo, thùng rác, vải sử dụng trong ngành dệt, nhãn mác [bằng vải], khăn tắm 
(khăn mặt) bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, tấm thảm thêu treo tường, bằng vải, vỏ bọc 
của nắp đậy bệ xí làm bằng vải, vỏ bọc ngoài [vỏ rời] dùng cho đồ đạc, rèm cửa ra vào, 
tấm trải phủ giường, vỏ gối, vỏ đệm, chăn du lịch [quấn thành cuộn], khăn trải bàn [không 
bằng giấy], miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm bằng giấy, tấm lót cốc [tấm trải trên 
bàn khi ăn], găng tay để giặt; đồ lót, áo lót phụ nữ, quần lót phụ nữ, quần áo, đồ đội đầu, 
đồ đi chân; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; trang trí các quầy kính cửa hàng; giới thiệu và trưng bày sản phẩm; 
quảng cáo qua thư; phân phát hàng mẫu; cho thuê không gian quảng cáo; xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng; bán đấu giá; tư vấn quản lý kinh doanh; marketing; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục 
đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác]; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; biên 
tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; văn phòng giới thiệu việc làm; cung cấp thông 
tin kinh doanh liên quan đến việc bán lẻ hàng hóa [không bao gồm bán hàng]. 
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(210) 4-2012-18593 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược - Vật tư 

y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-18594 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược - Vật tư 
y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-18595 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược - Vật tư 
y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-18596 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược - Vật tư 
y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2012-18597 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược - Vật tư 
y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-18598 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược - Vật tư 
y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-18599 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược - Vật tư 
y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-18601 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.4.7 
(731) AN JARL ENTERPRISE CO., LTD. (TW)

No. 23, Chu-Kung 3rd Lane, Jen-Wu 
Dist., Kaohsiung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: ống mềm bằng chất dẻo dùng trong nông nghiệp; ống mềm bằng cao su dùng 
trong nông nghiệp; ống mềm dùng trong vườn, không bằng kim loại; khớp nối ống, không 
bằng kim loại; đầu nối ống, không bằng kim loại; vật liệu bọc ống, không bằng kim loại; 
ống mềm không bằng kim loại; vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; ống bằng vật 
liệu dệt; tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; ống vòi tưới nước. 
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(210) 4-2012-18610 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-18611 (220) 22.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Trương Hòa Lợi  (VN) 
643/6 đường 26/3, khu vực 3, phường 
Châu Văn Liêm, quận ¤ Môn, thành phố 
Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống. 
 
 

(210) 4-2012-18612 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Đông á  (VN) 
Đường số 13, khu công nghiệp Trảng 
Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh gạo; bánh ngọt; bánh quy; bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-18613 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Đông á  (VN) 
Đường số 13, khu công nghiệp Trảng 
Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh gạo; bánh ngọt; bánh quy; bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-18614 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Mai  (VN) 
14 lô F, đường số 01, khu dân cư Phú 
Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo thể dục; quần áo giả da; áo choàng; quần dài; mũ vải. 
 
 

(210) 4-2012-18615 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.13; 26.3.3; 26.3.4; 26.3.23
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Mai  (VN) 
14 lô F, đường số 01, khu dân cư Phú 
Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục: quần áo thể dục; quần áo giả da; áo choàng; quần dài; mũ vải. 
 

Nhóm 35: Bán buôn quần áo; bán buôn vải; bán buôn mũ nón; bán buôn giày dép; bán 
buôn gạo. 

 
 

(210) 4-2012-18616 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 3.7.17; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất may mặc Việt Đức  (VN)
131 CN11, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-18617 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Máy 
In  (VN) 
Số 106, ngõ 58A Hoàng Đạo Thành, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mực in.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng.  
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(210) 4-2012-18618 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.17.11; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.23 
(591) Hồng, trắng, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Biển á  (VN) 
890 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng bá du lịch; dịch vụ môi giới và xúc tiến thương mại; nghiên cứu 
trị trường và thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; dịch vụ đại lý du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-18619 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.3; A7.1.12 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 
K07/09 đường Lê Tấn Trung, phường 
Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 
 
 

(210) 4-2012-18630 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TM DV Mô Tô Siêu Việt  (VN) 
98/25 Trần Quang Cơ, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: phụ tùng xe máy; phụ tùng xe ô tô, phụ tùng máy phát điện; 
phụ tùng máy nổ; phụ tùng máy cắt cỏ. 

 
 

(210) 4-2012-18635 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 25.7.20; 26.11.3; 26.4.4(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Thuận  (VN) 
Số 54 ngõ 275, đường Nguyễn Đức 
Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hàng hóa; vận tải 
đường biển; vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ.  
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(210) 4-2012-18636 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.1; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 
2.9.14; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phan Thế Độ  
(VN) 
Thôn Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện 
Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 

(210) 4-2012-18637 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 24.15.1; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải 24 Giờ  (VN) 
Số nhà 64A, ngõ 21, phố Thanh Am, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá.  
 
 

(210) 4-2012-18638 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 24.15.1; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải 24 Giờ   (VN) 
Số nhà 64A, ngõ 21, phố Thanh Am, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá.  
 
 

(210) 4-2012-18639 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi Thiên Thái  (VN) 
Số 24, đường 5, phố Bạch Đằng, phường 
Nam Thành, thành phố Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn gia súc. 
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(210) 4-2012-18649 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.3; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Trắng, cam, xanh nước biển, ghi xám 
(731) Công ty TNHH gia công Gương 

kính Số 1   (VN) 
Thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 40: Gia công các loại gương, kính.  

 
 

(210) 4-2012-18650 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Hùng  
(VN) 
186 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-18651 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Hùng  
(VN) 
186 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-18652 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Công 

Độ  (VN) 
Trung tâm thương mại Phú Riềng, xã Phú
Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Giày; dép. 
 
 

(210) 4-2012-18653 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) AUSTIN PHARMA SPECIALTIES CO  
(HK) 
Unit R 2 U G/F Valiant Ind Ctr 2-12 Au 
Pai Wan Str., Fo Tan Shatin, Nt - Hong 
Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-18654 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.24; 3.7.9 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Tân 

Phát   (VN) 
Km 2 + 500 đường Phan Trọng Tuệ, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện), cho thuê phòng họp. 

 
 

(210) 4-2012-18655 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh lá cây, xanh biển, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Tân 

Phát   (VN) 
Km 2 + 500 đường Phan Trọng Tuệ, xã 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 
sạn; dịch vu nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống (do nhà hàng thực hiện); cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2012-18656 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 25.1.25; 26.11.3; 26.1.1; 3.7.10; 
3.7.16; A1.1.5; 6.1.2; 25.7.20; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH yến sào Nha 
Trang  (VN) 
51/76 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào thành phẩm, tổ yến đã tinh chế, sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn).  
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào thành phẩm, tổ yến đã tinh chế, sơ chế và đóng hộp (dùng 
làm món ăn). 

 
 

(210) 4-2012-18657 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 18.5.1; A18.5.3; 26.13.25
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vân Anh  (VN) 
P3 B5 tập thể Viện Đo Lường Tiêu Chuẩn
Chất Lượng Nhà Nước, 208§ phố Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ đặt chỗ du lịch; dịch vụ vận 
tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách, đại lý giao nhận hàng hóa trong nước và 
quốc tế.  

 
 

(210) 4-2012-18658 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ kỹ thuật Nam Khánh  (VN) 
Số 9, ngõ 444, phố Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-18659 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 
dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân] và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân [mỹ phẩm], mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dâu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tằm vòi hoa sen [không chứa dược 
chất]; mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da [mỹ phẩm] kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông [không chứa dược chất]; chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm 
dưỡng môi [không chứa dược chất]; phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân [dùng cho mục đích mỹ phẩm] hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt [dùng khi trang điểm].  

 
 

(210) 4-2012-18670 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 

khô, chiết xuất của thịt. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng cho mục đích y tế; nước uống có gaz; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng cho mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 
 

(210) 4-2012-18671 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-18672 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Hoa Phong  (VN)
Số 82A, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng kim loại dùng cho cửa nhựa, cửa nhôm như: tay nắm, thanh 
chuyển động, bản lề, thanh chống gió, ổ khóa, vấu chốt cửa, miệng khóa cửa đi.  

 

(210) 4-2012-18673 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh nước biển, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Hoa Phong  (VN)
Số 82A, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhựa, cửa nhôm: máy cắt hai đầu, máy phay đầu đố, máy 
khoan lỗ khóa, máy hàn, máy cắt đố V, máy áp một đầu, máy cắt nẹp kính. 

 
 

(210) 4-2012-18674 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Nam á  (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-18675 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Nam á  (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-18676 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Melia   (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254 đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18678 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ANDA Việt Nam   (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18679 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thủy Trúc   (VN) 
Số 19, tổ 38, tập thể 242 ngõ Gốc Đề, 
đường Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18690 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  

 
 

(210) 4-2012-18691 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-18692 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông  (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-18693 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.9; A5.7.23 
(591) Xanh đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất và 
thương mại RINGO   (VN) 
Khu nhà máy gạch Hợp Thịnh, đường 
Quang Trung, phường Hội Hợp, thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm.  
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(210) 4-2012-18696 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 3.4.1; A3.4.2; A3.4.4 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) SHIGA MEAT MARKET CO., LTD. (JP) 

1089-4 Chokoji-Cho, Omihachiman, 
Shiga, 523-0013, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò. 

 
 

(210) 4-2012-18697 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SHIGA MEAT MARKET CO., LTD. (JP) 
1089-4 Chokoji-Cho, Omihachiman, 
Shiga, 523-0013, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò. 

 
 

(210) 4-2012-18698 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.5; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ in - quảng cáo Tấn 
Phát   (VN) 
268 Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo ngoài trời.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì, thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-18710 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
787 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-18711 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 

để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-18712 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 

để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-18713 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 

để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  
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(210) 4-2012-18714 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-18715 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-18716 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-18717 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-18718 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 

để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-18719 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), đồ uống từ chè có ướp hương, sản phẩm chiết xuất từ chè và chế 

phẩm trên cơ sở chè.  
 
 

(210) 4-2012-18730 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tôn Vạn 
Thành  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến 
Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại: tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng 

cuộn và dạng tấm.  
 

Nhóm 35: Bán buôn tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, 
phôi thép, sắt cuộn, thép hình, xà gồ thép các loại. 
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(210) 4-2012-18731 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tôn Vạn 
Thành  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến 
Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại: tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng 
cuộn và dạng tấm.  

 

Nhóm 35: Bán buôn tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, 
phôi thép, sắt cuộn, thép hình, xà gồ thép các loại. 

 
 

(210) 4-2012-18732 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tôn Vạn 
Thành  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến 
Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại: tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng 
cuộn và dạng tấm.  

 

Nhóm 35: Bán buôn tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, 
phôi thép, sắt cuộn, thép hình, xà gồ thép các loại. 

 
 

(210) 4-2012-18733 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tôn Vạn 
Thành  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến 
Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại: tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng 
cuộn và dạng tấm.  

 

Nhóm 35: Bán buôn tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, 
phôi thép, sắt cuộn, thép hình, xà gồ thép các loại. 

 
 

(210) 4-2012-18734 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tôn Vạn 
Thành  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến 
Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại: tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng 
cuộn và dạng tấm.  

 
Nhóm 35: Bán buôn tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, 
phôi thép, sắt cuộn, thép hình, xà gồ thép các loại. 

 
 

(210) 4-2012-18735 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí 
Đông Phương  (VN) 
149B Trương Định, phường 09, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón và hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy nội địa.  
 
 

(210) 4-2012-18736 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.5 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí 
Đông Phương  (VN) 
149B Trương Định, phường 09, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu mỡ và chất bôi trơn dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Bán buôn xăng dầu, nhiên liệu rắn, lỏng, khí dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-18738 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.  
(US) 
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 
Angeles, CA 90015, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung chứa khoáng chất và vi-ta-min dưới dạng viên nén hoặc 
viên nang.  
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(210) 4-2012-18739 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.1; 23.1.5 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ sẫm 
(731) Hộ kinh doanh Đinh Huy 

Cường  (VN) 
123A/5 KV 2 Nguyễn Văn Cừ, phường 
An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-18742 (220) 23.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.   (MX) 
Prolongaciãn Paseo de la Reforma No. 
1000, Colonia Pena Blanca Santa Fe, 
Delegaciãn Alvaro Obregãn, C.P. 01210 
MÐxico, Distrito Federal, Mexico  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, cacao, và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột mì 
và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và mứt, kẹo; đá lạnh (có thể ăn 
được); đường; mật ong; mật đường; nấm men, bột nở; muối; tương hạt cải; giấm, xốt (gia 
vị); gia vị; kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-18752 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.1; 25.12.1; 14.5.23; 14.5.21 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, đồng, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Đại Hùng Cường  (VN) 
247 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ. 
 
 

(210) 4-2012-18753 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 14.5.23; 14.5.21; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, đồng, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Đại Hùng Cường  (VN) 
247 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ. 
 
 

(210) 4-2012-18754 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH QIVANA Quốc Tế  
(VN) 
Phòng 506, tầng 5, số 8 Phạm Ngọc 
Thạch, phường Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; chất bổ sung khoáng cho thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-18755 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH QIVANA Quốc Tế  
(VN) 
Phòng 506, tầng 5, số 8 Phạm Ngọc 
Thạch, phường Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; chất bổ sung khoáng cho thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-18756 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH QIVANA Quốc Tế  
(VN) 
Phòng 506, tầng 5, số 8 Phạm Ngọc 
Thạch, phường Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; chất bổ sung khoáng cho thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-18757 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá mạ, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH QIVANA Quốc Tế  
(VN) 
Phòng 506, tầng 5, số 8 Phạm Ngọc 
Thạch, phường Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; chất bổ sung khoáng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2012-18758 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyễn Thanh  (VN) 
Đường DH ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất. 
 
 

(210) 4-2012-18759 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.4; 6.1.2; 19.1.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí Núi Thành  (VN) 
ấp Hiệp Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn bằng kim loại, bình đựng bằng kim loại dùng cho nhiên liệu lỏng, bể chứa 

bằng kim loại, đường ống bằng kim loại, ống bằng kim loại, ống thép. 
 
 

(210) 4-2012-18770 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Vũ Xuân Hiệp  (VN) 

Số 239 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2012-18772 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A26.11.12; 1.15.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và môi trường TECOM  (VN) 
125/53 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
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(210) 4-2012-18773 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 24.13.1 
(591) Mận chín, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Thanh  (VN) 
Công ty CP Tân Đình Thanh, 54 Hoàng 
Hoa Thám, phường Thanh Bình, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê khoảng không gian quảng cáo; cập nhật 
tư liệu quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-18774 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Huyền  (VN) 
Công ty TNHH MTV Thương mại và 
Vận tải Trường Thành, 52 Hoàng Hoa 
Thám, phường Thanh Bình, thành phố 
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật. 
 
 

(210) 4-2012-18775 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Cường Hằng  (VN) 
Số 2B, ngách 123/2 phố Khương 
Thượng, phường Khương Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt, mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán kính mắt, mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2012-18776 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người có chứa sụn cá mập; thuốc đông y; 
thực phẩm dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18777 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thuận Phú  (VN) 
22/61 Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người có chứa dầu cá; thuốc đông y; thực 

phẩm dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18778 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 

dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18779 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người có chứa dầu cá; thuốc đông y; thực 

phẩm dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-18780 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại tổng hợp Đức Anh  (VN) 
Số 30/37, ngõ 67, khu biệt thự Nhà 
Vườn, phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Quạt hút dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 11: Máy làm mát không khí bằng hơi nước dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-18790 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 1.5.1; 1.5.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạc, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Trung tâm Tư vấn nghiên cứu 
và Phát triển giáo dục SAO 
MAI  (VN) 
Số 82 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề 

nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); huấn luyện (đào tạo); đào tạo thực hành (thao tác 
thử).  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển 
công nghệ; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế giáo án điện tử.  

 
 

(210) 4-2012-18791 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) SIPING HENONG ANIMAL 

HUSBANDRY CO., LTD.   (CN) 
5th Community, Zhifu Village, Pingxi 
Township, Tiexi District, Siping City, 
Jilin Province, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thực phẩm cho động vật; yến mạch dùng làm thức ăn cho 

gia cầm; gia cầm sống; chế phẩm vỗ béo động vật; cám tăng trọng vật nuôi. 
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(210) 4-2012-18792 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Vàng, hồng 
(731) Công ty cổ phần NIKKON Việt 

Nam   (VN) 
Số 12B, phố Phùng Khoang, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ.  
 
 

(210) 4-2012-18793 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần NIKKON Việt 
Nam   (VN) 
Số 12B, phố Phùng Khoang, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chịu lửa; sơn chống gỉ.  
 
 

(210) 4-2012-18794 (220) 17.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Cường  (VN) 
Số 2/314, đường Tức Mạc, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-18795 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Cường  (VN) 
Số 2/314, đường Tức Mạc, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-18796 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Cường  (VN) 
Số 2/314, đường Tức Mạc, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18797 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Cường  (VN) 
Số 2/314, đường Tức Mạc, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18798 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
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điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2012-18799 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính, phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2012-18800 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Thành Đạt   (VN) 
Lô 83, tổ 9, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-18801 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Bá Thuấn  (VN) 
19/64 khu phố 10, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê và quán giải khát.  
 
 

(210) 4-2012-18803 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 4.3.3 
(591) Vàng ánh kim 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đa Niềm Tin  (VN) 
45 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; quán ăm tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-18805 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.16; A5.1.7; A5.3.15; 26.2.7 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen 
(731) AEON KABUSHlKl KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)   (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục giả trang; quần áo thể thao; quần áo ngủ; quần áo lót; bộ 

quần áo tắm; tạp dề [trang phục]; găng tay (trang phục); mũ che tai [trang phục]; dây đeo 
quần; giày truyền thống của Nhật Bản (giày tabi); vỏ bọc ngoài chống bẩn cho giày truyền 
thống của Nhật Bản; vật bảo vệ cổ áo; ghệt; khăn choàng bằng lông thú (fur stoles); khăn 
choàng (shawls); khăn quàng cổ; ca-vát; khăn rằn [khăn quàng cổ] ; thắt lưng [trang phục] 
; đồ đội đầu; dải băng buộc đầu [trang phục] ; mũ tắm; mũ trùm đầu [trang phục] ; dải 
băng buộc đầu [trang phục]; đồ đi chân; bít tất ngắn cổ; tất đeo ở mắt cá chân nhằm giữ 
ấm; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; guốc gỗ; miếng lót bên trong giày; miếng đệm 
gót (đùng cho giày và giày cao cổ); miếng lót dùng cho giày và giày cao cổ; diềm bao 
quanh mũi giày và giày cao cổ; đế giày bằng cao su cho giày truyền thống của người Nhật 
Bản (giày jikatabi); mũi giày dép; mũi của đồ đi chân; đế giày dùng để sửa chữa giày; đế 
giày đi cùng đinh chốt để đóng vào giày; chốt để đóng gắn mặt giày với đế giày; yếm giày 
và tai giày (là bộ phận gắn liền với giày ở phía sau gót để kéo giày vào chân khi xỏ giày); 
đinh đế giày có đầu to lắp ở đế giày để làm tăng độ bền của giày; nẹp kim loại dùng cho 
giày và giầy cao cổ, nẹp kim loại dùng cho giày cao cổ.  
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(210) 4-2012-18810 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18811 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-18812 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-18813 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
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(210) 4-2012-18814 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD. (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2012-18815 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD. (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2012-18816 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông y dược Việt Nam   (VN) 
Số 10, lô 12A, đường Trung Hòa, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, vật tư y tế, thiết bị 
y tế, mỹ phẩm, thiết bị xử lý môi trường, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, chế phẩm 
diệt khuẩn trong gia dụng và y tế, vắc xin và sinh phẩm y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18817 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-18818 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa như: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
 
 

(210) 4-2012-18819 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh   (VN)
Lô D6/1, đường số 1B khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van ống dẫn nước bằng kim 
loại; đầu nối ống bằng i-nốc gồm: đầu nối vuông góc, đầu nối hình chữ T và đầu nối thẳng.  

 
 

(210) 4-2012-18820 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh   (VN)
Lô D6/1, đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van ống dẫn nước bằng kim 
loại; đầu nốí ống bằng i-nốc gồm: đầu nối vuông góc, đầu nối hình chữ T và đầu nối thẳng.  

 
 

(210) 4-2012-18826 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 1.3.2; 25.12.1 
(731) JIANGSU QUNYE ELECTRICAL CO., 

LTD.   (CN) 
Fangxiang Industrial Zone, Yangzhou 
City, Jiangsu, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Lõi cuộn dây (bộ phận của máy); lõi cuộn dây dùng cho máy móc; ống cuộn 
dây dùng cho máy móc; thiết bị cuộn cơ khí.  
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(210) 4-2012-18827 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) STONETILE ENTERPRISE PTE LTD  

(SG) 
21b Senoko Loop Tellus Industrial 
Complex Singapore 758171  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tác phẩm nghệ thuật từ đá; thạch cao; xi măng; tấm xi măng; ngói, đá lát sàn 

không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; vách 
ngăn, không băng kim loại; bể xây; kính xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây dựng].  

 
 

(210) 4-2012-18830 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Vinh Phát   (VN) 

232/11 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn hoạt động kinh doanh; cung cấp giải pháp kiện toàn tổ chức quản lý 

điều hành doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao và giảm thiểu rủi ro. 

 
 

(210) 4-2012-18831 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Vinh Phát   (VN) 

232/11 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý và kinh doanh trong lĩnh vực thiết lập và duy trì những 

thư viện tư đã được máy tính hoá; dịch vụ nghiên cứu về kinh tế và nghiên cứu vê thị 
trường; dịch vụ tư vấn hoạt động kinh doanh và liên doanh liên kết, cụ thể là cung cấp các 
hoạt động điều tra sự chuyên cần. 
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(210) 4-2012-18832 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.2.7; 26.3.1; 26.1.12 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Đình Sơn  (VN) 

Khối 8, phường Tân Lợi, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao.  
 
 

(210) 4-2012-18834 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 
Kim  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  
 
 

(210) 4-2012-18835 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.15; 5.3.11; A1.1.10; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng cam, cam, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Văn Đức Phát (VN)

12/14D Hoàng Hoa Thám, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-18836 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.5 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần GAS Đông 

Dương  (VN) 
Số 342 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: xăng dầu, ga (gas), bếp ga (gas), khí hóa lỏng, linh kiện bếp 
ga (gas) như van ga (gas) công nghiệp không cầu chì, phụ tùng thay thế ngành ga (gas) 
như van ga (gas), khóa ga (gas) dụng cụ nhà bếp như dao, kéo, thìa, dĩa, vỉ nướng, kim 
loại như sắt, thép và quặng kim loại như quặng sắt, đồ điện gia dụng như đèn bàn, ấm đun 
nước, máy say sinh tố, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô như giảm xóc, đèn ô tô, 
ắc quy ô tô, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy như: máy bơm áp suất, máy bơm thủy lực, 
« tô. 

 
 

(210) 4-2012-18837 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Cam, xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

BAGIPHARM  (VN) 
Số 828 đường Lê Lợi, thôn Hạc, xã Dĩnh 
Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, 
thiết bị y tế, dụng cụ y tế gồm: máy đo huyết áp, máy điện tim, máy sốc tim, bình ôxy. 

 
 

(210) 4-2012-18838 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Tạ Văn Nghiêm  (VN) 
Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thủy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện từ.  

 
 

(210) 4-2012-18839 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A17.1.2; 17.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH NEWFOLDEN Việt 
Nam   (VN) 
Số 5, ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa máy móc thiết bị dùng cho văn phòng như máy vi tính, laptop, máy 

photocopy, máy fax; sửa chữa hàng điện tử; sửa chữa điện thoại và các thiết bị viễn thông. 
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(210) 4-2012-18842 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Liên Thạnh  (VN) 
Số 69/8 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục: đồ đi ở chân; giày. 
 
 

(210) 4-2012-18843 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TOMS CO., LTD.  (JP) 
16-3, Higashi 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0011 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi ngắn tay; quần áo lót; áo sơ mi; áo len; áo gilê, áo blu-dông; 
áo paca (áo da có mũ trùm đầu của người Ets-ki-mô); áo sơ mi cộc tay chui đâu; áo vét; 
quần đùi ; áo choàng ngoài; tất; găng tay; mũ nón, tất cả dành cho trang phục.  

 
 

(210) 4-2012-18844 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TOMS CO., LTD.   (JP) 
16-3, Higashi 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0011 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi ngắn tay; quần áo lót; áo sơ mi; áo len; áo gilê, áo blu-dông; 
áo paca áo da có mũ trùm đầu của người Ets-ki-mô); áo sơ mi cộc tay chui đâu; áo vét; 
quần đùi; áo choàng ngoài; tất; găng tay; mũ nón, tất cả dành cho trang phục.  

 
 

(210) 4-2012-18850 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SAILOR MANNENHITSU 
KABUSHIKI KAISHA (THE SAILOR 
PEN CO., LTD).   (JP) 
2-10-18 Mouri Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Người máy công nghiệp (máy móc); người máy (máy móc).  
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(210) 4-2012-18851 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tập Việt  (VN) 

107 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập); bút viết, giấy phô tô coppy; sổ. 

 
 

(210) 4-2012-18852 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, vàng nhạt, vàng 

đồng, vàng bóng, vàng xanh lá cây, vàng 
cam, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh 
ngọc, xanh dương, xanh da trời nhạt, 
hồng, hồng cam nhạt, tím 

(731) Hộ kinh doanh Vương Minh 
Phát   (VN) 
61/35/2 Mã Lò, khu phố 1, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang thơm). 

 
 

(210) 4-2012-18853 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.19; 24.1.1 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sàn Diễn   (VN) 
80 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; ví; vali; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, da thuộc, thô 

hoặc bán thành phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày, mũ; cà vát; thắt lưng (trang phục); hàng dệt kim (bít tất).   
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(210) 4-2012-18854 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.19; 3.7.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Sàn Diễn  (VN) 
80 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; ví; vali; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; da thuộc, thô 

hoặc bán thành phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày, mũ; cà vát; thắt lưng (trang phục); hàng dệt kim (bít tất).  
 
 

(210) 4-2012-18855 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.16; 24.17.21; 24.17.15 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Trà Gạo Lứt 

Cảnh Hòa  (VN) 
Số 11, ngõ Ngoại Thương, phố Trần Phú, 
phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2012-18856 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH Sơn Việt Bắc 

Ninh   (VN) 
Xóm Chinh-Lũng Giang, thị trấn Lim, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; đầu đĩa; đầu kỹ thuật số; băng đĩa từ tính và quang học.  
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(210) 4-2012-18857 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Phạm Tất Thành   (VN) 
F206- A4 Nguyên Hồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-18858 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Hoàng Việt  (VN)
Số 145/109 Trường Chinh, phường Đồng 
Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao; bánh mỳ; bánh nhãn; bánh ngọt. 
 
 

(210) 4-2012-18859 (220) 24.08.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 19.7.1; 26.1.2; 26.15.25; 25.1.25; A25.1.10
(731) JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.  

(US) 
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San 
Rafael, California 94903, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), bao gồm cả rượu mạnh được chưng cất. 
 

(210) 4-2012-18863 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.  
(US) 
800 W. Olympic Blvd., Suite 406, Los 
Angeles, CA 90015, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống không cồn.  
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(210) 4-2012-18864 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh 

bóng, cọ rửa và mài mòn xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2012-18870 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 
(731) Phạm Đình Đô  (VN) 

209 Lê Duẩn, thành phố BMT, ĐakLak 
 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng Inox 

 
 

(210) 4-2012-18871 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Mai  (VN) 
Số 73B1 đường Nguyễn Văn Tư, phường 
7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch dừa. 

 
 

(210) 4-2012-18872 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH Hải Hà - 

KOTOBUKI  (VN) 
25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh tươi; bánh kẹo đóng gói; bánh mỳ. 
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(210) 4-2012-18873 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.22; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH Hải Hà - 

KOTOBUKI  (VN) 
25 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh tươi; bánh kẹo đóng gói; bánh mỳ. 
 
 

(210) 4-2012-18874 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh ngọc, xanh nước biển, xanh đậm
(731) Công ty TNHH Phước An  (VN) 

Quốc lộ 38, phố Ba Huyện, Khắc Niệm, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành.  
 

Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước ép trái cây (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2012-18875 (220) 24.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; A1.1.10; 25.1.9; 24.15.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TYRE PACIFIC 
Việt Nam  (VN) 
Lầu 9 tòa nhà Center Point, số 106 
đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Săm và lốp xe máy; săm và lốp xe ô tô; xe máy và ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-18876 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quang Anh  (VN) 
Tòa nhà U & I, khu đô thị Chánh Nghĩa, 
phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Đầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mặt hàng gốm sứ gia dụng, hàng thủy tinh, hàng gia dụng khác và 
hàng kim khí điện máy, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người 
tiêu dùng]; quản lý kinh doanh của khách sạn, phân phát hàng mẫu; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu; marketing. 

 
 

(210) 4-2012-18877 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, xanh dương 
đậm, xanh đen nhạt, xanh đen đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
giao nhận Phạm Lê  (VN) 
145 Điện Biên Phủ, phường Dakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đường bộ đường biển và đường hàng không. 

 
 

(210) 4-2012-18878 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Đông á  (VN) 
Số nhà 13, lô 13A, phố Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18879 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 1.15.5; 14.7.1; A17.5.7; 
15.7.1 

(540) 

  

(731) Trường Trung Cấp Nghề số 2 - 
Bộ Quốc Phòng  (VN) 
Thôn Hòa Loan, xã Lũng Hòa, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  

 
 

(210) 4-2012-18880 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Minh Phát  
(VN) 
242/25/5 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cầu chì tự rơi FCO; cầu trì tự rơi có cắt tải LBFCO. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
815 

Nhóm 17: thiết bị cách điện, cách ly bằng vật liệu silicone, polyme; sứ chuỗi (treo) 
polyme; chống sét van polyme LA; sứ đứng polyme. 

 
 

(210) 4-2012-18882 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) L' ORMARINS (PTY) LIMITED   (ZA) 
Santam Building, Burg Street, Cape 
Town, South Africa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-18883 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) L' ORMARINS (PTY) LIMITED    (ZA) 
Santam Building, Burg Street, Cape 
Town, South Africa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-18884 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất và chế biến Lại 
Văn Quang   (VN) 
Xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh 
Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm, tôm chua. 

 
 

(210) 4-2012-18885 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Lê 
Gia  (VN) 
90/14/18 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản, thực phẩm, nông lâm sản.  
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(210) 4-2012-18886 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Như ý  (VN) 
1/47 đường TL 44, tổ 1, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Đĩa mài bằng đá nhám; đá mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài; bánh mài 
để mài sắc nhọn.  

 
 

(210) 4-2012-18887 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.17.17; 24.17.25 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thanh Hiền  (VN) 
K86/2 Nguyễn Du, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chim. 
 
 

(210) 4-2012-18888 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại và xuất khẩu G6  
(VN) 
Tầng 3, nhà 2, ngõ 860, đường Bạch 
Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; cao su tổng hợp; nhựa tổng hợp bán thành 
phẩm, nhựa nhân tạo bán thành phẩm; nhựa dẻo bán thành phẩm. 

 

Nhóm 25: Giầy, dép, guốc; đồ đi chân.  
 

Nhóm 27: Thảm, thảm dầy trải sàn, thảm chống trơn trượt, thảm chùi chân, tấm phủ sàn; 
tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh, xuất nhập khẩu giày, dép, thảm.  
 
 

(210) 4-2012-18889 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Vũ Đức  
(VN) 
Số 352 Bạch Đằng, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ kiện uốn tóc, dụng cụ mài kềm và kéo.  
 
 

(210) 4-2012-18890 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.7; 26.13.25; 26.4.3 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SPARTRONICS 
Việt Nam  (VN) 
Số 3 VSIP đường số 6, khu công nghiệp 
Việt Nam Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ xử lý trung tâm; bộ đóng mạch điện; bộ chuyển mạch; tụ điện; bộ chỉnh lưu 
dòng điện, bảng điều khiển [điện].  

 
 

(210) 4-2012-18891 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Nguyễn Võ Hữu Phước  (VN) 
Số B3/55 Lê Lợi, Quang Trung, Thống 
Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ấp trứng gia cầm tự động.  
 
 

(210) 4-2012-18892 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Trắng, vàng đồng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in bao bì Đạt 
Thành  (VN) 
Số 179 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in các loại bao bì; dịch vụ in nhãn sản phẩm; dịch vụ in lịch; dịch vụ in 
sách và tờ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-18893 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 18.1.21; 25.12.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thắng Lợi 
L.I.O  (VN) 
14/5 Bùi Công Trừng, ấp 2, xã Nhị Bình, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy gặt đập liên hợp; máy dùng trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2012-18894 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) POWERTECH INDUSTRIES 

(PROPRIETARY) LIMITED   (ZA) 
Powertech House, Hampton Park, 20 
Georgian Crescent, Bryanston, Gauteng, 
South Africa  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển mạch; ổ cắm điện; phụ kiện đấu dây điện.  

 
 

(210) 4-2012-18895 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) C.B. FLEET COMPANY, 
INCORPORATED   (US) 
4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia 
24502 USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nhuận tràng, chất lỏng dùng để thụt, thuốc viên hình đạn để nhét vào 

hậu môn; chế phẩm làm sạch ruột. 
 
 

(210) 4-2012-18897 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thu Thuỷ  (VN) 
Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ (không dùng cho xe cộ), máy xay bột. 

 
 

(210) 4-2012-18898 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Đỗ Thị Thu Thủy   (VN) 
Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy phát điện, máy cưa, máy cắt cỏ, máy phun xịt thuốc trừ 

sâu, mô tơ (không dùng cho xe cộ), máy xay bột. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy bơm nước, máy phát điện, máy cưa, máy cắt cỏ, máy phun xịt 
thuốc trừ sâu, mô tơ (không dùng cho xe cộ), máy xay bột. 
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(210) 4-2012-18899 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thu Thủy    (VN) 
Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh   

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ (không dùng cho xe cộ), máy xay bột.  

 
 

(210) 4-2012-18900 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.14; 1.15.15; 26.1.1; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê Nguyên Huy Hùng  (VN) 
472 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
 
 

(210) 4-2012-18901 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh T&N  
(VN) 
535-537-539 Trần Hưng Đạo, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, mua bán thực phẩm khô, bánh kẹo ngọt các loại, nước uống 

các loại, trái cây các lọai (không do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-18904 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lá cây, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư - thương 
mại - dịch vụ Minh Anh  (VN) 
Khu kho, ngõ 176, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy photocopy, vở học sinh; sổ bìa da; sổ bìa cứng; sổ lò xo; giấy ăn, giấy vệ 

sinh; kẹp hồ sơ bằng bìa (đồ dùng văn phòng); cặp hồ sơ bằng nhựa (đồ dùng văn phòng). 
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(210) 4-2012-18905 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) vàng, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư - thương 
mại - dịch vụ Minh Anh   (VN) 
Khu kho, ngõ 176, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy photocopy, vở học sinh; sổ bìa da; sổ bìa cứng; sổ lò xo; giấy ăn, giấy vệ 
sinh; kẹp hồ sơ bằng bìa (đồ dùng văn phòng); cặp hồ sơ bằng nhựa (đồ dùng văn phòng). 

 
 

(210) 4-2012-18906 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư - thương 
mại - dịch vụ Minh Anh   (VN) 
Khu kho, ngõ 176, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy photocopy, vở học sinh; sổ bìa da; sổ bìa cứng; sổ lò xo; giấy ăn, giấy vệ 
sinh; kẹp hồ sơ bằng bìa (đồ dùng văn phòng); cặp hồ sơ bằng nhựa (đồ dùng văn phòng). 

 
 

(210) 4-2012-18907 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 10.3.7; A5.3.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trà Tâm Lan  (VN) 
Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-18908 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.23; 14.3.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 
dục và phát triển công nghệ 
quốc tế Langmaster  (VN) 
Thôn Hoàng 5, xã Cổ Nhuế, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục, giảng dậy; hướng 
dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); sắp xếp và tổ chức cuộc hội thảo; dịch vụ 
dịch thuật.  
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Nhóm 42: Lập trình chương trình máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; cho thuê máy tính;  bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-18910 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; A25.7.21; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Long 
Xuất Nhập Khẩu Hào Hùng  
(VN) 
Thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu quả thanh long.  
 
 

(210) 4-2012-18911 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 14.3.21; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 
dục và phát triển công nghệ 
quốc tế Langmaster  (VN) 
Thôn Hoàng 5, xã Cổ Nhuế, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục, giảng dạy; hướng 

dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); sắp xếp và tổ chức cuộc hội thảo; dịch vụ 
dịch thuật. 

 
Nhóm 42: Lập trình chương trình máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; cho thuê máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-18912 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 18.1.21 
(731) CHONGQING QIUTIAN GEAR CO., 

LTD.   (CN) 
No.7, Jianqiao Road, Jianqiao Industry 
Zone, Dadukou District, Chongqing, 
People's Republic of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ giảm tốc 

cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu 
đẩy cho phương tiện giao thông trên bộ; xe máy; ô tô. 
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(210) 4-2012-18913 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; A25.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Thái Dũng  (VN) 
Số 82 ngõ 151B Thái Hà, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 

nhóm khác: ví; ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền; túi quần áo dùng để đi du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-18915 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.1; 1.15.14 
(591) Xanh, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sông Thao  (VN) 
69 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước giải khát có gaz, nước giải khát không có cồn, 

nước hoa quả (đồ uống), xi rô dùng cho đồ uống, nước ép hoa quả. 
 
 

(210) 4-2012-18916 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Song 
Sanh   (VN) 
110 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, dầu gội đầu, dầu ủ tóc, kem thoa mặt. 

 
 

(210) 4-2012-18917 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Song 
Sanh    (VN) 
110 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, dầu gội đầu, dầu ủ tóc, kem thoa mặt. 
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(210) 4-2012-18918 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 5.7.1; 22.1.15 
(591) Xanh, trắng, xám nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Hiếu  (VN) 
Số 403/2 Kha Vạn Cân, khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát, dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-18919 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 6.7.25; A6.7.8 
(591) Đen, trắng, xám, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Hiếu  (VN) 
Số 403/2 Kha Vạn Cân, khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát, dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-18920 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.1; 26.1.2; A26.11.7; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, xám nhạt, đen, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Hiếu  (VN) 
Số 403/2 Kha Vạn Cân, khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát, dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-18921 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.4; A1.1.10 
(591) Xanh dương, nâu đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lạc Hồng Viễn Du  (VN) 
89 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải: vận chuyển khách du lịch quốc tế và nội địa - đại lý vé máy bay du 

lịch: kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế.  
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(210) 4-2012-18922 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.8; A5.1.12; 22.1.15 
(591) Đen, vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh 

da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tâm  (VN) 
Khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Phòng trà ca nhạc. 
 
 

(210) 4-2012-18930 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Phú 
Phó  (VN) 
78 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; mì sợi; nui (mì ống).  
 

(210) 4-2012-18931 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Vàng, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Huy Hùng  (VN) 
Đội 2, thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Chăn; đồ vải dùng cho giường, vỏ nệm (gối); rèm cửa; ga trải giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gối, đệm, đệm lò xo, chăn, ga trải giường, rèm cửa.  
 
 

(210) 4-2012-18932 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 5.7.1 
(591) Nâu đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Ban Mê CAFÉ  

(VN) 
351A Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-18933 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Văn Cư  (VN) 
Thôn Long Hội, xã Bình Chánh, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 40: Rang, xay cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-18934 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.18; 3.11.7; 1.15.23; 10.3.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, vàng 

nhạt, vàng đậm, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch quốc tế Biển Vàng  
(VN) 
398A Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận tải hành khách bằng xe khách 
nội tỉnh và liên tỉnh; đại lý bán vé máy bay. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-18935 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Tiến Minh  (VN) 
5 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa chất chống thấm dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, sơn, bột trét tường, hóa chất dùng trong xây dựng, 
chất chống thấm, keo dán. 
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(210) 4-2012-18936 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Tiến Minh  (VN) 
5 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-18937 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Ghi xám, vàng cam, nâu, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất Tiến Minh  (VN) 
5 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

(210) 4-2012-18938 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A17.2.2; 26.3.4; A1.1.12; 26.5.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, 

xanh dương, tím, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

lắp điện Cao Trần   (VN) 
23 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng như: công tắc điện, dây điện, ổ cắm 

điện; cầu dao điện, bóng điện, quạt điện, máy phát điện, mua bán điện thống âm thanh nội 
bộ và công cộng, mua bán hệ thống điện thoại, hệ thống truyền hình nội bộ, hệ thống 
phòng cháy-chữa cháy, hệ thống giám sát, kiểm tra điều khiển tự động cho các công trình 
dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2012-18939 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty TNHH yến sào Việt 

Linh  (VN) 
39 Trần Hưng Đạo B, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến; yến sào; bào ngư; vi cá.  
 
 

(210) 4-2012-18941 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đaklak 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inốc.  
 
 

(210) 4-2012-18942 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Pham Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh ĐakLak 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inốc. 
 
 

(210) 4-2012-18943 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, 
tỉnh ĐakLak 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inốc 
 
 

(210) 4-2012-18944 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Việt Linh  
(VN) 
31/28 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2012-18946 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (được ghi sẵn); máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị sạc cho pin 
điện, điện thoại di động; máy nghe nhạc MP3; loa xách tay có thể mang theo; pin có thể 
nạp lại được, điện thoại thông minh, máy tính bảng; tai nghe không dây. 

 
 

(210) 4-2012-18947 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Tuấn Kiệt   (VN) 
Số 7, hẻm 1, ngách 12, ngõ 461 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; ca vát; tất. 
 
 

(210) 4-2012-18948 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.3.3; 1.15.23; 20.1.17 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Tuấn Kiệt   (VN) 

Số 7, hẻm 1, ngách 12, ngõ 461 đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất.  
 
 

(210) 4-2012-18949 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước 
Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
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(210) 4-2012-18950 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt  (VN) 
Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước 
Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2012-18951 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt  (VN) 
Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước 
Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuôi sâu bọ, 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2012-18952 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A5.5.20 (540) 

  

(731) Mai Thanh Trúc  (VN) 
Khóm 1, xã Tri Tôn, thị trấn Tri Tôn, 
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ; quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-18953 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở Mạnh Hùng   (VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ gia đình băng nhôm và inox như: bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp 

không dùng diện; chảo rán không dùng điện; ấm đun nước không dùng điện; đồ chứa 
đựng dùng cho nhà bếp; chõ xôi; xửng hấp.  
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(210) 4-2012-18954 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1 
(591) Xanh đậm, trắng 
(731) PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI  (ID)

Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara 
14350, Indonesia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-18955 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1 
(591) Xanh đậm, trắng 
(731) PLUSPOINT INVESTMENTS LTD  (VG) 

P.O. BOX 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-18956 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt 
(731) PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI  (ID)

Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara 
14350, Indonesia   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa kép làm từ nhựa polycacbonat (bán thành phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-18957 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, đỏ, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á  (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-18958 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.4; A5.3.15; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-18959 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh sẫm, trắng 
(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 

Xóm 5 thôn Yến Vĩ, xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh chè lam. 

 
 

(210) 4-2012-18960 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-18961 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-18962 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-18963 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-18964 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-18965 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-18966 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-18967 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-18968 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-18969 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tân An   (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-18970 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Quang Huy  (VN) 
Số 79, phường Đông Ngàn, thị xã Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 19: ống cứng dẫn nước (không bằng kim loại), phụ kiện nối ghép cho ống cứng 
dẫn nước (không bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-18971 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 2.9.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, da cam, hồng tím, 

xanh cốm, hồng 
(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh  

(VN) 
94/1052D Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; nước hoa; dung dịch vệ sinh (không chứa thuốc).  
 
 

(210) 4-2012-18972 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 2.9.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, da cam, hồng tím, 

xanh cốm, hồng 
(731) Công ty TNHH Hưng Nam Thịnh  

(VN) 
94/1052D Dương Quảng Hàm, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ (có chứa thuốc).  
 
 

(210) 4-2012-18973 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh thẫm, vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Song Hợp 
Tiến  (VN) 
TK 48/19 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-18974 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 10.3.7; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 
(731) Nguyễn Văn Lộc   (VN) 

100C/14 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng bán đồ ăn 

nhanh (do nhà hàng tự thực hiện); quán rượu; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-18976 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Rồng 
Vàng   (VN) 
Xóm 9, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni, mattit phủ bề mặt kim loại.  
 

Nhóm 19: Matit phủ tường. 
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu sơn, vecni, matit. 
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(210) 4-2012-18977 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại Nam Việt   (VN) 
1368, khu phố 4, phường Định Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-18983 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 7.1.1; A6.19.9; 3.7.11; 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh da trời, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Huy Hoàng - Tân Thuận Thành  
(VN) 
Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-18985 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.21; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng, vàng 
(731) Vũ Thị Phương Loan   (VN) 

1A6 Tam Giang, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các đồ thể thao như: quần áo, giày dép, vợt cầu lông, quả cầu lông, 

vợt ten-nit, bóng ten-nit, bóng đá, bóng chuyền, găng tay, lưới (dùng trong thể thao), đệm 
(dùng trong thể thao), cầu đá. 
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(210) 4-2012-18986 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Tân Long Nhiên  (VN) 
Km 32, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 20: Téc (bồn) chứa nước bằng nhựa. 
 
 

(210) 4-2012-18987 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-18989 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, hồng 
(731) Công ty TNHH Hoàng Phương (VN)

126 Bình Lộc, Tân Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 20: Đệm; gối. 
 

Nhóm 24: Khăn trải giường; chăn.  
 
 

(210) 4-2012-18990 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3; A26.11.12; A9.1.20 
(591) Đỏ, xanh da trời, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH Hoàng Phương (VN)

126 Bình Lộc, phường Tân Bình, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 20: Đệm; gối. 
 

Nhóm 24: Khăn trải giường; chăn.  
 

(210) 4-2012-18991 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xanh lam, vàng, 

đỏ, đen, trắng 
(731) PT. SEWU SEGAR NUSANTARA  (ID) 

Jl. Telesonic Dalam (Jl. Raya Gatot 
Subroto Km. 8), Tangerang, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2012-18992 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đoàn Văn Công  (VN) 
Số 34 Mai Động, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo. 
 
 

(210) 4-2012-18993 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Tiến  (VN)

87 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Tập vở học sinh; sổ; giấy; giấy dùng để can; thiếp; bao bì giấy.  
 
 

(210) 4-2012-18995 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) IN CALIFORNIA INC.  (WS) 
Offshore Chambers, P.O.Box 217, Apia, 
Samoa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy; giầy cao cổ/ủng; áo phông/áo thun ngắn tay, áo choàng/áo bành tô; quần 
lót/quần đùi; mũ. 
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(210) 4-2012-18996 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) WILLIAMS-SONOMA, INC.   (US) 

3250 Van Ness Avenue, San Francisco, 
CA 94109, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ bán lẻ trực tuyến, dịch vụ bán hàng theo đơn đặt hàng 

qua ca-ta-lô bằng đường bưu điện cho phụ kiện trang trí nhà cửa, đồ đạc trong nhà, 
giường, gối, thảm, đèn và các thiết bị chiếu sáng, rèm, thanh treo rèm, khăn trải giường 
bằng vải lanh, vỏ chăn lông vũ, chăn bông, khăn tắm, thảm dùng trong nhà tắm, khăn các 
loại, khung tranh ảnh, gương, lọ hoa, giỏ (thùng) được đan bằng liễu gai, giấy dán tường, 
vật để phủ (che) cửa sổ, mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng], vải cụ thể là vải 
rèm và vải thảm, đồ chơi, sách, tủ lạnh, thiết bị giữ lạnh, ba lô và túi sách đi chợ (giỏ đi 
chợ của phụ nữ). 

 
 

(210) 4-2012-18997 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) Hà Thanh Ngọc Hà  (VN) 

38/6D khu phố 4, thị trấn Hoà Thành, 
huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ đi ở chân, quần áo, đồ đội đầu, túi xách, dây nịt, vớ, cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-18998 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, vàng, hồng, tím, 

trắng 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn 

Khoa  (VN) 
ấp Bời Lời B, xã Bình Minh, huyện Vĩnh 
Thuận, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ tàu; vỏ thuyền làm bằng nhựa composite.  
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(210) 4-2012-18999 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.5; 24.15.1; 21.3.21 
(591) Trắng, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INFOLINKS Việt 
Nam  (VN) 
Số 103, ngõ 55, phố Ngụy Như Kon 
Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 

mạng máy tính; tiếp thị (marketing); nghiên cứu thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2012-19000 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 2.9.4; 26.1.2; 
1.15.23 

(731) AMERICAN DAIRY QUEEN 
CORPORATION   (US) 
7505 Metro Boulevard, Edina, 
Minnesota 55439, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa khuấy; xa-lát; món ăn có thành phần phần cơ bản là thịt gà, thịt bò hoặc 

thịt lợn; khoai tây chiên.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo đông lạnh; bánh kẹo đông lạnh có hình thù đẹp mắt; kem lạnh; bánh 
xăng đuých; bánh xăng đuých kẹp chả thịt xay; bánh xăng đuých kẹp xúc xích nóng. 

 
 

(210) 4-2012-19001 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.3.13; 1.15.23; 
2.9.4 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng 
(731) AMERICAN DAIRY QUEEN 

CORPORATION    (US) 
7505 Metro Boulevard, Edina, 
Minnesota 55439, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ nhà hàng cung cấp thực phẩm ăn uống 

mang đi (carry-out food services).  
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(210) 4-2012-19002 (220) 27.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 24.9.1 
(591) Đen, trắng, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Cơ sở Long Triều   (VN) 
2A Lê Lai, phường 5, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột, cà phê hòa tan.  

 
 

(210) 4-2012-19004 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.5.3; A3.5.24 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, hồng, 

cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xây dựng Chấn 
Lập  (VN) 
25/8 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-19007 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải    (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm duỗi tóc, uốn tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 

cho tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, chất tẩy rửa, chế phẩm trang điểm (không chứa dược 
chất). 

 
 

(210) 4-2012-19008 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải    (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm duỗi tóc, uốn tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 

cho tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, chất tẩy rửa, chế phẩm trang điểm (không chứa dược 
chất).  
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(210) 4-2012-19009 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải    (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm duỗi tóc, uốn tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 

cho tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, chất tẩy rửa, chế phẩm trang điểm (không chứa dược 
chất).  

 
 

(210) 4-2012-19010 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải    (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc, thuốc duỗi tóc, thuốc uốn tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 

cho tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, chất tẩy rửa, chế phẩm trang điểm (không chứa dược chất).  
 
 

(210) 4-2012-19011 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải  (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc, thuốc duỗi tóc, thuốc uốn tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 

cho tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, chất tẩy rửa, chế phẩm trang điểm (không chứa dược chất).  
 
 

(210) 4-2012-19012 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải  (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc, thuốc duỗi tóc, thuốc uốn tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 

cho tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, chất tẩy rửa, chế phẩm trang điểm (không chứa dược chất).  
 
 

(210) 4-2012-19013 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Đỗ Sơn Hải  (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, bánh, kẹo. 
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(210) 4-2012-19014 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Trắng, cam (540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải  (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa. 
 
 

(210) 4-2012-19015 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải  (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc, thuốc duỗi tóc, thuốc uốn tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
cho tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, chất tẩy rửa, chế phẩm trang điểm (không chứa dược chất).  

 
 

(210) 4-2012-19016 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải  (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2012-19017 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Sơn Hải  (VN) 
331/3 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc tóc, thuốc duỗi tóc, thuốc uốn tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
cho tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, chất tẩy rửa, chế phẩm trang điểm (không chứa dược chất).  

 
 

(210) 4-2012-19020 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.5.1 
(591) Xanh dương, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DEVYT  (VN) 
Số 5 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp; hóa chất dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt côn trùng); phân bón. 

 

Nhóm 05: chất bổ sung cho thức ăn gia súc 
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Nhóm 16: Giấy (giấy viết, giấy in); bìa các tông; vở học sinh; sổ sách; vở gáy xoắn các 
loại, văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ). 

 

Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua bảo quản, chế biến; thịt đã qua bảo quản, chế biến, cá đã 
qua bảo quản, chế biến; rau, quả đã qua chế biến; trứng; sữa.  

 

Nhóm 31: Rau tươi chưa qua chế biến; quả tươi chưa qua chế biến; động vật sống; thức ăn 
cho động vật, Chất bổ sung cho thức ăn gia súc.  

 

Nhóm 34: Sản phẩm thuốc lá; thuốc lá điếu; nguyên liệu thuốc lá.  
 

Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; mua bán hàng hóa: xăng dầu, lương thực, thực phẩm, 
giấy, ô tô, xe máy, chất đốt các loại, xe cộ, phương tiện vận tải, hóa chất dùng cho nông 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu, và chất diệt côn trùng), hóa chất dùng 
cho công nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt côn trùng) vật liệu 
xây dựng kim loại, vật liệu xây dựng phi kim loại, sơn, máy vi tính, thiết bị văn phòng, 
rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động 
sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ lập dự án đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; lắp đặt công trình điện lạnh; lắp đặt công 
trình chống sét; lắp đặt hệ thống điện (điện ngầm, điện chiếu sáng); lắp đặt hệ thống an 
ninh và hệ thống chống đột nhập; lắp đặt thang may, thang cuốn; bảo trì thang máy thang 
cuốn; lắp đặt hệ thống nước (cấp nước, thoát nước); tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Xếp hàng hóa; dỡ hàng hóa; vận tải hàng hóa (bằng đường sắt) đường bộ, 
đường thủy, đường không, đường ống); vận chuyển hành khách (bằng đường sắt, đường 
bộ, đường thủy, đường không hay đường ống); kho hàng hóa; giao hàng hóa; đóng bao 
(gói) hàng hóa; cất giữ hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Tư vấn giáo dục; giáo dục mầm non; đào tạo hướng nghiệp; dạy nghề; dịch vụ 
khu vui chơi giải trí (trò chơi, gôn, bể bơi, bóng bàn, ten nít).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

Nhóm 44: Khai thác thủy sản biển; nuôi trồng thủy sản (thủy sản biển, thủy sản nội địa).  
 
 

(210) 4-2012-19021 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người có chứa dầu cá; thuốc đông y; thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-19022 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.14; A25.3.3; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ, xanh da trời, 

đen, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người có chứa dầu cá; thuốc đông y; thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19023 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
18/62 ngõ An Sơn, phố Đại La, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho gia đình và công nghiệp dùng năng lượng mặt trời.  
 
 

(210) 4-2012-19024 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.9; 25.5.1 
(591) xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam   (VN) 
Số 26/2 ngõ 125 phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 
 
 

(210) 4-2012-19025 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.1; A26.11.9 
(591) xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam   (VN) 
Số 26/2 ngõ 125 phố Trung Kính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su tránh thai. 
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(210) 4-2012-19027 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 4.3.20; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại dịch vụ Phú Mỹ 
Gia  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 29T2 khu N05, đường 
Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, 
quận Cần Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-19028 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Vàng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Sinh Thái Biển  (VN) 
Tầng 3, số 281, phố Đội Cấn, phường Liễu
Giai, quận Ba Định, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay và tàu hoả; 
vận chuyển hành khách du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-19029 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A18.5.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Tân  (VN) 
1014B1 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Va li, ba lô, túi xách tay. 
 
 

(210) 4-2012-19030 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, toa xe, ô tô tải, xe tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể 
thao, ô tô buýt, xe đi dã ngoại, xe thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ 
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thuật giống chiếc đĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng), xe kéo, bộ phận và 
phụ kiện của chúng; máy kéo (xe gắn động cơ khỏe dùng để kéo máy móc); chuông 
chống trộm dùng cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc 
lốp xe; tất cả thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-19031 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, toa xe, ô tô tải, xe tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể 
thao, ô tô buýt, xe đi dã ngoại, xe thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ 
thuật giống chiếc đĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng), xe kéo, bộ phận và 
phụ kiện của chúng; máy kéo (xe gắn động cơ khỏe dùng để kéo máy móc); chuông 
chống trộm dùng cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc 
lốp xe; tất cả thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-19032 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô, toa xe, ô tô tải, xe tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể 
thao, ô tô buýt, xe đi dã ngoại, xe thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ 
thuật giống chiếc đĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng), xe kéo, bộ phận và 
phụ kiện của chúng; máy kéo (xe gắn động cơ khỏe dùng để kéo máy móc); chuông 
chống trộm dùng cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe hoặc 
lốp xe; tất cả thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2012-19033 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A18.1.19; 18.1.25 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, da cam, xanh nước biển
(731) PT. PIONEERINDO GOURMET 

INTERNATIONAL, TBK.  (ID) 
Jaya Building 6th Floor, JI. M.H. 
Thamrin no.12 Jakarta 10340, Indonesia 

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2012-19034 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và giải pháp truyền thông 
hợp nhất CYPRESSCOM  (VN) 
Số 202 phố Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu, xử lý âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; thiết bị ghi, truyền và tái 

tạo âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; máy thu thanh và thu hình; điện thoại hình; máy vi 
tính; màn hình viđêô.  

 
 

(210) 4-2012-19035 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và giải pháp truyền thông 
hợp nhất CYPRESSCOM  (VN) 
Số 202 phố Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu, xử lý âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; thiết bị ghi, truyền và tái 

tạo âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; máy thu thanh và thu hình; điện thoại hình; máy vi 
tính; màn hình viđêô.  

 
 

(210) 4-2012-19036 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và giải pháp truyền thông 
hợp nhất CYPRESSCOM  (VN) 
Số 202 phố Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu, xử lý âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; thiết bị ghi, truyền và tái 

tạo âm thanh, hình ảnh và dữ liệu; máy thu thanh và thu hình; điện thoại hình; máy vi 
tính; màn hình viđêô.  
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(210) 4-2012-19037 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) "CALAN" JOINT-STOCK COMPANY  

(RU) 
Office 2, d.12/9, ul. 1 Tekstilshchikov, 
109390 Moscow, Russian Federation  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu khai vị; rượn arắc; rượn brandi; rượu vang; rượu piket; rượu uýt ki; rượu 

vốtca; anizet [rượu]; rượu anh đào; rượu gin; rượu giúp tiêu hóa [rượu mùi và rượu mạnh]; 
rượu cốc tai ; rượu vỏ cam; rượu anit; rượu mùi; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không 
trên cơ sở bia; đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu mạnh [đồ 
uống]; đồ uống đã chưng cất; rượu mật ong; rượu bạc hà; rượu đắng; rượu rum; rượu sakê; 
rượu lê; rượu táo; rượu gạo; chiết xuất rượu; chiết xuất trái cây có cồn; tinh dầu rượu.  

 
 

(210) 4-2012-19038 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) DRACO KING LIMITED  (HK) 

RM1-2 10/F Fook Yip Bldg 53-57 Kwai 
Fung Crescent Kwai Chung NT, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; biển hiệu làm bằng giấy hoặc bìa cứng; tờ giấy [văn phòng phẩm]; xuất 

bản phẩm dạng in; ảnh biểu diễn đồ họa; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm].  
 

Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; áo choàng ngoài; quần áo bơi; đồ đi chân; 
mũ lưỡi trai [đồ đội đầu].  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại cho người 
khác; tư vấn quản lý nhân sự.  

 
 

(210) 4-2012-19039 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thắng Lợi  (VN) 
B11-369 Trường Chinh, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-19040 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 25.12.1; A3.4.2 
(591) Vàng, nâu, đỏ, trắng, đen, hồng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Kiến 

Lĩnh  (VN) 
140/76 Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thịt bò khô. 
 
 

(210) 4-2012-19045 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.23 
(591) Da cam, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
truyền thông GOLDIDEA  (VN) 
Số 11, ngách 22, ngõ 136A, làng Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp, thiết lập các bản vẽ công nghiệp; 
tạo lập, duy trì trang web cho người khác, tạo lập, duy trì trang thông tin điện tử cho người 
khác. 

 
 

(210) 4-2012-19050 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Ban Mai 
Xanh  (VN) 
Phòng 1237, tầng 12A, tòa nhà Petro 
Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ nghiên 
cứu pháp luật; dịch vụ lixăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải. 

 
 

(210) 4-2012-19051 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Ban Mai 
Xanh  (VN) 
Phòng 1237, tầng 12A, tòa nhà Petro 
Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ nghiên 
cứu pháp luật; dịch vụ lixăng sở hữu trí tuệ, dịch vụ tranh tụng, dịch vụ hòa giải. 

 
 

(210) 4-2012-19052 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Ban Mai 
Xanh  (VN) 
Phòng 1237, tầng 12A, tòa nhà 
PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ nghiên 

cứu pháp luật; dịch vụ lixăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải.  
 
 

(210) 4-2012-19053 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Hoa Hồng 
Đỏ  (VN) 
134 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa bột, sữa chua, pho mát, bơ.  

 
 

(210) 4-2012-19054 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Hoa Hồng 
Đỏ  (VN) 
134 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa bột, sữa chua, pho mát, bơ.  
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(210) 4-2012-19055 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh   (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2012-19056 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1; A5.5.21; 3.13.5; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh  (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19057 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A1.1.10; A19.3.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh  (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-19058 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh  (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19059 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.25; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Tím, xanh lá cây, vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19060 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.1; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Vàng, da cam, đỏ, xanh nước biển, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES    (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-19061 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán - 
Yên Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19062 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột.  
 
 

(210) 4-2012-19063 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19064 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm-dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19065 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại-dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông   (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-19066 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại-dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông   (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-19067 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại-dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông   (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-19068 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại-dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông   (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-19069 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại-dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông   (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-19070 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông  (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-19071 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông  (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-19072 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông  (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-19073 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông  (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-19074 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông  (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-19075 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông  (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-19076 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông  (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-19077 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Thanh 
Sơn Hóa Nông  (VN) 
829 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-19078 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, INC.)  (JP) 
1-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8666, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải dệt; vải dệt kim; vải dạng lưới, dệt thoi và không dệt.  
 
 

(210) 4-2012-19079 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) CTY TNHH xuất nhập khẩu Tâm 
An  (VN) 
Số 191, đường Lạc Long Quân, phường 
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19080 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH GUZANO Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Hoàng Liên, xã Liên Mạc, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Móc sắt treo quần áo; thang bằng kim loại, khóa móc bằng kim loại, bản lề sắt, 
cửa sổ bằng kim loại; két sắt.  

 

Nhóm 11: Thiết bị cho nhà tắm cụ thể là chậu rửa, bồn tắm, sen vòi, bồn cầu, vòi xịt; bình 
nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh). 

 

Nhóm 20: Gương soi (gồm gương phòng ngủ và gương dùng cho phòng tắm); đồ nội thất 
(bao gồm bàn ghế, giường, tủ quần áo, tủ tài liệu (bằng gỗ); kệ gương. 

 

Nhóm 21: Giá để cốc, giá đựng xà phòng, giá để khăn mặt, lô cho giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-19081 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và chuyển giao công 
nghệ KND  (VN) 
Số 247/21 Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-19082 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư và chuyển giao công 
nghệ KND   (VN) 
Số 247/21 Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-19083 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.11.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Trịnh Xuân Biển  (VN) 

Nhà 61, phố Mã Mây, phường Hàng 
Buồm, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ bán vé máy bay, tàu, xe; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ bể bơi; dịch vụ tập thể hình cho người lớn và trẻ em.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xông hơi.  
 
 

(210) 4-2012-19085 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Văn Hiểu  (VN) 
Số nhà 119, xí nghiệp xây lắp I, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Buồng vệ sinh ; vòi phun nước; vòi hoa sen; van điều chỉnh nước, chậu vệ sinh; 

bệ xí vệ sinh 
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(210) 4-2012-19087 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) CAMUS LA GRANDE MARQUE, S.A.  

(FR) 
29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 
Cognac, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống cố cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2012-19088 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GOLDEN GLOBE CIGARETTE 
MANUFACTURING SDN. BHD.  (MY) 
Lot 32 & 33, Senawang Industrial Park, 
70400 Seremban, Negeri SembiIan, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, thuốc lá đã qua chế biến và thuốc lá dạng thô, diêm, bật lửa 
dùng để hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-19089 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.11.15; 6.7.4; A6.7.6; 6.1.2 
(591) Xanh tím, xanh lá cây, trắng, đỏ, đen 
(731) GOLDEN GLOBE CIGARETTE 

MANUFACTURING SDN. BHD.  (MY) 
Lot 32 & 33, Senawang Industrial Park, 
70400 Seremban, Negeri Sembilan, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà, thuốc lá đã qua chế biến và thuốc lá dạng thô, diêm, bật lửa 
dùng để hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-19090 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.3 
(591) Nâu, trắng, vàng nhạt 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION(KR)

181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 21: Nùi bông để thoa phấn; hộp đựng phấn trang điểm; hộp đựng xà phòng; thiết bị 
tẩy trang (không dùng điện); lược; thiết bị để khử mùi dùng cho cá nhân; bình xịt nước 
hoa; túi đựng đồ trang điểm (túi rỗng); bàn chải vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh; hộp 
đựng đồ trang điểm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm trong lĩnh vực mỹ phẩm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ trong lĩnh vực mỹ phẩm cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng mỹ phẩm 
cho người khác; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ tổ chức 
bán hàng mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ khuyến mại (cho 
người khác); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn tồ chức kinh doanh; dịch vụ 
tiếp thị; dịch vụ mua sắm trực tuyến trong lĩnh vực mỹ phẩm cho người khác.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xoa bóp; dịch 
vụ tư vấn làm đẹp; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; 
dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ làm vườn; dịch vụ cho thuê phương tiện vệ sinh; 
dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa.  

 
 

(210) 4-2012-19091 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KT & G CORPORATION  (KR) 
100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 
Taejon, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá không làm 
bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng để hút thuốc lá không làm bằng kim 
loại quý; diêm; cái làm sạch tẩu thuốc lá; gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc 
không làm bằng kim loại quý; dao cắt xì gà.  

 
 

(210) 4-2012-19092 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.9; 7.3.2; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tổ hợp SA DO  
(VN) 
Đường số 2, Khu công nghiệp Tam 
Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 19: Kính dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-19093 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LJACK (M) SDN BHD  (MY) 
No. 7, Jalan Mega A, Taman Industri Mega, 
43500 Semenyih, Selangor, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chiết xuất thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho sức khỏe, cụ thể 
là, chất bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung protein 
dùng cho ăn kiêng; dược thảo; vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; chất ăn kiêng phù hợp 
cho mục đích y tế; đồ uống y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19094 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xám nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Biển Việt  (VN) 
43/5e Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp, chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng, chế 
phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y học hoặc thú y, chế phẩm phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-19095 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.7.25; 25.1.25; 7.15.20; 7.15.22 
(591) Đồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM  
(VN) 
Số 1A, đường số 8, KCN Việt Nam 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm nội, ngoại thất làm từ kim loại nhôm bằng phương pháp đúc: cửa 
cổng; lan can cầu thang; hàng rào; hoa văn trang trí; tay vịn (lan-can, cầu thang, tay nắm); 
nhôm ốp tường.  

 
 

(210) 4-2012-19096 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.14; 22.5.19 
(591) Đồng, đen xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM  
(VN) 
Số 1A, đường số 8, Khu công nghiệp 
Việt Nam Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm nội, ngoại thất làm từ kim loại nhôm bằng phương pháp đúc: cửa 
cổng; lan can cầu thang; hàng rào; hoa văn trang trí; tay vịn (lan-can, cầu thang, tay nắm); 
nhôm ốp tường.  
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(210) 4-2012-19097 (220) 28.08.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 7.15.20 
(591) Đồng, đen xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM  
(VN) 
Số 1A, đường số 8, Khu công nghiệp 
Việt Nam Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm nội, ngoại thất làm từ kim loại nhôm bằng phương pháp đúc: cửa 
cổng; lan can cầu thang; hàng rào; hoa văn trang trí; tay vịn (lan-can, cầu thang, tay nắm); 
nhôm ốp tường.  

 
 

(210) 4-2012-19098 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Biển Việt  (VN) 
43/5e Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế 
phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y học và thú y, chế phẩm phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-19099 (220) 28.08.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.6; 19.13.1 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Mai Bình Hùng  (VN) 
43/5e Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Nút bịt lỗ tai (dụng cụ bảo vệ tai); dụng cụ bảo vệ thính lực. 
 
 

(210) 4-2012-19100 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A25.7.7; 25.1.25 
(591) Đỏ, nâu, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Chân Thiện Mỹ  

(VN) 
ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh pía; bánh in. 
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(210) 4-2012-19101 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 8.1.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, vàng, đen, trắng 
(731) Cửa hàng bánh mỳ 35 Thái 

Thịnh   (VN) 
35 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì sốt vang, bánh mỳ bít tết.  
 
 

(210) 4-2012-19102 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Lập Trường Nghiệp  (VN)
16/2F Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-19104 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 25.1.25; 26.1.1 
(731) Đỗ Tiến Đông  (VN) 

Số nhà A028, tổ 4, phường Tân Giang, 
thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh khảo.  
 
 

(210) 4-2012-19105 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.  
(US) 
1000 Flower Street, Glendale, California 
91201, United States of America  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được có ứng dụng chạy trên hệ điều hành của thiết 
bị di dộng để chơi trò chơi sử dụng với máy vi tính, thiết bị truyền thông điện tử kỹ thuật 
số cầm tay, thiết bị di động, thiết bị truyền thông có dây và không dây; phần mềm trò chơi 
vi tính dùng cho thiết bị di động điện tử và không dây, điện thoại di động và các thiết bị 
điện tử cầm tay; phần mềm trò chơi vi tính, chương trình trò chơi điện tử; phần mềm trò 
chơi điện tử dùng cho các thiết bị điện tử cầm tay; phần mềm trò chơi vi-đê-ô; đĩa trò chơi 
vi tính; hộp đựng băng trò chơi vi-đê-ô; đĩa trò chơi vi-đê-ô; đĩa com-pắc đã ghi dùng để 
phát nhạc và hình ảnh động; đĩa vi-đê-ô và đã hình kỹ thuật số (DVD) đã ghi hình; đĩa 
quang và đĩa từ quang đã ghi sẵn nhạc và hình; dữ liệu phần mềm đa phương tiện trên đĩa 
com-pắc có ghi sẵn nhạc, hình, hình ảnh động; chương trình phần mềm tương tác đa 
phương tiện chứa các hình ảnh động dùng cho việc giải trí; phần mềm tương tác đa 
phương tiện dùng để chơi trò chơi; nam châm; kính râm; phim hoạt hình đã ghi trên đĩa 
hình kỹ thuật số (DVD); phim điện ảnh (đã phơi sáng). 

 
Nhóm 28: Đồ chơi hành động và sản phẩm phụ đi kèm với chúng; đồ chơi để chơi trong 
bồn tắm; diều; đồ chơi gạch xây dựng; bàn cờ trò chơi; mặt nạ hóa trang; thiết bị cầm tay 
để chơi trò chơi điện tử dùng với màn chiếu ngoài và màn hình; thiết bị cầm tay để chơi 
trò chơi điện tử ngoại trừ các thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử dùng với màn chiếu 
ngoài và màn hình; xe đồ chơi đúc khuôn; búp bê; phụ kiện của búp bê, cụ thể là giường 
cho búp bê, bình bú sữa cho búp bê, nhà cho búp bê; quần áo búp bê; búp bê bằng túi nhồi 
hạt; các đồ chơi có thể uốn cong; đĩa bay (đồ chơi); các trò chơi có thể thổi phồng lên; trò 
chơi ghép hình; hòn bi cho trò chơi; đồ chơi bằng nhung; con rối bù nhìn; đồ chơi có thể 
ngồi lên được; ván trượt; quả bóng hơi để chơi; ván trượt có bánh lăn; ngân hàng (mô hình 
đồ chơi); đồ chơi phun nước; đồ chơi nhồi bông; xe cộ đồ chơi; đồ trang trí cho cây noel 
(trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); máy bắn bi; bài lá. 

 
 

(210) 4-2012-19106 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sinh học - dược phẩm ICA   (VN) 
Lô 10, đường số 5, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-19107 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh nước mắm Hưng Thịnh  
(VN) 
G13/22, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá, cá (được bảo quản), cá muối, cá đóng hộp, thịt, chất 
chiết xuất từ thịt, nước thịt nấu đông, thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp, thịt muối, gia 
cầm (không còn sống), trứng.  

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc, nước tương (xì dầu), tương ớt, đồ gia vị, muối nấu ăn, xốt 
(gia vị), mì ăn liền, cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2012-19108 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.15; A1.5.3; 26.13.1; A26.11.12; 
18.3.23; A18.5.3 

(731) Cơ sở Thuận Hòa  (VN) 
Sạp L8, L9, L10 tầng trÖt TT TM DV An 
Đông, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày da; dép da; dép nhựa.  
 

(210) 4-2012-19109 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 

Khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay nghiền gia dụng chạy điện, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích 
gia dụng, máy hút bụi chân không, máy bơm, máy giặt, máy phát điện.  

 

Nhóm 11: Nồi cơm điện, quạt điện dùng cho cá nhân, nồi nướng điện, vỉ nướng điện, lò vi 
sóng, nồi áp suất dùng điện, máy sấy tóc, bếp điện, lò nướng điện. 

 

Nhóm 21: Ly thủy tinh, bình để uống, chậu (đồ chứa đựng), hộp bằng thủy tinh, thùng 
rác, rổ dùng cho gia đình. 

 
 

(210) 4-2012-19110 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.14 
(591) Đỏ, xanh cô ban 
(731) Công ty cổ phần du lịch tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu  (VN) 
207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-19111 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 25.7.25; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kinh doanh và dịch vụ Vạn 
Đạt  (VN) 
58 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  

 
 

(210) 4-2012-19112 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Việt Đức   (VN) 
7/4 Trần Văn Mười, ấp 3, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu; véc ni. 
 
 

(210) 4-2012-19113 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Việt Đức    (VN) 
7/4 Trần Văn Mười, ấp 3, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu; véc ni. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường; keo chà ron (vữa xi măng); keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và 
phụ gia).  
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(210) 4-2012-19114 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Việt Đức  (VN) 
7/4 Trần Văn Mười, ấp 3, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu; véc ni. 
 
 

(210) 4-2012-19115 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 14.3.1; A14.3.7 
(731) Hộ kinh doanh Lưu Huỳnh 

Hảo   (VN) 
20-20A khu phố 1, Lê Đình Dương, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 06: Bù loong; ốc vít; đinh tán (tất cả đều làm bằng kim loại).  
 
 

(210) 4-2012-19116 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Yahon  (VN) 
Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ (nón); vớ (tất). 
 
 

(210) 4-2012-19117 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Trần Thị Hùng  (VN) 

327/46 Lãnh Binh Thăng, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy và phụ tùng xe như: bánh xe; trục xe cộ; vành xe (niềng xe); săm lốp xe. 
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(210) 4-2012-19120 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.22; 5.7.11 
(591) Xanh pha vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây, xanh rêu, vàng, vàng cam, đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã quýt đường Long 

Trị   (VN) 
ấp 8, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh 
Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả quýt tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quả quýt; mua bán trái cây (hoa quả); mua bán cây giống mua bán 
cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-19121 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Hoàng Gia  
(VN) 
E14 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2012-19122 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.9; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Hoa Mặt Trời  
(VN) 
18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; vali; ví (bóp); túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, dây thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục. 
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(210) 4-2012-19123 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tâm Phúc Vinh   (VN) 
A606 cao ốc An Lạc, đường Bùi Tư 
Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19124 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.5.1; A25.7.4 
(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ, xám nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Hoàng 
Quan   (VN) 
2967 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phồ Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-19125 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 25.7.25; A5.5.22; 
A11.3.25; A11.3.4; 16.3.13 

(591) Trắng, đỏ, xanh rêu, xanh rêu nhạt, vàng 
nhạt, vàng cam nhạt, cam, cam đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Hoàng 
Quan  (VN) 
2967 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2012-19126 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1; 26.4.9; 26.4.2; A1.1.12 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh lá cây, vàng 

nhạt, trắng, da cam, xanh da trời, xanh 
dương, xanh da trời nhạt, hồng, xanh 
dương đậm 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Hoàng 
Quan   (VN) 
2967 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-19127 (220) 28.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.12; A5.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Song 
Sơn  (VN) 
25/8/4 khu phố 1 Phạm Đăng Giảng, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp điện từ; máy hút khói; máy hút mùi; lò viba (lò vi sóng); đèn led 

(thiết bị chiếu sáng).  
 
 

(210) 4-2012-19128 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Quang Anh  (VN) 
Tòa nhà U & I, khu đô thị Chánh Nghĩa, 
phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; quảng cáo; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; 
tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2012-19129 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bách Hương 
Viên  (VN) 
VP 4, khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  
 
 

(210) 4-2012-19130 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.15; 1.15.15 
(591) Vàng, trắng, lục, lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quảng Thuận  
(VN) 
105/4, đường số 7, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng khử trùng/tẩy uế; nước rửa chén; nước tẩy dầu mỡ; nước lau sàn; 

nước xả vải; dầu gội đầu. 
 
 

(210) 4-2012-19131 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, xám, đen xám, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Linh   (VN) 
101 Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người. 

 
 

(210) 4-2012-19132 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch, thương 
mại và dịch vụ Viên Ngọc 
Đông Dương  (VN) 
P7A3, khu TT Thông Tấn Xã Việt Nam, 
đường Bùi Ngọc Dương, phường Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch trong nước và quốc tế.  
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(210) 4-2012-19133 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Đài phát thanh và truyền 
hình tỉnh Ninh Bình  (VN) 
Km số 2, quốc lộ 1A, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, dịch vụ truyền hình. 
 

Nhóm 41: Sản xuất các chương trinh truyền hình; sản xuất phim truyện, dịch vụ giải trí và 
giáo dục trên truyền hình, cụ thể là các chương trình biểu diễn, sự kiện thể thao, phóng sự; 
sự kiện văn hoá, phim tài liệu, các bài thuyết trình, thời sự. 

 
 

(210) 4-2012-19134 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19135 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A24.17.11; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH nghệ thuật 

quảng cáo H.2O  (VN) 
Số nhà B1105, tòa nhà Tecco Tower, 
đường Quang Trung, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục biểu diễn.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo, bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo; tổ chức 
hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại, mua bán băng đĩa các loại, mua bán trang 
phục biểu diễn. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
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Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các sự kiện mang tính chất giáo dục, giải 
trí, văn hóa, thể thao, nghệ thuật, nhiếp ảnh; ghi băng video; sản xuất phim video; hãng 
phim truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-19136 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Dũng Cường   (VN) 
A1/11 ấp 1 đường A1, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da.  

 
 

(210) 4-2012-19137 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm 
Phó Quý   (VN) 
Số 299 tổ 6, phường Bến Gót, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19138 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; 9.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Nhật 
Băng  (VN) 
127A/6 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 
 

(210) 4-2012-19139 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; A1.1.10; A1.1.5; 1.7.6 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật tư và 
thiết bị công nghiệp Sao Đỏ  
(VN) 
ấp 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị điện tử viễn thông (bộ khuếch đại, bộ chia tín hiệu) và linh 
kiện điện tử, viễn thông (điện trở, tụ điện, cuộn cảm).  

 
 

(210) 4-2012-19140 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A18.5.7 
(591) Xanh lam, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
bất động sản Thế Hệ Mới  (VN) 
262/2 A Tôn Thất Thuyết, phường 03, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Phân tích đánh giá thị trường; bán đấu giá, tổ chức triển lãm với mục đích 
(thương mại hoặc quảng cáo, điều hành kinh doanh khách sạn; nghiên cứu thị trường; 
quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); quản lý tòa nhà (dịch vụ bất động sản); 
quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; cho thuê văn phòng; cho 
thuê bất động sản; đánh giá tài chính về bất động sản; tư vấn tài chính về bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-19141 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
Lộc Tài  (VN) 
304/91 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19142 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
Lộc Tài   (VN) 
304/91 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió (dược phẩm). 
 
 

(210) 4-2012-19143 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Tín An   (VN) 
106 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
877 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình; cho thuê thiết bị xây 
dựng; thông tin về xây dựng; phá các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; nghiên cứu dự án kỹ 
thuật; kiểm soát chất lượng; lập kế hoạch đô thị hoá.  

 
 

(210) 4-2012-19144 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Sơn  (VN)
Tầng 6, tòa nhà 408 Xã Đàn, Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; thực phẩm chức năng; đồ uống chiết khấu từ thảo dược (dùng 
cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-19146 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KOATSU GAS KOGYO CO., LTD.  (JP)
1-5, Doyama-cho, Kita-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất dính cho mục đích công nghiệp; chất dính acrylic được tạo độ dai cho 
mục đích công nghiệp; chất làm tăng độ cứng nhanh cho chất dính dùng cho mục đích 
công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-19151 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Đông 
Giang  (VN) 
178/1 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; vớ (tất đi chân); mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2012-19152 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Đông 
Giang   (VN) 
178/1 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; vớ (tất đi chân); mũ (nón).  
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(210) 4-2012-19153 (220) 29.08.2012 
 (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dệt may Nam 
Thanh   (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo len, tất len, mũ len, khăn len, váy len, quần áo may sẵn bằng vải.  
 
 

(210) 4-2012-19154 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 
Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19157 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.5.25; 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Vàng cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Minh 
Quân  (VN) 
11 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ yến (đã sơ chế), các sản phẩm từ tổ yến.  
 
 

(210) 4-2012-19158 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, hồng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Hồng Bảo Phúc  

(VN) 
61 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế, thịt được sơ chế, bảo quản và đóng gói; cá được sơ chế, bảo 
quản và đóng gói; tôm được sơ chế, bảo quản và đóng gói; mực được sơ chế, bảo quản và 
đóng gói; cua được sơ chế, bảo quản và đóng gói. 
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(210) 4-2012-19159 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19160 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19161 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19162 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 26.1.1; A26.11.8; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh cốm, nâu, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-19163 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19164 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.13.1; 26.4.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 
234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn 
Mỗ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-19165 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn 
Mỗ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cực dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 
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(210) 4-2012-19166 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Thị út  (VN) 
Số 4, ngõ 6, phố Tạ Hiền, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-19167 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 8.1.19; 26.7.25; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, xanh tím sẫm, xanh côban, vàng, trắng
(731) Nguyễn Thị út   (VN) 

Số 4, ngõ 6, phố Tạ Hiền, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

(210) 4-2012-19168 (220) 29.08.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) A17.1.2; 17.1.1; A17.1.9 
(731) Nguyễn Thị út  (VN) 

Số 4, ngõ 6, phố Tạ Hiền, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-19169 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.3; A25.7.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh ngọc, xanh 

lá cây, hồng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ dầu 

khí Nghi Sơn  (VN) 
Lô 32-K1, đường Đông Hương 6, khu đô 
thị mới bắc đại lộ Lê Lợi, xã Đông Hương, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu(vecni).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; bột bả tường.  
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(210) 4-2012-19170 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh, xám 
(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 

Khu kinh tế xã hội Đại Đồng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu, chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 
 

(210) 4-2012-19171 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tiến Thịnh Phát  (VN) 
Số 176 đường Đề Thám, phường Cầu Ông
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ 

và mài mòn; xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng. 
 
 

(210) 4-2012-19172 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.3.1; 26.4.1; 3.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ vận tải 
Lâm Gia Phát   (VN) 
Số 35 đường 19, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng, hoặc dùng cho gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-19173 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương đậm (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất nhựa Nam 
Việt  (VN) 
135 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 17: Tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp, tấm phủ bằng chất dẻo 
dùng cho mục đích nông nghiệp, tấm chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo 
bán thành phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19175 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.1 
(591) Đen, xanh, đỏ, vàng, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 
BFA  (VN) 
138/20 Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường 
An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng.  

 
 

(210) 4-2012-19176 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.2; 3.9.1; 26.1.2; 1.3.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, nâu, đen, trắng bạc 
(731) DNTN thương mại sản xuất 

nước mắm Ngọc Duy  (VN) 
Số 20/2 Nguyễn Tri Phương, khu phố 4, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2012-19177 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Phan Văn Hợi   (VN) 

2J khu dân cư kinh 10, ấp Đông Tiến, thị 
trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-19178 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Thu Loan  (VN) 
54/1 khóm 8, thị trấn Cái Vồn, huyện 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2012-19180 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần JAPFA 
COMFEED Việt Nam   (VN) 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; cám; chất bổ sung thức ăn vật 
nuôi (không dùng cho mục đích y tế).   

 
 

(210) 4-2012-19181 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.17.18 
(591) Xanh rêu đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần JAPFA 
COMFEED Việt Nam   (VN) 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; cám; chất bổ sung thức ăn vật 
nuôi (không dùng cho mục đích y tế).   

 
 

(210) 4-2012-19182 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 
(591) Xanh dương, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần JAPFA 
COMFEED Việt Nam   (VN) 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; cám; chất bổ sung thức ăn vật 
nuôi (không dùng cho mục đích y tế).   
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(210) 4-2012-19183 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.4.18; 3.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần JAPFA 
COMFEED Việt Nam   (VN) 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; cám; chất bổ sung thức ăn vật 

nuôi (không dùng cho mục đích y tế).   
 
 

(210) 4-2012-19184 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DAESUNG Việt 
Nam   (VN) 
Khu dân cư Kiệt Đoài, phường Văn An, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; quần dài; quần áo bó; quần áo may sẵn; quần áo ngủ; trang phục.  
 
 

(210) 4-2012-19185 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Savills Việt Nam   (VN) 
Phòng 307 - T5 - CT18, khu đô thị Việt 
Hưng, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; ấm đun nước chạy bằng điện; bếp từ; lẩu điện; lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2012-19186 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.12; A5.1.5 
(731) EMAS SUPPLIES & SERVICES PTE 

LTD   (SG) 
119 Tong Xing Complex, UBI Avenue 4, 
Singapore 408765  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí dùng cho xe cộ; thiết bị điều hòa không khí dùng cho 

xe cộ; thiết bị thông gió dùng cho xe cộ (điều hòa không khí); thiết bị làm lạnh bằng hơi 
dùng cho xe cộ; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh] dùng 
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cho xe cộ; thiết bị sinh hơi bằng phương pháp cháy chìm [thông qua quá trình đốt cháy 
khí hoặc dầu nhiên liệu dưới bề mặt chất lỏng để sinh ra hơi nóng] dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-19187 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24 
(731) Khổng Minh Tuấn  (VN) 

Số 84, ngõ 263 Đà Nẵng, phường Cầu 
Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; găng tay [trang phục]; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; thắt lưng 
[trang phục].  

 
 

(210) 4-2012-19188 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25; 3.7.17 
(731) Khổng Minh Tuấn   (VN) 

Số 84, ngõ 263 Đà Nẵng, phường Cầu 
Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; găng tay [trang phục]; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; thắt lưng 
[trang phục].  

 
 

(210) 4-2012-19189 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 8.1.1 
(591) Đen, trắng, hồng, xanh dương, vàng cam, 

tím, xám 
(731) Hộ kinh doanh Hồng Ân  (VN) 

146/2, đường quốc lộ 1K, khu phố 1, 
phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh kem; bánh bao; bánh trung thu, kẹo; sô cô la.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mì, bánh kem, bánh bao, bánh trung thu, kẹo, sô cô la. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2012-19190 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
muối & thương mại Gia Thịnh (VN)
Số 492, thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

 

(511)   Nhóm 29: Chế phẩm làm nước canh thịt; chế phẩm để nấu canh (làm xúp).  
 

Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; nước xốt, nước chấm (đồ gia vị).  
 
 

(210) 4-2012-19191 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.11.3; 26.3.2; A26.11.9; A26.11.8
(591) Ghi nhạt, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại ALPHA Việt Nam (VN)
Thôn An Thái, xã Đại Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng. 
 
 

(210) 4-2012-19192 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lam, da cam 
(731) Công ty TNNH một thành viên 

sơn Petrolimex  (VN) 
Phòng 908, tầng 9, tòa nhà CentrePoint, 
106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-19193 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lam, da cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sơn Petrolimex  (VN) 
Phòng 908, tầng 9, tòa nhà CentrePoint, 
106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2012-19194 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lam, da cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Petrolimex  (VN) 
Phòng 908, tầng 9, tòa nhà CentrePoint, 
106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2012-19195 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Trường Sơn  (VN)
B18/TT12 khu đô thị Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố  Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2012-19196 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tốt 
Đẹp  (VN) 
Gian 22, Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19197 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  (IN)
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-19198 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  (IN)
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19199 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  (IN)
108, Shiv Chambers, Plot No. 21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19203 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Thức  (VN) 
P902 C5, Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước. 
 
 

(210) 4-2012-19204 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Thức  (VN) 
P902 C5, Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước. 
 
 

(210) 4-2012-19205 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Nguyễn Chí Thức   (VN) 
P902 C5, Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước. 
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(210) 4-2012-19206 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 26.1.1; 1.15.5; 18.1.21 
(731) YINGKOU BRIGHT TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
Majuanzi Village, Lunan Town, Laobian 
District, Yingkou City, Liaoning, P. R. China 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt xén lốp xe; thiết bị nâng; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; 
máy phát điện; thiết bị khí hóa; máy làm cân bằng dùng cho dịch vụ sửa chữa ô tô; máy 
cân bằng lốp xe; máy lọc; máy thay lốp xe; máy bơm. 

 
 

(210) 4-2012-19209 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.12.1; 1.15.15; 26.1.2; A5.3.13 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Long Châu   (VN) 
465 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dành cho em bé.  
 
 

(210) 4-2012-19210 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.5; 1.15.15; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng, nâu 
(731) Lê Anh Dũng  (VN) 

Số 46 Phan Sào Nam, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp, phân phối, vận chuyển, lưu chứa gas; cho thuê bình chứa; 
chai lọ, bể chứa và container để lưu chứa, cung cấp và vận chuyển gas; cho thuê phương 
tiện vận tải vận chuyển gas; dịch vụ nạp đầy lại bình gas; sang chiết gas. 

 
 

(210) 4-2012-19211 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A14.3.13; 18.1.21 
(591) Da cam, nâu đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tâm Đức Vĩnh Phúc  (VN) 
Thôn Rừng, xã Thanh Trù, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như. nhông, xích; phanh; má phanh; đĩa xích; còi xe.  
 
 

(210) 4-2012-19212 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.5; 6.1.2 
(731) HERSHEY CANADA INC.  (CA) 

5750 Explorer Drive, Mississauga 
Ontario L4W OB1, Canada 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Đồ ăn nhẹ với trái cây sấy khô là thành phần chính; đồ ăn nhẹ hỗn hợp bao 
gồm các thành phần chính là quả hạch đã qua chế biến, hạt đã qua chế biến, trái cây sấy 
khô và sô cô la; đồ ăn nhẹ hỗn hợp bao gồm các thành phần chính là quả hạch đã qua chế 
biến, hạt đã qua chế biến và trái cây sấy khô; thực phẩm ăn nhanh với trái cây là thành 
phân chính; lát trái cây sấy khô; lát trái cây; nho khô bọc sữa chua; trái cây dùng để cho 
vào bánh các loại; bột trái cây dùng để cho vào bánh các loại; mút chanh bơ, mứt cam bơ 
và mứt mâm xôi bơ dùng để cho vào bánh các loại.  

 

Nhóm 30: Kẹo, sô cô la và kẹo với thành phần chính là sô cô la; kẹo hoa quả bọc sô cô la; 
lát trái cây bọc sô cô la; lát trái cây bọc đường hoặc kẹo; quả hạch boc sô cô la (sô cô la là 
thành phần chính); sô cô la dùng để cho vào bánh các loại; bánh quy.xốp; nước sốt sô cô 
la mềm; si rô vi sô cô la (dùng làm bánh kẹo); lớp đồ ngọt dùng để phủ lên hoặc cho thêm 
vào kem; sô cô la hình giọt nước.  

 
 

(210) 4-2012-19214 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.1; A26.4.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Hoàng Ngọc Châu   (VN) 

65 Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-19217 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ nhạt, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Vĩnh Tân   (VN) 

Tỉnh lộ 8, ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ 
Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Lạp xường. 
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(210) 4-2012-19218 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Thế Toàn  (VN) 
Số nhà 103, ngõ 175/5, tổ 25, phường Định
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19219 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Hoa Hạ Việt 

Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2012-19220 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.4.18; A3.4.25; A3.4.24 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Hoa Hạ Việt 

Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2012-19221 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; 5.7.3; A1.5.3; 3.7.11; 3.7.16 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Hoa Hạ Việt 

Nam    (VN) 
Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
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(210) 4-2012-19222 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.2.13; A26.11.8; 1.15.11 
(591) Đen, xanh dương nhạt, nâu, da cam 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

& phát triển nông nghiệp 
DELTA  (VN) 
118-I 117-TT Nam Thành Công, Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống 

 
 

(210) 4-2012-19223 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.4; A24.7.23; 24.7.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Thời trang - 

Văn hóa - Thể thao Thanh 
Niên   (VN) 
Lô 8 phía Bắc Chợ Tam Kỳ, khối phố 4, 
phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 
 

(210) 4-2012-19224 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1; 5.5.1; A1.1.12; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất khẩu mi mắt mhân tạo 
Việt Hàn   (VN) 
Thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Lông mi giả; chất dính để cố định lông mi giả.  
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(210) 4-2012-19225 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3; 25.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Phú 

Khang   (VN) 
140 Nguyễn Sĩ Sách, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước.   
 
 

(210) 4-2012-19226 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) YICHANG HUMANWELL 
PHARMACEUTICAL CO.,LTD   (CN) 
No.19, Dalian Road, Yichang Developing 
Zone, Yichang, Hubei, China  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19227 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.8; 2.1.2 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh da trời, da cam 
(731) 5RINGS PTE. LTD.   (SG) 

#10-01, Ocean Financial Centre, 
Singapore 049315  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch 
vụ quán rượu (bar); dịch vụ cung cấp thực phẩm (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống mang về nhà (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-19228 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25; 26.1.2; 2.9.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) G-7 HOLDINGS INC.   (JP) 

3-1-6 Yasakadai, Suma-Ku, Kobe, 
Hyogo, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho thủy sản; động vật sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa, đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống 
trên cơ sở cà phê, trà, nước uống có gaz, nước ép trái cây, nước (đồ uống), bia, đồ uống 
không có cồn, đồ uống có cồn, sản phẩm từ thủy sản như thực phẩm làm từ cá, trai sò 
(không còn sống), tôm không còn sống, hàng kim khí điện máy như tủ lạnh, quạt điện 
dùng cho cá nhân, máy giặt, máy chế biến thức ăn dùng điện, thiết bị điện tử viên thông 
như đầu đĩa DVD, máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, máy thu thanh, loa, điện 
thoại, thiết bị truyền phát (viễn thông), điện thoại di động, thiết bị thu hình, sợi cáp 
quang, đồ dùng gia đình như bộ nồi nấu không dùng điện, đũa, xô, chai lọ, rổ dùng trong 
gia đình, bát đĩa bằng sành, tách, đĩa, chảo để rán, bình, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi ở chân, 
quần áo thể dục, phụ kiện may mặc như khoá kéo dùng cho túi, dải viền để trang trí quần 
áo, cúc, ren trang trí, đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ) như khoá cài bằng kim loại 
thường (đồ ngũ kim), móc dùng cho ngói đá đen (đồ ngũ kim), lò xo (đồ ngũ kim), mỹ 
phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, lương thực, thực phẩm như gạo, thịt, trứng, gia cầm không 
còn sống, rau quả đã được bảo quản, bột như bột ngô, bột làm bánh ngọt, bột đậu, máy vi 
tính, phần mềm máy vi tính đã được ghi, thiết bị ngoại vi máy vi tính, xe cộ như xe tải, xe 
moóc (xe cộ), xe máy, xe chở khách, xe ba bánh giao hàng, ô tô, bộ phận và phụ tùng của 
« tô như xích ô tô, khung gầm ô tô, mui xe ô tô, thanh chắn va đập của ô tô, lốp ô tô, bộ 
phận và phụ tùng xe cộ như thiết bị chống lóa dùng cho xe cộ, xích chống trơn trượt cho 
xe cộ, cổ trục xe, trục của xe cộ, thân xe cộ, lót phanh cho xe cộ, má phanh cho xe cộ, 
phanh cho xe cộ, gương chiếu hậu, lốp cho bánh xe cộ, bán đấu giá bất động sản, bán đấu 
giá quyền sử dụng đất. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản, cho thuê bất động sản, đánh giá bất 
động sản.  

 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; bao gói hàng hoá; cất giữ hàng hoá.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống; xông khói thực phẩm; làm đông lạnh thực 
phẩm; dịch vụ xay. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-19229 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá An Giang  (VN) 
23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2012-19230 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 18.3.2; 18.3.23 
(731) REEL TORQUE YACHTS PTE LTD  

(SG) 
17 Balmeg Hill, #01-36 The 
Peak@Balmeg, Singapore 119919  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 39: Môi giới hàng hải.  
 
 

(210) 4-2012-19231 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YUE LIN - Việt Nam  (VN) 
Số H 74/3A đường Lạc Long Quân, khu 
phố 4, phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-19232 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 
CO., LTD   (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-19233 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Hộ kinh doanh yến sào Phúc 

Thịnh   (VN) 
628/55 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); tổ yến đã qua chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-19236 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch dùng nơi kinh doanh thương mại hay các cơ quan trụ 
sở, cụ thể là chất tẩy dùng để giặt, chế phẩm làm sạch đa năng, chất tẩy rửa chén đĩa, chế 
phẩm làm sạch tường và sàn nhà, chế phẩm làm sạch gương và kính, chế phẩm làm sạch 
bếp và dụng cụ nhà bếp, chế phẩm làm sạch nhà vệ sinh, và xà phòng rửa tay cá nhân.  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm vệ sinh dùng nơi kinh doanh thương mại hay các cơ quan trụ sở, 
và các chất tẩy uế đa năng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các tổ chức và doanh nghiệp trong các ngành 
dịch vụ khách sạn nhà hàng và cung cấp thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-19237 (220) 29.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm.   
 
 

(210) 4-2012-19238 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3; 1.17.7; 3.9.16; 3.9.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, xám, xanh dương
(731) Công ty cổ phần chế biến và 

xuất nhập khẩu thuỷ sản 
Thanh Đoàn  (VN) 
Số 01A, đường Trương Phùng Xuân, 
khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Tôm [không còn sống]; cá [không còn sống]; cua [không còn sống]; mực 
[không còn sống]; trai sò [không còn sống]; động vật giáp xác [không còn sống].  
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(210) 4-2012-19239 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang trí 
nội thất X2  (VN) 
Phòng 5, lầu 7, tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Các hoạt động khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; thiết kế trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-19240 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kim loại màu 
Trường Thành   (VN) 
344 đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Kẽm oxít (chất màu, chất nhuộm). 
 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại có thể vận chuyển được; quặng sắt, quặng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-19241 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kim loại màu 
Trường Thành    (VN) 
344 đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Kẽm oxít (chất màu, chất nhuộm) 
 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại có thể vận chuyển được; quặng sắt, quặng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-19242 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kim loại màu 
Trường Thành    (VN) 
344 đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Kẽm oxít (chất màu, chất nhuộm) 
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(210) 4-2012-19244 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.9.19 
(591) Đen, ghi, vàng lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HELLO BABY  (VN)
132 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: quần áo; đồ đi ở chân; mũ; váy; quần áo may 
sẵn; bộ quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-19245 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.7; 2.9.1 
(591) Đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HELLO BABY  (VN)
132 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu: quần áo; đồ đi ở chân; mũ; váy; quần áo 
may sẵn; bộ quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-19246 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Việt Lào  (VN) 
Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim, 
huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe máy, kính chắn gió an toàn cho xe cộ mặt đất.  
 
 

(210) 4-2012-19249 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.21; 24.15.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Việt Mỹ  (VN) 
Khu công nghiệp nhỏ Nghi Phú, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói: túi nilon; giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2012-19250 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Vàng, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiến Thành  (VN)
Số 216 H, đường Trần Phú, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn làm bằng kim loại; cửa kéo (cửa lùa) làm bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-19251 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiến Thành  (VN)
Số 216 H, đường Trần Phú, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn làm bằng kim loại; cửa kéo (cửa lùa) làm bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-19252 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Ân  (VN) 
Số 5 đường Trần Phú, phường Lê Mao, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe mô tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-19253 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.4; 25.1.6; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Nam Sài 
Gòn  (VN) 
224 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng; cần trục (thiết bị nâng và nhấc); thiết bị chuyển hàng hoá (xếp 

vào và rỡ ra): cần trục, tời; ròng rọc kép, palăng. 
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(210) 4-2012-19254 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TOPPRO  (VN) 
Số 56, ngách 8, ngõ 95 phố Chùa Bộc, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị âm thanh: loa. đài. ti vi. âm ly, quảng cáo 
trực tuyến; thương mại điện tử (cụ thể gồm: bán hàng qua mạng internet cụ thể mua bán 
loa; đài; ti vi, âm ly điện thoại, máy tính; máy tính bảng qua mạng internet; hỗ trợ khách 
hàng qua mạng internet cụ thể là cung cấp thông tin cho khách hàng về thương mại và tư 
vấn về tiêu dùng: và quản lý cơ sơ dữ liệu khách hàng qua mạng internet).  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa các thiết bị âm thanh như loa, đài, ti vi, âm ly; dịch vụ lắp đặt 
các thiết bị âm thanh như loa, đài, ti vi, âm ly.  

 

Nhóm 41: Đặt chỗ cho buổi biểu diễn; dịch vụ karaoke (cung cấp dịch vụ hát karaoke); 
đặt chỗ phòng hát karaoke; cung cấp thông tin liên quan tới giải trí. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
trang web dịch vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ; dịch vụ tư vấn kỹ thuật và công 
nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyển giao công nghệ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời (đặt chỗ trọ), dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lich; 
dịch vụ đặt chỗ nhà  hàng, khách sạn; cung cấp thông tin liên quan đến nhà hàng ăn uống: 
khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-19255 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.7.3; 25.7.20; A5.1.5
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Anh Giáp   (VN) 
Số 29, quốc lộ 50, khu phố 2, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa Ni tơ; chế phẩm để điều hòa sự sinh trưởng của 
cây trồng; đất mùn để làm phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-19256 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 25.7.20; A5.1.5 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Anh Giáp   (VN) 
Số 29, quốc lộ 50, khu phố 2, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa Ni tơ; chế phẩm để điều hòa sự sinh trưởng của 
cây trồng; đất mùn để làm phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-19257 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Anh Giáp   (VN) 
Số 29, quốc lộ 50, khu phố 2, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa Ni tơ; chế phẩm để điều hòa sự sinh trưởng của 
cây trồng; đất mùn để làm phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-19258 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 5.7.3; A1.1.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Anh Giáp  (VN) 
Số 29, quốc lộ 50, khu phố 2, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm để điều hoà sự sinh trưởng của cây 
trồng; đất mùn để làm phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-19260 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Anh Giáp  (VN) 
Số 29, quốc lộ 50, khu phố 2, phường 9, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa ni tơ; chế phẩm để điều hòa sự sinh trưởng của cây 
trồng; đất mùn để làm phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-19261 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tư Long Mê Kông  (VN) 
513, tổ 17 ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh 
Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-19262 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 5.13.4; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tư Long Mê Kông  (VN) 
513, tổ 17 ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh 
Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-19263 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Cát Trắng  (VN) 
241/11 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú, nhà nghỉ  
 
 

(210) 4-2012-19264 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Cát Trắng   (VN) 
241/11 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú, nhà nghỉ  
 
 

(210) 4-2012-19265 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 1.3.1; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Hữu 
Thắng  (VN) 
1039 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế, thực phẩm cho em bé dùng trong mục đích y tế (là chất bổ sung dinh dưỡng, 
chất bổ sung cho đồ ăn, đồ uống có lợi cho sức khoẻ).  
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(210) 4-2012-19266 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 4.3.3; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Long Phan  (VN) 
40C3 Chu Văn An, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi mềm dùng để vận chuyển chất lỏng (Flexitank), vải, hàng may 
sẵn, thảm, đệm, chăn màn, rèm, ga trải giường, gối, hàng dệt may: tơ, xơ, len, sợi, chỉ 
khâu, nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa), thủy sản, gốm sứ, thủy tinh, đồ 
điện gia dụng như: ti vi, quạt điện, đèn và bộ đèn điện, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
nông nghiệp: máy cày, máy ủi, máy bơm, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện: máy phát 
điện, động cơ điện, thiết bị dùng trong mạch điện.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, vận tải hàng hóa bằng ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-19268 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất CENTEK  (VN) 
95 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy 
tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-19269 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Phước Sáng  (VN) 
27/2A Nguyễn Văn Săng, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy nước nóng. 
 
 

(210) 4-2012-19270 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Miền Sơn Cước  
(VN) 
203/9 Đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ ăn uống, quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-19271 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.16 
(591) Trắng, xanh, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân đầu tư 
Hồ Sen Xanh Âu Cơ   (VN) 
Số 493 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-19272 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Trắng, xanh (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân đầu tư 
Hồ Sen Xanh Âu Cơ   (VN) 
Số 493 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-19273 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Nhật Huy  (VN) 
38 F, đường HT 18, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn choàng, thắt lưng 
(trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-19274 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Nhật Huy  (VN) 
38 F, đường HT 18, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu, ca vát; khăn choàng; thắt lưng 
(trang phục).  
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(210) 4-2012-19275 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.4.5; 3.4.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Nhật Huy   (VN) 
38 F, đường HT 18, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn choàng; thắt lưng 

(quần áo). 
 
 

(210) 4-2012-19276 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.21; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Nhật Huy  (VN) 
38 F, đường HT 18, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn choàng; thắt lưng 

(quần áo). 
 
 

(210) 4-2012-19277 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A2.1.23; A2.3.23; A2.5.23; 26.13.25 
(591) Xanh lá, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại giải trí Phú Khang  (VN) 
199/14 Đề Thám, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2012-19278 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhật Thiên Kim  (VN) 
2A/4B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2012-19279 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17 
(731) GUANGZHOU ADOU COMMERCE 

CO., LTD.   (CN) 
No. 108, Building 7, No. 333 Industrial 
Avenue Center Road, Haizhu District, 
Guangzhou, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; giày; mũ; quần đùi nịt bụng; quần áo đan.  
 
 

(210) 4-2012-19280 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 101010932 06.03.2012 TW 

(731) HTC CORPORATION   (TW) 
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn kỹ thuật số, cụ thể là máy ghi âm và máy đọc đĩa; máy nghe 
nhạc và/hoặc đọc đĩa viđêô kỹ thuật số; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính để tái 
tạo, xử lý và tạo dòng âm thanh; hình ảnh và nội dung đa phương tiện; phần cứng máy 
tính và phần mềm để điều khiển hoạt động của thìết bị nghe nhìn kỹ thuật số và để xem, 
tìm kiếm và/hoặc chạy âm thanh, viđêô, ảnh và nội dung da phương tiện khác; loa âm 
thanh; máy thu thanh thu hình và trưyền thông kỹ thuật số; thiết bị truyền phát âm thanh 
và viđêô; máy trộn âm thanh, viđêô kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị nghe 
nhìn kỹ thuật số, máy nghe nhạc MP3 và định dạng kỹ thuật số khác; máy ghi âm và máy 
đọc đĩa âm thanh kỹ thuật số; máy quay viđêô và máy đọc đĩa viđêô kỹ thuật số; phần 
mềm máy tính để cài đặt, ghi, tải xuồng, truyền dẫn, nhận, biên tập, tách, mã hóa, giải 
mã, hiển thị, chạy, lưu trữ, điều khiển, xem lại và thiết lập văn bản, dữ liệu, hình ảnh, tập 
tin âm thanh, tập tin viđêô, trò chơi điện tử, và tập tin đa phương tiện kỹ thuật số; phần 
mềm máy tính cho phép người sử dụng lập trình, phân loại, truyền dẫn và nhận nội dung 
âm thanh, viđêô, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng 
truyền thông; phần mềm máy tính để nhận dạng, định vị, tạo nhóm, phân loại và quản lý 
dữ liệu và các đương liên kết giữa máy tính và thiết bị điện tủ được nối với mạng trưyền 
thông điện tử; thiết bị xem viđêô; cụ thể là màn viđêô cho điện thoại di động, máy tính 
cầm tay, thiết bị điện tử kỹ thuật số xách tay và cầm tay; thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
hình; bộ thích ứng âm thanh nổi dùng cho xe ô tô; thiết bị âm thanh dùng trong xe ô tô, cụ 
thể là bộ thích ứng, cáp nối, giắc nối, loa, bộ xử lý tín hiệu, loa siêu trầm và bộ thiết bị sử 
dụng cho điện thoại di động, máy nghe nhạc và máy xem viđêô không dùng tay; máy trộn 
âm thanh, viđêô và âm thanh và viđêô kỹ thuật số; thiết bị trưyền rađiô; máy tạo sóng 
đồng bộ hóa; máy tỉnh; phần cứng máy tính; phần cứng mạng máy tính; thiết bị ngoại vi 
máy tính; máy tính cầm tay; thiết bị điện tử kỹ thuật số di động; thiết bị điện tử kỹ thuật 
số cầm tay và phần mềm liên quan; máy ảnh; bộ điều khiển từ xa; điện thoại di động; điện 
thoại thông minh; điện thoại vô tuyến; máy tính bảng; máy tính xách tay; thiết bị hỗ trợ 
cá nhân dạng máy tính câm tay (PDA), và thiết bị truyền thông không dây để truyền 
giọng nói, dữ liệu, âm thanh hoặc hình ảnh.  
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(210) 4-2012-19281 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Ghi, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Giang Sơn  (VN) 
Số 48, ngõ 105 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại và quảng 

cáo.  
 
 

(210) 4-2012-19282 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 24.9.1; 24.9.3; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Giang Sơn  (VN) 
Số 48, ngõ 105 Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức thi người đẹp dành cho sinh viên.  

 
 

(210) 4-2012-19283 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.15; 1.15.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đối Việt  (VN) 
1025/8C Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 07, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà. 

 
 

(210) 4-2012-19284 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám, trắng, xanh dương sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Doanh 
nghiệp Toàn Cầu  (VN) 
441/19 Nguyễn Bỉnh Khiểm, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mÒn máy tính. 
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(210) 4-2012-19285 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.1.2; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Bảo Lộc  
(VN) 
03 Lý Chính Thắng, phường 08, quận 03, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-19286 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.4; 26.11.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Bảo Tín  (VN) 
90/13 Tân Thới Nhất 21, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-19287 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 24.17.15; 5.5.16; A2.1.17; 
A2.3.17; A2.1.23; A2.3.23 

(591) Vàng, đỏ, hồng, trắng, đen 
(731) Huỳnh Anh Hải  (VN) 

65 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 41: Trường dạy võ thuật.  
 
 

(210) 4-2012-19288 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ điều 
khiển LISA  (VN) 
Phòng 202, CT4A2, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp; bảng điều khiển điện; bộ đổi điện; bộ chỉnh lưu dòng điện; thiết 
bị nạp ắc quy; bình ắc quy; bảng phân phôi điện.  
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(210) 4-2012-19289 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; A14.5.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Thực phẩm Cao 

cấp   (VN) 
Số 55B phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống các loại.  

 
 

(210) 4-2012-19290 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.6 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu, xanh 
(731) Công ty TNHH Thực Phẩm Cao 

Cấp   (VN) 
Số 55B phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh ga tô.  

 
 

(210) 4-2012-19291 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm D&G   (VN) 
75/82 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, dung dịch vệ sinh (không chứa thuốc), nước hoa. 

 
 

(210) 4-2012-19292 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm D&G    (VN) 
75/82 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, dung dịch vệ sinh (không chứa thuốc), nước hoa. 
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(210) 4-2012-19293 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.5.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina   (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-19294 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9; 26.5.1; 26.1.2; 
3.3.1; A6.19.9; 3.9.16; 3.3.15; 2.9.14; 
A2.9.15 

(591) Trắng, vàng, cam, xanh lá cây, xanh 
đậm, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina  (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học làm sạch nước để nuôi thủy sản. 
 
 

(210) 4-2012-19295 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thủy 
Sản Đắc Lộc   (VN) 
Số 35 Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy sản (tôm, cua, cá mực).  
 
 

(210) 4-2012-19296 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KOWA COMPANY, LTD.    (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-19297 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KOWA COMPANY, LTD.    (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt [bao gồm kính đeo mắt và kính râm].  
 
 

(210) 4-2012-19298 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KOWA COMPANY, LTD.    (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19299 (220) 30.08.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 3.3.1; A3.3.24 (540) 

  

(731) Huỳnh Thanh Phong   (VN) 
119D Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; áo khoác; quần soóc; quần áo thể thao.  
 
 

(210) 4-2012-19300 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.2.7; A3.4.5; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng
(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Nông nghiệp thành phố 
Hồ Chí Minh  (VN) 
Số 02 đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Belcolaw Intellectual Property Company 
Limited (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu bọ; thuốc diệt trừ 
rầy nâu. 

 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng, thiết bị sản xuất 
phân bón, máy nông nghiệp, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, các loại nông sản 
như: lúa, ngô, khoai, sắn, rau, củ, quả. 
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(210) 4-2012-19301 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng, cam (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gia Mẫn  (VN) 
113 đường TTH 07, khu phố 3, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-19302 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đại Đồng Thành  (VN) 
69 đường B2, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phân loại dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-19303 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Agricare Việt 
Nam    (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 2T, số 9 Phạm Văn 
Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-19304 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Agricare Việt 
Nam    (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 2T, số 9 Phạm Văn 
Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-19305 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Agricare Việt 
Nam    (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 2T, số 9 Phạm Văn 
Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-19306 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Agricare Việt 
Nam    (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 2T, số 9 Phạm Văn 
Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-19307 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19308 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-19309 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ST.ANDREWS Việt Nam   (VN) 
Nhà số 103, ngõ 75, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19310 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại mỹ 
phẩm Gia Đình  (VN) 
4379 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2012-19311 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hồ Bắc  (VN) 
Lô số 30, tổ 33, cụm 5, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19312 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương 3 (FORIPHARM) (VN)
16 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-19313 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
thiết bị y tế Việt Long  (VN) 
39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19315 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; 4.3.3 
(591) Trắng, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở Nguyễn Minh Tâm  (VN) 
ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 21: Đũa dừa (đồ thủ công mỹ nghệ).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ thủ công mỹ nghệ làm từ vỏ dừa, mây tre, gỗ (đũa dừa).  
 
 

(210) 4-2012-19316 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.11.1; A26.11.12; 26.4.4
(591) Đỏ, nâu, trắng, xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Nhân 
Sâm  (VN) 
91/7 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thảo dược, chất bổ sung dinh dưỡng; mua bán thực phẩm: củ sâm. 

 
 

(210) 4-2012-19317 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 1.15.5; A26.11.12; 
26.13.25 

(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Lưỡng Hiệp  (VN) 
206/7A Lê Văn Thọ, tổ 11, khu phố 11, 
phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 04: Xăng, nhiên liệu, khí đốt, khí nhiên liệu, dầu nhiên liệu, nhiên liệu. 
 
 

(210) 4-2012-19318 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1; 5.7.1; A5.5.20; 5.3.20 
(731) Công ty cổ phần cà phê Đông 

Nam á  (VN) 
48 DT747, ấp 1, xã Hội Nghĩa, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; sôcôla.  
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 
phê.  

 
 

(210) 4-2012-19319 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.3.20; 5.7.21; 5.5.19; A3.13.6; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần cà phê Đông 

Nam á  (VN) 
48 DT747, ấp 1, xã Hội Nghĩa, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; sôcôla.  
 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 
phê. 

 
 

(210) 4-2012-19321 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-19322 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19323 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19324 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19325 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-19326 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19327 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19328 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19329 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-19331 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.1; 24.15.21; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Hồng, trắng, đen 
(731) Nguyễn Thị Tường Vi  (VN) 

49 Thi Sách, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19332 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.  
(TW) 
18F, No.258, Lian Cheng Rd., Zhonghe 
Dist., New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ nhớ máy tính; bộ nhớ dữ liệu (trong máy tính); thẻ nhớ dùng cho máy tính; 

ổ đĩa dùng cho máy tính; môđun bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động, môdun bộ nhớ truy 
cập ngẫu nhiên; bộ nhớ dùng chất bán dẫn; bộ nhớ dùng cho đĩa của máy vi tính; ổ đĩa 
nhớ chỉ để đọc đĩa compắc; ổ đĩa từ; ổ đĩa cứng; thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB); 
thiết bị đọc điện tử dùng cho thẻ từ, cho đĩa từ và cho băng từ; thẻ giao diện dùng cho 
máy tính; bảng mạch tích hợp; chất bán dẫn; bộ cung cấp nguồn điện của máy tính; đầu 
đọc thẻ điện tử; đầu đọc thẻ nhớ điện tử; thiết bị ngoại vi không dây của máy vi tính; thiết 
bị truyền thông không dây dùng để truyền âm thanh, dữ liệu hoặc hình ảnh; bộ điều hợp 
mạng máy tính, bộ chuyển mạch mạng máy tính, bộ định tuyến và máy chủ truy cập 
mạng máy tính; cầu nối mạng máy tính (dùng cho mạng cục bộ); phần cứng máy tính 
dùng cho mạng cục bộ (máy tính); phần cứng máy tính dùng cho máy chủ truy cập mạng 
(máy tính); phần cứng máy tính dùng cho mạng diện rộng (máy tính); thiết bị truy cập 
mạng không dây.  

 
 

(210) 4-2012-19333 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.15.9 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng 
(731) KING STEEL MACHlNERY CO., LTD.  

(TW) 
No. 22, 7Th Rd., Industrial Park, 
Talchung, Talwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đóng giày; máy bào rãnh dạng phun, máy bào xoi vật liệu bọt dạng phun; 

máy đúc chất dẻo dạng phun; máy đúc áp lực dạng đùn máy làm khuôn cốt giấy dùng để 
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đóng giầy, máy gia công tạo khuôn cao su, máy phun đúc kiểu quay dùng đê đóng giày; 
máy phun đúc dùng để đóng giầy và đế giầy; máy phun đúc có bộ phận thôi gió dùng đế 
đóng giày và đế giầy.  

 
 

(210) 4-2012-19334 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Trần Minh Tuấn  (VN) 
Số 16/43 Lê Khắc Cẩn, quận Kiến An, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất keo dinh dùng trong công nghiệp, keo dán giấy dùng trong công nghiệp, 

chất dẻo dạng thô, keo silicon (hóa chất dùng để làm chất kết dính và trám phủ vết nứt). 
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng, keo dán dùng cho mục đích gia dụng. 
 
 

(210) 4-2012-19335 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Long  (VN) 
59 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận 
Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh, đồ uống có cồn chứa hoa quả.  

 
 

(210) 4-2012-19336 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Long   (VN) 
59 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận 
Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh, đồ uống có cồn chứa hoa quả. 

 
 

(210) 4-2012-19337 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hùng Minh Phú  
(VN) 
Số 432/3A, khu phố Thạnh Bình, phường 
An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, mua bán thép, mua bán inox, mua bán nhôm, mua bán đồ gỗ. 
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(210) 4-2012-19339 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 25.5.2; 26.3.4 
(731) Hợp tác xã liên doanh Việt 

Cường  (VN) 
Tổ 24, phường Sông Hiến, thị xã Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 16: Túi xách bằng nhựa.  

 
 

(210) 4-2012-19340 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) CASINO GUICHARD PERRACHON  

(FR) 
1 Esplanade de France, 42000 Saint 
Etienne, France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo sơ mi; quần áo da; quần áo 

giả da; thắt lưng [trang phục]; quần áo bằng lông thú [trang phục]; găng tay [trang phục]; 
khăn quàng cổ; ca vát; trang phục dệt kim; bít tất ngắn cổ; dép đi trong nhà; giầy dùng ở 
bãi biển; giầy ống trượt tuyết; giầy cao cổ dùng cho thể thao, quần áo mặc lót bên trong.  

 
 

(210) 4-2012-19343 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, cam, xám 
(731) Công ty TNHH ASCENT WORLD  

(VN) 
10 đường số 1, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; trò chơi trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: đồ chơi trẻ em, trò chơi trẻ em, mỹ phẩm, quần áo, 
giày dép, cặp, túi, ví; môi giới thương mại. 
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(210) 4-2012-19344 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 3.9.1; A3.9.2; A3.9.24 
(591) Đen, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ Lập Thành  (VN)
99 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-19345 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 4.3.9 
(591) Hồng vàng, cam, trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc xuất 
nhập khẩu Long Lân  (VN) 
Số 256/105 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn; quần áo trẻ em. 
 
 

(210) 4-2012-19346 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đen, xám

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HAPPY KITCHEN  
(VN) 
Phòng 1901, lầu 19, tòa nhà Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nhà bếp: bàn, ghế, tủ, giá, kệ. 
 
 

(210) 4-2012-19347 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 2.3.1; A2.3.23; 2.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, vàng, hồng, 

cam, xanh da trời, xanh dương, tím 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm úc Châu  (VN) 
74/18 Trương Quốc Dung, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19348 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Xanh tím than, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hoá chất và 

vật liệu xây dựng Quốc Huy 
Anh   (VN) 
930 C6 đường C, khu công nghiệp Cát 
Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất keo dính dùng trong công nghiệp, nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng 
thô; hoá chất dùng cho công nghiệp; keo dán giấy dùng trong công nghiệp; chế phẩm 
dùng để tôi, ram và hàn kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-19349 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.4; 3.1.16 
(731) Công ty cổ phần hoá chất và 

vật liệu xây dựng Quốc Huy 
Anh   (VN) 
930 C6 đường C, khu công nghiệp Cát 
Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất keo dính dùng trong công nghiệp; nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng 
thô; hoá chất dùng cho công nghiệp; keo dán giấy dùng trong công nghiệp; chế phẩm 
dùng để tôi, ram và hàn kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-19352 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.1.2 
(731) LAN HAI INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
No.24. Wugong 6th Rd., Wugu Dist., 
New Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh quy; bột nhão; bánh kẹo đường; bánh nướng nhồi 
thịt và khoai tây; bánh mỳ kẹp nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 
kem lạnh.  
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(210) 4-2012-19353 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.21; A3.7.24 
(591) Nâu sẫm, nâu sáng, nâu, vàng kim, vàng 

kim sáng, đen, xanh da trời nhạt 
(731) HENAN XINFEI ELECTRIC CO., LTD.  

(CN) 
370 Beigan Avenue, Xinxiang City, 
Henan, People's Republic of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy nén (cho) tủ lạnh; bộ phận và phụ tùng cho máy giặt và máy nén 
(cho) tủ lạnh. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ đông; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); máy điều hoà không khí, hệ 
thống và thiết bị điều hoà không khí; thiết bị và máy làm lạnh; thùng chứa (container) làm 
lạnh; thiết bị và máy làm đá lạnh; thùng đựng đá (ướp lạnh); hệ thống và thiết bị làm lạnh; 
tủ lạnh nhỏ; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí; 
lò khí nóng; tấm kết cấu của lò; nồi áp suất, dùng điện; lò nướng bánh; bếp; dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; lò đốt/lò sưởi; bếp ga; lò nướng 
bánh mỳ bằng điện; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); thiết bị nấu bếp (lò); lò nướng/rang; 
nồi hấp (nồi áp suất dùng điện); hệ thống làm nước nóng nhờ năng lượng mặt trời; thiết bị 
làm lạnh nhờ năng lượng mặt trời và dụng cụ chiếu sáng nhờ năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2012-19354 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.11.7; 3.9.18 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.  (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y. 
 
 

(210) 4-2012-19355 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.11.7; 3.9.18 
(591) Xanh nước biển, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.    (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong y tế và thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y 
tế và thú y. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
926 

(210) 4-2012-19356 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.11.7; 3.9.18; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.   (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y. 
 
 

(210) 4-2012-19357 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.11.7; 3.9.18; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.   (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 
 

(210) 4-2012-19358 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.11.7; 3.9.18; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.    (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong y tế và thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y 
tế và thú y.  

 
 

(210) 4-2012-19359 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.16; A26.11.12; A3.9.24 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.    (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 
 

(210) 4-2012-19360 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.9.16; A3.9.24 
(591) Cam, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.    (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-19361 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.17.5; A26.11.12; 3.11.7; 3.9.18 
(591) Cam, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.    (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-19362 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.9.18; 3.11.7 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, trắng, 

vàng, đen 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.    (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
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(210) 4-2012-19363 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.11.7; 3.9.18 
(591) Vàng cam, vàng, đen 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.    (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật.  
 
 

(210) 4-2012-19364 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh nước biển, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.    (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong y tế và thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y 
tế và thú y.  

 
 

(210) 4-2012-19365 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.   (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y.  
 
 

(210) 4-2012-19366 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.   (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích thú y. 
 
 

(210) 4-2012-19367 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.7.25; A1.13.15; A3.13.23; 3.13.20 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.  (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chủng vi sinh nuôi cấy dùng trong y tế và thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y 

tế và thú y. 
 
 

(210) 4-2012-19368 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.9.16; A3.9.24 
(591) Hồng đậm, vàng 
(731) BLUE AQUA INTERNATIONAL PTE 

LTD.   (SG) 
Penthouse Level, Suntec Tower 3, 8 
Temasek Boulevard, Singapore, 038988  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 
 

(210) 4-2012-19369 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thuốc lá 
Long An  (VN) 
08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2012-19370 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.11.2; 1.15.5; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Vàng đồng, xanh dương, xanh tím, tím, xanh

dương nhạt, vàng, da cam, vàng nhạt, trắng
(731) Công ty Hoàng Long  (VN) 

Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thăm dò dầu khí. 
 
 

(210) 4-2012-19371 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hình Đỗ 
Trúc Quyên  (VN) 
Sạp A1.9 + B1a tầng 2, trung tâm thương 
mại dịch vụ An Đông, 34 - 36 đường An 
Dương Vương, phường 9, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; váy (đầm); quần áo lót; khăn quàng cổ; giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-19372 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC  (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19373 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.1; 26.4.9; 26.5.1; 19.3.1; 
26.1.2; 2.9.22 

(591) Đỏ đậm, đỏ, nâu đỏ, xám, vàng, trắng, 
đen, da cam 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPC  (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng 
ngoài. 

 
 

(210) 4-2012-19374 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19375 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19376 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19378 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 
CO., LTD   (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-Shi, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Miếng dán phân tán nhiệt dùng để điều trị bệnh; túi chườm nóng dùng để điều 
trị bệnh; miếng lót (cái đệm) hơi nóng dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ thú y; 
chân tay giả; mắt giả; răng giả; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương.  

 
 

(210) 4-2012-19379 (220) 30.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.3.15 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Đài   (VN) 
648 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lúa gạo.  
 
 

(210) 4-2012-19380 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.2; 25.7.20 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH Tứ Diệp Thảo (VN)

Xóm 11, Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng; ấm điện; thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, làm lạnh; máy 
điều hoà không khí. 

 
 

(210) 4-2012-19381 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 25.7.20; 20.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 
màu, sáp nặn màu, màu vẽ, bút lông màu, cọ vẽ, sách tập vẽ. 

 
 

(210) 4-2012-19382 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 1.15.5; A26.11.12; 26.13.25
(591) Vàng, nâu đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Tân Hưng  (VN) 
20 Bùi Văn Hoà, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 04: Xăng dầu, khí đầu mỏ hoả lỏng (LPG) dùng trong dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa đựng bằng kim loại) dùng để chứa khí nén và nhiên 
liệu dạng lỏng.  

 
Nhóm 35: Mua, bán xăng, dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng.  

 
 

(210) 4-2012-19383 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.16; 5.3.11 
(591) Hồng nhạt, tím nhạt, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Minh  (VN) 
Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy. 
 
 

(210) 4-2012-19384 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đen, hồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Linh Thảo  
(VN) 
135 đường số 15 KDC ấp 5, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-19385 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Vàng, xanh dương, hồng, trắng, xanh lá 

mạ, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Linh Thảo  (VN)
135 đường số 15 KDC ấp 5, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-19387 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; hệ thống rạp hát tại nhà bao gồm máy thu hình, loa âm thanh, 

máy đọc và ghi đĩa DVD, máy phát và ghi âm thanh dùng đĩa quang học và quang từ, loa 
có độ trung thực cao, máy nghe âm thanh số, máy thu thanh và thu hình, thiết bị khuếch 
đại âm thanh và hình ảnh, thiết bị xử lý âm thanh và hình ảnh động; máy ghi và phát âm 
thanh và hình ảnh số. 

 
 

(210) 4-2012-19388 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh cửu long, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất hoá chất sơn MT  
(VN) 
Số 7, ngõ 535, đường Lạc Long Quân, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng (chất làm bóng), mát tít, dung môi sơn, chất làm khô (chất kết 

dính) dùng cho sơn, véc ni. 
 

Nhóm 35: Buôn bán sơn. 
 
 

(210) 4-2012-19389 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1; 26.5.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất - nhập khẩu MHM  (VN) 
Số 7, ngõ 28, đường Xuân La, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng (chất làm bóng), mát tít, dung môi sơn, chất làm khô (chất kết 

dính) dùng cho sơn, véc ni. 
 

Nhóm 35: Buôn bán sơn.  
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(210) 4-2012-19390 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 
Xuân  (VN) 
178/4/10A Phan Đăng Lưu, phường 3, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19391 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LI QIAN HONG   (CN) 
No.28, He Sha West Street, Li Wan 
District, Guang Zhou, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần dài; quần áo khoác ngoài; quần áo đan; áo vét (quần áo); váy; 
áo may ô cho nam giới; áo sợi đan chui đầu; quần áo da.  

 
 

(210) 4-2012-19392 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu).  
 

Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu).  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là 
chủ yếu), các loại cửa bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu), các 
phụ kiện đi kèm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa 
bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu), cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và 
kính (kính là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm, các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây dựng 
và các loại vật liệu xây dựng khác.  

 
 

(210) 4-2012-19393 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Lực    (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng   

 

(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu).   
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Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu).   
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là 
chủ yếu), các loại cửa bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu), các 
phụ kiện đi kèm.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa 
bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu), cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và 
kính (kính là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm, các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây dựng 
và các loại vật liệu xây dựng khác.  

 
 

(210) 4-2012-19394 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Lực    (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng   

 

(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu).   
 

Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu).   
 

Nhóm 35:  Mua bán các loại cửa bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là 
chủ yếu), các loại cửa bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu), các 
phụ kiện đi kèm.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa 
bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu), cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và 
kính (kính là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm, các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây dựng 
và các loại vật liệu xây dựng khác.  

 

(210) 4-2012-19395 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đồng Lực    (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng   

 

(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu).   
 

Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu).   
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa bằng kim loại, các loại cửa bằng nhôm và kính (nhôm là 
chủ yếu), các loại cửa bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và kính (kính là chủ yếu), các 
phụ kiện đi kèm.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cửa các loại bằng kim loại, các loại cửa 
bằng nhôm và kính (nhôm là chủ yếu), cửa các loại bằng nhựa, các loại cửa bằng nhôm và 
kính (kính là chủ yếu), các phụ kiện đi kèm, các thiết bị và phụ kiện dùng trong xây dựng 
và các loại vật liệu xây dựng khác.  
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(210) 4-2012-19397 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư B2B  
(VN) 
60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất dộng sản).  

 
 

(210) 4-2012-19400 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Toàn  
(VN) 
Số nhà 50, tổ 8, đường Hàm Nghi, 
phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn ghế, bồn tắm, bóng điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện.  

 
 

(210) 4-2012-19405 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm MILANO  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc, sữa rửa mặt, kem dùng cho đồ da.  

 
 

(210) 4-2012-19406 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm MILANO  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc, sữa rửa mặt, kem dùng cho đồ da.  
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(210) 4-2012-19407 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm MILANO  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc, sữa rửa mặt, kem dùng cho đồ da.  

 
 

(210) 4-2012-19408 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm MILANO  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc, sữa rửa mặt, kem dùng cho đồ da.  

 
 

(210) 4-2012-19409 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm MILANO  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc, sữa rửa mặt, kem dùng cho đồ da.  

 
 

(210) 4-2012-19410 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm MILANO  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc, sữa rửa mặt, kem dùng cho đồ da.  
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(210) 4-2012-19411 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11; A26.11.12; A2.1.23; 
11.3.18; 8.3.1; 26.13.25 

(591) Đen, nâu, đỏ, trắng, vàng, cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KEP N KEM, hình  
(VN) 
Số 2 đường Dương Đình Nghệ, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2012-19412 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.4.3; 24.13.1; 
A26.11.12; A5.1.5 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, trắng, 
vàng 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm làm sạch; dung 
dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; khăn vệ sinh; băng vệ 
sinh; tã lót (tã trẻ em); vật liệu băng bó (dùng trong y tế).  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vòng tránh thai; dụng cụ sản khoa; bao cao su.  
 
 

(210) 4-2012-19413 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.4.3; 24.13.1; 
A26.11.12; 5.5.19; 5.3.11; A5.5.22 

(591) Tím, xanh, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm làm sạch; dung 
dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; khăn vệ sinh; băng vệ 
sinh; tã lót (tã trẻ em); vật liệu băng bó (dùng trong y tế).   

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vòng tránh thai; dụng cụ sản khoa; bao cao su.  

 
Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn bằng 
giấy; giấy cho ảnh chụp X quang.  

 
 

(210) 4-2012-19414 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm làm sạch; dung 

dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; khăn vệ sinh; băng vệ 
sinh; tã lót (tã trẻ em); vật liệu băng bó [dùng trong y tế].  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vòng tránh thai; dụng cụ sản khoa; bao cao su. 

 
 

(210) 4-2012-19416 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh lam 

(540) 

 

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  

 
 

(210) 4-2012-19417 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Nâu cam (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  
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(210) 4-2012-19418 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Nâu cam (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  

 
 

(210) 4-2012-19419 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Nâu, cam (540) 

 

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  

 
 

(210) 4-2012-19420 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Nâu cam (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam   (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  

 
 

(210) 4-2012-19421 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lá cây (540) 

 

(731) Nguyễn Vân Nam   (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  

 
 

(210) 4-2012-19422 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Nâu cam (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam   (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  
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(210) 4-2012-19423 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh nước biển (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam   (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-19424 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lý Hùng  (VN) 
Km5, phường Hải Yên, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-19425 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23 
(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại Văn Minh   (VN) 
76/13/2 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể gồm: bay, bàn chà, cưa, lưỡi cưa, xủi 
cạo vôi, dụng cụ cạo vôi.  

 
 

(210) 4-2012-19426 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 16.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại Văn Minh    (VN) 
76/13/2 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể gồm: bay, bàn chà, cưa, lưỡi cưa, xủi 
cạo vôi, dụng cụ cạo vôi.  
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(210) 4-2012-19427 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH may Việt Lê  (VN)

153-155-157 đường số 1, khu dân cư 
Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo trẻ em; quần áo lót.  
 
 

(210) 4-2012-19429 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.11.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trung Nam   (VN) 
402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19430 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.11.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trung Nam    (VN) 
402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19431 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trung Nam   (VN) 
402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-19432 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ thực phẩm Cát Tường   (VN) 
206 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-19433 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đại 
Quang  (VN) 
ấp 03, xã Phong Thạnh Đông A, huyện 
Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-19434 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Kiều An  (VN) 
85/6D Phạm Viết Chánh, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát (nước rửa chén).  
 
 

(210) 4-2012-19435 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 3.7.21; 3.7.16 
(591) Xanh dương, xanh da trời đậm, xanh da trời, 

xanh da trời nhạt, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Đỉnh 
Phong   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 17: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-19436 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 3.7.21; 3.7.16; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh da trời đậm, xanh da 

trời, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, đỏ, 
trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Đỉnh 
Phong   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-19437 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 3.7.21; 3.7.16; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh da trời đậm, xanh da 

trời, da cam, da cam nhạt, xanh lá cây, 
đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Đỉnh 
Phong  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-19438 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.15.25; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Tân Hiệp Thành  

(VN) 
270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa làm bằng kim loại; khung thép dùng cho xây dựng; thép lá cuộn; thép xây 
dựng; khóa bằng kim loại; thanh kim loại định hình (dùng cho xây dựng). 
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Nhóm 09: Thiết bị điều khiển nâng hạ dùng điện (dùng trong thao tác công nghiệp); bộ 
thiết bị định vị (GPS); thiết bị báo chống trộm xe máy sử dụng chíp RFID; thiết bị quản lý 
bãi giữ xe thông minh sử dụng chíp RFID; bộ điều khiển từ xa và quản lý thời giạn sử 
dụng của thiết bị điện; bộ lưu điện UPS. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại như: ngói lợp; gạch ốp lát; đá ốp 
lát; tấm trần; tấm lát sàn; cửa nhựa có lõi thép gia cường.  

 
 

(210) 4-2012-19439 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A24.17.12 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần Gạch Đông 

Nam á  (VN) 
ấp 9, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch thạch anh. 
 
 

(210) 4-2012-19441 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ONEHEALTH   (VN) 
05 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-19442 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ONEHEALTH    (VN) 
05 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé.  
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Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-19443 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ONEHEALTH     (VN) 
05 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé.   

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-19444 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ONEHEALTH     (VN) 
05 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y, thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp 
cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé.   

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính.   

 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-19445 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số nhà 40 đường Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-19446 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Tâm   (VN) 
Nhà số 1, dãy D, ngõ 68 khu Hòa Mục, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19447 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
FLAVON Việt Nam   (VN) 
Xóm 8, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19448 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
FLAVON Việt Nam    (VN) 
Xóm 8, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19449 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.5; 6.1.2; A6.1.4; A26.11.12 
(591) Xanh dương sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-19450 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 5.3.11; A25.1.13; 25.1.25; 
25.1.6; 11.3.14; A11.3.7; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Doãn Văn Quân   (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại.  

 
 

(210) 4-2012-19451 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINAMEDIC  (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Nhà thuốc; buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh 
thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, 
băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho 
điện tim điện não nội soi và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh 
nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa, rửa mặt, xà phòng, nước 
rửa chén. 

 
 

(210) 4-2012-19452 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trống, thuốc trừ động vật có hại.  
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(210) 4-2012-19453 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trống, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-19454 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần nông dược 

Việt Nam   (VN) 
Số 17, ngõ 71, phố Đỗ Quang, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc diệt mối, thuốc trừ 

dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 

(210) 4-2012-19455 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh xám nhạt, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ki Do  (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đặc có đường; sữa chua; sản phẩm sữa; nước sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, 

sữa là thành phần chủ yếu; sữa giàu protein. 
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(210) 4-2012-19456 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ An  (VN) 
31-33-35 Lê Anh Xuân, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống trong khách 
sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng khách sạn thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-19457 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.4; 26.4.3; 26.3.1; 25.7.20; 26.13.25
(591) Vàng đồng, nâu, trắng, xanh tím than, đỏ
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Ki Do  (VN) 
Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa đặc có đường; sữa chua; sản phẩm sữa; nước sữa; đồ uống trên cơ sở sữa, 
sữa là thành phần chủ yếu; sữa giàu protein.  

 
 

(210) 4-2012-19458 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19459 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19460 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19461 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19462 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19463 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-19464 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19465 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19466 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19467 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-19468 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
PNC  (VN) 
50/40/5 đường 59, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
 

(210) 4-2012-19469 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Âu 
Việt  (VN) 
48A Đặng Dung, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, nón, thắt lưng trang phục (dây nịt) bằng chất liệu vải.  

 
 

(210) 4-2012-19472 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đức Thuận  (VN) 
177 Nam Hòa, phường Phước Long A, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, đất trồng cây. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn cầu; lavabo; vòi cho ống 
nước.  

 
 

(210) 4-2012-19474 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.5; 3.2.7; 3.2.15; A3.2.24; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng 
(731) Vũ Hồng Anh  (VN) 

Số 75-A1 TTGD, ngõ 106, đường Hoàng 
Quốc Việt, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa nhôm; vách nhôm dùng trong xây dựng; bản lề 
thủy lực làm bằng kim loại dùng cho cửa; kẹp kính làm bằng kim loại dùng để giữ cho 
bốn góc của cửa kính không bị vỡ; khóa cửa và tay nắm của cửa kính làm bằng kim loại.  
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Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn, cửa cổng, cửa gara, mái hiên di động, cửa sổ.  
 

Nhóm 19: Cửa không làm bằng kim loại dùng trong xây dựng; cửa kính dùng cho xây 
dựng; cửa gỗ dùng cho xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-19476 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) TECHNO POLYMER CO.,LTD.  (JP) 

Shiodome Sumitomo Building, 9-2 
Higashi, Shinbashi 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-0021, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo chưa xử lý; nhựa thô chưa xử lý dưới dạng bột và dạng hạt.  
 
 

(210) 4-2012-19477 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Tân Thượng Hải  
(VN) 
Số nhà 44, ngõ 1141/94 đường Giải 
Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Các mặt hàng điện tử cụ thể là loa; vô tuyến (tivi); màn hình; âm-ly (ampli); 
thiết bị đọc đĩa điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-19478 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.3.11; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, đen 
(731) Trần Đức Phương   (VN) 

Số 5B, tòa nhà 57, ngõ 325 Kim Ngưu, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, điện thoại di động, điện thoại để bàn, linh kiện 
điện thoại di động, máy in, máy fax, máy photocopy, mua bán đồ chơi trẻ em, trò chơi trẻ 
em, dụng cụ học tập, văn phòng phẩm, cặp, túi xách. 
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(210) 4-2012-19479 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.7.3; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quảng Đà 
Việt  (VN) 
88 Tô Hiệu, phường Hoà Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn xi măng; bán 
buôn gạch ngói đá, cát, sỏi, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản; bán buôn nông lâm sản nguyên liệu khác (trừ tre, gỗ, nứa); bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-19480 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Quảng Đà 
Việt  (VN) 
88 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể bằng: xi măng, tấm lợp sóng fibro xi 
măng. 

 
 

(210) 4-2012-19483 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Nâu, vàng, xanh lá cây đậm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất xuất nhập khẩu 
Bách Hợp   (VN) 
36/1 Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách; cặp tài liệu; cặp sách học sinh; ví (bóp); ba lô.  
 

Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm dùng ngoài trời; đệm lót ghế; bàn ghế bằng mây tre lá; bàn 
ghế bằng nhựa. 

 

Nhóm 24: Vải; vải dùng để bọc đệm; khăn trải bàn bằng vảì; khăn trải giường; chăn; vỏ 
gối.  

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; váy (đầm); quần áo trẻ em; giày dép.  
 

Nhóm 27: Tấm thảm; tấm thảm trải sàn; tấm thảm dùng cho xe ô tô; thảm chùi chân.  
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(210) 4-2012-19486 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Minh   (VN) 
Số 127 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, du lịch, dịch vụ về vận chuyển hành khách, hàng hoá từ vị trí 

này đến vị trí khác bằng đường hàng không, dịch vụ cho thuê phương tiện vận chuyển.  
 
 

(210) 4-2012-19488 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách; cuốn sách nhỏ; sổ tay hướng dẫn; tờ rơi; tờ quảng cáo.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa 
hàng tư vấn người tiêu dùng); tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản xuất phim 
quảng cáo.   

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; xuất bản sách; sản xuất các chương trình 
truyền thanh và truyền hình; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; sắp xếp và tiến hành các 
sự kiện văn hóa; sắp xếp và tiến hành các sự kiện thể thao.  

 
 

(210) 4-2012-19489 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; sách; cuốn sách nhỏ; sổ tay hướng dẫn; tờ rơi; tờ quảng cáo.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa 
hàng tư vấn người tiêu dùng); tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản xuất phim 
quảng cáo.   
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; xuất bản sách; sản xuất các chương trình 
truyền thanh và truyền hình; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; sắp xếp và tiến hành các 
sự kiện văn hóa; sắp xếp và tiến hành các sự kiện thể thao.  

 
 

(210) 4-2012-19490 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.2; 1.15.21 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời, đen, 

xanh rêu nhạt, trắng, da cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Thiên Hiệp Phú  (VN)
766/10 quốc lộ 13, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai và đóng bình. 
 
 

(210) 4-2012-19491 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.6; A26.11.12; 25.1.25; 24.9.1
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thực Phẩm Vàng  (VN) 
Cụm công nghiệp Trường An, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-19492 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; A6.1.4; A26.11.12; A3.13.4; A3.13.24
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Ong Tam Đảo  (VN)

Thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa ong chúa (dùng trong ngành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 30: Mật ong; keo ong dùng làm thực phẩm cho người; sữa ong chúa dùng làm thực 
phẩm cho người (không dùng cho ngành y); tinh nghệ dùng làm thực phẩm.  
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(210) 4-2012-19493 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) SHENZHEN YESTEL WEIYE 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Rm 5106A, 51/F, Seg Plaza, Huaqiang 
Bei, Shenzhen, Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: ống nghe điện thoại; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; điện thoại; điện thoại 
hình; điện thoại di động; máy thu và phát vô tuyến xách tay.  

 
 

(210) 4-2012-19494 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.1; 26.13.25; 24.15.21 
(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, 

LTD.  (JP) 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; vành và săm cho lốp xe cộ; và các bộ đồ sửa chữa đi kèm 
(những sản phẩm chuyên biệt này sẽ không bao gồm các ứng dụng trong công nghiệp 
hoặc thiết bị bay). 

 
 

(210) 4-2012-19495 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, 
LTD.   (JP) 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; vành và săm cho lốp xe cộ; và các bộ đồ sửa chữa đi kèm 
(những sản phẩm chuyên biệt này sẽ không bao gồm các ứng dụng trong công nghiệp 
hoặc thiết bị bay).  

 
 

(210) 4-2012-19496 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Mã Ngọc Nam  (VN) 
Số 5A3 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-19497 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19498 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hà 
Lan  (VN) 
Phòng 1901 Saigon Trade Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19499 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.12; 5.3.11; A5.3.13
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
quốc tế Cánh Đồng Vàng  (VN)
Số 51, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-19500 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1 
(731) Hộ kinh doanh Đặng Thị Hòa 

Nhã   (VN) 
317 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê giải khát. 
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(210) 4-2012-19501 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.5.1; 26.13.25 
(731) EUTAG GLOBAL (M) SDN BHD  (MY) 

No.19, Jalan Jejaka 7, Taman Maluri, 
Cheras, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 18: Da (da động vật, tấm da bò thuộc) ,vật liệu giả da, vali, túi du lịch, túi xách tay, 
ba lô (ba lô cỡ trung bình và ba lô cỡ nhỏ), ví tiền, yên cương, túi (bao, túi nhỏ) băng da 
dùng để bao gói, túi cho người cắm trại, túi cho người leo núi, túi đựng thú săn (vật dụng 
đi săn), túi dùng ở bãi biển, túi dết. 

 

Nhóm 25: Quần áo thể thao, giầy thể thao.  
 

Nhóm 28: Bóng cho trò chơi (bao gồm cả bóng dùng trong môn bóng đá), găng tay cho 
trò chơi, đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục đặc biệt trong các môn thể thao), vật 
dụng bảo vệ khủy tay (dụng cụ thể thao), vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao), vật 
dụng bảo vệ ống chân (dụng cụ thể thao).  

 
 

(210) 4-2012-19502 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 17.2.1; A17.2.2 
(591) Trắng, đỏ, nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Lê Cương  (VN) 
14 Giếng Đồn, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, kim loại qúy, đá quý. 
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác: vàng, bạc, kim loại quý, đá quý.  
 
 

(210) 4-2012-19504 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, nâu, xanh dương, đen, trắng
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyên 

Lộc  (VN) 
87A Hà Huy Giáp (quốc lộ 1 cũ), 
phường Quyết Thắng, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày dép; mũ (nón).  
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(210) 4-2012-19505 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ đậm, cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kiến 

trúc xây dựng Toàn Thịnh 
Phát  (VN) 
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán căn hộ, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, môi giới bất động sản, 

đại lý bất động sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách; 
thông tin về du lịch; điều hành các chuyến du lịch; đại lý du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ (du lịch); nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); xoa bóp 
(massage); tắm hơi; tắm nắng; tắm khoáng bùn. 

 
 

(210) 4-2012-19506 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 3.7.4; A3.7.24 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Văn Thế  (VN) 

1/30 Trần Quang Khải, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); khăn choàng làm bằng vải.  

 
 

(210) 4-2012-19507 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-19508 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   

 
 

(210) 4-2012-19509 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  
(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   

 
 

(210) 4-2012-19510 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  
(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   

 
 

(210) 4-2012-19511 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  
(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   
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(210) 4-2012-19512 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  
(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   
 
 

(210) 4-2012-19513 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  
(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   
 
 

(210) 4-2012-19514 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.2.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) PAVEEMOL CO., LTD.   (TH) 

33/22-31 Soi Putpoo 
(Prachasongkhrow8), Prachasongkhrow 
Rd., Dindang, Bangkok 10400 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; son bóng môi có màu; chế phẩm chống nắng dạng lỏng; kem chống 
nhăn da; kem làm trắng da; kem trị sẹo; chế phẩm làm sạch da mặt; nước dưỡng da tay; 
nước dưỡng da mặt; nước dưỡng thể; xà phòng, phấn trang điểm; chế phẩm khử mùi (dùng 
cho mục đích cá nhân); kem nền trang điểm; sữa tắm toàn thân. 

 

(210) 4-2012-19515 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A25.1.10; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh sẫm, vàng, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ VISACOOP   (VN) 
48 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-19516 (220) 31.08.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 17.3.1; A17.3.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Quốc Tế 
Đăng Nguyệt   (VN) 
Số 7 ngách 16 ngõ 281 Tam Trinh, 
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật. 
 
 

(210) 4-2012-19517 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người có chứa dầu cá; thuốc đông y; thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19518 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người có chứa dầu cá; thuốc đông y; thực 
phẩm dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19519 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn Đầu Tư 
I.P.A  (VN) 
Số 59 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; đồ uống y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thảo dược.   
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Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; đồ gỗ mỹ thuật; đồ gỗ văn phòng; tác phẩm nghệ thuật bằng 
gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ vật 
trang trí [di động]. 

 
Nhóm 21: Đồ gốm sứ trang trí; đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ gốm (không dùng cho 
xây dựng); đồ thủy tinh mỹ nghệ; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy 
tinh; bộ bát đĩa. 

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); tôm (không còn sống); 
trứng; sữa; rau đã được bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu canh; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây; dầu có thể ăn được 

 
Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; gia vị; thực phẩm giàu tinh bột; món ăn điểm 
tâm (hỗn hợp hạt ngũ cốc và quả khô), mì sợi; gạo; xốt cà chua; mì ăn liền; bún ăn liền; 
cháo ăn liền; cơm ăn liền. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, nước ép trái cây; nước hoa quả (đồ uống); nước ép rau 
(đồ uống); nước (đồ uống); đồ uống trên cơ sở mật ong, không có cồn. 

 
Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý doanh nghiệp; quảng 
cáo; nghiên cứu thị trường, điều tra kinh doanh thương mại; thông tin về kinh doanh; dịch 
vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng; mua bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm, rau quả, 
đồ uống có cồn và không cồn, thịt, cá, tôm, cua, gia cầm, trứng, sữa, bánh kẹo, bột, chế 
phẩm ngũ cốc, thục phẩm ăn nhanh, các loại bơ, pho mát, mứt, dầu ăn, đồ gỗ, gốm sứ, đồ 
lưu niệm, sản phẩm phong thủy, thủy tinh, đá mỹ nghệ, đồ gia dụng. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính; kinh doanh chứng khoán; quản lý danh mục 
đầu tư chứng khoán; thông tin về tài chính chứng khoán; kinh doanh bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản, quản lý bất động sản; định giá bất động sản; đại 
lý bất động sản; dịch vụ ngân hàng; kinh doanh bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy điện; khai thác mỏ, dịch vụ 
nghề mộc; bảo dưỡng xe cộ. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; dịch vụ du lịch lữ hành; vận chuyển hành khách; cho 
thuê kho chứa hàng; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; mua bán điện. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước; tái chế rác và phế thải; gia 
công gỗ; nghiền ép trái cây. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo, dịch vụ giải trí; xuất 
bản văn bản, không bao gồm tài liệu quảng cáo; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế, cung cấp các giải pháp phần mềm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; vật lý trị liệu; làm vườn. 
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(210) 4-2012-19520 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.7.17 
(591) Cam đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị viễn thông Phượng 
Hoàng  (VN) 
B5A7 Lam Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại. 
 
 

(210) 4-2012-19521 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Nâu đỏ, xanh lá cây nhạt 
(731) Nguyễn Trường Sơn  (VN) 

108 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-19523 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.2; A26.11.12; 26.11.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Chi   (VN) 
Số 54, phố Nguyễn Văn Tố, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2012-19524 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Hồng, trắng, xanh nước biển, tím, tím 

than 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Hải  (VN) 
Số 42, ngách 85, ngõ 211, phố Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê chế biến; cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hoà tan; cà phê sữa.  
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(210) 4-2012-19525 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; A1.3.16; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Mặt Trời 
Nhỏ  (VN) 
78 đường số 6, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo; quần áo may sẵn; quần lót trẻ em.  
 
 

(210) 4-2012-19526 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
phát triển thương mại Hồng 
Anh  (VN) 
Thôn Ba Mát, xã Hữu Bằng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ, sơn lót, sơn nước (dùng để sơn tường), chất phủ dùng cho gỗ; 
chất pha loãng dùng cho sơn.  

 
 

(210) 4-2012-19527 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 25.7.20; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, cam

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 
Số 88 Thân Nhân Trung, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quán karaoke. 
 
 

(210) 4-2012-19529 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PIERRE TALAMON   (FR) 
11 rue Francaise 75002 Paris, France  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; hộp đựng kính đeo mắt.  
 

Nhóm 18: Đồ nhỏ bằng da: ví; ví đựng thẻ; túi bằng da (túi xách tay, túi đeo vai); va li.  
 

Nhóm 25: Bộ quần áo; áo vét; quần lót; áo choàng ngoài; áo mưa; áo pacca; áo sơ mi; cà 
vạt; mũ; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); áo len dài tay; quần bơi; giầy; quần thể 
thao; quần; quần soóc; áo dệt kim ngắn tay; áo sơ mi thể thao.   
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(210) 4-2012-19530 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hoàng Hải   (VN) 
Cụm công nghiệp Cầu Treo, xã Ngọc 
Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-19531 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hoàng Hải   (VN) 
Cụm công nghiệp Cầu Treo, xã Ngọc 
Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-19533 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
Cảnh Dương, Quảng Trạch, tỉnh Quảng 
Bình  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2012-19535 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.1.2; 26.1.6; 26.11.3; 
25.7.20; 26.13.25 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đỏ, trắng, 
đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Học Thuật 
EQuest  (VN) 
36 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2012-19536 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Học Thuật 
EQuest  (VN) 
36 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục - đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-19537 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Xanh nõn chuối, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Học Tuật 
EQuest  (VN) 
36 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; giáo dục đào tạo.  

 
 

(210) 4-2012-19539 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Thương Mại Và Dịch Vụ Thiết 
Kế Đồ Họa Anh Vy   (VN) 
61/31 đường số 12, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-19540 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mai Gia Phát   (VN) 
270 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi hoa sen; vòi khoá [van, đầu vặn] [vòi đóng] 

cho ống dẫn.  
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(210) 4-2012-19541 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 20.7.1; 20.1.1; 5.7.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng   (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 

màu (Oil Pastels).  
 
 

(210) 4-2012-19550 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 20.7.1; 20.1.1; 2.5.3; 
2.5.25; 1.15.23; 3.1.8; 21.1.25 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng    (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau : đất sáp 

nặn tượng (Modeling Clay).  
 
 

(210) 4-2012-19551 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 20.7.1; 26.1.1; 
26.1.6; 3.1.1; 3.2.1; A3.1.24; A3.2.24; 
21.1.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng    (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau : đất sáp 

nặn tượng (Modeling Clay).  
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(210) 4-2012-19552 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 20.7.1; 1.15.23; 
21.1.25; 22.5.1; 22.5.25; 2.1.7; A3.13.4; 
3.11.9 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng    (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau : đất sáp 

nặn tượng (Modeling Clay).  
 
 

(210) 4-2012-19553 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 20.7.1; 1.15.23; 
21.1.25; 22.5.1; 25.5.25; 3.13.1; 3.9.16; 
3.2.9 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng   (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau : đất sáp 

nặn tượng (Modeling Clay).  
 
 

(210) 4-2012-19554 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12; 20.7.1; 
21.1.25; 22.5.1; 22.5.25; 2.1.7 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng   (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau : đất sáp 

nặn tượng ( Modeling Clay ). 
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(210) 4-2012-19555 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 20.7.1; A1.1.4; 
20.1.1; 25.7.25; 5.9.1; 3.5.1; A3.5.24 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau : bút sáp 

màu (crayons). 
 
 

(210) 4-2012-19556 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 20.7.1; 2.1.1; 2.3.1; 
22.5.10 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất- dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: đất sáp 

nặn tượng. 
 
 

(210) 4-2012-19558 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh, đen 
(731) DONG WOO ALT CO., LTD.  (KR) 

121 Chupalsandan-ro, Paengsung-eup, 
Pyongtaek-si, Kyunggi-do, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 18: Da giả; túi xách. 
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(210) 4-2012-19559 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đông dược 
Thuận Thiên Đường   (VN) 
Số nhà 8/22, ngõ 72, phố Bình Lộc, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược.  

 
 

(210) 4-2012-19560 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đông dược 
Thuận Thiên Đường   (VN) 
Số nhà 8/22, ngõ 72, phố Bình Lộc, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19561 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế] ; chế 

phẩm và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải [dùng để giặt], chất làm mềm vải [dùng để 
giặt], chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm khử mùi và làm mới 
được dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm đùng để 
giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để làm sạch, 
chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin qua Internet trong lĩnh vực đào tạo 
việc tẩy sạch vết bẩn và giặt giũ quần áo; dịch vụ giải trí liên quan đến tẩy sạch vết bẩn và 
giặt giũ quần áo; dịch vụ giải trí truyền hình; dịch vụ giáo dục, hướng dẫn, giảng dạy và 
đào tạo; dịch vụ về giáo dục; tổ chức các sự kiện, triển lãm văn hóa hoặc giáo dục, các 
hoạt động văn hóa, cuộc thi (giáo dục, giải trí hoặc thể thao) và buổi biểu diễn sân khấu; 
sản xuất (dàn dựng), giới thiệu và phân phối các chương trình phát thanh và truyền hình, 
chương trình giải trí tương tác; dịch vụ xuất bản (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản sách và tạp chí; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải 
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xuống được); dịch vụ thông tin liên quan đến giải trí, thông tin về đào tạo tẩy sạch vết bẩn 
và giặt giũ quần áo hoặc thông tin giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy 
tính hoặc từ Internet; dịch vụ cung cấp các trò chơi điện tử trực tuyến (không thể tải 
xuống được) qua các phương tiện Internet; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo - dục]; 
dịch vụ thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên, dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan 
đến các dịch vụ nói trên.   

 
 

(210) 4-2012-19562 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Hồng  (VN) 
ấp 7, xã Tân An Luông, huyện Vũng 
Liêm, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 43: Quán giải khát, quán cà phê, quán ăn.  

 
 

(210) 4-2012-19563 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Trần Văn Kha   (VN) 
Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2012-19564 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Trần Văn Kha   (VN) 
Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2012-19565 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Mai Hồng  (VN) 
Thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; móng (tay; chân) giả; mặt nạ làm đẹp. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ tóc và da; thẩm 
mỹ công nghệ cao.  
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(210) 4-2012-19566 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 26.3.23; 25.7.20; 15.7.1 
(591) Xanh dương, xanh tím than, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện cơ Trần Hưng Đạo  (VN) 
260 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất. 
 
 

(210) 4-2012-19567 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MACY'S MERCHANDISING GROUP, 
INC.  (US) 
11 Penn Plaza, New York, NY 10001, 
U.S.A 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 21: Đồ dùng để nấu nướng (không dùng điện) cụ thể là nồi, chảo, nồi hầm xương, 
chảo có mặt đáy rộng với cán cầm dài và thành thẳng, xoong và chảo có cán, chảo rán và 
chảo có thành cao, nồi hấp và nồi đun cách thủy, vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng), chảo có 
mặt đáy lồi không dùng điện, giỏ dùng để chiên và rán, nồi và niêu đất, nồi đun nấu cỡ to 
có thành dày, và vung và nắp đậy dùng cho các sản phẩm nêu trên. 

 
 

(210) 4-2012-19568 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Liên kết Truyền thông  (VN) 
Phòng A.1201, tòa nhà M3M4 số 91, 
đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị trực tuyến; giáo dục đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-19570 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Hội nội tiết sinh sản và vô sinh 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
84T/8 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực y học sinh sản. 
 
 

(210) 4-2012-19571 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Hội nội tiết sinh sản và vô sinh
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
84T/8 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực y học sinh sản.  
 
 

(210) 4-2012-19572 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 5.7.1; 26.4.2; 
A26.4.6; 26.13.25 

(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GLORY INTERNATIONAL  (VN) 
21 Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại. 
 
 

(210) 4-2012-19573 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GLORY INTERNATIONAL  (VN) 
21 Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hóa ven 
biển và viễn dương. 

 
 

(210) 4-2012-19574 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-19575 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19576 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19577 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19578 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm dược liệu OPODlS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-19579 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm dược liệu OPODlS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2012-19580 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78, khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19581 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Ngọc 
Lan   (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp chạy bằng điện; xe máy chạy bằng điện.  
 
 

(210) 4-2012-19583 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)  (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-19584 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)  (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-19585 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)  (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-19586 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA
AMPHARCO USA)  (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-19587 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO., LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)  (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
981 

(210) 4-2012-19589 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GUANGDONG HUALONG 
STATIONERY CO.,LTD   (CN) 
Block 3 guangfa industrial zone. xiashan 
chaonan district shantou guangdong China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Tập anbum; bìa cứng đã gập bằng giấy; kẹp cho văn phòng; văn phòng phẩm; 
bìa bọc quyển séc; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; kẹp giấy; dụng cụ viết; 
vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; giá nhỏ chia ngăn để đựng văn phòng phẩm [đồ dùng 
văn phòng] .  

 
 

(210) 4-2012-19590 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.13.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) ICHITAN GROUP CO., LTD.   (TH) 

2922/301-303 Charn Issara II Bldg., 28th 
Fl., New Petchburi Rd., Bangkapi, 
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà xanh, trà, đồ uống trên cơ sở trà.  
 
 

(210) 4-2012-19591 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.13.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 
(731) ICHITAN GROUP CO., LTD.  (TH) 

2922/301-303 Charn Issara II Bldg., 28th 
Fl., New Petchburi Rd., Bangkapi, 
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 
 

(210) 4-2012-19592 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) CHUAN SENG HIN SDN. BHD. 
(Company No. 42271-W)   (MY) 
No. 115, Jalan Pasar, Pudu, 55100 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh; thiết bị và dụng cụ đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát) bộ khuếch đại âm thanh; tụ điện; 
dây cáp điện; thiết bị đo độ ẩm; loa phóng thanh, bộ điều chỉnh nhiệt độ.  

 
 

(210) 4-2012-19593 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hòa Bình  (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cao su xốp cách âm, vật liệu bảo ôn bằng 
cao su xốp dùng để cách nhiệt; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-19594 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hòa Bình   (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cao su xốp cách âm, vật liệu bảo ôn bằng 
cao su xốp dùng để cách nhiệt; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-19595 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hòa Bình   (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cao su xốp cách âm, vật liệu bảo ôn bằng 
cao su xốp dùng để cách nhiệt; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

 
(210) 4-2012-19596 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hòa Bình   (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su xốp cách âm; vật liệu bảo ôn bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cao su xốp cách âm, vật liệu bảo ôn bằng 
cao su xốp dùng để cách nhiệt; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

 
(210) 4-2012-19597 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hòa Bình   (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su xốp cách âm; vật liệu bảo ôn bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cao su xốp cách âm, vật liệu bảo ôn bằng 
cao su xốp dùng để cách nhiệt; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2012-19598 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hòa Bình   (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su xốp cách âm; vật liệu bảo ôn bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cao su xốp cách âm, vật liệu bảo ôn bằng 
cao su xốp dùng để cách nhiệt; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-19599 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hoà Bình  (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su xốp cách âm; vật liệu bảo ôn bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩn: cao su xốp cách âm, vật liệu bảo ôn bằng 
cao xu xốp dùng để cách nhiệt; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-19600 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hoà Bình  (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Cao su xốp cách âm; vật liệu bảo ôn bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: cao su xốp cách âm, vật liệu bảo ôn bằng 
cao su xốp dùng để cách nhiệt; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-19601 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LLOYD LABORATORIES INC.   (PH) 
10 Lloyd Avenue, F.B.I.C, Tikay, 
Malolos, Bulacan, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19602 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LLOYD LABORATORIES INC.    (PH) 
10 Lloyd Avenue, F.B.I.C, Tikay, 
Malolos, Bulacan, Philippines  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-19603 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học và thương 
mại Hoà Bình  (VN) 
Cụm công nghiệp Yên Sơn, xã Yên Sơn, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su xốp cách âm; vật liệu bảo ôn bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, cao su xốp cách âm, vật liệu bảo ôn bằng 
cao su xốp dùng để cách nhiệt; tiếp thị (marketing); giới thiệu sản phẩm; tổ chức hội chợ 
thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2012-19605 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Nhà 

Sạch  (VN) 
1H Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh chung nhà cửa và các công trình; trang trí nội thất; lắp đặt hệ 

thống lò sưởi và điều hòa không khí; sửa chữa giường, tủ, bàn vâ nội thất.  
 
 

(210) 4-2012-19606 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.4.20; A3.4.24; 3.4.1; A3.4.4; 3.4.13; 
3.7.3; A3.7.24; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Hoàng 

Phước  (VN) 
18/63C Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm vâ thủy sản.  

 
 

(210) 4-2012-19607 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương đậm, nâu, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh vật tư thiết bị - 
VVMI  (VN) 
Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như sắt, thép; lưới thép nóc lò.  
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(210) 4-2012-19608 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; 
26.13.25; 8.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Đại Sơn Hà   (VN) 
41/19 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2012-19609 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; 
26.13.25; 8.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Đại Sơn Hà   (VN) 
41/19 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2012-19610 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hồng Phượng  (VN) 
Khu 1, thôn Hạ Chiều, thị trấn Minh 
Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy các-tông.  
 

Nhóm 21: Chai, lọ, bình bằng nhựa. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước tinh khiết, nước uống đóng chai.  
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(210) 4-2012-19611 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 
chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khi động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; nắp tản nhiệt động cơ xe 
« tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thống bảo vệ (dạng các 
ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng 
cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; 
tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả 
khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo, dùng cho xe 
cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng cho 
xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe có, vành bánh xe; vỏ chụp 
ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên 
nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe, thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô 
lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng 
cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền động (cần 
số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cân) chắn 
an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng cho ô tô; 
đường gờ trang trí phía bên cạnh cúa xe ôtô; đường gờ trang trí phía sau của xe ô tô; thanh 
chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng 
cho ô tô; tấm chắn năng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly 
hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người 
ngồi ghế dùng trên xe cộ, xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe 
gắn máy gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng 
hồ tốc độ, giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ xe mô tô; vỏ bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng 
cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô tấm 
phủ xe gắn máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phía sau, dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng 
phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên 
dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe 
gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; 
tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho 
xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền. 
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  (441) 26.11.2012 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 
chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khi động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; nắp tản nhiệt động cơ xe 
« tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thống bảo vệ (dạng các 
ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng 
cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; 
tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả 
khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo, dùng cho xe 
cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng cho 
xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe có, vành bánh xe; vỏ chụp 
ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên 
nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe, thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô 
lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng 
cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền động (cần 
số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cân) chắn 
an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng cho ô tô; 
đường gờ trang trí phía bên cạnh cúa xe ôtô; đường gờ trang trí phía sau của xe ô tô; thanh 
chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng 
cho ô tô; tấm chắn năng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly 
hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người 
ngồi ghế dùng trên xe cộ, xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe 
gắn máy gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng 
hồ tốc độ, giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ xe mô tô; vỏ bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng 
cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô tấm 
phủ xe gắn máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phía sau, dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng 
phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên 
dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe 
gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; 
tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho 
xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền.  

 
 

(210) 4-2012-19613 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; động cơ dùng cho ô tô; lốp dùng cho ô tô; bánh xe dùng cho ô tô; thanh 

chắn chống va đập (hãm xung) dùng cho xe ô tô (cản); tấm điều chỉnh dòng khi động 
(phần khung xe) dùng cho xe ô tô; tấm chắn bùn dùng cho ô tô; nắp tản nhiệt động cơ xe 
« tô (ga lăng tản nhiệt xe ô tô); tấm chắn bảo vệ lưới tản nhiệt; hệ thống bảo vệ (dạng các 
ống thép hàn vào nhau); giá đỡ hoặc giữ đèn dùng cho xe ô tô; bậc thang lên xuống dùng 
cho xe ô tô; thang lên xuống phía sau xe; tấm chắn bảo vệ dưới gầm dùng cho xe ô tô; 
tấm ốp bảo vệ bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; miếng chắn bùn dùng cho xe ô tô; ống xả 
khí thải dùng cho xe ô tô; bộ phận giảm sốc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo, dùng cho xe 
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cộ; bộ ổn định (thăng bằng) bánh lái dùng cho xe ô tô; guốc phanh (guốc hãm) dùng cho 
xe cộ; má phanh dùng cho xe cộ; ống phanh mềm dùng cho xe có, vành bánh xe; vỏ chụp 
ngoài của bánh xe ô tô; bánh răng vi sai dùng cho xe cộ; giá gác hành lý (dạng thanh) trên 
nóc xe; giá gác hành lý gắn trên nóc xe, thùng chứa hành lý trên nóc xe; bánh lái (vô 
lăng); bộ phận điều khiển tay lái dùng cho xe cộ; nút bấm còi; cơ cấu truyền động dùng 
cho xe ô tô; tay nắm cần điều khiển cấp truyền động; cần điều khiển cấp truyền động (cần 
số); miếng đặt chân dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của lốp xe dự phòng; thanh (cân) chắn 
an toàn dùng cho xe cộ; đường gờ trang trí phía sau, ở giữa và phía dưới dùng cho ô tô; 
đường gờ trang trí phía bên cạnh cúa xe ôtô; đường gờ trang trí phía sau của xe ô tô; thanh 
chống dùng cho ô tô (nắp ca pô, cốp xe); tay đòn bên dùng cho ô tô; bệ đỡ chân máy dùng 
cho ô tô; tấm chắn năng dùng cho ô tô; vỏ gương dùng cho xe cộ; vỏ bọc ngoài của bộ ly 
hợp; đĩa ly hợp dùng cho xe cộ; ghế ngồi dùng cho xe cộ; dây đai an toàn dùng cho người 
ngồi ghế dùng trên xe cộ, xe gắn máy; động cơ cho xe gắn máy; lốp xe gắn máy; bánh xe 
gắn máy gương chiếu hậu dùng cho xe cộ; tấm chắn gió dùng cho xe cộ; vỏ che mặt đồng 
hồ tốc độ, giá gắn giữ biển số xe dùng cho xe cộ; nắp đậy động cơ xe mô tô; vỏ bình 
nhiên liệu dùng cho xe cộ; tấm lót bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; vỏ bọc ghế ngồi dùng 
cho xe cộ; vỏ bọc tay nắm dùng cho xe cộ; tấm chắn bảo vệ chân dùng cho xe mô tô tấm 
phủ xe gắn máy [đã tạo hình]; giá chở hàng phía sau, dùng cho xe gắn máy; giỏ chở hàng 
phía trước dùng cho xe gắn máy; hộp đựng đồ gắn phía sau xe gắn máy; chân chống bên 
dùng cho xe gắn máy; bộ ly hợp dùng cho xe gắn máy; cơ cấu truyền động dùng cho xe 
gắn máy; đèn báo chuyển hướng dùng cho xe gắn máy; bình nhiên liệu dùng cho xe cộ; 
tay lái (ghi đông) dùng cho xe gắn máy; phanh dùng cho xe gắn máy; đòn lắc dùng cho 
xe gắn máy; các loại xe vượt địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn; thuyền. 

 
 

(210) 4-2012-19614 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sam    (VN) 

124 đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu cho cây trồng; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc trừ cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-19615 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Sam    (VN) 
124 đường 55, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu cho cây trồng; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc trừ cỏ.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
991 

(210) 4-2012-19616 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; ô tô; xe điện; xe quân sự; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe 

đạp; xe buýt; xe chở khách; ô tô thể thao; xe đa dụng; xe đông lạnh; xe cứu thương; xe 
tải; tay lái cho xe cộ trên mặt đất; lốp cho xe cộ trên mặt đất; bánh xe cho xe cộ trên mặt 
đất; phanh cho xe cộ trên mặt đất; động cơ cho xe cộ trên mặt đất (chuyển biến điện năng 
thành cơ năng); động cơ cho xe cộ trên mặt đất (đốt cháy nhiên liệu để sinh ra năng 
lượng); chắn bùn cho xe cộ trên mặt đất; kính chắn gió cho xe cộ trên mặt đất; khung gầm 
cho xe cộ trên mặt đất; gương chiếu hậu cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị phát tín hiệu báo 
rẽ cho xe cộ trên mặt đất; còi/chuông chống trộm cho xe cộ trên mặt đất; giảm xóc dùng 
cho xe cộ trên mặt đất; cần gạt nước cho xe cộ trên mặt đất; moay-ơ cho xe cộ trên mặt 
đất; nắn chụp moay-ơ cho xe cộ trên mặt đất; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; cơ cấu 
ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; bình xăng cho xe cộ trên mặt đất; khung cho 
xe cộ trên mặt đất; ghi đông cho xe cộ trên mặt đất; yên xe cho xe cộ trên mặt đất; nan 
hoa cho xe cộ trên mặt đất; chân chống cho xe cộ trên mặt đất; xích cho xe cộ trên mặt 
đất. 

 
 

(210) 4-2012-19617 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD    (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; ô tô; xe điện; xe quân sự; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe 

đạp; xe buýt; xe chở khách; ô tô thể thao; xe đa dụng; xe đông lạnh; xe cứu thương; xe 
tải; tay lái cho xe cộ trên mặt đất; lốp cho xe cộ trên mặt đất; bánh xe cho xe cộ trên mặt 
đất; phanh cho xe cộ trên mặt đất; động cơ cho xe cộ trên mặt đất (chuyển biến điện năng 
thành cơ năng); động cơ cho xe cộ trên mặt đất (đốt cháy nhiên liệu để sinh ra năng 
lượng); chắn bùn cho xe cộ trên mặt đất; kính chắn gió cho xe cộ trên mặt đất; khung gầm 
cho xe cộ trên mặt đất; gương chiếu hậu cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị phát tín hiệu báo 
rẽ cho xe cộ trên mặt đất; còi/chuông chống trộm cho xe cộ trên mặt đất; giảm xóc dùng 
cho xe cộ trên mặt đất; cần gạt nước cho xe cộ trên mặt đất; moay-ơ cho xe cộ trên mặt 
đất; nắn chụp moay-ơ cho xe cộ trên mặt đất; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; cơ cấu 
ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; bình xăng cho xe cộ trên mặt đất; khung cho 
xe cộ trên mặt đất; ghi đông cho xe cộ trên mặt đất; yên xe cho xe cộ trên mặt đất; nan 
hoa cho xe cộ trên mặt đất; chân chống cho xe cộ trên mặt đất; xích cho xe cộ trên mặt 
đất. 
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(210) 4-2012-19618 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD    (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; ô tô; xe điện; xe quân sự; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe 

đạp; xe buýt; xe chở khách; ô tô thể thao; xe đa dụng; xe đông lạnh; xe cứu thương; xe 
tải; tay lái cho xe cộ trên mặt đất; lốp cho xe cộ trên mặt đất; bánh xe cho xe cộ trên mặt 
đất; phanh cho xe cộ trên mặt đất; động cơ cho xe cộ trên mặt đất (chuyển biến điện năng 
thành cơ năng); động cơ cho xe cộ trên mặt đất (đốt cháy nhiên liệu để sinh ra năng 
lượng); chắn bùn cho xe cộ trên mặt đất; kính chắn gió cho xe cộ trên mặt đất; khung gầm 
cho xe cộ trên mặt đất; gương chiếu hậu cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị phát tín hiệu báo 
rẽ cho xe cộ trên mặt đất; còi/chuông chống trộm cho xe cộ trên mặt đất; giảm xóc dùng 
cho xe cộ trên mặt đất; cần gạt nước cho xe cộ trên mặt đất; moay-ơ cho xe cộ trên mặt 
đất; nắn chụp moay-ơ cho xe cộ trên mặt đất; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; cơ cấu 
ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; bình xăng cho xe cộ trên mặt đất; khung cho 
xe cộ trên mặt đất; ghi đông cho xe cộ trên mặt đất; yên xe cho xe cộ trên mặt đất; nan 
hoa cho xe cộ trên mặt đất; chân chống cho xe cộ trên mặt đất; xích cho xe cộ trên mặt 
đất. 

 
 

(210) 4-2012-19619 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) HONDA MOTOR CO., LTD    (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; ô tô; xe điện; xe quân sự; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe 

đạp; xe buýt; xe chở khách; ô tô thể thao; xe đa dụng; xe đông lạnh; xe cứu thương; xe 
tải; tay lái cho xe cộ trên mặt đất; lốp cho xe cộ trên mặt đất; bánh xe cho xe cộ trên mặt 
đất; phanh cho xe cộ trên mặt đất; động cơ cho xe cộ trên mặt đất (chuyển biến điện năng 
thành cơ năng); động cơ cho xe cộ trên mặt đất (đốt cháy nhiên liệu để sinh ra năng 
lượng); chắn bùn cho xe cộ trên mặt đất; kính chắn gió cho xe cộ trên mặt đất; khung gầm 
cho xe cộ trên mặt đất; gương chiếu hậu cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị phát tín hiệu báo 
rẽ cho xe cộ trên mặt đất; còi/chuông chống trộm cho xe cộ trên mặt đất; giảm xóc dùng 
cho xe cộ trên mặt đất; cần gạt nước cho xe cộ trên mặt đất; moay-ơ cho xe cộ trên mặt 
đất; nắn chụp moay-ơ cho xe cộ trên mặt đất; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; cơ cấu 
ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; bình xăng cho xe cộ trên mặt đất; khung cho 
xe cộ trên mặt đất; ghi đông cho xe cộ trên mặt đất; yên xe cho xe cộ trên mặt đất; nan 
hoa cho xe cộ trên mặt đất; chân chống cho xe cộ trên mặt đất; xích cho xe cộ trên mặt 
đất. 
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(210) 4-2012-19620 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Phạm Ngọc Tuấn   (VN) 
222B Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 06: Bản lề; khóa cửa; tay nắm cửa; ốc vít; then chốt cửa; chìa khóa; tất cả được làm 
bằng sắt.  

 
 

(210) 4-2012-19621 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Phạm Ngọc Tuấn    (VN) 
222B Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán bê tông, keo dán kính, keo dán gỗ, keo dán da, keo dán kim loại 
(không dùng cho mục đích văn phòng, gia dụng). 

 
 

(210) 4-2012-19622 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh tím than nhạt, đỏ, trắng 
(731) Mai Thế Thành   (VN) 

Số nhà 272, đường Trần Hưng Đạo, 
phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, găng tay (trang phục), khăn quàng cổ. 
 
 

(210) 4-2012-19623 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh tím than nhạt, đỏ, trắng 
(731) Mai Thế Thành   (VN) 

Số nhà 272, đường Trần Hưng Đạo, 
phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, găng tay (trang phục), khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2012-19624 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh tím than nhạt, đỏ, trắng 
(731) Mai Thế Thành  (VN) 

Số nhà 272, đường Trần Hưng Đạo, 
phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, găng tay (trang phục), khăn quàng cổ. 

 
 

(210) 4-2012-19626 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Tím than, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nước 

khoáng Qui Nhơn   (VN) 
Số 249 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng có ga, nước ngọt có ga, nước ép trái cây, các đồ uống không cồn.  

 
 

(210) 4-2012-19628 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại nhựa Nam Hưng   (VN) 
513/23 Gia Phú, phường 3, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2012-19629 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Thanh Phúc   (VN) 
Lô 12A khu công nghiệp Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
995 

(511)   Nhóm 16: Túi đựng hồ sơ, tài liệu; cặp đựng hồ sơ, tài liệu (tất cả đều là văn phòng 
phẩm); mẫu tờ khai (được in sẵn và đựng trong túi hồ sơ). 

 
Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, túi đựng hồ sơ và tài liệu, cặp đựng hồ sơ và tài 
liệu. 

 
 

(210) 4-2012-19630 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH 

HASAN - DERMAPHARM   
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19631 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 2.9.4 
(731) COMBY FOOD INDUSTRIES SDN. 

BHD.   (MY) 
No. 5 & 7, Persiaran Perusahaan 
Kledang Utara 1/3, Taman Perindustrian 
Chandan Raya, 31450 Menglembu, 
Perak, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống làm 

từ ngũ cốc; bánh kẹo đường; giấm dùng cho thực phẩm, tất cả thuộc nhóm này. 
 
 

(210) 4-2012-19632 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lê Quyết Thắng   (VN) 
Tổ 8, Nam Phát 2, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn thuế; dịch vụ kiểm toán; tư vấn kế toán.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo.  
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(210) 4-2012-19633 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
rượu bia Việt Nam  (VN) 
Số 30 phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-19634 (220) 04.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; 2.9.1; 26.13.25; 1.15.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
rượu bia Việt Nam  (VN) 
Số 30, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng cho em bé. 
 

(210) 4-2012-19635 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
phát triển Đoàn Minh Công  
(VN) 
Thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Khung sắt; khung nhôm; khuôn gạch block bằng kim loại (blốc); silo (hệ thống 
bồn chứa xi măng làm bằng thép). 

 

Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy sản xuất gạch blốc (máy ép gạch); máy chế biến thực 
phẩm; máy dùng trong ngành dược phẩm. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ sản xuất gạch không nung; dịch vụ tư vấn quản 
lý chất lượng.  

 
 

(210) 4-2012-19636 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.22 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Nguyệt   (VN)
Số 37, lô 2A KDT Trung Yên, Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động); giày dép, mũ nón, dây 
lưng bằng vải, tất, cà vạt.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại, mua bán mũ nón, mua bán túi xách, dây lưng, ví da, 
xuất nhập khẩu quần áo các loai, xuất nhập khẩu mũ nón, túi xách, dây lưng, ví da.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang, thiết kế đồ hoạ. 
 
 

(210) 4-2012-19637 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 3.5.1; A3.5.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Nguyệt   (VN)
Số 37, lô 2A KDT Trung Yên, Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (không kể quần áo bảo hộ lao động); giày dép, mũ nón, dây 
lưng bằng vải, tất, cà vạt.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại, mua bán mũ nón, mua bán túi xách, dây lưng, ví da, 
xuất nhập khẩu quần áo các loai, xuất nhập khẩu mũ nón, túi xách, dây lưng, ví da.  

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang, thiết kế đồ hoạ. 
 
 

(210) 4-2012-19638 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh Xuân  
(VN) 
110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: phân bón, vật tư nông nghiệp; quảng cáo thương 
mại.  

 
 

(210) 4-2012-19639 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thanh Xuân  
(VN) 
110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: phân bón, vật tư nông nghiệp; quảng cáo thương 
mại.  
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(210) 4-2012-19640 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Nguyễn Đình Bảo Ngân   (VN) 
Số 626/11 đường Sư Vạn Hạnh, phường 
10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót cho giày.  

 
 

(210) 4-2012-19641 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Việt Anh Quốc  (VN) 
55 Trần Phú, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ liệu ngành chăm sóc móng tay, chân (phụ liệu cắt sửa móng tay).  

 
 

(210) 4-2012-19643 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.2; A26.11.12; 7.1.24; 
26.13.25 

(591) Xanh lá cây đậm, vàng đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại đầu tư Trang Đạt  
(VN) 
Khu đất CC02- khu đô thị mới Đồng 
Sơn, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động của hãng bất động sản (kinh doanh bất động sản); môi giới bất động 

sản; đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dúng công trình; dịch vụ giám sát xây dựng 
công trình; xây dựng; khai thác mỏ.  

 
 

(210) 4-2012-19644 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đối Việt  (VN) 
1025/8C Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 07, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà.  
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(210) 4-2012-19645 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đối Việt  (VN) 
1025/8C Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 07, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè). 

 
 

(210) 4-2012-19646 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.11.12; 18.1.21 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải giao 
nhận và thương mại Quang 
Châu  (VN) 
164 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2012-19647 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Mỹ ¸  
(VN) 
64 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm máy cơ khí như: máy đóng gói, máy đóng hộp (máy gập, 

xếp tạo hộp máy sản xuất bao bì các tông, máy ép màng, máy tráng keo (máy phủ keo).  
 
 

(210) 4-2012-19648 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 3.1.4; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Đỏ, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Mỹ ¸  
(VN) 
64 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm máy cơ khí như: máy đóng gói, máy đóng hộp (máy gập 

xếp tạo hộp máy sán xuất bao bì các tông, máy ép mâng, máy tráng keo (máy phủ keo).  
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(210) 4-2012-19650 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 15.7.1; A26.11.12; 20.7.1; 1.3.1 
(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 

dục ánh Dương   (VN) 
Thôn Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Thiết bị giáo dục: vở, bút, phấn, m−c, giấy, sách.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ luyện chữ đẹp, xuất bản sách. 
 
 

(210) 4-2012-19652 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quyết Tâm   (VN) 
Xóm 14, tổ 34, P. Lĩnh Nam, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế website; cung cấp 
công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; tạo lập và duy trì cho 
trang web. 

 
 

(210) 4-2012-19653 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A5.1.5; A5.1.16; 5.3.16; 
26.13.25 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Ngọc Duy Tân  (VN) 
189 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Trần Thùy Dương  (VN) 
25/6 Bà Lê Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; dịch vụ hoạt náo viên, 
dịch vụ làm trò tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí, cung cấp tiện ích giải trí. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu 
trú tạm thời]; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; căng tin; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê 
lều trại; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; nhà hàng ăn uống; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ giải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt 
đất; dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; làm vườn; dịch 
vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; chăm sóc bãi cỏ; chăm sóc vườn ươm cây. 
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(210) 4-2012-19654 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.2.7; 26.3.1; 6.1.2; A6.1.4; 26.4.2; 
26.13.25 

(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Văn Phòng Luật Sư Lê Công  
(VN) 
Số 117 Chợ Bún, đường Đa Tốn, xã Đa 
Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về pháp luật, các dịch vụ pháp lý (nghề luật sư)  

 
 

(210) 4-2012-19655 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Diệu Hạnh   (VN) 
32 Hàng Bồ, phường Hàng Bồ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô, giò chả, chả mực giò lụa, giò bò đã chế biến, (không cung cấp cho 

các khách sạn nhà nghỉ).  
 
 

(210) 4-2012-19656 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 6.1.2; A6.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mỹ Phúc 
Hưng   (VN) 
DT741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia 
Mập, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể 

thao văn hóa.  
 
 

(210) 4-2012-19657 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 6.1.2; A6.1.4 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Mỹ Phúc 
Hưng   (VN) 
DT741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia 
Mập, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2012-19660 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 6.1.2; A6.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mỹ Phúc 
Hưng  (VN) 
DT741, xã Long Hưng, huyện Bù Gia 
Mập, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-19661 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) NIZHPHARM JSC  (RU) 
7 Salganskaya St., GSP-459, Nizhny 
Novgorod, 603950, Russia 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 
viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; thuốc mỡ dược phẩm; dược phẩm dùng cho 
người; chế phẩm vitamin; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật; 
chế phẩm dược; thuốc viên hình đạn để nhét vào hậu môn. 

 
 

(210) 4-2012-19663 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) JDB INTERNATIONAL GROUP 
COMPANY LIMITED  (VG) 
Palm Grove House, P.O Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà hoặc trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); cà phê; ca cao; đường; 
gạo; bột sắn; bột cọ sagu; chất thay thế cà phê; bột mì cho thực phẩm và chế phẩm làm từ 
ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; mật ong; mật đường; 
men; bột nở; muối dùng để nấu ăn, muối dùng để bảo quản thực phẩm; tương mù tạc; 
dấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; kem lạnh, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo, đá lạnh dùng 
cho đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-19664 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) JDB INTERNATIONAL GROUP 
COMPANY LIMITED  (VG) 
Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; chế phẩm làm đồ uống; bia; nước khoáng (đồ uống); 
nước có ga; đồ uống trái cây không có cồn và nước ép trái cây; xi-rô để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-19665 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 22.3.1; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Tân Đại 
Khánh International  (VN) 
161 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-19667 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 1.5.1; A26.11.13 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trang Web 
Vàng   (VN) 
38 Trần Văn Quang, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang web.  
 
 

(210) 4-2012-19668 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.5.1; 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Shiny Việt 
Nam  (VN) 
Số 133A-133B, đương Lò Lu, phường 
Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; 

thiết bị làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị lọc nước uống, thiết bị ion hoá dùng để xử lý 
không khí hoặc nước, thiết bị làm sạch nước, thiết bị tiệt trùng nước. 
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(210) 4-2012-19670 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Đoàn Liêm   (VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; nón (mũ); vớ (tất). 

 
 

(210) 4-2012-19671 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Đoàn Liêm  (VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; nón (mũ); vớ (tất). 

 
 

(210) 4-2012-19672 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước 
Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn táo.  
 
 

(210) 4-2012-19673 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, xanh, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH SANKYU 
LOGISTICS   (VN) 
Số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; dịch vụ dỡ hàng; xếp hàng vào kho; vận chuyển hàng hoá; 

dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1005 

(210) 4-2012-19677 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A6.1.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Khoáng Sản   (VN) 
183 đường Trường Chinh, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể: đá xây dựng, xi măng, bê tông, sỏi, 

gạch, gỗ xây dựng. 
 

Nhóm 37: Khai thác khoáng sản.  
 
 

(210) 4-2012-19678 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; A6.1.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Khoáng Sản  (VN) 
183 đường Trường Chinh, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm như: đá xây dựng, xi măng, bê tông, 

sỏi, gạch, gỗ xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-19685 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 8.1.19; A8.1.22; A8.1.23 
(591) Nâu, xanh dương đậm, trắng, đỏ, vàng 
(731) MARS, INCORPORATED   (US) 

6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không tẩm thuốc, sô cô la, sản phẩm sô cô la, kem lạnh, đồ uống có 

thành phần chính là sô cô la, đồ uống có thành phần chính là ca cao, chất phết lên bánh có 
vị ngọt được làm chủ yếu từ sô cô la và ca cao, bánh ngọt, bánh quy. 
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(210) 4-2012-19687 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.7.20; 1.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại La Bàn Vàng  (VN) 
Số 45, ngõ 624/12/93 Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Thiết kế mỹ thuật; thiết kế đồ hoạ. 
 
 

(210) 4-2012-19688 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá (540) 

 

(731) Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 
Vật Thăng Long   (VN) 
Lô A5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 31: Tôm giống, cá giống. 
 
 

(210) 4-2012-19689 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 3.9.1; A3.9.24; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 
Vật Thăng Long   (VN) 
Lô A5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 31: Tôm giống, cá giống.  
 
 

(210) 4-2012-19690 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn dành cho thuỷ sản. 
 
 

(210) 4-2012-19691 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12; 
26.13.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho thủy sản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn dành cho thủy sản.  
 
 

(210) 4-2012-19692 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống, cá giống. 
 
 

(210) 4-2012-19693 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.2; 26.15.7; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại xây dựng Sao 
Vàng   (VN) 
36/8 Trần Việt Châu, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2012-19694 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HAN CO   (VN) 
ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa đậu nành; sữa chua; sữa tươi; váng sữa; pho mai.  
 
 

(210) 4-2012-19695 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.11.3; 25.7.20; 26.13.25; A26.11.12 
(731) YE YUAN HSIN ENTERPRISE CO., 

LTD.   (TW) 
1F., No.68, Renyi Rd., Wufeng Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; súng phun hồ dính, dùng điện; máy 
nhào; máy cân chỉnh; súng dùng để phun sơn; máy sơn.  

 
 

(210) 4-2012-19696 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KURARAY CO., LTD.  (JP) 
1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Vật liệu nha khoa, vật liệu hàn răng và sáp răng cung cấp cho các nha sĩ sử 
dụng và không bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2012-19697 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Mẫn Mai Tài 

Nam   (VN) 
416/15/14 đường số 13, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ống; mì sợi; mì tươi.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ mì các loại.  
 
 

(210) 4-2012-19698 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Chương   (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ mát xa; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-19699 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Vĩnh Đạt   (VN) 
1/91 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas các loại.  
 
 

(210) 4-2012-19700 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Vĩnh Đạt   (VN) 
1/91 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ga, bếp ga các loại. 
 
 

(210) 4-2012-19701 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH chế biến nước 
mắm Mười Thu   (VN) 
Cụm tiểu thủ công nghiệp Nhơn An, xã 
Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2012-19702 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.3; 26.13.25 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ sản xuất Vương Tỷ   (VN) 
R23/37/36 cư xá Phú Lâm A, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 
 

(210) 4-2012-19704 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xuyên Sáng   (VN) 
245A1 Âu Cơ, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các vật liệu, trang thiết bị trong xây dựng như là: trần xuyên sáng 
barrisol, trần xuyên sáng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-19705 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.2; 26.11.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám đa 
khoa Ngọc Minh   (VN) 
22 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ trợ giúp y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19706 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.2; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Vàng, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc 
thương mại Phương Tư  (VN) 
61/6A Cách Mạng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, quần áo may sẵn, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-19707 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 5.7.1; 25.5.2 
(591) Đen, đỏ, nâu, trắng 
(731) Ngô Thị Mỹ Dung  (VN) 

410 Phạm Văn Thuận, khu phố 1, 
phường Trung Dũng, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-19708 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty liên doanh chế tạo 

phụ tùng xe gắn máy Lifan 
Jili   (VN) 
Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy cày (sử dụng động cơ xăng); máy cày (sử dụng động cơ diezel); máy bơm 
nước (sử dụng động cơ xăng); máy bơm nước (sử dụng động cơ diezel); động cơ (đầu nổ, 
không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ). 

 
 

(210) 4-2012-19709 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-19710 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam  (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19711 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19712 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DHA  (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19713 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
DHA   (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-19714 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thần Diệu  (VN) 
Số 79 phố An Trung, đường Văn Cao, 
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19715 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thần Diệu  (VN) 
Số 79 phố An Trung, đường Văn Cao, 
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19716 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tây Ninh   (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19717 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 
vệ thực vật Việt Trung  (VN) 
G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại. 

 
 

(210) 4-2012-19718 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung    (VN) 
G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại. 
 
 

(210) 4-2012-19719 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc Tế 
NAKATA  (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]. 
 
 

(210) 4-2012-19720 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) PERRY ELLIS INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS LIMITED  (BS) 
Montague Sterling Center, 5th Floor, 
East Bay Street, Nassau, Bahamas 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất làm thơm, cụ thể là nước hoa, nước hoa cô-lô-nhơ, chất khử mùi cá nhân, 

nước thơm và kem để tắm, dầu tắm, nước thơm dùng cho cơ thể, bột để tắm, xà phòng 
tắm, kem tẩy tế bào chết và phấn phủ trang điểm và mỹ phẩm; nước hoa có hương thơm 
dịu nhẹ (eau de toilette); bộ quà tặng nước hoa có hương thơm dịu nhẹ về cơ bản gồm có 
gel để tắm, nước hoa có hương thơm dịu nhẹ dạng xịt và dầu thơm dùng sau khi cạo râu. 
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(210) 4-2012-19721 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.8; A3.7.24; A3.7.25 
(731) PERRY ELLIS INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS LIMITED  (BS) 
Montague Sterling Center, 5th Floor, 
East Bay Street, Nassau, Bahamas 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất làm thơm, cụ thể là nước hoa, nước hoa cô-lô-nhơ, chất khử mùi cá nhân, 
nước thơm và kem đế tắm, dầu tắm, nước thơm dùng cho cơ thể, bột để tắm, xà phòng 
tắm, kem tẩy tế bào chết và phấn phủ trang điểm và mỹ phẩm; nước hoa có hương thơm 
dịu nhẹ (eau de toilette); bộ quà tặng nước hoa có hương thơm dịu nhẹ về cơ bản gồm có 
gel để tắm, nước hoa có hương thơm dịu nhẹ dạng xịt và dầu thơm dùng sau khi cạo râu. 

 
 

(210) 4-2012-19722 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh đen 
(731) BENTZ JAZ SINGAPORE PTE LTD (SG)

48 Toh Guan Road East, Enterprise Hub 
#06-139, Singapore 608586 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác.  
 
 

(210) 4-2012-19723 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  
(VN) 
67 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19724 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  
(VN) 
67 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1016 

(210) 4-2012-19725 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Quốc   (VN) 
Số 37 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19726 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mỹ Quốc   (VN) 
Số 37 ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19727 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại NOFACO  
(VN) 
672/4 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19730 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.1; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, vàng nhạt, 

trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu EUFOOD Việt Nam  (VN) 
Số 25 Tạ Hiền, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo, dính, có thể co dãn dùng cho khay chuyển hàng; 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi dùng cho nấu bằng lò vi sóng; giấy gói 
hàng; màng bọc để bao gói và bảo quản thực phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm màng mỏng bằng chất dẻo, dính, cỏ thể co dãn dùng 
cho khay chuyển hàng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, túi dùng cho nấu 
bằng lò vi sóng, giầy gói hàng, màng bọc để bao gói và bảo quản thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19731 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần máy văn 
phòng Thịnh Phát  (VN) 
Số 33 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in, hộp mực in đã có mực  
 

Nhóm 07: Máy in. 
 
 

(210) 4-2012-19732 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.1 
(591) Vàng đồng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Thúy Ngọc   (VN) 
81A Ngô Quyền, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện liên quan đến văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí 
(không nhằm mục đích thương mại).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cửa hàng bán thức ăn 
nhanh (do nhà hàng tự thực hiện); quán rượu; quán cà phê; dịch vụ tổ chức tiệc cưới (tiệc 
ăn uống).  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và tổ chức tiệc cưới (thuộc về nghi lễ).  

 
 

(210) 4-2012-19733 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
TÊn   (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-19734 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
TÊn   (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19735 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
TÊn  (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19736 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 19.3.3; 19.7.2; 19.7.6; 26.15.25; 19.7.25 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Khu công nghiệp Cát Lái Cụm II, 
Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, gel rửa tay, chất tẩy rửa dùng cho gia đình, 
nước rửa kính, phấn trang điểm, phấn trang điểm mắt, son môi, sơn móng tay, keo xức tóc, 
nước xức tóc, thuốc bôi mi mắt với mục đích làm đẹp (mascara), xà phòng, sữa tắm, sữa 
rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống nắng, chất khử mùi dùng cho cá nhân, kem đánh răng. 

 
 

(210) 4-2012-19738 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A26.11.12 
(731) MINDA MINDPRO LlMITED   (IN) 

B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-
110052, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1019 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện. 
 
 

(210) 4-2012-19739 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MACY'S MERCHANDISING GROUP, 
INC.   (US) 
11 Penn Plaza, New York, NY 10001, 
U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-19740 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO.,LTD.  (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh nướng, bánh ngọt mứt khô và bánh kẹo; đá 
lạnh; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối ăn; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị); gia 
vị; kem lạnh; nước xốt cho món trộn và sa-lát; đồ uống làm bằng trà; đồ uống làm bằng 
bạch trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 
cơ sở trà có hương vị; đồ uống trên cơ sở cà phê có hương vị. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống) và các loại đồ uống không 
cồn khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống; đồ uống không cồn có hương vị trà; đồ uống không cồn có hương vị bạch trà; đồ 
uống không cồn có hương vị cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-19741 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Long Châu   (VN) 
465 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân 
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dành cho em bé.  
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(210) 4-2012-19742 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 
TRADING AS SHARP 
CORPORATION   (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc, máy sấy tóc có chức năng tạo ion thuộc nhóm 11.  
 
 

(210) 4-2012-19743 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MATTRESSWORLD INDUSTRIES (M) 
SDN BHD   (MY) 
Lot 6122, Jalan Haji Salleh, Off Jalan 
Meru, 41050 Klang, Selangor, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, cụ thể là, đệm mút, đệm lò xo, đệm cao su; gối; gối dài; đồ đạc; đồ đạc 
trong nhà, cụ thể là, giường và khung giường bằng gỗ; ghế trường kỷ.  

 
 

(210) 4-2012-19744 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.1.11; 18.1.23; 26.13.25 
(731) ANYANG FRIEND DIAMOND 

TOOLS CO., LTD.  (CN) 
The South Side of Chuangye Avenue 
Middle Section, Beiguan District, 
Anyang City, Henan Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; dầu mũi khoan [bộ phận máy móc]; bánh mài [bộ phận của máy]; lưỡi 
cắt [bộ phận của máy móc]; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; người máy [máy 
móc]; máy gia công kim loại; dụng cụ [bộ phận của máy]; khoan cầm tay chạy điện; mỏ 
hàn cắt, vận hành bằng gaz. 

 
 

(210) 4-2012-19746 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.5 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu, xanh lá cây, vàng, đen, trắng
(731) Đỗ Huy Cường  (VN) 

86 đường số 8, khu phố 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1021 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê trà (chè); bánh kẹo, bột ngũ cốc; ca cao, sô cô la  

 
 

(210) 4-2012-19747 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 20.7.1; 18.1.21 
(591) Xanh dương nhạt, trắng, đỏ, xanh dương 

đậm, ghi 
(731) Công ty TNHH Nhứt Trung Anh  

(VN) 
66 lô KTM 06, đường số 6, khu đô thị 
5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dạy nghề lái xe ô tô xe gắn máy.  

 
 

(210) 4-2012-19748 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nội thất Hàn Việt  
(VN) 
Km.14, quốc lộ 5, xã Lê Thiện, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm, gối.   
 

Nhóm 35: Mua bán đệm; chăn, ga, áo gối, gối.  
 
 

(210) 4-2012-19749 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại nội thất Hàn Việt  
(VN) 
Km.14, quốc lộ 5, xã Lê Thiện, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng   

 
(511)   Nhóm 20: Đệm, gối.   
 

Nhóm 24: Chăn, ga giường, áo gối.  
 

Nhóm 35: Mua bán đệm; chăn, ga, áo gối, gối.  
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(210) 4-2012-19750 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại nội thất Hàn Việt  (VN) 
Km.14, quốc lộ 5, xã Lê Thiện, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga giường, áo gối.  
 

Nhóm 35: Mua bán đệm, chăn, ga, áo gối, gối. 
 
 

(210) 4-2012-19751 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
Đức Giang  (VN) 
Tổ 17, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 21: Chai, lọ bằng thủy tinh (đồ chứa) 

 
 

(210) 4-2012-19752 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần hóa chất 
Đức Giang  (VN) 
Tổ 17, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 21: Chai, lọ bằng thuỷ tinh (đồ chứa) 

 
 

(210) 4-2012-19753 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh dương, xanh cô ban, đỏ đậm 
(731) Công ty TNHH Hà Hải Nam  (VN)

Số 1, lô 9, đường C, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
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(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm); gối; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; giường (không dùng cho 
mục đích y tế); thanh treo màn cửa; tủ đựng quần áo.  

 
Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường; vải sử dụng trong ngành dệt; rèm cửa ra vào; tấm phủ 
đồ đạc bằng vải; vỏ đệm. 

 
 

(210) 4-2012-19754 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 2012051348 06.03.2012 MY 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là; 

chất tẩy dùng trong giặt là; chất xả vải (chế phẩm làm mềm và thơm vải); chế phẩm bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và đưỡng sợi vải); chế phẩm làm mềm vải; chế phẩm làm sạch 
dùng trong gia đình; chế phẩm làm mới vải (chế phẩm làm mềm, thơm và sáng màu vải); 
xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-19755 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 2012051325 05.03.2012 MY 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là; 

chất tẩy dùng trong giặt là; chất xả vải (chế phẩm làm mềm và thơm vải); chế phẩm làm 
mềm vải (dùng để giặt); chế phẩm làm sạch dùng trong gia đình; chế phẩm làm mới vải 
dùng trong giặt là (chế phẩm làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng giặt, xà phòng 
bột, xà phòng dạng lỏng, và xà phòng thơm dùng cho cá nhân; chế phẩm làm mới vải (chế 
phẩm làm mềm, thơm và sáng màu vải); chế phẩm làm sạch và làm tươi mới (mỹ phẩm) 
và chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm tẩy rửa chén đĩa, viên tẩy rửa chén đĩa; 
xà phòng, chế phẩm dùng trong giặt là, chế phẩm làm sạch dùng trong nhà bếp, chất tẩy 
rửa chén đĩa, chế phẩm cọ rửa và đánh bóng đùng trong gia đình; chế phẩm rửa bát dạng 
lỏng; chế phẩm tẩy vết bẩn.  
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(210) 4-2012-19756 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng và mỹ phẩm; bao gồm các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da và chăm 
sóc cơ thể.  

 
 

(210) 4-2012-19757 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xám, nâu 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển TNS    (VN) 
Phường Trung Thành, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

(210) 4-2012-19758 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.1.1; 26.13.25; 26.4.2 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển TNS  (VN) 
Phường Trung Thành, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 06: Phôi théo; dây thép; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; thép cán thô; vật liệu 
làm cốt thép trong bê tông.  

 

Nhóm 11: ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; thiết bị ion hóa dùng để xử lý 
nước; bộ lọc nước uống; vòi nóng lạnh cho ống nước, thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước. 

 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại; van ống dẫn nước không bằng kim loại.  
 

Nhóm 36: Định gía bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản, môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2012-19759 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Văn Phượng  (VN) 
Số nhà 77, đường Xuân Diệu, phường 
Trường An, thành phố Huế  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà ướp lạnh; trà túi lọc.  
 

Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán trà, chè, rượu.  
 
 

(210) 4-2012-19760 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh ngọc bích, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ sản xuất Tam Minh  (VN) 
100/39 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng gạc y tế. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm bà mẹ và em bé: băng-gạc, tã giấy, quần, áo, tất 
(vớ), găng tay.  

 
 

(210) 4-2012-19761 (220) 05.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh ngọc, đỏ, xanh lá, hồng phấn 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ sản xuất Tam Minh  (VN) 
100/39 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng gạc y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm bà mẹ và em bé: băng-gạc, tã giấy, quần, áo, tất 
(vớ), găng tay.  

 
 

(210) 4-2012-19763 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Nguyên Bình  (VN) 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì.  
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(210) 4-2012-19764 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TORRENT PHARMACEUTICALS 
LTD   (IN) 
Torrent House, Off Ashram Road, 
Ahmedabad- 380 009, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19765 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Hộ kinh doanh Mai Đào  (VN) 
Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mực khô; cá khô.  
 
 

(210) 4-2012-19766 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Chung Ngọc Lan  (VN) 
176/14 Công Chúa Ngọc Hân, phường 
12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện như: đồng hồ điện, đồng hồ dùng để đo điện, tụ điện, 
công tắc điện, cầu đao điện, dây điện, ổ cắm điện, ổn áp, máy phát điện, bộ giữ nguồn 
điện (bộ tích trữ điện), đồng hồ khống chế nhiệt độ và thời gian (đồng hồ điều chỉnh nhiệt 
độ và thời gian), nồi cơm điện, quạt điện, máy luồn dây điện, bóng đèn, máng đèn, tăng 
phô điện, mua bán dụng cụ cầm tay như: bóng đèn điện, đèn, kìm, búa, máy khoan, máy 
cưa, máy mài, dao, kéo, mua bán văn phòng phẩm như: băng keo, keo silicon, sung bắn 
keo, bao ni lông (màng co); bút, giấy, tập vở, thước kẻ, ghim kẹp cài giấy tờ, máy tính, 
máy in, máy fax, máy photo, máy scan, máy vi tính, bàn, ghế, tủ, kệ, mua bán ô tô và xe 
có động cơ, mua bán vật liệu xây dựng như: xi măng, sắt thép, cát đá, gạch, kính, gỗ, ván 
ép, sơn, sơn vécni, thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-19767 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Chung Ngọc Lan  (VN) 
176/14 Công Chúa Ngọc Hân, phường 
12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1027 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện như: đồng hồ điện, đồng hồ dùng để đo điện, tụ điện, 
công tắc điện, cầu dao điện, dây điện, ổ cắm điện, ổn áp, máy phát điện, bộ giữ nguồn 
điện (bộ tích trữ điện), đồng hồ khống chế nhiệt độ và thời gian (đồng hồ điều chỉnh nhiệt 
độ và thời gian), nồi cơm điện, quạt điện, máy luồn dây điện, bóng đèn, máng đèn, tăng 
phô điện, mua bán dụng cụ cầm tay như: bóng đèn điện, đèn, kìm, búa, máy khoan, máy 
cưa, máy mài, dao, kéo, mua bán văn phòng phẩm như: băng keo, keo silicon, sung bắn 
keo, bao ni lông (màng co); bút, giấy, tập vở, thước kẻ, ghim kẹp cài giấy tờ, máy tính, 
máy in, máy fax, máy photo, máy scan, máy vi tính, bàn, ghế, tủ, kệ, mua bán ô tô và xe 
có động cơ, mua bán vật liệu xây dựng như: xi măng, sắt thép, cát đá, gạch, kính, gỗ, ván 
ép, sờn, sơn vécni, thiết bị vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-19768 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại ô tô Tân á   (VN) 
182A Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ôtô, xe máy, xe đạp và phụ tùng xe các loại.  
 
 

(210) 4-2012-19769 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 8.1.6 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thực 
phẩm và giải khát Cánh Diều 
Xanh  (VN) 
Lầu 5, toà nhà Sài Gòn Royal, 91 
Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-19770 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Ngọc 
Phương  (VN) 
15 Cách Mạng, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2012-19771 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.3.3; 1.15.24; 2.9.14; A11.3.23; 
A11.1.2 

(591) Xanh, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Vũ  (VN) 
340 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-19772 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh da trời (540) 

  

(731) Công ty TNHH MYTOUR Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, TTTM Vân Hồ, số 51 Lê Đại 
Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên mạng máy tính; nghiên 
cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc tế; đại lý 
bán vé (bao gồm vé máy bay, vé tàu thủy, vé xe lửa); vận chuyển hành khách; vận tải 
bằng ô tô.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách 
sạn; nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-19773 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 10.3.1 
(591) Xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MYTOUR Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4, TTTM Vân Hồ, số 51 Lê Đại 
Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cảo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên mạng máy tính; nghiên 
cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc tế; đại lý 
bán vé (bao gồm vé máy bay, vé tàu thủy, vé xe lửa); vận chuyển hành khách; vận tải 
bằng ô tô.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách 
sạn; nhà nghỉ du lịch. 
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(210) 4-2012-19774 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) KENDA RUBBER IND. CO.,LTD. (TW)

No. 146, Sec. 1, Zhongshan Rd., Yuanlin 
Township, Changhua County, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe; săm cho lốp xe bơm hơi; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi (lốp); miếng vá 

(bằng cao su có chất dính) để sửa chữa lốp xe; lốp xe ô tô; lốp xe đạp; lốp xe đạp một 
bánh; săm xe; miếng vá bằng cao su có chất dính để sừa chữa săm xe; ta lông dùng để lắp 
lại lốp xe; chốt chống trượt cho lốp; chốt chống trơn trượt cho xe cộ; bộ đồ nghề để sửa 
chữa săm xe cụ thể là: miếng vá kín dùng để sửa chữa lốp xe.  

 
 

(210) 4-2012-19776 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 
ALYANS VIETNAM  (VN) 
Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-19777 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phương Hồng 
Quang  (VN) 
Số nhà 13, ngõ 455, đường Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa bột, thức ăn dặm cho trẻ em; mua bán bình uống 

sữa, núm vú giả cho em bé; mua bán sữa tắm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, phấn thơm 
(dùng cho người lớn và trẻ em); mua bán kem đánh răng, bàn chải đánh răng, thìa, cốc 
uống nước, bát ăn cho em bé; mua bán chậu tắm, xe đẩy xe ba bánh cho trẻ em; mua bán 
tã giấy em bé, giấy ướt, giấy khô, sách, vở, bút chì màu; mua bán đồ chơi dành cho trẻ 
em; mua bán đồ nội thất dành cho phòng của em bé bao gồm: giường, tủ, bàn, ghế, nôi, 
cũi; phân phối hàng hóa trong hệ thống siêu thị dành cho trẻ em; tổ chức trưng bày giới 
thiệu sản phẩm với mục đích quảng cáo hoặc thương mại.  
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(210) 4-2012-19778 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép Kyoei Việt 
Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 06: Thép xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-19780 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đào Hồng Tâm  (VN) 
Số 45 Bis Cao Thắng, phường 8, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 09: Bút (cây viết) cảm ứng điện dung đa chức năng dùng cho các sản phẩm điện tử, 
thiết bị tin học như: điện thoại di động, máy tính; thiết bị nhắc tín hiệu mạng; màn hình 
điện tử cảm ứng chạm tay; bút viết điện tử (bút chuyên dụng dùng cho điện thoại cảm ứng 
và máy tính bảng), con dấu điện tử; ổ cứng dùng cho máy tính cá nhân.  

 

Nhóm 16: Bút viết.  
 
 

(210) 4-2012-19781 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dạy nghề tạo 
mẫu tóc Kim Quý   (VN) 
54 Nguyễn Siêu, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, linh dầu, nước xịt tóc, xà phòng.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, mũ nón.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề cắt tóc, xăm thẩm mỹ, làm đầu, uốn tóc nghệ thuật, mat xa, 
thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc, xăm thẩm mỹ, làm đầu, uốn tóc nghệ thuật, mát xa, thẩm mỹ, 
chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2012-19782 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh ngọc 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển đô thị 
Hồng Hà  (VN) 
Tầng 1 & 2 nhà N03 khu đô thị mới, Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát ceramic.  
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(210) 4-2012-19785 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 3.7.17; 4.5.21; 26.4.3; 26.11.2; 
26.13.25; A3.7.24 

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Đức  (VN) 
94 Ngõ Chợ Khâm Thiên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho 
buổi tiệc (giải trí); dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (sàn nhảy disco); dịch vụ câu lạc bộ đêm 
(giải trí); dịch vụ karaoke.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-19786 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19787 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.23; A5.5.20; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH Hải Đăng  (VN) 

05 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản, định giá 

bất động sản. 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng các loại công trình như sau: xây dựng công trình kỹ 
thuật dân dụng, xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình công ích, xây dựng công trình 
dân dụng, công nghiệp; phá dỡ; chuẩn bị và san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện, hệ 
thống nước; hoàn thiện công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Điều hành các chuyến du lịch trong nước và quốc tế; dịch vụ đặt chỗ cho các 
chuyến đi du lịch.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1032 

Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-19793 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Phú Sơn  (VN) 
Số 2/23 đường TTN10, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng 

mặt trời; thiết bị bồn tắm; vòi nước; chậu rửa tay; thiết bị lọc nước.  
 
 

(210) 4-2012-19794 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Trần Minh Luân  (VN) 
27C Cách Mạng Tháng 8, phường An 
Thới, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; sữa tắm; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem (mỹ 

phẩm) hấp dầu tóc; kem (mỹ phẩm) rửa mặt; kem(mỹ phẩm) ngừa mụn.  
 
 

(210) 4-2012-19795 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Trần Minh Luân  (VN) 
27C Cách Mạng Tháng 8, phường An 
Thới, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; sữa tắm; kem(mỹ phẩm) tắm trăng da; kem (mỹ 

phẩm) hấp dầu tóc; kem(mỹ phẩm) rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn.  
 
 

(210) 4-2012-19796 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL  (VN) 
Đường số 5, Khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất hoàn thiện và xử lý bề mặt.  
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(210) 4-2012-19797 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, Khu công nghiệp Long
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý bề mặt vải.  
 
 

(210) 4-2012-19798 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL  (VN) 
Đường số 5, Khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hồ sợi và làm bóng trong công nghiệp dệt may.  
 
 

(210) 4-2012-19799 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL  (VN) 
Đường số 5, Khu công nghiệp Long 
Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất xử lý bề mặt vải; hoá chất hoàn tất trong xử lý vải. 
 
 

(210) 4-2012-19800 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm làm thẩm ướt trong ngành dệt may.  
 
 

(210) 4-2012-19801 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm làm thẩm ướt trong ngành dệt may.  
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(210) 4-2012-19802 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm Enzym dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-19803 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất xử lý bề mặt vải; hoá chất hoàn tất trong xử lý vải.  
 
 

(210) 4-2012-19804 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất xử lý bề mặt vải; hoá chất hoàn tất trong xử lý vải.  
 
 

(210) 4-2012-19805 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất xử lý bề mặt vải.  
 
 

(210) 4-2012-19806 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để nện ép len dạ.  
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(210) 4-2012-19807 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hồ sợi và làm bóng trong công nghiệp dệt.  
 
 

(210) 4-2012-19808 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất xử lý bề mặt vải; hoá chất hoàn tất trong xử lý vải.  
 
 

(210) 4-2012-19809 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL  (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Chất hoàn tất trong công nghiệp dệt may. 
 
 

(210) 4-2012-19811 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần gia dụng 

VIHOCO Việt Nam  (VN) 
Số 93B3, KĐT Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng (máy giặt, điều hoà, ti vi, tủ lạnh, máy sấy, bàn là 
dùng điện, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện, máy sấy quần áo, bếp điện từ, nồi áp suất 
điện, cây nóng lạnh, máy lọc không khí, bình thuỷ điện, bình siêu tốc, máy khử độc thực 
phẩm, máy hút bụi, máy hút ẩm, máy pha cà phê, máy sấy tóc, máy rửa bát, máy hút mùi, 
máy xay sinh tố bằng điện, máy ép trái cây bằng điện, máy vắt cam bằng điện, máy đánh 
trứng bằng điện, quạt điện, đầu video, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đã dùng cho gia đình, 
đầu phát HD (một loại đầu đọc tín hiệu điện tử có độ phân giải cao)), giường, tủ, bàn, ghế 
và đồ nội thất (ghế sô pha, bàn kê máy tính, giá để đèn, giường xếp, ghế xếp, giá treo 
quần áo, kệ để ti vi), đèn và bộ đèn điện, máy tăng âm, đầu kỹ thuật số, cửa cuốn thủ 
công, cửa cuốn tự động, quạt sưởi, đèn sưởi, máy sưởi; mua bán chuông cửa điện, lưới an 
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toàn phòng hộ, thiết bị báo cháy, thiết bị báo động, thiết bị báo hiệu chống trộm; mua bán 
giàn phơi quần áo (giàn phơi thông minh). 

 
 

(210) 4-2012-19812 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại, dịch vụ và trang 
thiết bị y tế Quốc Mạnh  (VN) 
Thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế, dụng cụ vật tư y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19813 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 19.7.1; 26.15.25; 3.4.1; A3.4.2 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh dương, trắng 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO.,LTD.    (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ 
uống hoa quả; nước ép hoa quả; xi-rô để làm đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống; nước 
tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước chanh; nước sô đa; nước ép rau (đồ uống); 
đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước suối để uống; 
nước quả cô đặc không cồn; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ uống cốc-tai không 
cồn; tinh dầu dùng để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn. 

 
 

(210) 4-2012-19814 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 19.7.1; 26.15.25; 3.4.1; A3.4.2 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, xanh dương, trắng 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO.,LTD.   (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ 
uống hoa quả; nước ép hoa quả; xi-rô để làm đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống; nước 
tăng lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương 
cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước chanh; nước sô đa; nước ép rau (đồ uống); 
đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước suối để uống; 
nước quả cô đặc không cồn; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ uống cốc-tai không 
cồn; tinh dầu dùng để làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn. 

 
 

(210) 4-2012-19815 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ cam, xanh dương, trắng 
(731) PEOPLE'S GARMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
666 Rama 3 Road, Bangpongpang, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo phông ngắn tay (T-Shirts); khăn choàng 
đầu, vai và cổ; quần áo bơi.  

 
 

(210) 4-2012-19816 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.5; A26.11.12; A3.7.24; 26.13.25 
(731) PEOPLE'S GARMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
666 Rama 3 Road, Bangpongpang, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ ơi chân; đồ đội đầu; áo phông ngắn tay (T-Shirts); khăn choàng 
đầu, vai và cổ; quần áo bơi.  

 
 

(210) 4-2012-19817 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.12; 20.7.1; 21.1.17; 
26.1.1; 26.4.2 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: màu vẽ 
(màu nước - Poster Colors). 
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(210) 4-2012-19818 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
- phân bón Thuận Phong 966  
(VN) 
7/1 quốc lộ 53, ấp Long Thuận B, xã Long
Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2012-19820 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm để giặt. 
 
 

(210) 4-2012-19821 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: chất làm mềm vải (dùng để giặt). 
 
 

(210) 4-2012-19822 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải (dùng để giặt). 
 
 

(210) 4-2012-19823 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: chất làm mềm vải (dùng để giặt). 
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(210) 4-2012-19824 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm để giặt. 
 
 

(210) 4-2012-19825 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm để giặt. 
 
 

(210) 4-2012-19826 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải (dùng để giặt). 
 
 

(210) 4-2012-19827 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý bề mặt vải. 
 

Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng. 
 
 

(210) 4-2012-19828 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Chất hoàn tất trong công nghiệp dệt may. 
 

Nhóm 03: chất làm mềm vải (dùng để giặt). 
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(210) 4-2012-19829 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL    (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Chất hoàn tất trong công nghiệp dệt may. 
 

Nhóm 03: chất làm mềm vải (dùng để giặt). 
 
 

(210) 4-2012-19832 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19833 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19834 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Melia   (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254 đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-19835 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Melia  (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254 đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19836 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Melia  (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254 đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19837 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Phong 
Linh  (VN) 
Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19838 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Lạc Hồng  (VN) 
Nhà 28, tổ 63, phường Khương Trung, 
quân Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-19839 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Lạc Hồng  (VN) 
Nhà 28, tổ 63, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19840 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VlNAMEDIC   (VN) 
Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-19841 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.5; A1.1.4; 25.7.20; A3.11.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh sẫm 
(731) Học viện Quân Y   (VN) 

Số 160 đường Phùng Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 
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(210) 4-2012-19842 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.5; A1.1.4; 25.7.20; A3.11.2 
(591) Đỏ vàng, xanh sẫm 
(731) Học viện Quân Y   (VN) 

Số 160 đường Phùng Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; trường đào tạo y học, đào tạo thực hành; tư vấn giáo dục 

và đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo trong đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-19843 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.5; A1.1.4; 25.7.20; A3.11.2 
(591) Đỏ vàng, xanh sẫm 
(731) Học viện Quân Y   (VN) 

Số 160 đường Phùng Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và triển khai; nghiên cứu y học, hóa sinh học và y 

dược học.  
 
 

(210) 4-2012-19844 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.5; A1.1.4; 25.7.20; A3.11.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh sẫm 
(731) Học viện Quân Y  (VN) 

Số 160 đường Phùng Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà dưỡng bệnh; vật lý trị liệu; phẫu thuật 

tạo hình và phục hồi chức năng.  
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(210) 4-2012-19845 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CEC Việt Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại. 

 
 

(210) 4-2012-19846 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CEC Việt Nam    (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-19847 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CEC Việt Nam    (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-19848 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CEC Việt Nam    (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-19849 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CEC Việt Nam    (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-19850 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CEC Việt Nam    (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-19851 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CEC Việt Nam    (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-19852 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

CEC Việt Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại. 
 
 

(210) 4-2012-19853 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

CEC Việt Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại. 
 
 

(210) 4-2012-19854 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

CEC Việt Nam   (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ có, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1047 

(210) 4-2012-19855 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CEC Việt Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đĩnh, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại. 
 
 

(210) 4-2012-19856 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CEC Việt Nam    (VN) 
Số 8 ngõ 322/95/14 đường Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc diệt trừ nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-19859 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần y tế Anduxy  
(VN) 
Số 28B, ngõ 4, phố Thanh Bình, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-19860 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần y tế Anduxy  
(VN) 
Số 28B, ngõ 4, phố Thanh Bình, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-19861 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23; 21.3.1 
(591) Đỏ cam, xanh lá, xanh nước biển, tím 

than 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại An Bảo  
(VN) 
96 Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; bột ngũ cốc; bánh làm từ bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết; nước uống ion kiềm (i-on alkaline); thức uống có 
thành phần chiết xuất từ thực vật (đồ uống không cồn); nước ép trái cây, lá, hoa, quả (đồ 
uống không cồn); xi rô và các thức uống có đường (đồ uống không cồn). 

 
Nhóm 33: Rượu trắng; rượu trái cây; rượu có thành phần chiết xuất từ thực vật; rượu có 
thành phần chiết xuất từ thực vật. 

 
 

(210) 4-2012-19862 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh lá, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại An Bảo  
(VN) 
158 (số cũ 96) Cống Lở, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2012-19864 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ thiết 
kế đồ họa Anh Vy   (VN) 
61/31 đường số 12, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-19866 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PARABOLIC DRUGS LIMITED.   (IN) 
SCO 99-100, Top Floor, Sector-17B, 
Chandigarh, India.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-19867 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PARABOLIC DRUGS LIMITED.   (IN) 
SCO 99-100, Top Floor, Sector-17B, 
Chandigarh, India.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19868 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa [không dùng cho mục đích sản xuất và y tế]; chế phẩm 

dùng để tẩy trắng [dùng để giặt], chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 
lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu [không chứa dược chất], 
nước hoa cô-lô- nhơ (cologne); tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá 
nhân] và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân [mỹ phẩm]; mỹ phẩm 
chăm sóc da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo 
kiểu dáng tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
chăm sóc răng miệng [không chứa dược chất]; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa 
dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen [không chứa dược chất]; mỹ 
phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da [mỹ phẩm], kem bôi và nước xức dùng cho da; chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông 
[không chứa dược chất]; chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống 
nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để 
bôi trơn da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm dưỡng môi [không chứa dược chất]; 
phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; len bông [dùng cho mỹ phẩm], tăm bông 
[dùng cho mỹ phẩm]; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm 
[được tẩm nước thơm mỹ phẩm]; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn 
lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch [dùng cho mục đích mỹ 
phẩm]; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt [dùng khi trang điểm].  
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(210) 4-2012-19870 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Xanh dương, xanh cô ban, đỏ đậm 
(731) Công ty TNHH Hà Hải Nam  (VN)

Số 1, lô 9, đường C, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm); gối; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; giường (không dùng cho 
mục đích y tế); thanh treo màn cửa; tủ đựng quần áo.  

 

Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường; vải sử dụng trong ngành dệt; rèm cửa ra vào; tấm phủ 
đồ đạc bằng vải; vỏ đệm.  

 
 

(210) 4-2012-19872 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Mai Thanh Tùng  (VN) 
07 Đặng Thai Mai, khu QHDC Đông bến 
xe trung tâm, phường Ghềnh Ráng, 
thành phố Quy Nhơn 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú săn. 
 
 

(210) 4-2012-19873 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 6.1.2; A6.1.4; 3.4.7; 3.4.13; 
A3.4.24; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Mai Thanh Tùng  (VN) 
07 Đặng Thai Mai, khu QHDC Đông bến 
xe trung tâm, phường Ghềnh Ráng, 
thành phố Quy Nhơn  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú săn.  
 
 

(210) 4-2012-19874 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thảo  (VN) 
Số nhà 143 đường Hùng Vương, phường 
Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

 

(511)   Nhóm 16: Con dấu địa chỉ; miếng đệm dùng để đóng dấu; vật dụng giữ con dấu; con dấu 
[đóng dấu]; hộp đựng con dấu; bản in khắc. 
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(210) 4-2012-19880 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Hồ bột để làm bóng vải sau khi giặt là.  

 
 

(210) 4-2012-19881 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm Enzym dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-19882 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Chất khử keo tụ trong quá trình xử lý vải.  
 

(210) 4-2012-19883 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hồ sợi và làm bóng trong công nghiệp dệt may.  
 
 

(210) 4-2012-19884 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất xử lý bề mặt vải.  
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(210) 4-2012-19885 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Chất cầm màu trong quá trình nhuộm vải.  

 
 

(210) 4-2012-19886 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL   (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất làm sạch nước; chế phẩm hồ sợi và làm bóng trong công nghiệp dệt 

may. 
 
 

(210) 4-2012-19887 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DONG LIM VINA 
CHEMICAL  (VN) 
Đường số 5, KCN Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm để giặt.  

 
 

(210) 4-2012-19888 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Da cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường và tự động hóa Minh 
Tân   (VN) 
Số 2 nghách 250/16 đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Nước cất.  
 

Nhóm 10: Thiết bị xử lý nước cấp cho máy xét nghiệm sinh hoá-miễn dịch, máy chạy 
thận nhân tạo, thiết bị xử lý nước theo tiêu chuẩn nước cất sử dụng để rửa dụng cụ y tế, 
phòng thí nghiệm, rửa vết thương.  
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Nhóm 11: Thiết bị lọc nước gia đình, công nghiệp.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, đồ uống không cồn.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá), dịch vụ xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt 
hệ thống lò sưởi, điều hoà không khí, lắp đặt thiết bị, máy móc công nghiệp, sửa chữa 
máy móc, thiết bị điện, nước.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu: xử lý nước tinh khiết và xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước 
theo tiêu chuẩn nước cất dùng trong công nghiệp cơ khí chính xác, ắc quy.  

 
 

(210) 4-2012-19889 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 24.17.15 (540) 

  

(731) Quách Văn Tiến  (VN) 
Số 10 đường 7 tập thể F361, Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 
 

(210) 4-2012-19890 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KOYO SANGYO CO.,LTD.   (JP) 
14-7, Shimorenjaku 3-chome, Mitaka-
shi, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp (không bằng kim loại quý).  

 
 

(210) 4-2012-19894 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng hồ 
bơi Bình An  (VN) 
39/59/6 đường số 10, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt hồ bơi; xây dựng dân dụng. 
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(210) 4-2012-19895 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.7; 26.1.1; A25.7.6 
(591) Xanh dương, trắng, tím, hồng, cam, 

vàng, xanh lá cây 
(731) WEN QIU HONG  (CN) 

HEI LONG JIANG, CHINA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu và chất bôi trơn, hóa chất để tạo 
màng bảo vệ (dùng trên vỏ nhựa và kim loại). 

 
 

(210) 4-2012-19896 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
nội thất Đông Nam  (VN) 
Số nhà 06, tổ 4, ngõ 60, phố Bồ Đề, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất gồm: sô pha (sofa), giường, tủ, bàn, ghế, giá làm bằng các chất 
liệu: gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo).  

 

Nhóm 21: Đồ thuỷ tinh, sành, sứ như (cốc, chén, bình, đã, tượng gốm, ấm trà).  
 
 

(210) 4-2012-19897 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Nguyễn Quang  (VN)
143 đường Nguyễn An Ninh, phường 
Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-19898 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn viết Tùng  (VN) 
151/26A Trần Hoàng Na, phường Hưng 
Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-19899 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 101010809 06.03.2012 TW 

(531) 25.1.6; 24.7.1; A24.7.23; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) DIVERSIFIED FREIGHT SYSTEM 

CORPORATION  (TW) 
11F-1, No. 160 Min Chuan E. Rd. Sec. 6, 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, dịch vụ bốc và dỡ hàng hóa/công-ten-
nơ, xếp hàng vào kho. 

 
 

(210) 4-2012-19900 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.11.3; 26.3.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thiết bị phụ 

tùng Nhất Tín   (VN) 
Số 10B, ngõ 162A phố Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dầu mỡ công nghiệp, dầu mỡ bôi trơn, chất phụ gia 
hóa học cho dầu, chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu động cơ, phin lọc dầu, lọc khí.  

 
 

(210) 4-2012-19901 (220) 06.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm. 
 
 

(210) 4-2012-19903 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.13.1 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen, 

trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Hoàng Ong  (VN) 
A2102 cao ốc Central Garden, 225 Bến 
Chương Dương, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm: cá. 
 
 

(210) 4-2012-19904 (220) 07.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh ngọc, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
- sản xuất - thương mại Diễm 
Quỳnh  (VN) 
130/6 đường 339, khu phố 5, phường Phước
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-19905 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến  (VN) 
Số 7, phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 
 

(210) 4-2012-19906 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Trần Kim Linh  (VN) 
Số 1, phố Hàng Bún, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; dịch vụ làm tóc.  
 
 

(210) 4-2012-19907 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
24, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19908 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  (CA)
24, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-19911 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.4; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 
Vicem Hải Vân   (VN) 
65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng (cement). 
 
 

(210) 4-2012-19913 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mạng máy tính 
công nghệ cao HT COMNET  
(VN) 
100 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ máy tính; nguồn máy tính; màn hình (monitor); chuột; bàn phím; âmly loa.  
 
 

(210) 4-2012-19914 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.4; A25.7.21; 3.7.1; 
A3.7.24 

(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 
(731) P.T. LEA SANENT  (ID) 

Jalan Tomang Raya No. 56, Jakarta-
Barat, Indonesia 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-19915 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1; 7.1.24; A7.1.11 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển công nghệ Ngôi Nhà 
Thông Minh   (VN) 
P105, B12 tập thể Kim Liên, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị xả nước cảm ứng dùng cho bồn tiểu; vòi xả nước cảm ứng (thiết bị vệ 
sinh); máy sấy tay (dùng trong nhà vệ sinh); thiết bị cảm ứng phân phối giấy tự động 
(thiết bị vệ sinh); thiết bị cảm ứng cung cấp xà phòng tự động (thiết bị vệ sinh); quạt 
thông gió; đèn điện cảm ứng; nắp bồn cầu tự động. 

 
Nhóm 21: Thùng rác (có mắt thần cảm ứng tự động đóng mở nắp). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: thiết bị xả nước cảm ứng dùng cho bồn 
tiểu, vòi xả nước cảm ứng, máy sấy tay (dùng trong nhà vệ sinh), thiết bị cảm ứng phân 
phối giấy tự động (thiết bị vệ sinh), thiết bị cảm ứng cung cấp xà phòng tự động (thiết bị 
vệ sinh), quạt thông gió, đèn điện cảm ứng, nắp bồn cầu tự động, thùng rác (có mắt thần 
cảm ứng tự động đóng mở nắp), máy tính, máy tính bảng, điện thoại, bảng điện tử, phần 
mềm máy tính (ghi sẵn), hệ thống mành rèm tự động dùng điện, dây phơi tự động dùng 
điện, hệ thống cửa tự động (sử dụng điện năng), khóa cửa điện tử, thiết bị hẹn giờ và nhắc 
việc bằng giọng nói, máy chấm công, máy chấm công bằng thẻ, máy chấm công bằng vân 
tay, thẻ điện tử nhận dạng bằng sóng vô tuyến (dùng cho mục đích nhận dạng đối tượng 
bằng sóng vô tuyến), cửa tự động (sử dụng điện năng), thiết bị điện tử điều khiển không 
gian, hàng rào điện tử, thiết bị cảm biến dùng để kiểm soát điều kiện sống (kiểm soát 
nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch của không khí), thiết bị điện tử điều khiển việc cho cá ăn tự động 
và cung cấp oxy tự động cho cá, thiết bị điện tử điều khiển việc cung cấp thức ăn tự động 
cho vật nuôi trong nhà, hệ thống pin dùng năng lượng mặt trời, thiết bị cảnh báo rò gas và 
khóa gas tự động, thiết bị bật tắt đèn cảm ứng điều khiển từ xa, thiết bị truyền phát tín 
hiệu không dây, thiết bị công tắc điều khiển từ xa, đèn cảm ứng tự động, ổ cắm hẹn giờ, 
thiết bị quản lý năng lượng, bảng điều khiển cảm ứng, công tắc cảm ứng, thiết bị cảm biến 
khí CO2, cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng), thiết bị mở rộng mạng hệ 
thống nhà thông minh, thiết bị kết nối trung tâm hệ thống nhà thông minh, bộ điều khiển 
rèm mành cảm ứng, thiết bị điều khiển hồng ngoại, thiết bị cảm biến khí gas, thiết bị báo 
khói, thiết bị cảnh báo an ninh, ổ cắm có điều khiển, thiết bị kiểm soát vào ra nhà thông 
minh, thiết bị điều khiển đóng mở cửa tự động, thiết ảm biến đột nhập, thiết bị cảm biến 
mưa, chất lỏng, thiết bị cảm biến kính vỡ, hệ thống dây phơi tự động, thiết bị tưới cây tự 
dộng. 

 
 

(210) 4-2012-19916 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến  

(VN) 
Phòng 201, A2, 229 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
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(210) 4-2012-19917 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 7.3.11 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ du lịch Mỹ Anh   (VN) 
77 Bà Triệu, phường Cẩm Phô, thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải, dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi.  
 
 

(210) 4-2012-19922 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ sản xuất cửa Việt  
(VN) 
226A, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt cửa và cửa sổ.  
 
 

(210) 4-2012-19923 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A5.3.13; A25.7.21; A26.11.12 
(591) Xanh cốm, xanh lục, xanh lá mạ, xanh 

da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư ACom  
(VN) 
Số 6 ngách 18/5, tổ 9, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên (đồ uống không có cồn).  
 
 

(210) 4-2012-19926 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LIU CHUAN XIAN ESSENCE BIO-
TECH. CO.,LTD  (TW) 
9F.-1, No. 51, Hengyang Rd., 
Zhongzheng Dist., Taipei City 10045, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là chất 
dinh dưỡng cô đặc và bột bổ sung dinh dưỡng được làm từ con trai, viên bổ dưỡng được 
làm từ con trai.  

 
 

(210) 4-2012-19927 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Hải  (VN) 
51 Núi Trúc, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu 
tinh bột; bột đậu nành.  

 
 

(210) 4-2012-19928 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Hải   (VN) 
51 Núi Trúc, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu 
tinh bột; bột đậu nành.  

 
 

(210) 4-2012-19929 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Hải   (VN) 
51 Núi Trúc, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu 
tinh bột; bột đậu nành.  
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(210) 4-2012-19931 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH BORAL GYPSUM 
Việt Nam  (VN) 
Lô B3a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Tấm thạch cao.  

 
 

(210) 4-2012-19932 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH BORAL GYPSUM 
Việt Nam   (VN) 
Lô B3a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-19933 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH BORAL GYPSUM 
Việt Nam   (VN) 
Lô B3a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-19934 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH BORAL GYPSUM 
Việt Nam  (VN) 
Lô B3a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2012-19935 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH BORAL GYPSUM 
Việt Nam   (VN) 
Lô B3a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-19936 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH BORAL GYPSUM 
Việt Nam   (VN) 
Lô B3a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-19937 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH BORAL GYPSUM 
Việt Nam   (VN) 
Lô B3a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-19938 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH BORAL GYPSUM 
Việt Nam   (VN) 
Lô B3a, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng. 
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(210) 4-2012-19939 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MOLLY's COFFEE INTERNATIONAL 
LIMITED   (VG) 
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
chính nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2012-19941 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Niaki  (VN) 
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh (bồn tắm, bệ xí, vòi sen, vòi xịt, bồn rửa, phụ kiện của chúng). 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh (bồn tắm, bệ xí, vòi sen, vòi xịt, bồn rửa, phụ kiện của 
chúng).  

 
 

(210) 4-2012-19942 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.11; A1.5.3; 15.7.1; 5.7.3; 24.1.1; 
24.11.18 

(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ Bảo An Phát  
(VN) 
129/642B, KP4, phường Tân Mai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 
sát trộm và báo hiệu an ninh.  

 
 

(210) 4-2012-19943 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Long Gia Phát  
(VN) 
14/10, KP2, phường Hố Nai, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; bao gói hàng hoá. 
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(210) 4-2012-19944 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 24.1.1; A1.1.10; 24.11.18 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Đại Long Hoàng  (VN) 
479/85/44 đường TTH07, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 
sát trộm và báo hiệu an ninh.  

 
 

(210) 4-2012-19945 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.1; 3.7.7; A3.7.24; A1.1.10; 
24.11.18 

(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ 
An ninh  (VN) 
64 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 
sát trộm và báo hiệu an ninh.  

 
 

(210) 4-2012-19946 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thực phẩm và 
Gia vị Việt Nam  (VN) 
Ngõ 2, đội 5, thôn Bình Trù, xã Dương 
Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; gạo; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; muối; dấm; gia vị. 
 
 

(210) 4-2012-19948 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Phạm ánh Nguyên  (VN) 
Tổ 23, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-19951 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, đỏ, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo nội 
thất dịch vụ & thương mại 
Hoàn Thiện  (VN) 
Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2012-19952 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  
(731) Lê Viết Lam  (VN) 

27 Ngõ Chùa Liên 3, thành phố Hà Nội 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch 

vụ môi giới lao động việc làm cho các tổ chức, cá nhân trong nước; dịch vụ cung cấp 
thông tin kinh tế, tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; 
dịch vụ quản lý kinh doanh,, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc 
bộ ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khoẻ hay sắc đẹp, điểm vui chơi và 
luyện tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm 
thương mại; dịch vụ bán lẻ trực tuyến, dịch vụ bán lẻ qua catalô và dịch vụ mua bán các 
sản phẩm máy tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển; quần 
áo, giầy dép, thắt lưng, túi, ví, ô, mũ nón, móc khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc chén, văn phòng phẩm, bánh kẹo, lương thực 
thực phẩm, bật lửa, cốc, chén, lọ hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt. 

 
Nhóm 36: Đại lý bất động sản, tài chính, bảo hiểm, tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
toà nhà. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thuỷ và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thể thao, dịch vụ trò chơi, tổ chức các chương trình biểu diễn 
nghệ thuật; tổ chức hội thảo và hội nghị, dịch vụ sân gôn (golf), dịch vụ giáo dục, dịch vụ 
karaoke, câu lạc bộ sức khoẻ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 
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(210) 4-2012-19953 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Hoan  (VN) 
28 ngõ 133 khu Đông, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Chao đèn; bóng đèn; quạt điện. 
 
 

(210) 4-2012-19954 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Minh 
Hùng  (VN) 
103/7 Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước nhựa (loại ống cứng).  
 
 

(210) 4-2012-19956 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 1.7.6 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kim Hoàn  (VN) 
24A Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-19957 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A2.3.16; 2.3.8; 2.3.25 
(731) Công ty TNHH MTV Thiết Kế 

Thời Trang Duy Hải  (VN) 
483 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 18: Đồ da, cụ thể: túi xách tay, cặp da, túi du lịch, ví đựng tiền, ba lô, dây đai bằng 
da thuộc.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu túi xách tay, cặp da, túi du lịch, ví đựng tiền, ba lô, 
dây đai bằng da thuộc, quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2012-19958 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 13.1.6; 25.1.25 
(591) Xanh, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
FAIFO Xưa  (VN) 
66 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-19959 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A2.3.16; 2.3.8; 2.3.25 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Đỗ Phương Liên  (VN) 

Số 6, ngõ 76, phố Yên Phụ, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giầy, dép, mũ (nón), thắt lưng, ví.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang (thiết kế quần áo).  
 
 

(210) 4-2012-19962 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Thị Diệu   (VN) 
Thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, 
huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Măng ngâm muối, ớt (tương măng). 
 
 

(210) 4-2012-19963 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.5 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Thanh Bình Nguyên   (VN) 
217/1B Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo đi mưa. 
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(210) 4-2012-19968 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.12; A1.1.2; 1.1.17 
(591) Xanh đen, xanh rêu 
(731) FOSHAN CITY NANHAIQISHENG 

WATCH CO.,LTD.   (CN) 
A401, 4/F, No.1 Zibian, 
Huangqimichongfengxiugang Road, Dali 
Town, Nanhai District, Foshan City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đeo của đồng hồ đeo tay; bộ máy đồng hồ; 
đồng hồ chạy điện; đồng hồ bỏ túi; bộ phận chuyển động của đồng hồ; hộp đựng đồng hồ 
[trưng bày]; hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ; dụng cụ bấm giờ. 

 
 

(210) 4-2012-19970 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PT PROPAN RAYA INDUSTRIAL 
COATING CHEMICALS (PT. PROPAN 
RAYA ICC)  (ID) 
JL. Kyai Tapa No. 215-F, Kel. Tomang 
West Jakarta, INDONESIA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn; véc ni; sơn amiăng; sơn phủ; sơn mài.  
 
 

(210) 4-2012-19971 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PT PROPAN RAYA INDUSTRIAL 
COATING CHEMICALS (PT. PROPAN 
RAYA ICC)  (ID) 
JL. Kyai Tapa No. 215-F, Kel. Tomang 
West Jakarta, INDONESIA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn; véc ni; sơn amiăng; sơn phủ; sơn mài.  
 
 

(210) 4-2012-19972 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Đất Vàng  (VN) 
519 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-19973 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam  (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19974 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam  (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19975 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam   (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19976 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam  (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19977 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam  (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19978 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam   (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19979 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam   (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19980 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam   (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19981 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam  (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19982 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
MEDICA Việt Nam   (VN) 
Số 219 C5, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-19984 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.23; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thịnh  (VN) 
107/16 đường số 14, khu phố 12, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-19985 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Thành Vinh   (VN) 
Phòng 212 Nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19986 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt  (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19987 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đồng 
Nai  (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-19988 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 
B1-2D chung cư Bình Đăng, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 
phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ. 

 
 

(210) 4-2012-19989 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Ngọc Sơn    (VN) 
B1-2D chung cư Bình Đăng, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ động vật gây hại, 
thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật. 
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(210) 4-2012-19990 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Ngọc Sơn    (VN) 
B1-2D chung cư Bình Đăng, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán và trái phiếu, dịch vụ phát hành trái phiếu có giá 

trị, dịch vụ đầu tư vốn, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi 
giới bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-19991 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Ngọc Sơn    (VN) 
B1-2D chung cư Bình Đăng, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
 
 

(210) 4-2012-19992 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 
B1-2D Chung cư Bình Đăng, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ động vật gây hại, 

thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
 
 

(210) 4-2012-19993 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Ngọc Sơn   (VN) 
B1-2D Chung cư Bình Đăng, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán và trái phiếu, dịch vụ phát hành trái phiếu có giá 

trị, dịch vụ đầu tư vốn, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi 
giới bất động sản.  
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(210) 4-2012-19994 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Văcxin Và 
Sinh Phẩm Số 1  (VN) 
Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng (làm phai 
màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm, giặt giũ; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; 
bộ mỹ phẩm như xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy trắng; sữa tẩy rửa (dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm).  

 
 

(210) 4-2012-19995 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Văcxin Và 
Sinh Phẩm Số 1  (VN) 
Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng (làm phai 
màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm, giặt giũ; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; 
bố mỹ phẩm như xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy trắng; sữa tẩy rửa (dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm).  

 
 

(210) 4-2012-19996 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vắcxin Và Sinh Phẩm Số 1  (VN) 
Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; măt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy trắng (làm phai 
màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm, giặt giũ; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; 
bộ mỹ phẩm như xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy trắng; sữa tẩy rửa (dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm).  
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(210) 4-2012-19997 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19998 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-19999 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20000 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-20001 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm G&C   (VN) 
469/3 Bến Phú Lâm, phường 09, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20010 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HON HAI PRECISION INDUSTRY 
CO.,LTD.    (TW) 
No. 2, Tzu Yu Street, Tu-cheng City, 
Taipei Hsien, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; ti vi; bảng trắng điện tử thông minh; màn hình ghép 
(màn hình viđêô); màn hình ti vi; màn hình đi ốt phát quang (màn hình LED); hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ định tuyến mạng máy tính không dây.  

 
 

(210) 4-2012-20011 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HON HAI PRECISION INDUSTRY 
CO.,LTD.    (TW) 
No. 2, Tzu Yu Street, Tu-cheng City, 
Taipei Hsien, Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; ti vi; bảng trắng điện tử thông minh; màn hình ghép 
(màn hình viđêô); màn hình ti vi; màn hình đi ốt phát quang (màn hình LED); hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ định tuyến mạng máy tính không dây.  

 
 

(210) 4-2012-20012 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HON HAI PRECISION INDUSTRY 
CO.,LTD.    (TW) 
No. 2, Tzu Yu Street, Tu-cheng City, 
Taipei Hsien, Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; ti vi; bảng trắng điện tử thông minh; màn hình ghép 
(màn hình viđêô); màn hình ti vi; màn hình đi ốt phát quang (màn hình LED); hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ định tuyến mạng máy tính không dây.  
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(210) 4-2012-20013 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(731) HON HAI PRECISION INDUSTRY 

CO.,LTD.    (TW) 
No. 2, Tzu Yu Street, Tu-cheng City, 
Taipei Hsien, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; ti vi; bảng trắng điện tử thông minh; màn hình ghép 
(màn hình viđêô); màn hình ti vi; màn hình đi ốt phát quang (màn hình LED); hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ định tuyến mạng máy tính không dây.  

 
 

(210) 4-2012-20014 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HON HAI PRECISION INDUSTRY 
CO.,LTD.    (TW) 
No. 2, Tzu Yu Street, Tu-cheng City, 
Taipei Hsien, Taiwan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; ti vi; bảng trắng điện tử thông minh; màn hình ghép 
(màn hình viđêô); màn hình ti vi; màn hình đi ốt phát quang (màn hình LED); hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ định tuyến mạng máy tính không dây.  

 
 

(210) 4-2012-20015 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng cam, ghi, trắng 
(731) IPHUB ASIA PTE LTD   (SG) 

1 Brookvale Drive, 04-13 Brookvale 
Park, Singapore 599968  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp; quản lý hồ sơ pháp lý [dịch vụ hỗ trợ 
pháp lý]; dịch vụ tư vấn liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền và kiểu dáng.  

 
 

(210) 4-2012-20016 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(731) KUKEN KOGYO. CO.,LTD.   (JP) 

2-39 Ohori Koen, Chuo-ku, Fukuoka 
810-0051, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1078 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); thiết bị điều hòa không 
khí; thiết bị làm lạnh không khí.  

 
 

(210) 4-2012-20017 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) KUKEN KOGYO- CO.,LTD.   (JP) 

2-39 Ohori Koen, Chuo-ku, Fukuoka 
810-0051, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); thiết bị điều hòa không 

khí; thiết bị làm lạnh không khí.  
 

(210) 4-2012-20018 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) N.E.T.CO UNITED S.A.   (VG) 

Offshore lncorporations Limited of P O 
Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không bằng kim loại quý); hộp thuốc lá 

(không bằng kim loại quý); thuốc lá; đầu lọc thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu ngậm điếu 
thuốc lá; thuốc lá chứa chất thay thể lá thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; hộp diêm (không bằng kim loại quý); diêm. 

 
 

(210) 4-2012-20020 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.7.25 
(731) PBL GROUP LTD.   (TH) 

No. 8/11 Soi Amomphan-Nivet 4, 
Vipavadi-Rangsit Road, Khwaeng 
Lardyao, Khet Jatujak, Bangkok 10900, 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Mỏ neo (bằng kim loại); mỏ neo dẹt (bằng kim loại), hệ thống mỏ neo thả ở 

mặt biển và đáy biển (bằng kim loại); cốt pha trượt và khuôn định hình (vật liệu xây dựng 
bằng kim loại).  
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(210) 4-2012-20021 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.7.25 
(731) PBL GROUP LTD.   (TH) 

No. 8/11 Soi Amornphan-Nivet 4, 
Vipavadi-Rangsit Road, Khwaeng 
Lardyao, Khet Jatujak, Bangkok 10900, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Cấu kiện xây dựng bằng bê tông; sàn bê tông; tường bê tông đúc sẵn; cột trụ bê 

tông; cầu thang gác bằng bê tông; cột trụ bê tông chịu lực.  
 
 

(210) 4-2012-20022 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.7; 26.4.2; A11.1.2; A11.1.6 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh rêu 
(731) Hộ kinh doanh quán ăn Giảo 

Phúc Taiwan  (VN) 
11/22 đường ĐT 743, khu phố Bình Đức 
3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Belcolaw Intellectual Property Company 

Limited (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-20023 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu, vàng, xám, trắng, 
đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Minh Trang  (VN) 
88/79/17B, Bà Huyện Thanh Quan, 
phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi trong nhà. 
 

Nhóm 20: Đệm cho vật nuôi trong nhà; nệm cho vật nuôi trong nhà; cũi cho vật nuôi 
trong nhà. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ uống cho vật nuôi trong nhà; động vật sống. 
 

Nhóm 44: Chải lông cho thú nuôi trong nhà. 
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(210) 4-2012-20025 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1 
(731) Trương Công Luận   (VN) 

38/3 đường Nguyễn Duy Hiệu, khu phố 
2, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây truyền tín hiệu dùng cho loa; dây điện thoại; dây truyền tín hiệu đồng trục 

nối ăng-ten với máy thu hình; dây điện; dây cáp điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dây truyền tín hiệu dùng cho loa, dây truyền tín hiệu đồng trục nối 
ăng ten với máy thu hình, dây điện, dây cáp điện và dây điện thoại.  

 
 

(210) 4-2012-20026 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Lý Hứa Huy   (VN) 

1157 Trần Hưng Đạo, khóm I, phường 
10, thành phố Sóc Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-20027 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; bộ giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa 

DVD; bảng trắng máy tính; hệ thống rạp hát tại nhà; màn hình đi ốt phát sáng; máy quay 
đĩa quang; màn hình máy tính; máy thu hình; kính đeo mắt 3D; máy ảnh kỹ thuật sô; thiết 
bi sạc pin (sử dụng điện); điện thoại di.động; máy nghe nhạc MP3; loa xách tay hoặc di 
dộng (có thể mang đi được); pin có thể nạp lại được; điện thoại thông minh; máy tính 
bảng; tai nghe không dây; máy vi tính; ổ đã cứng; máy tính xách tay; máy in dùng cho 
máy tính; ổ nhớ tia chớp trống dạng đường truyền tuần tự đa năng; màn hình tinh thể  
lỏng; đi ốt phát sáng; chip bán dẫn.  
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(210) 4-2012-20028 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Vân Dương  (VN) 
1/3, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-20029 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại giải 

trí âm nhạc Bước Nhảy  (VN) 
688 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ (nhằm mục đích quảng cáo, thương mại); mua bán: 
vải, quần áo, giày dép, băng đĩa.  

 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức hội nghị, hội thảo; sản 
xuất chương trình truyền hình; hoạt động hậu kỳ, cụ thể là: biên tập phim, dựng phim, tạo 
đầu đề, đoạn giới thiệu, lồng tìếng, thuyết hình, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh (không 
phải phim quảng cáo).  

 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-20030 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 

An  (VN) 
112 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá: tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng (chủ yếu là 
hàng điện tử, tin học, thiết bị văn phòng như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy tính, bàn phím, 
chuột, tai nghe, máy in, máy fax, máy phôtôcopy, loa, đầu, âm ly (amply), điện thoại, linh 
kiện máy tính, lương thực, thực phẩm, hàng dinh dưỡng (trà dinh dưỡng, bột dinh dưỡng, 
cháo dinh dưỡng, sữa công thức, dầu ăn, bánh, kẹo, sinh tố dinh dưỡng đóng lọ, dầu cá 
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hồi, phomát, phômai, váng sữa, bơ, sữa chua, nước ép trái cây, hoa quả đóng lọ, thực 
phẩm chức năng) và đồ dùng cho mẹ và bé (thìa, cốc, bình sữa, bỉm, núm ty, vòng ngậm 
mọc răng, khăn giấy, tã lót, cũi, xe nôi, xe đẩy, xe tập đi, võng trẻ em, xe đạp, bàn, ghế 
tập ăn, đồ chơi, bát, khăn tắm, tăm bông, giầy, dép, quần áo, chăn, gối, màn, chậu tắm, 
bô, tủ đựng quần áo cho bé, các phụ kiện dành cho mẹ và bé, khăn, tất, mũ, sữa tắm, xà 
phòng, bột tắm, dầu gội đầu, dầu mát xa, sữa dưỡng ẩm, kem dưỡng da, son dưỡng môi, 
kem chống hăm, dầu mát xa cho phụ nữ mang thai, mỹ phẩm, nước hoa, áo ngực, quần 
lót, gối cho bà bầu, cặp nhiệt độ, máy hâm sữa, máy hút sữa, máy phun ẩm, hút mũi, đèn 
soi tai, kéo cắt tóc, cắt móng tay, t−a lưỡi, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược, ghim 
tã, ấm đun nước, máy đo huyết áp, máy đo tim thai, và các loại đồ dùng cho mẹ và bé. 

 
 

(210) 4-2012-20031 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hằng Tín Phát  (VN) 
31 đường 3A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su thiên nhiên; cao su nhân tạo; cao su hỗn hợp; cao su tổng hợp; cao su ly tâm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cao su thiên nhiên; cao su nhân tạo; cao su hỗn hợp; 
cao su tổng hợp; cao su ly tâm.  

 
 

(210) 4-2012-20032 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.4 
(591) Nâu đỏ, nâu đất, hồng, xanh dương, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Tân Hưng  (VN) 
20 Bùi Văn Hoà, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hoà, Đông Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, trà. 
 
 

(210) 4-2012-20033 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.4 
(591) Nâu đỏ, nâu đất, hồng, xanh dương, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Tân Hưng  (VN) 
20 Bùi Văn Hoà, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hoà, Đông Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, chè. 
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(210) 4-2012-20035 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.12; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Ghi xám, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH khóa kéo Hoàn 

MỸ   (VN) 
60/3 quốc lộ 13, ấp Tây, xã Vĩnh Phú, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 26: Khoá kéo. 
 
 

(210) 4-2012-20036 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.14; A3.1.24; A9.5.15; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, ghi xám, đen, trắng
(731) Công ty TNHH khóa kéo Hoàn 

MỸ   (VN) 
60/3 quốc lộ 13, ấp Tây, xã Vĩnh Phú, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 26: Khoá kéo. 
 
 

(210) 4-2012-20037 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 3.1.14; A3.1.24; A1.1.12; 26.4.2; 
24.15.21 

(591) Nâu, ghi xám, đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH khóa kéo Hoàn 

MỸ   (VN) 
60/3 quốc lộ 13, ấp Tây, xã Vĩnh Phú, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 26: Khoá kéo. 
 
 

(210) 4-2012-20038 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.11.8 
(731) Công ty TNHH Bảy Chín Bảy  (VN)

175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mũ (nón), túi xách, cặp, ví (bóp), thắt lưng, giày dép, mắt kính thời 
trang, dao cạo râu, cán dao cạo râu, khẩu trang, dụng cụ làm móng, bàn chải đánh răng, 
móc quần áo, khăn các loại. 

 
 

(210) 4-2012-20040 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng, nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc.  
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc Inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc Inox). 

 
 

(210) 4-2012-20041 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc. 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inox). 

 
 

(210) 4-2012-20044 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.14; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng 

(540) 

 

(731) INTER CROP COMPANY LIMITED  
(TH) 
No. 71/7 Setsiri Road, Samsennai Sub-
district, Phayathai District, Bangkok 
Metropolis, Thailand  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho chất diệt nấm; hóa chất phụ gia/chất 

phụ gia hóa học cho thuốc trừ sâu; phân bón trong nông nghiệp; phụ gia hóa chất dùng 
cho thuốc diệt nấm; phân lân/phân photphat/phosphate [phân bón]; supe phốt phát/ super 
phosphat [phân bón].  
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Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chất trừ động vật có hại, chất trừ dịch, chất diệt 
nấm, chất diệt côn trùng.  

 
 

(210) 4-2012-20045 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Minh Việt   (VN) 
21 đường 24, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-20046 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Minh Việt   (VN) 
21 đường 24, phường Bình Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-20047 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.22; A26.11.12; 5.5.23 
(591) Đen, trắng, hồng, vàng, da cam, đỏ, tím 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong giặt là; 

chất tẩy dùng trong giặt là; chất xả vải (chế phẩm làm mềm và thơm vải); chế phẩm bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chế phẩm làm mềm vải; chế phẩm làm sạch 
dùng trong gia đình; chế phẩm làm mới vải (chế phẩm làm mềm, thơm và sáng màu vải); 
xà phòng. 
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(210) 4-2012-20048 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MEI KWANG COSMETICS SCIENCE 
& TECHNOLOGY FACTORY   (TW) 
No. 48, lane 341, Chunghua 2nd road, 
Sanmin district, Kaohsiung city, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, mỹ phẩm dạng lỏng dùng cho da mặt, dầu gội đầu, mỹ 

phẩm dạng lỏng dùng cho cơ thể, mỹ phẩm dạng sữa dùng để làm sạch da.  
 
 

(210) 4-2012-20050 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.9; 4.3.7 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Ngọc Phú  (VN) 
Số 35A Lê Quang Sung, phường 02, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng vàng, trang sức vàng thành 

phẩm hình cọn bướm, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, sản phẩm kỹ nghệ bằng 
vàng hình con kỳ lân, tất cả các sản phẩm thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng 
vàng, trang sức vàng thành phẩm hình con bướm, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, 
sản phẩm kỹ nghệ bằng vàng hình con kỳ lân.  

 
 

(210) 4-2012-20051 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 17.2.25; A17.2.4 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Ngọc Phú    (VN) 
Số 35A Lê Quang Sung, phường 02, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng vàng, trang sức vàng thành 

phẩm hình cọn bướm, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, sản phẩm kỹ nghệ bằng 
vàng hình con kỳ lân, tất cả các sản phẩm thuộc nhóm này.   

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: vàng thương phẩm, cụ thể là: đồ trang sức bằng 
vàng, trang sức vàng thành phẩm hình con bướm, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý, 
sản phẩm kỹ nghệ bằng vàng hình con kỳ lân.  
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(210) 4-2012-20052 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; 3.7.11; 25.1.5; A5.13.9 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, vàng, đỏ, trắng, hồng, da cam, 
hồng tím, vàng đồng 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở nhang 
Bảo Hiệp Long  (VN) 
F8/14A, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang thơm). 

 
 

(210) 4-2012-20053 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(731) SIAM FOODS INDUSTRIES CO., LTD.  

(TH) 
88/8 M.12 Soi. Pracharad, 
Buddhamonthon 5 rd., T. Raikhing, A. 
Samphran, Nakornpathom 73210 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack; bánh snack hải sản; banh snack khoai tây; bánh qui; bánh; kẹo; 

bánh mì; bánh qui dẹt nhỏ; bánh xốp; bỏng ngô; bánh qui giòn. 
 
 

(210) 4-2012-20054 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.16; 25.1.6; 26.4.2 
(731) SIAM FOODS INDUSTRIES CO.,LTD.  

(TH) 
88/8 M.12 Soi. Pracharad, 
Buddhamonthon 5 rd., T. Raikhing, A. 
Samphran, Nakornpathom 73210 
Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack; bánh snack hải sản; banh snack khoai tây; bánh qui; bánh; kẹo; 

bánh mì; bánh qui dẹt nhỏ; bánh xốp; bỏng ngô; bánh qui giòn. 
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(210) 4-2012-20055 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.5.2; 2.1.25 
(731) SIAM FOODS INDUSTRIES CO.,LTD.  

(TH) 
88/8 M.12 Soi. Pracharad, Buddhamonthon
5 rd., T. Raikhing, A. Samphran, 
Nakornpathom 73210 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Rong tảo biển sơ chế và đã chế biến có thể ăn được. 
 
 

(210) 4-2012-20056 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.5.15 
(731) SIAM FOODS INDUSTRIES CO.,LTD.  

(TH) 
88/8 M.12 Soi. Pracharad, Buddhamonthon
5 rd., T. Raikhing, A. Samphran, 
Nakornpathom 73210 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả không cồn; nước uống hoa quả; nước 
ép trái cây dùng để giải khát. 

 
 

(210) 4-2012-20057 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách 
Sạn Thiện Thanh  (VN) 
16 Bà Triệu, Hội An, Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn , dịch vụ nhà hàng ăn uống cung cấp đồ ăn thức uống.  do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-20058 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách 
Sạn Thiện Thanh  (VN) 
16 Bà Triệu, Hội An, Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịnh vụ nhà hàng ăn uống cung cấp đồ ăn thức uống do nhà 
hàng thực hiện. 
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(210) 4-2012-20059 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: dược phẩm, thuốc nam dược, thực phẩm chức 
năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám, chăm sóc sức khỏe cho người, vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh, điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-20060 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người, vật lý 

trị liệu, nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe. 
 
 

(210) 4-2012-20061 (220) 07.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Xanh dương, tím 
(731) Vũ Đức Thảo  (VN) 

206/89/16 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, 
thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo, dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo, dịch vụ 

quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin giải trí trên trang tin điện tử.  
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(210) 4-2012-20066 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Cam, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Sài Gòn - Hà Nội  (VN) 
77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; đánh giá đồ trang sức; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thanh 
toán nợ trước khi giải thể, tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; ký gửi 
các đồ vật quý giá, quản lý tài sàn bất động sản, đánh giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; 
bất động sản); quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; môi giới bất động sản; thông tin tài 
chính; thuê - mua tài chính; cho vay (tài chính); dịch vụ ngân hàng cho vay thế chấp; cho 
thuê bất động sản; dịch vụ trả lương hưu qua ngân hàng. 

 
 

(210) 4-2012-20067 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Cam, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Sài Gòn - Hà Nội   (VN) 
77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; đánh giá đồ trang sức; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thanh 
toán nợ trước khi giải thể, tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; ký gửi 
các đồ vật quý giá, quản lý tài sàn bất động sản, đánh giá tài chính (bảo hiểm; ngân hàng; 
bất động sản); quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; môi giới bất động sản; thông tin tài 
chính; thuê - mua tài chính; cho vay (tài chính); dịch vụ ngân hàng cho vay thế chấp; cho 
thuê bất động sản; dịch vụ trả lương hưu qua ngân hàng. 

 
 

(210) 4-2012-20068 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.2; 26.1.2; A12.1.9 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nguyễn Văn Nây  (VN) 
1/9A ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ.  
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(210) 4-2012-20069 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A2.9.16 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mai Huy   (VN) 
Số 13, đường 46B, khu phố 8, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; 
mua bán thuốc thú y, thú y thủy sản; xuất nhập khẩu thuốc thú y, thú y thủy sản, chế 
phẩm sinh học dùng trong thú y, thú y thủy sản. 

 
 

(210) 4-2012-20070 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.4.9; 1.15.15 
(591) Xanh lá, xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV dầu nhờn 
Phát Hưng  (VN) 
196/3 đường TA15, KP2, phường Thới 
An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí đốt, dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ bao gói hàng hóa; dịch vụ đóng chai.  
 
 

(210) 4-2012-20071 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ gạch, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Hoàng Long   (VN) 
24 đường số 1B, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2012-20072 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SUPERBRAIN  (VN)
11 đường số 4, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ 
chức và điều khiển cuộc hội thảo; giáo dục; đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-20074 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 24.13.1; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Cá Thể Nguyễn 
Thị Minh Thắng  (VN) 
Xã Đông Quang, Ba Vì, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2012-20075 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.11.11; A5.1.5; 24.17.15; 24.17.21; 
6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh nhạt, xanh đậm, vàng, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Phạm Trọng Hùng  (VN) 
Số nhà 063, phố Cốc Lếu, phường Cốc 
Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2012-20076 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.1; 24.1.1 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Nhiệt Đới  (VN) 
247/12 Độc Lập, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-20077 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) THE MONARCH BEVERAGE 
COMPANY, INC.   (US) 
1123 Zonolite Road N.E., Suite #10, 
Atlanta, Georgia 30306, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga, và đồ uống không có cồn; đồ 
uống làm từ trái cây không có cồn và nước ép trái cây; nước ngọt có ga; nước tăng lực (đồ 
uống không có cồn và không dùng cho mục đích y tế); xi-rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-20079 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  
(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Màng ngăn cho hệ thống lọc nước dùng trong đô thị hoặc công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-20080 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  
(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Màng ngăn cho hệ thống lọc nước dùng trong đô thị hoặc công nghiệp.  

 

(210) 4-2012-20081 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  
(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Màng ngăn cho hệ thống lọc nước dùng trong đô thị hoặc công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-20082 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Tùng   (VN) 
39/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón); (trang phục thuộc nhóm này).  
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(210) 4-2012-20083 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Tùng    (VN) 
39/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón); (trang phục thuộc nhóm này).  
 
 

(210) 4-2012-20084 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Tùng    (VN) 
39/5 Hoàng Dư Khương, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón); (trang phục thuộc nhóm này).  
 
 

(210) 4-2012-20085 (220) 10.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.15; A5.5.21; 5.5.19; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, nhũ đồng, hồng, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bibica  (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-20086 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn  (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát, đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước 
uống tinh khiết, nước ngọt, nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-20087 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.2.13; A3.2.24 
(591) Xanh dương đậm, cam nâu, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 
Văn Dũng  (VN) 
Quầy 27 trung tâm 3, thương xá Đồng 
Khánh, phường 14, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải. 
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(210) 4-2012-20088 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.3.1; A3.3.17; A3.3.24 
(591) Xanh dương đậm, cam nâu, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 
Văn Dũng  (VN) 
Quầy 27 trung tâm 3, thương xá Đồng 
Khánh, phường 14, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải. 
 
 

(210) 4-2012-20089 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoá dược 
Việt Nam  (VN) 
273 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20090 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.14; 5.3.7; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá mạ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Địa Cầu Xanh   (VN) 
Số 49 Hàng Chuối, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh của trung tâm thương 
mại; quản lý kinh doanh cho khách sạn. 

 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-20091 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.24; A26.11.12 
(591) Cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cát Việt   (VN) 
142 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2012-20092 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Văn Nhàn  (VN) 
Số 297, Phố Huế, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Lốp xe đạp; lốp ô tô; lốp xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-20093 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Vũ Trường Giang  (VN) 
132 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2012-20094 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xuất nhập Đăng Khôi  (VN) 
436/14 Cách mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi tính; máy vi tính; dây cáp mạng dùng cho máy vi tính; dây 
cáp điện thoại; dây dẫn tín hiệu máy tính; thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông. 

 
 

(210) 4-2012-20095 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Nâu, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch & 

thương mại tổng hợp Kiều 
Phương  (VN) 
Số 65, ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; vận chuyển hành khách; dịch vụ đặt chỗ cho 
vận chuyển hành khách; dịch vụ đặt chỗ các chuyến đi; dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch. 
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(210) 4-2012-20096 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.23; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lê Gia Thành Đạt   (VN) 
B81, khu phố Bình Đức 2, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 12: Săm dành cho bánh xe đạp, xe máy, xe ô tô; lốp dành cho bánh xe đạp, xe máy, 
xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-20097 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.5; 24.17.18; 24.5.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lê Gia Thành Đạt   (VN) 
B81, khu phố Bình Đức 2, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 12: Săm dành cho bánh xe đạp, xe máy, xe ô tô; lốp dành cho bánh xe đạp, xe máy, 
xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-20098 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.17.18; 24.5.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lê Gia Thành Đạt   (VN) 
B81, khu phố Bình Đức 2, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 12: Săm dành cho bánh xe đạp, xe máy, xe ô tô; lốp dành cho bánh xe đạp, xe máy, 
xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-20099 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A5.1.16; A5.1.5; 26.1.2; 25.3.1
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Sao Nông   (VN) 
A8/6A Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-20101 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dệt Long An  

(VN) 
Cầu Voi, quốc lộ 1, xã Nhị Thành, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-20102 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) đen, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Kim Nguyên Bà Sự  (VN) 
Số 14, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý. 
 
 

(210) 4-2012-20103 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) đen, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 
bạc Kim Nguyên Hùng  (VN) 
Số nhà 271, đường Nguyễn Trãi, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý. 
 
 

(210) 4-2012-20104 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Kiên Hoàng   (VN) 
Khu phố 1, phường An Phú, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 21: Chai lọ nhựa, hộp nhựa, bình nhựa.  
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(210) 4-2012-20105 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể GM - 
Cafe  (VN) 
Số 128 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2012-20106 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH may mặc xuất 
nhập khẩu Đông Hưng  (VN) 
Số 33 Thái Hà, Trung Liệt, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo (dệt kim, dệt thoi, sợi dệt, len sợi), giày, dép, mũ (mũ len, mũ vải), nón.  
 

Nhóm 35: Buôn bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-20110 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.13 
(731) DESIGNPHIL INC.   (JP) 

9F Ebisu Business Tower, 1-19-19 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 16: Hồ dán cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; chất dính (keo dán) cho mục 
đích văn phòng hoặc gia dụng; xi niêm phong; máy in địa chỉ; ruy băng mực; máy đóng 
dấu tự động dùng cho văn phòng; ghim dập cho văn phòng (sử dụng điện); máy dán 
phong bì cho văn phòng; máy xóa dấu dùng cho văn phòng; dụng cụ vẽ; máy chữ (dùng 
điện hoặc không dùng điện); máy kiểm tra chính tả dùng cho văn phòng; thiết bị và máy 
in rô-nê-ô; thiết bị sao chép dựa trên cơ chế chạm/khắc chữ (dùng cho văn phòng); máy 
hủy giấy dùng cho vãn phòng; máy đóng dấu dùng cho văn phòng; thiết bị sao chép dựa 
trên cơ chế quay vòng (dùng cho văn phòng); thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn phòng 
hoặc trong gia đình; gọt bút chì chạy điện; chổi quét sơn; thùng đựng bằng giấy dùng để 
bao gói; băng đàn hồi cho văn phòng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng gói thức ăn dùng 
cho mục đích gia đình; túi rác bằng giấy (dùng cho mục đích gia đình); túi rác bằng chất 
dẻo (dùng cho mục đích gia đình); khăn dùng để làm sạch tay bằng giấy; khăn lau bằng 
giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn trải bàn 
ăn bằng giấy; giấy; bìa cứng; văn phòng phẩm; ấn phẩm; ảnh chụp (được in); giá dựng 
ảnh chụp.  
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(210) 4-2012-20111 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đông dược 
Thuận Thiên Đường   (VN) 
Số nhà 8/22, ngõ 72, phố Bình Lộc, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20113 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, ghi 
(731) Công ty TNHH MTV chăm sóc 

sắc đẹp Ngọc Huệ   (VN) 
157 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); mỹ phẩm chống nắng; chế 

phẩm dùng cho mục đích vệ sinh; mỹ phẩm làm cho người thon lại.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); dược phẩm; thảo mộc y tế; 
chè giảm cân dùng trong ngành y; dược phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm y tế dùng 
để làm thon người lại.  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng; xuất nhập 
khẩu mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-20114 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.3.1; 13.1.5; 5.13.4; 20.7.1; A26.11.8; 
24.11.18 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh tím 

(540) 

  

(731) Trường trung học cơ sở 
Giảng Võ   (VN) 
Số 1, phố Trần Huy Liệu, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo đồng phục.  
 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; đào tạo tin học; đào tạo ngoại ngữ; đào tạo dạy nghề.  
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(210) 4-2012-20115 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) NEXEN TIRE CORPORATION   (KR) 
30, Yusan-dong, Yangsan-city, 
Kyongsangnam-do Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm dùng cho lốp hơi; lốp xe; lốp xe ruột đặc; lót vành bằng cao su để bảo vệ 
săm không có vành bánh xe.  

 
 

(210) 4-2012-20117 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh nước biển (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
TM§T RNG  (VN) 
460/4/24 Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống được].  
 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ tín dụng, ủy thác tài sản [tài 
chính]; dịch vụ chuyển vốn điện tử; quản lý tài chính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến 
từ mạng máy tính. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-20118 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh nước biển, ghi (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
TM§T RNG  (VN) 
460/4/24 Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống được].  
 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng, dịch vụ tín dụng, ủy thác tài sản [tài 
chính]; dịch vụ chuyển vốn điện tử; quản ly tài chính.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dụcl; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến 
từ mạng máy tính. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2012-20119 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh da trời (xanh cô ban), trắng, đen 

(540) 

 

(731) Mạc Thị Thu Hằng  (VN) 
Phòng 203 D11 Vĩnh Hồ, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 

phòng. 
 
 

(210) 4-2012-20120 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20121 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20122 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-20123 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa đặc, váng sữa.  

 
 

(210) 4-2012-20124 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-20125 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cồ phần đầu tư phát 
triển thương mại NĐ Việt Nam  
(VN) 
Khu Trầm Cừ, đường tỉnh lộ 422, xã Tân 
Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1104 

(210) 4-2012-20126 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại NĐ Việt Nam  
(VN) 
Khu Trầm Cừ, đường tỉnh lộ 422, xã Tân 
Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20127 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.4.2; A3.4.24 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, sữa đặc, váng sữa.  

 
 

(210) 4-2012-20128 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Lạc Hồng  (VN) 
Nhà 28, tổ 63, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bống y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chên; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước uống tinh khiết, nước giải 
khát, bia, rượu.  
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(210) 4-2012-20129 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Lạc Hồng   (VN) 
Nhà 28, tổ 63, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-20130 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Phương Lê   (VN) 
A37 lô 12, Đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20131 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) CADILA HEALTHCARE LTD.   (IN) 
"Zydus Tower", Satellite Cross Roads, 
Ahmedabad 380 015, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20132 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Ngọn Lửa 

Thần   (VN) 
Số 4, phố Tôn Đức Thắng, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Van ga bằng kim loại, bình ga bằng kim loại, biển quảng cáo bằng kim loại, 
biển cửa hàng bằng kim loại.  
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Nhóm 11: Thiết bị và khử mùi không khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu 
nướng dùng điện, hệ thống và máy làm lạnh, thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm, 
ấm đun nước dùng điện, lò sưởi, thiết bị sấy khô, bếp ga, bếp điện, bếp từ.  

 
Nhóm 16: Tờ quảng cáo bằng giấy, bảng quảng cáo bằng giấy, giấy dùng cho văn phòng, 
hộp bằng các tông hoặc bằng giấy.  

 
Nhóm 21: Nồi áp suất (nồi hầm) không dùng điện, chảo rán không dùng điện, dụng cụ 
nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, ấm đun nước không dùng điện, bình đun nước 
nóng không dùng điện, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán: khí đốt hóa lỏng, nhiên liệu, bếp ga, bình ga và các phụ tùng kèm 
theo, thiết bị và dụng cụ nấu nướng, bếp điện, bếp từ, đồ dùng trong nhà bếp, đồ điện và 
thiết bị điện lạnh dùng trong nhà bếp và gia đình; dịch vụ quảng cáo trên biển báo, quảng 
cáo trên biển cửa hàng, quảng cáo trên biển văn phòng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, ga, nhiên liệu bằng ô tô; vận chuyển hành khách bằng « 
tô; chiết nạp ga; sang chiết ga; vận chuyển bình ga.  

 
 

(210) 4-2012-20133 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Ngọn Lửa 
Thần   (VN) 
Số 4, phố Tôn Đức Thắng, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Van ga bằng kim loại, bình ga bằng kim loại, biển quảng cáo bằng kim loại, 
biển cửa hàng bằng kim loại.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và khử mùi không khí, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu 
nướng dùng điện, hệ thống và máy làm lạnh, thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm, 
ấm đun nước dùng điện lò sưởi, thiết bị sấy khô, bếp ga, bếp điện, bếp từ. 

 
Nhóm 16: Tờ quảng cáo bằng giấy, bảng quảng cáo bằng giấy, giấy dùng cho văn phòng, 
hộp bằng các tông hoặc bằng giấy.  

 
Nhóm 21: Nồi áp suất (nồi hầm) không dùng điện, chảo rán không dùng điện, dụng cụ 
nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, ấm đun nước không dùng điện, bình đun nước 
nóng không dùng điện, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán: khí đốt hóa lỏng, nhiên liệu, bếp ga, bình ga và các phụ tùng kèm 
theo, thiết bị và dụng cụ nấu nướng, bếp điện, bếp từ, đồ dùng trong nhà bếp, đồ điện và 
thiết bị điện lạnh dùng trong nhà bếp và gia đình; dịch vụ quảng cáo trên biển báo, quảng 
cáo trên biển cửa hàng, quảng cáo trên biển văn phòng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, ga, nhiên liệu bằng ô tô; vận chuyển hành khách bằng « 
tô; chiết nạp ga; sang chiết ga; vận chuyển bình ga.   
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(210) 4-2012-20134 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) Trần Thị Thu Hường   (VN) 

64B tổ 16B, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp phòng có dụng cụ tập thể dục; huấn luyện thể dục và thể dục 
thẩm mỹ.  

 
 

(210) 4-2012-20135 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.23; 1.3.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần Hakido   (VN) 

Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y. 
 
 

(210) 4-2012-20136 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.3; 26.3.23 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 

Trung Ương 5   (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y. 
 

(210) 4-2012-20137 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A17.2.2; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Đặng Thế Long  (VN) 

Tổ 9, phường Phan Đình Phùng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng và kim loại quý; đá quý nhân tạo; đồ trang sức bằng 
bạc; ngọc trai.  

 
 

(210) 4-2012-20138 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.7; A2.3.23; 22.5.10; A22.5.12 
(591) Đỏ, trắng, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Ngọc 
Dung  (VN) 
108 Âu Dương Lân (nối dài), phường 3, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ mát - xa; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch 
vụ thẩm mỹ.  

 
 

(210) 4-2012-20140 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Trắng, xanh dương, đen (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Loan  (VN) 
Số 639 Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-20142 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH HA SAN - 
DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20143 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BIOCOMPATIBLES UK LIMITED  (GB)
Chapman House, Farnham Business 
Park, Weydon Lane, Farnham, Surrey 
GU9 8QL, United Kingdom  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, vacxin và huyết thanh; các chế phẩm và hợp chất tạo thuận 
lợi cho việc truyền các chế phẩm và hợp chất dược  và y tế, các chế phẩm và hợp chất 
được sử dụng, cho hệ tuần hoàn, các chế phẩm và hợp chất được dùng để làm nghẽn 
mạch, các chế phẩm và hợp chất dược dùng để điều trị bệnh ung thư. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cũ phẫu thuật và y tế, thiết bị, dụng cụ và hệ thống dẫn thuốc 
sử dụng cho kỹ thuật làm nghẽn mạch, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế sử dụng cho 
hệ tuần hòan, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y tế sử dụng cho kỹ thuật làm nghẽn mạch, 
thiết bị và dụng phẫu thuật và y tế dùng để điều trị bệnh ung thư, các bộ phận và phụ kiện 
cho tất cả các sản phẩm nói trên. 

 
 

(210) 4-2012-20144 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A18.1.15; A18.1.8; 18.1.23 
(731) Công ty cổ phần xi măng Đỉnh 

Cao    (VN) 
166 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 
 

(210) 4-2012-20145 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7 
(731) Công ty cổ phần xi măng Đỉnh 

Cao    (VN) 
166 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 
 

(210) 4-2012-20146 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7 
(731) Công ty cổ phần xi măng Đỉnh 

Cao   (VN) 
166 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1110 

(210) 4-2012-20147 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà), đồ uống từ chè có ướp hương, sản phẩm chiết xuất từ chè và chế 
phẩm trên cơ chè. 

 
 

(210) 4-2012-20148 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERHEALTH NUTRACEUTICALS, 
INC.   (US) 
5451 Industrial Way, Benicia, California 
94510, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất hydroxycitrate dùng trong quá trình sản xuất chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 05: Chất ăn kiêng axit hydroxycitric được sử dụng như một thành phần của chất bổ 
sung dinh dưỡng.  

 
 

(210) 4-2012-20149 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Trầm Quốc Định  (VN) 
24 Chiêu Anh Các, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm. 
 
 

(210) 4-2012-20150 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 3.9.16 
(591) Đen, trắng, xanh coban, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH Ngọc Độ  (VN) 

Xóm 7, thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2012-20151 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ giao 

tiếp WISE CONCETTI  (VN) 
Tầng 5, Tòa nhà Kinh Đô, 93 Lò Đúc, 
phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập chương trình máy tính; cho thuê chương trình 
phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; nâng cấp phần mềm máy tính  

 
 

(210) 4-2012-20152 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Đỗ Anh Thư  (VN) 
Số nhà 110, ngõ 80 đường Ngụy Như 
Kon Tum, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán; phân phối, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-20154 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; 26.1.1 
(731) REVENUE VALLEY SDN BHD   (MY) 

E-1-12A & E-2-12A Block E, Jalan PJU 
1A/3M, Taipan Damansara, PJU 1A, Ara 
Damansara, 47500 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán bán đồ ăn mang đi; quán cà phê; 

quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ phục vụ đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; tất cả thuộc nhóm 43. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1112 

(210) 4-2012-20155 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đỏ, cam, vàng, xám, trắng 
(731) SARL LES CELLIERS FRANCE ASIE  

(FR) 
13 Rue de Gaulle, 44600 Saint Nazaire, 
France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu mạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2012-20156 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 19.7.1; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) SARL LES CELLIERS FRANCE ASIE  

(FR) 
13 Rue de Gaulle, 44600 Saint Nazaire, 
France 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu mạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-20157 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.8 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) SARL LES CELLIERS FRANCE ASIE  

(FR) 
13 Rue de Gaulle, 44600 Saint Nazaire, 
France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu mạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-20159 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; A5.1.12; 24.1.1; 3.7.7; 3.1.1 
(731) HANMUT CORPORATION., LTD.  

(KR) 
(Garden 5 Tool, Munjeong-dong) S01, 
8F., Da-Block, 10, Chungmin-ro, 
Songpa-gu, Seoul 138-962, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví cầm tay cho phụ nữ, ba lô, túi du lịch, túi xách tay, túi đeo hông, 
túi cho người leo núi, túi dùng ở bãi biển, túi đựng mỹ phẩm có thể mang đi được (không 
chứa đồ bên trong), da thuộc, vật liệu giả da, hộp bằng da thuộc hoặc giả da, ô, bao đựng 
chìa khóa bằng da. 

 
 

(210) 4-2012-20160 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2 
(591) Xanh lá mạ, đỏ, vàng, xanh dương, đen 
(731) Nguyễn Quốc Cường  (VN) 

Số 257, khóm Tân Bình, phường An 
Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê rang xay các loại.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) và phân phối cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-20161 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(731) Công ty TNHH công nghệ số 

Hoàng Minh  (VN) 
Số 64, lô 6, khu đô thị mới Đền Lừ 2, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng: điện thoại di động và phụ kiện điện 

thoại di động, máy móc thiết bị nghe nhìn (máy nghe nhạc, đầu phát phim) và phụ kiện 
nghe nhìn, máy tính và phụ kiện máy tính, đồ chơi công nghệ cao (robot giải trí), thiết bị 
lưu trữ và phụ kiện lưu trữ (ổ cứng, usb), túi da thời trang, thiết bị nghe nhìn trên ô tô, đồ 
chơi, thiết bị nội thất ô tô (không phải phụ tùng)..  
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(210) 4-2012-20162 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Bùi Công Kiệt  (VN) 

Thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn 
Ninh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện và tổ chức quyên góp từ thiện  
 
 

(210) 4-2012-20163 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 10.3.7; 20.7.1; 26.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần xây lắp 

công nghiệp Nam Hải ICT  (VN) 
Số 16 ngõ 4/1 đường Nông Lâm, xã 
Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại; tấm trần nhà băng kim loại; 
tấm lát sàn bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng kim loại; thành lan can ở cầu thang 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Cửa sổ bằng nhựa, cửa ra vào bằng nhựa, tấm trần bằng nhựa; tấm cửa nhựa; 
thanh nhựa, thanh nhựa dạng hộp, gân dùng làm vật liệu xây dựng (thanh để làm khung 
cửa sổ). 

 
 

(210) 4-2012-20164 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Hồng, đen 
(731) Công ty cổ phần SCAVI   (VN) 

Số 14, đường 19A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục lót, quần áo mặc nhà, đồ mặc đi ngủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quần áo, trang phuc lót, quần áo mặc nhà, đồ mặc đi ngủ.  
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(210) 4-2012-20165 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm 
Phương Việt  (VN) 
18 ấp 6, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, 
tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Gel hút mụn (dược phẩm dạng gel bôi ngoàl da có tác dụng trị mụn). 
 
 

(210) 4-2012-20166 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LTD   (CY) 
1-10, Constanfinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20167 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GLENMARK PHARMACEUTICALS 
LTD.   (IN) 
B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai 
Desai Road, Mumbai - 400 026, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng điều trị bệnh tiêu chảy cho người.  
 
 

(210) 4-2012-20169 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) VICTORIA'S SECRET STORES 
BRAND MANAGEMENT, INC.   (US) 
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm có mùi thơm, cụ thể là nước hoa, dầu 
thơm, nước hoa côlônơ, nước thơm, phấn bột gạo dùng để bôi cơ thể [có mùi thơm], nước 
xịt cơ thể dạng phun sương [có mùi thơm], nước xịt cơ thể [có mùi thơm], chế phẩm có 
chứa hạt mịn làm sạch toàn thân, chế phẩm làm sủi bọt và tạo mùi thơm để tắm, dầu (gel) 
dùng để tắm, sữa tắm, xà phòng dùng cho cơ thể, kem dưỡng da dạng đặc (dạng bơ) dùng 
cho cơ thể, kem dùng cho cơ thể (mỹ phẩm), nước thơm dùng cho cơ thể (mỹ phẩm), phấn 
dùng cho cơ thể, nước thơm dùng cho tay và kem bôi tay (mỹ phẩm); mỹ phẩm, cụ thể là, 
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chế phẩm che khiếm khuyết vùng đa dưới mắt, phấn mắt, chì kẻ mắt, chế phẩm bôi mí 
mắt (mascara), chế phẩm trang điểm làm sáng vùng da ở mắt, nước sơn móng, phấn thoa 
mặt, phấn hồng trang điểm, phấn nền và phấn che khiếm khuyết, phấn nền dạng lỏng; chế 
phẩm chăm sóc môi không chứa thuốc, son môi, đầu thơm dùng cho môi, son nước, chất 
làm bóng môi, son bóng môi, son lót, bút kẻ môi, kem bôi môi (mỹ phẩm), kem lót dùng 
cho mặt (mỹ phẩm), kem làm ẩm da có màu (mỹ phẩm), kem dưỡng da, nước thơm dùng 
cho da, chế phẩm dùng để tẩy trang, kem bôi mặt (mỹ phẩm), kem làm sạch da, chất keo 
(gel) làm sạch da, kem dưỡng da mặt, chế phẩm làm ẩm da, kem dưỡng da vùng mắt (mỹ 
phẩm), chế phẩm tẩy tế bào chết ở da mặt (mỹ phẩm); chế phẩm kiểm soát dầu trên da 
(mỹ phẩm), phấn tạo màu đồng cho da và da mặt, phấn che khiếm khuyết, phấn phủ sau 
trang điểm, bộ mỹ phẩm trang điểm gồm phấn mắt, son môi, son bóng, phần màu đồng, 
bút kẻ viền môi, phấn hồng, chế phẩm bôi mí mắt (mascara) và nước sơn móng.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ và đồng hồ đeo tay; đồ trang sức, cụ thể là, vòng cổ, vòng đeo tay, 
hoa tai, ghim cài để trang sức, nhẫn, vòng đeo cổ chân, khuy măng sét, vòng xuyến đeo 
cổ, dây chuyền có mặt; hộp đựng thuốc làm bằng kim loại quý.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay, túi xách da dụng, túi xách to (túi đi mua hàng), túi du lịch, túi 
đeo vai, ví tiền, ví cầm tay, túi đeo chéo vai, túi đựng đồ cho trẻ sơ sinh, túi xách tay để đi 
dự tiệc, túi đeo ở cổ tay, túi vải buộc dây, túi để đựng chó, túi đeo hông, ba lô, túi thể 
thao, túi đựng đồ đi tập thể dục, hòm nhỏ đựng đồ du lịch khi đi nghỉ qua đêm, túi đựng 
máy tính, cặp đựng giấy tờ và tài liệu, túi đựng hành lý, túi đựng quần áo dùng để đi du 
lịch, va li, túi dùng ở bãi biển, túi đựng đồ khi đi mua hàng, túi nhỏ bằng da, ví bỏ túi, bao 
để móc chìa khóa, ví đựng thẻ tín dụng, ví và túi dựng mỹ phẩm rỗng, «, « che nắng, vỏ 
bao da đựng quyển hộ chiếu, ví đựng tiền xu, vỏ bao da và dây đeo giữ séc.  

 
 

(210) 4-2012-20170 (220) 10.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; 2.9.1; 1.17.11 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm nhân đạo Thiên 
Phúc  (VN) 
Ngõ 5, tổ dân phố 1, phường Thọ Xương, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, hướng nghiệp, dịch vụ đào tạo nghề. 
 
 

(210) 4-2012-20171 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 2.3.25; 5.13.4 (540) 

  

(731) Công Ty TNHH LA MAL  (VN) 
297 La Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống); đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống).  

 

Nhóm 33: Rượu trắng; rượu màu. 
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(210) 4-2012-20172 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 1.15.5 
(591) Đỏ cờ, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí xây 
dựng thương mại Đại Dũng  
(VN) 
B23/474C Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân 
Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, khung nhà tiền chế bằng thép.  
 
 

(210) 4-2012-20174 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.1.4; 26.1.1 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đình Quốc  
(VN) 
Một phần kho xưởng Số 02 Cụm 3, nhóm 
CNI, đường CN13, KCN Tân Bình, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Buồng tắm bằng kính; chậu rửa (vệ sinh cá nhân); thiết bị bồn tắm. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ.  
 

Nhóm 16: Các đồ dùng văn phòng như: cái chặn giấy, hộp đựng danh thiếp, lịch để bàn.  
 

Nhóm 19: Bể kính trong xây dựng; cầu thang bằng kính; cửa kính; cửa sổ bằng kính; gạch 
lát nền bằng kính; kính an toàn dùng trong xây dựng; kính xây dựng; tấm lợp mái bằng 
kính; vách ngăn bằng kính dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 20: Bàn bằng kính; bàn làm việc bằng kính; giá để mẫu hàng; gương soi; tủ bằng 
kính; giá kệ để sắp xếp.  

 

Nhóm 21: Đồ pha lê (thủy tinh) thuộc nhóm này; hộp bằng thủy tinh.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi được làm dưới dạng cúp lưu niệm và kỷ niệm chương.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành kính, vật liệu kính, vật liệu xây dựng, thiết bị phòng tắm, 
đồ gốm sứ, thủy tinh, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình gia dụng và công nghiệp, thông tin về xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế bản vẽ trang trí nội thất; tư 
vấn kiến trúc.  
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(210) 4-2012-20176 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Đại Hồng Phát  (VN) 
5/6G Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Lưỡi cưa. 
 
 

(210) 4-2012-20177 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Đại Hồng Phát  (VN) 
5/6G Lê Văn Thọ, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến gỗ; máy khí nén.  
 
 

(210) 4-2012-20178 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 5.3.20; 5.13.4; 25.1.25; 25.1.6; 24.9.1 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hằng  (VN) 
76 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Sản phẩm làm bằng tay từ kim loại quý và các hợp kim của chúng cụ thể là: đồ 
trang sức.  

 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các loại hàng hóa bao gồm: đồ gia dụng như dụng cụ 
và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, nước hoa, đồ trang sức.  

 

Nhóm 40: Đúc, mạ, tôi, hàn và xử lý các loại kim loại quý.  
 
 

(210) 4-2012-20180 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.7; A25.7.21; 3.7.17; 20.7.1 
(591) Đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế sản 
xuất dịch vụ thương mại Bút 
Vàng  (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp màu. 
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(210) 4-2012-20181 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 20.7.1; A25.7.2; 4.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng   (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau: bút sáp 
dầu. 

 
 

(210) 4-2012-20182 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 20.7.1; 3.7.17; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế - sản 
xuất - dịch vụ - thương mại 
Bút Vàng   (VN) 
208 Mỹ Hào, đường Hà Huy Tập, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, giảng dạy gồm các sản phẩm sau; bút sáp 
dầu. 

 
 

(210) 4-2012-20183 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 22.3.1; A22.3.5 
(591) Vàng, cam đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Cao Hoàng  (VN) 
Tổ 18 An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 41: Ka ra ô kê. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn  
 
 

(210) 4-2012-20184 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Dược 5 (FIDOPHARM)  (VN) 
558 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-20185 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Dược 5 (FIDOPHARM)   (VN)
558 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-20186 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đông Dược 5 (FIDOPHARM)   (VN)
558 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-20187 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Hoàng Gia   (VN) 
75B Đường Nước Phần Lan, Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 
 

(210) 4-2012-20188 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; 3.1.14; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân Thịnh 
Niêu  (VN) 
Số 260 đường 30/04, P. Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình.  
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(210) 4-2012-20189 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 25.3.1 
(591) Cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đa Niềm Tin  (VN) 
45 Lê Anh Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ đêm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu (bar); quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn 
uống.  

 
 

(210) 4-2012-20190 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Trắng, đen, vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH IFOCUS MEDIA  
(VN) 
Số 135/30 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim không bao gồm phim quảng cáo; sản xuất chương trình 
biểu diễn; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; đào tạo [nghề]. 

 
 

(210) 4-2012-20191 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng mới Tenzi  (VN) 
2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: bê tông; xi măng; vật liệu xây dựng 

gốc xi măng: keo dán gạch; keo chít mạch; vữa khô; vữa chống thấm; vữa chống nhiệt; 
vữa chịu a xít, vữa chịu môi trường đặc biệt; thạch cao; vật liệu xây dựng bằng thủy tinh: 
mosai thủy tinh; vôi; vật liệu xây dựng từ đát sét: mosai gốm; gốm xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-20192 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng mới Tenzi   (VN) 
2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: bê tông; xi măng; vật liệu xây dựng 
gốc xi măng: keo dán gạch; keo chít mạch; vữa khô; vữa chống thấm; vữa chống nhiệt; 
vữa chịu a xít; vữa chịu môi trường đặc biệt; thạch cao; vật liệu xây dựng bằng thủy tinh: 
mosai thủy tinh; vôi; vật liệu xây dựng từ đất sét: mosai gốm; gốm xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-20193 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cà phê Nguyên 
Chất  (VN) 
64H Chu Văn An, phường 26, Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà). 
 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện) trong phạm vi nhóm 
này (dịch vụ ăn uống). 

 
 

(210) 4-2012-20194 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.7.25; A25.7.8; 26.4.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh 

Dương   (VN) 
ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy như: ống xả khí thải (pô xe); giảm xóc (phuộc nhún); cần 

số, cần đạp phanh (cần đạp thắng); càng giữ bánh xe sau (bộ gắp sau); moay-ơ (đùm xe); 
vành thép (niền xe). 

 

(210) 4-2012-20195 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) NEC PERSONAL COMPUTERS, LTD.  

(JP) 
11-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  
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(210) 4-2012-20196 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.8; 5.7.3; 5.13.4; 1.17.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất 
thương mại Thịnh Ngọ  (VN) 
Đường 80, Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: tấm tôn 3 lớp dùng để lợp nhà. 
 
 

(210) 4-2012-20197 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Đặng Văn Rưỡng   (VN) 
Thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-20198 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 20.7.1; 10.3.7; 26.5.1; 26.11.3; 24.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần xây lắp 

công nghiệp Nam Hải ICT  (VN) 
Số 16, ngõ 4/1, đường Nông Lâm, xã Đông
Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng 
(COMMUNITY LAW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cửa nhôm, cửa quấn bằng kim loại, cửa nhựa, cửa sổ bằng 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-20199 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.1; 3.1.15 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Sư Tử Vàng  
(VN) 
Số 81 Trần Mai Ninh, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng may mặc, quần áo, vải, giày dép, máy móc, thiết bị, phụ tùng 
máy dệt, may, da giày, máy móc thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, phụ liệu may mặc và 
giày dép, trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, 
văn phòng phẩm, nước hoa, hàng may sẵn; quảng cáo.  
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Nhóm 40: May trang phục. 
 
 

(210) 4-2012-20200 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 8.7.11 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy ấp trứng Sự 
Sống  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà PVFCCo Tower, 43 Mạc 
Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy ấp trứng và linh kiện chế tạo máy ấp trứng: đồng hồ điều khiển 

nhiệt và ẩm, khay trứng, quạt, đèn nhiệt.  
 
 

(210) 4-2012-20202 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Dũng 
Đông  (VN) 
Lô N10-2, cụm sản xuất làng nghề tập 
trung xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ tơ, chỉ may polyester, chỉ thêu các màu.  
 
 

(210) 4-2012-20203 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Dũng 
Đông   (VN) 
Lô N10-2, cụm sản xuất làng nghề tập 
trung xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ tơ, chỉ may polyester, chỉ thêu các màu.  
 
 

(210) 4-2012-20204 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Dũng 
Đông   (VN) 
Lô N10-2, cụm sản xuất làng nghề tập 
trung xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ tơ, chỉ may polyester, chỉ thêu các màu.  
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(210) 4-2012-20206 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) PUNING JIABAO DAILY 

CHEMICALS CO.,LTD   (CN) 
Liusha Zhonghe Development Zone, 
Puning City, Guangdong Province, 
People's Republic of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 

da; nước hoa; phấn trang điểm. 
 
 

(210) 4-2012-20207 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; 25.1.25; 26.1.5; 3.11.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hàn Hà  (VN) 
Lô 1C trung tâm dịch vụ thương mại Mỹ 
Đình, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm để làm đồ uống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán cà phê, giải khát. 

 
 

(210) 4-2012-20208 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1; 10.5.25; 10.3.7 
(591) Kem, vàng, trắng, tím hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Báo Văn Nghệ (Tên viết 
tắt: A&C Media., JSC)  (VN) 
17 Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi trang điểm, kết hợp biểu diễn nghệ thuật.  
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(210) 4-2012-20209 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; 26.3.4; 15.7.1; 5.7.3; A1.1.10; 
24.1.1; 24.11.18 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh lam, 
vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Xuân Đại Thắng  (VN) 
Số 1622, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 
sát trộm và báo hiệu an ninh.  

 
 

(210) 4-2012-20210 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.1; 24.11.18; 3.7.16; 3.7.1; 1.3.1; 
5.7.3; A1.1.10 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Hoàng Vương Gia  (VN) 
156/2 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân;  người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; 
giám sát thiết bị báo trộm và báo hiệu an ninh.  

 
 

(210) 4-2012-20211 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Dương Thành Điều  (VN) 
Thôn 3, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh 
Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 07: Máy tuốt quả tiêu. 
 
 

(210) 4-2012-20212 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; A24.15.7 
(591) Xanh, đen, tím 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ 
Trần Tuấn Kiệt   (VN) 
06/1 khu phố 1A, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sắt. 
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(210) 4-2012-20213 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, xanh da trời (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Novatus (VN)
Số 13, ngách 56/5, phố Thạch Cầu, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị văn 
phòng; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông. 

 
 

(210) 4-2012-20214 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 6.1.2; 26.3.23 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Mai 
Chương  (VN) 
270 Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa sổ và cửa đi (cửa nhựa lõi thép gia cường). 
 
 

(210) 4-2012-20215 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GUANGDONG SOFO ELECTRONICS 
INDUSTRIAL CO.,LTD  (CN) 
No.8 Commerce Trade Road, Xinhua Town,
Huadu District, Guangzhou City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; găng tay 
dùng để xoa bóp; gối hơi dùng cho mục đích y tế; đệm lót hơi dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-20216 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Đại Việt 
Hương  (VN) 
111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy trắng nhà vệ sinh; dầu gội đầu; nước rửa chén; nước hoa; 
sữa rửa mặt; bột giặt; nước giặt quần áo. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh, thực phẩm, đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-20217 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần địa ốc Kỷ 
Nguyên  (VN) 
192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại/siêu thị (mua bán lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, 
nước giải khát, rượu, bia, quần áo, hàng điện tử (điện thoại, máy tính, tivi, đài, âmply, loa, 
đĩa), hàng điện lạnh (tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ), điện gia dụng (bình đun nước uống 
nóng lạnh, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy pha cà phê, bàn là, quạt); quảng cáo 
thương mại; quảng cáo bất động sản; tiếp thị sản phẩm. 

 

Nhóm 36: Cho thuê nhà; cho thuê văn phòng; kinh doanh nhà ở; tư vấn đầu tư bất động 
sản; đầu tư tài chính; môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; xây dựng cầu đường; sửa chữa 
nhà xưởng; san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện, nước. 

 
 

(210) 4-2012-20218 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.2 
(591) Trắng, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và xây dựng Công Khôi  (VN)
85 đường số 12, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; căng tin; quầy phục vụ ăn uống lưu động; cung 
cấp thức ăn từ nhà hàng. 

 
 

(210) 4-2012-20219 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.2 
(591) Trắng, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và xây dựng Công Khôi  (VN)
85 đường số 12, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; căng tin; quầy phục vụ ăn uống lưu động; cung 
cấp thức ăn từ nhà hàng. 

 
 

(210) 4-2012-20220 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DETAPHAM  (VN) 
40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20221 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DETAPHAM   (VN) 
40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-20222 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.7; 26.1.2; A11.3.9 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; tương ớt; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-20223 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; tương ớt; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-20224 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.1; 5.3.7; 1.3.1 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại - sản xuất ánh Sáng   (VN) 
12 đường 3A khu dân cư An Lạc, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Tăng phô đèn huỳnh quang (bộ chỉnh lưu điện); tăng phô đèn led (bộ chỉnh lưu 
điện). 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn halogen, đèn led, bóng đèn led.  
 
 

(210) 4-2012-20225 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại - sản xuất ánh Sáng    (VN) 
12 đường 3A khu dân cư An Lạc, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Tăng phô dùng cho tất cả các loại đèn (bộ chỉnh lưu điện), công tắc điện, dây 
điện, cầu dao điện, ổ cắm điện. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn halogen, đèn led, bóng đèn led, đèn trang trí, tắc-te 
(con chuột dùng cho đèn). 

 
 

(210) 4-2012-20226 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại - sản xuất ánh Sáng   (VN) 
12 đường 3A khu dân cư An Lạc, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Tăng phô dùng cho tất cả các loại đèn (bộ chỉnh lưu điện).  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn halogen, đèn led, bóng đèn led.  
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(210) 4-2012-20227 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng đậm, xanh lá 

mạ, vàng chanh 
(731) Hợp tác xã chè an toàn 

Nguyên Việt   (VN) 
Xóm Cà Phê 1, xã Minh Lập, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chè (trà), cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-20228 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.3; 26.1.2; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ đầu tư 
và xúc tiến thương mại Hưng 
Thịnh Việt Nam   (VN) 
P304, N4, TT Văn phòng Chính phủ, 34 
Vạn Bảo, Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Axit. 
 
 

(210) 4-2012-20229 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Công nghệ cao Môi trường (VN)
Số 10B2, khu Thủ Lệ 1, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ, thông tin tư vấn công nghệ kỹ thuật cao thuộc các lĩnh vực.  
 
 

(210) 4-2012-20231 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm 
Lâm Đồng   (VN) 
272B Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Lâm 
Đồng  

 

(511)   Nhóm 33: Các sản phẩm đồ uống có cồn: rượu vang, rượu cao độ, rượu mùi, rượu hoa quả.  
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(210) 4-2012-20232 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hoá - dược 

phẩm Mekophar  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-20233 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần hoá - dược 
phẩm Mekophar    (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-20234 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoá - Dược 
Phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-20235 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoá - Dược 
Phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-20236 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoá - Dược 
Phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-20237 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoá - Dược 
Phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-20238 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SHENZHEN SUNI TECHNOLOGY 
CO., LTD.   (CN) 
501 Fifth Floor, Building 1, Nanchang 
First Industrial Zone, Nanchang 
Community, Xixiang Town, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; máy tính xách tay; điện thoại di động; thiết bị 
truyền phát âm thanh; vỏ hộp loa; tai nghe; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị sạc cho pin điện; 
chuột máy tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; ắc quy điện.  

 
 

(210) 4-2012-20239 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.13.4; 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6; 11.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Top Ten   (VN) 
02 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  
 
 

(210) 4-2012-20240 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Top Ten   (VN) 
02 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  
 
 

(210) 4-2012-20241 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 26.4.4 
(591) Đỏ, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hữu Thanh  (VN) 
20 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận tải bằng ô tô; vận chuyển đồ đạc; vận tải; dịch 
vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ đặt chỗ cho buổi biểu diễn; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí 
hoặc biểu diễn]; dịch vụ vũ trường; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; thông tin giải trí; trình diễn 
các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ sáng tác nhạc; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban 
đêm; tổ chức các buổi khiêu vũ; tổ chức trình diễn; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); 
dàn dựng chương trình biểu diễn; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ Karaoke.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng.  
 
 

(210) 4-2012-20242 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LES AMIS PTE LTD   (SG) 
1 Scotts, Road # 02-14/16, Shaw Centre, 
Singapore 228208  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp dịch vụ 
nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, thức ăn và đồ uống mang đi; dịch vụ 
khách sạn (cung cấp thức ăn, đồ uống và chỗ ở tạm thời); đặt chỗ bữa ăn; phục vụ đồ ăn, 
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thức uống tiếp đãi khách cho tiệc cưới; cung cấp đồ ăn cho các câu lạc bộ xã hội (cung 
cấp thức ăn); cung cấp dịch vụ cốctai tại phòng chờ; quán rượu (quán bar) phục vụ thức ăn 
và đồ uống; quán rượu (quán bar) phục vụ cà phê; quán rượu (quán bar) phục vụ đồ ăn 
nhẹ; quán rượu (quán bar) phục vụ rượu; quán rượu nhỏ; cung cấp các điều kiện ăn ở cho 
khách hàng (về bản chất là cung cấp chỗ ở tạm thời, thức ăn và đồ uống) cho các hội nghị, 
tiệc đãi khách, các buổi họp mặt xã hội quan trọng, các sự kiện gậy quỹ, và các sự kiện 
đặc biệt; dịch vụ cho thuê phòng họp, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ đạc bằng thủy 
tinh cho các cuộc họp, hội nghị, các cuộc thảo luận, triển lãm; cung cấp thông tin về dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống và chỗ ở tạm thời thông qua tất cả các phương tiện truyền 
thông, bao gồm cả trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng thông tin toàn cầu; 
cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và tham vấn về tất cả các dịch vụ nêu trên.  

 
 

(210) 4-2012-20243 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.1; A2.1.18; 26.1.1 
(731) LES AMIS PTE LTD  (SG) 

1 Scotts Road, # 02-14/16, Shaw Centre, 
Singapore 228208 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, thức ăn và đồ uống mang đi; dịch vụ 
khách sạn (cung cấp thức ăn, đồ uống và chỗ ở tạm thời); đặt chỗ bữa ăn; phục vụ đồ ăn, 
thức uống tiếp đãi khách cho tiệc cưới; cung cấp đồ ăn cho các câu lạc bộ xã hội (cung 
cấp thức ăn); cung cấp dịch vụ cốc tai tại phòng chờ; quán rượu (quán bar) phục vụ thức 
ăn và đồ uống; quán rượu (quán bar) phục vụ cà phê; quán rượu (quán bar) phục vụ đồ ăn 
nhẹ; quán rượu (quán bar) phục vụ rượu; quán rượu nhỏ; cung cấp các điều kiện ăn ở cho 
khách hàng (về bản chất là cung cấp chỗ ở tạm thời, thức ăn và đồ uống) cho các hội nghị, 
tiệc đãi khách, các buổi họp mặt xã hội quan trọng, các sự kiện gây quỹ, và các sự kiện 
đặc biệt; dịch vụ cho thuê phòng họp, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ đạc bằng thủy 
tinh cho các cuộc họp, hội nghị, các cuộc thảo luận, triển lãm; cung cấp thông tin về dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống và chỗ ở tạm thời thông qua tất cả các phương tiện truyền 
thông, bao gồm cả trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng thông tin toàn cầu; 
cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và tham vấn về tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 
 

(210) 4-2012-20244 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; 1.15.24; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá mạ, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần than Tây 

Nam Đá Mài - Vinacomin   (VN) 
Phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán than non, than cứng; mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng khai 
khoáng và xây dựng; mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí.  
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(210) 4-2012-20245 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; A26.11.12; 1.15.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần than Tây 

Nam Đá Mài - Vinacomin    (VN) 
Phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Khai thác than.  
 
 

(210) 4-2012-20246 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; 3.9.16; 3.4.18; 7.1.24;  
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, nâu 
(731) Nguyễn Văn Giáo  (VN) 

Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thị 
xã Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho thủy sản. 
 
 

(210) 4-2012-20247 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Văn Giáo   (VN) 
Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thị 
xã Châu Đốc, tỉnh An Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản.  
 

(210) 4-2012-20248 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.21; 1.15.15; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh da trời, ghi 
(731) Huỳnh Thái Điền  (VN) 

Số 580 D/29, khóm Bình Thới 2, phường 
Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2012-20249 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.5; 15.7.1; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Năm 

Nhã  (VN) 
ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay lúa. 
 
 

(210) 4-2012-20250 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Lâm 
Đồng Ladophar    (VN) 
6A Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20251 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Lâm 
Đồng Ladophar   (VN) 
6A Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20252 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Lê Quang Hóa  (VN) 

314 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền các loại.  
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(210) 4-2012-20253 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Lê Quang Hoá  (VN) 

314 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền các loại.  
 
 

(210) 4-2012-20254 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Lê Quang Hoá  (VN) 

314 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền các loại.  
 
 

(210) 4-2012-20255 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 2.3.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen, trắng 
(731) Lê Quang Hóa   (VN) 

314 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền các loại.  
 
 

(210) 4-2012-20256 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 2.3.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen 
(731) Lê Quang Hoá   (VN) 

314 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền các loại.  
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(210) 4-2012-20257 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1; 25.1.9 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen 
(731) Lê Quang Hoá   (VN) 

314 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền các loại.  

 
 

(210) 4-2012-20258 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 15.7.1; A5.3.15; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
phát triển nông thôn Phú Thọ  
(VN) 
Khu 3, cầu Hai, xã Chân Mộng, huyện 
Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 04: Viên đốt (nhiên liệu)  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-20259 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.17.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh đậm, xanh nhạt 
(731) Công ty TNHH trang trí nội 

thất Tân Tiến  (VN) 
41/1 đường Sông Lu, ấp 1A, xã Hòa Phú, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Nệm; gối; đồ dùng trang trí nội thất như: tủ, bàn, ghế, giường.  
 

Nhóm 24: Chăn (mÒn).  
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(210) 4-2012-20260 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20261 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam    (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20262 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dược 
phẩm Thành Nam   (VN) 
3A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20263 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-20264 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20266 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20267 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc, ca cao, bánh, kẹo, gạo, cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-20268 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1142 

(210) 4-2012-20269 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc, ca cao, bánh, kẹo, gạo, cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-20270 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A26.3.5 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần doanh 

nghiệp Việt Nam  (VN) 
948/3E quốc lộ 1A, khu phố 3, phường 
An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm (nhằm mục đích thương mại 

và quảng cáo); xúc tiến thương mại; môi giới thương mại. 
 
 

(210) 4-2012-20271 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.14; 2.9.18 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Mã Thanh Danh  (VN) 

138/25 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch 

vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2012-20272 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.1.2 
(591) Xanh lá cây 
(731) CJ FOODVILLE CORP.  (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Căng tin; dịch vụ phòng trà; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn 

uống tự chọn [tiệc đứng]; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống liên hoàn; dịch vụ bày trí đồ ăn [do nhà hàng thực hiện]; đại lý cung cấp thức ăn 
đã nấu chín theo yêu cầu của người khác; cửa hàng bánh mỳ, bánh ngọt [dịch vụ nhà hàng 
ăn uống]; quán rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng ăn uống theo phong cách Hàn quốc; dịch vụ 
cung cấp suất ăn trên các chuyến bay [do nhà hàng thực hiện].  

 
 

(210) 4-2012-20273 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.19 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Bảo Ngọc   (VN) 
125 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ  chăm sóc sức khỏe (SPA); dịch vụ tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2012-20274 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ An Vượng  
(VN) 
61/18A đường 12, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 21: Que nhựa để gắn vào kẹo mút (không có kẹo gắn kèm); đũa tre; que làm bằng 

tre dùng để xiên thịt nướng; tăm tre; que nhựa có gắn bông ở hai đầu dùng để vệ sinh tai 
(tăm bông); ống hút dùng để uống. 

 
Nhóm 22: Sợi dây không bằng kim loại để buộc hoặc đóng gói.  

 
Nhóm 23: Sợi bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm ống hút dùng để uống, que 
nhựa để gắn vào kẹo mút (không có kẹo gắn kèm), đũa tre, que làm bằng tre dùng để xiên 
thịt nướng, tăm tre, que nhựa có gắn bông ở hai đầu đùng để vệ sinh tai hoặc cho mục 
đích mỹ phẩm (tăm bông), sợi bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt, sợi dây không bằng 
kim loại để buộc hoặc đóng gói, ly nhựa, đĩa ăn một lần, hộp cơm, giấy vệ sinh, khăn ướt, 
cồn khô, nến, túi ni lông, dây buộc làm bằng ni lông.   

 
 

(210) 4-2012-20275 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO "ASTON PRODUKTY 
PITANIA I PISHCHEVYE 
INGREDIENTY", ALSO DOING 
BUSINESS AS JOINT STOCK 
COMPANY ASTON FOODS AND 
FOOD INGREDIENTS   (RU) 
1st Lugovaya Str., 3b, 344002 Rostov-
on-Don, Russian Federation  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu hoa hướng dương cho thực phẩm, dầu ăn được và mỡ ăn được.  
 
 

(210) 4-2012-20276 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồ Quang Tấn  (VN) 
69/10 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép nước mía.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy ép nước mía.  
 
 

(210) 4-2012-20277 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.9 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH LONG HUEI  (VN) 

Số 23 đường ĐT743, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ phòng chống tai nạn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ.  
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(210) 4-2012-20278 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển công viên phần 
mềm Quang Trung   (VN) 
Số 97-101 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Triển lãm thương mại; quảng cáo thương mại; hội chợ thương mại; mua bán 
máy móc ngành công nghệ thông tin; mua bán hàng điện tử và thiết bị điện (bao gồm; ti 
vi(máy truyền hình), radio (máy phát thanh), loa, ampli(âm li), micro(bộ khuếch đại âm 
thanh), đầu đĩa, đầu karaoke, máy nghe nhạc, linh kiện máy vi tính, máy in, máy fax, máy 
điều hoà không khí, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt điện, ổ cắm điện, công tắc điện, bàn là 
điện, đèn chiếu sáng, máy giặt, máy hút khói); mua bán nông sản thực phẩm; mua bán đồ 
uống; quản lý kinh doanh; cung cấp nhân sự trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. 

 
Nhóm 36: Cho thuê nhà ở; cho thuê văn phòng; cho thuê bất động sản; mua bán bất động 
sản. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống viễn thông, điện nước, điện lạnh, bảo vệ báo động và chống 
sét; tư vấn lắp đặt hệ thống viễn thông, điện nước, điện lạnh, bảo vệ báo động và chống 
sét. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truy nhập internet; dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải hành khách; mua bán điện và nước sinh hoạt. 
 

Nhóm 41: Đào tạo chuyên gia về công nghiệp phần mềm; khu vui chơi giải trí; dịch vụ 
thư viện. 

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-20279 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Trần Sư Tổ  (VN) 
681/23 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 24: Rèm cửa ra vào. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1146 

(210) 4-2012-20280 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 
thông Việt Nam  (VN) 
Tầng 16,17,18 tòa nhà VTC Online, 18 
Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực 
tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng internet.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tài chính; chuyển nhượng vốn; dịch vụ thanh toán; dịch vụ cung 
cấp thông tin giá cả thị trường chứng khoán; tất cả các dịch vụ này được cung cấp trực 
tuyến trên mạng internet thông qua website.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản trên 
mạng internet.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
 
 

(210) 4-2012-20281 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 
thông Việt Nam   (VN) 
Tầng 16, 17, 18 tòa nhà VTC Online, 18 
Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; xúc tiến thương mại; tổ chức kinh doanh, quản lý kinh 
doanh cho việc bán sản phẩm và dịch vụ đặt hàng qua mạng máy tính toàn cầu.  

 
 

(210) 4-2012-20282 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.3 
(591) Đen, vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Truyền 
thông Việt Nam   (VN) 
Tầng 16, 17, 18 tòa nhà VTC Online, 18 
Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ thanh toán qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
chuyển tiền bằng các phương tiện điện tử cho người khác; chuyển giao các thanh toán cho 
người khác qua mạng internet.  
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(210) 4-2012-20283 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A3.7.24; 3.7.6; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Việt   (VN) 
107/9 Miếu Bình Đông, khu phố 16, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20285 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-20286 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-20287 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y.  
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(210) 4-2012-20288 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 2.9.21 
(591) Xanh dương, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt  (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20289 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 2.3.1; 2.3.5 
(591) Xanh dương, xanh lá, vàng sẫm, tím, 

hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt   (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20290 (220) 11.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 2.3.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá đậm, xanh dương, đen, hồng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt   (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20291 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 7.11.10; A6.3.14 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH du thuyền Mê 

K«ng    (VN) 
658/1 đường Cách Mạng Tháng Tám,
phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Hãng du lịch; dịch vụ vận tải; tổ chức các chuyến tham quan du lịch; đặt chỗ 
cho việc đi lại cho thuê tàu thuyền; dịch vụ tổ chức tham quan cảnh đẹp bằng thuyền. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ ở 
nhà hàng cho khách du lịch.   

 
 

(210) 4-2012-20292 (220) 11.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH SEILAR Việt Nam  
(VN) 
214 CT3A X2 Bắc Linh Đàm, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: sen vòi, bồn tắm, bình nước nóng lạnh dùng trong nhà tắm 
bằng ga hoặc điện hoặc năng lượng mặt trời, vòi xịt; đồ điện tử gia dụng: quạt điện, lẩu 
nướng.  

 
 

(210) 4-2012-20294 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.8; A5.1.16; A5.3.15 
(591) xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV nông 
nghiệp Thiện Mỹ  (VN) 
32/58 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau quả tươi. 
 
 

(210) 4-2012-20295 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
NAKATA   (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-20296 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại thời 
trang Xuân Phú  (VN) 
160/3A Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-20297 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HETERO LABS LIMITED   (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20298 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.3.2 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lux Window  
(VN) 
Lô 25 khu B2-15 thuộc khu 4, khu đô thị 
mới Nam Cầu Tuyên Sơn, phường Khuê 
Mỹ, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống cửa nhựa, lưới thép, cửa gỗ, cửa nhôm, vách kính. 
 
 

(210) 4-2012-20299 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.11.5 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và phát triển thị trường 
Việt Nam  (VN) 
Số 82, ngõ 1, phố Gia Quất, tổ 1, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường.  
 
 

(210) 4-2012-20300 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Thị Mến  (VN) 
Lô 19, BT2, Nguyễn Đăng Đạo, khu đô 
thị Hòa Long - Kinh Bắc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi sen tắm, chậu rửa bát (gắn cố định) 
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(210) 4-2012-20301 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

đầu tư Nguyên Anh   (VN) 
P 1209, toà văn phòng The Garden, xã Mễ
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ ăn uống như nhà hàng, quán giải khát; căng tin; quán ăn 
tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-20302 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; A11.3.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

đầu tư Nguyên Anh  (VN) 
P1209, toà văn phòng The Garden, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ ăn uống như nhà hàng, quán giải khát, căng tin, quán ăn 
tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-20303 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.1; A5.5.20; 26.4.2 
(591) Trắng, nâu, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

đầu tư Nguyên Anh   (VN) 
P1209, toà văn phòng The Garden, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thàng phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ ăn uống như nhà hàng, quản giải khát, căng tin: quán ăn 
tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-20304 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lê Thị Kiều Chinh  (VN) 
301 Đường 3 Tháng 2, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bánh cuốn (dịch vụ nhà hàng ăn uống). 
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(210) 4-2012-20306 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) 1. Hộ kinh doanh ArtViet 
bridal  (VN) 
170C Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  
2. Phan Thị Quỳnh Hoa  (VN) 
188 Lê Văn Thịnh, phường Cát Lái, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: May thời trang , trang phục cưới, dạ hội. 
 
 

(210) 4-2012-20308 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xây lắp điện 
dịch vụ thương mại Bảo Vy (VN)
Số 7 đường Quân Sự, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến thế. 
 
 

(210) 4-2012-20309 (220) 12.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Nâu, trắng, xanh lá mạ, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Vinh  (VN) 
38 đường Lĩnh Nam, Mai Động, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, bánh gatô. 
 
 

(210) 4-2012-20310 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  
(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-20311 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  
(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-20312 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.4 
(591) Đen, trắng, nâu cà phê, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lưu Hoàng Gia  
(VN) 
Lầu 4.07 lô C Investco - số 29 đường 783 
Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, chè (trà), đồ uống trên cơ sở chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, chè (trà), đồ uống trên cơ sở chè 
(trà).  

 
 

(210) 4-2012-20313 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Đen trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
CHIDU  (VN) 
Số 14 ngõ 73 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa chua, pho mát, bơ, sữa non.  
 

Nhóm 30: Tinh bột dùng cho thực phẩm, bánh kẹo, cà phê, chè (trà), ca cao, đường 
(không dùng cho mục đích y tế), gạo, bột sắn, bột cọ, bánh mỳ, kem, mật ong, men, bột 
nở, muối, tương hạt cải, dấm, nước xốt, gia vị.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), các loại nước giải khát đồ uốngkhông cồn: nước quả, 
nước ép trái cây, nước uống có gaz. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống. 
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(210) 4-2012-20314 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.18; 8.1.18; 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xám, vàng chanh, hông dâu, nâu nhạt 

kem vani, nâu sô-cô-la 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Lê Việt  (VN) 
Số 3/6 Trần Quang Khải, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-20315 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco  (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20316 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20317 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-20318 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20319 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Tím, vàng 
(731) Đào Đăng Hiền Thảo  (VN) 

K15/09 Cao Thắng, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da.  

 
 

(210) 4-2012-20320 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Trần Thế   (VN) 
D5 khu phố 13, phường Phú Thuỷ, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng. 
 

Nhóm 35: Mua bán ga, mua bán bếp ga. 
 
 

(210) 4-2012-20322 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 
Biên Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan. 
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(210) 4-2012-20323 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Thông  (VN) 
Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Băng keo dán cá nhân để băng vết thương.  
 
 

(210) 4-2012-20325 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.16; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Hải Châu  
(VN) 
Số 50 Nguyễn Khoái, phường Mỹ Hải, 
thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản.  
 
 

(210) 4-2012-20326 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Hải Châu  
(VN) 
Số 50 Nguyễn Khoái, phường Mỹ Hải, 
thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; đồ uống không cồn.  
 
 

(210) 4-2012-20327 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh nước biển (540) 

 

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77, đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị. 
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(210) 4-2012-20328 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh nước biển (540) 

  

(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 
77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đường, bột sắn, muối, gia vị. 

 
 

(210) 4-2012-20329 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Gió Tây  (VN) 
N35-N36, đường D2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Vali, cặp, túi, ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-20330 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.21 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Gió Tây  (VN) 
N35-N36, đường D2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Vali, cặp, túi, ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-20331 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Gió Tây  (VN) 
N35-N36, đường D2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Vali, cặp, túi, ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
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(210) 4-2012-20332 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) FADE SWITCHES CO.,LTD.   (CN) 
After the 5th Rd, Wei-6 Road, Hardware 
Machinery Industrial Park, Tongqin, 
Wuyi, Jinhua City, Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; máy biến áp [điện]; tủ phân phối [điện] ; cầu dao điện; phích 

cắm, ổ cắm và các thiết bị tiếp xúc khác [thiết bị đấu nối điện]; rơle điện; bộ chuyển mạch 
định thời gian tự động; vỏ bọc mặt ngoài cho ổ cắm điện; thiếp bị cấp điện áp ổn định; 
thiết bị cấp điện áp thấp. 

 
 

(210) 4-2012-20333 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) CIMB GROUP SDN BHD   (MY) 
5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malasia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ giao dịch tài chính, dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ 

bất động sản, dịch vụ tài chính cho vay có thế chấp bằng bất động sản, dịch vụ ngân hàng 
(bao gồm ngân hàng tại nhà), dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ tài chính được cung 
cấp thông qua internet, dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị liên quan đến tiền thưởng và 
các chương trình khách hàng thân thiết, dịch vụ cung cấp thông tin tài chính. 

 
 

(210) 4-2012-20334 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A16.1.11 
(731) CIMB GROUP SDN BHD  (MY) 

5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ giao dịch tiền tệ; dịch vụ 

bất động sản, dịch vụ tài chính cho vay có thế chấp bằng bất động sản, dịch vụ ngân hàng 
(bao gồm ngân hàng tại nhà), dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ tài chính được cung 
cấp thông qua internet, dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị liên quan đến tiền thưởng và 
các chương trình khách hàng thân thiết, dịch vụ cung cấp thông tin tài chính. 
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(210) 4-2012-20335 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20336 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20337 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20338 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trương y tế.  
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(210) 4-2012-20339 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20340 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
 
 

(210) 4-2012-20341 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.6; 8.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh sẫm, xanh lá cây, 

xanh nhạt, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
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(210) 4-2012-20342 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20343 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20344 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quế Chi  (VN) 
Số nhà 14, tổ 12A, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20345 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
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(210) 4-2012-20347 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Top Ten   (VN) 
02 Giải Phóng, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  
 
 

(210) 4-2012-20348 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO.,LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)    (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-20349 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO.,LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)    (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-20350 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
DISTRIBUTION CO.,LTD. (DBA 
AMPHARCO USA)  (US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-20351 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION 
CO.,LTD. (DBA AMPHARCO USA)  
(US) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City 
of Industry, CA 91746, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-20352 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH T.H.T  (VN) 
Số 15 Thiện ý, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-20353 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 
An   (VN) 
36 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20354 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 
An  (VN) 
36 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-20355 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 
An  (VN) 
36 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2012-20356 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Thái 
An   (VN) 
36 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20357 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) PAVEEMOL CO.,LTD.   (TH) 

33/22-31 Soi Putpoo 
(Prachasongkhrow8), Prachasongkhrow 
Rd., Dindang, Bangkok 10400 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng chống nứt gót chân; chế phẩm khử mùi cho chân; kem dưỡng da 

tay. 
 
 

(210) 4-2012-20358 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.1; 26.4.2 
(591) Nâu, xanh 

(540) 

  

(731) Trần Thị Mến  (VN) 
Thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh, 
tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 
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(210) 4-2012-20359 (220) 12.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Nâu, xanh 

(540) 

  

(731) Trần Thị Mến  (VN) 
Thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh, 
tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-20360 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.16; 3.7.11; 26.2.7 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH vận tải thương 

mại Giáp & Diệp  (VN) 
Số 426, đường Lý Thường Kiệt, khóm 2, 
phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải bằng tắc xi; dịch vụ 
vận chuyển bằng xe buýt; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-20361 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Hasan-Dermapharm  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20362 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Hasan-Dermapharm  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-20366 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh nước biển, da cam, xanh lá cây, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần bán lẻ kỹ 

thuật số FPT   (VN) 
261-263 Khánh Hội, phường 05, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại, điện thoại di động; máy tính, máy tính xách tay; thiết bị ngoại vi 

của máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ điện thoại, máy tính, các linh kiện cho điện thoại và máy 
tính.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiế bị văn 
phòng; lắp dặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông.  

 
 

(210) 4-2012-20367 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21 
(591) Xanh lá cây, xám 
(731) Đào Thị Minh Tưởng   (VN) 

07 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do nhà hàng phục vụ). 

 
 

(210) 4-2012-20369 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) UNIQUE TRADING (THAILAND) 

CO.,LTD   (TH) 
16,18 Chaloem Phrakiat Rama 9 Soi 12, 
Chaloem Phrakiat Rd., Nongbon, Praves, 
Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép. 
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(210) 4-2012-20371 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh cửu long, trắng, đen 
(731) Công ty NTHH một thành viên 

cơ khí Cao Phương Linh   (VN) 
Số 10 ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gò, hàn, tiện. 
 
 

(210) 4-2012-20372 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH New Line Foods  

(VN) 
58 Đặng Chất, phường 3, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; trà; cà phê; ca cao; kem.  
 
 

(210) 4-2012-20373 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Nâu, trắng 
(731) Vũ Hồng Anh  (VN) 

Số 75-A1 TTGD - ngõ 106, đường 
Hoàng Quốc Việt, xã Cổ Nhuế, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa nhôm; vách nhôm dùng trong xây dựng; bản lề 

thủy lực làm bằng kim loại dùng cho cửa; kẹp kính làm bằng kim loại dùng để giữ cho 
bốn góc cửa cửa kính không bị vỡ; khóa cửa và tay nắm của cửa kính làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Động cơ điện dùng cho cửa cuốn, cửa cổng, cửa gara, mái hiên di động, cửa sổ.  

 
Nhóm 19: Cửa không làm băng kim loại dùng trong xây dựng; cửa kính dùng cho xây 
dựng; cửa gỗ dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2012-20374 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 2012-061819 31.07.2012 JP 

(731) OJI PAPER CO.,LTD.  (JP) 
7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy dùng để bao gói; túi bằng chất dẻo, dùng để bao gói; màng bọc 

thực phẩm; dùng cho mục đích gia dụng; túi rác bằng giấy; túi rác băng chất dẻo; giấy; 
văn phòng phẩm; ấn phẩm.  

 
Nhóm 17: Vật liệu cách điện; sợi hóa học, không dùng trong ngành dệt; tấm lót bằng chất 
dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp; giấy cho tụ điện; sợi đã lưu hóa; chất dẻo bán thành 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-20375 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 25.7.25; A5.5.22 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da 

trời, xanh ngọc, đỏ, hồng, tím, da cam 
(731) Trịnh Hoàng Anh  (VN) 

22 Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua hoa quả; sữa chua mít - trân châu, thạch; sữa chua nếp mít - trân châu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa chua hoa quả; sữa chua mít - trân châu, thạch; sữa chua nếp mít - 
trân châu.  

 
 

(210) 4-2012-20377 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1; 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10 
(591) Hồng, xanh 
(731) Lê Thị Cẩm Loan  (VN) 

108 lô H, chung cư Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo.  
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(210) 4-2012-20378 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 17.1.1; A17.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Hùng 
Sơn  (VN) 
Số 24/8 đường Hoàng Hoa Thám, 
phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-20379 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A5.11.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Hùng 
Sơn (VN) 
Số 24/8 đường Hoàng Hoa Thám, 
phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-20380 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-20381 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-20382 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD  (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-20383 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược- vật tư 
y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-20384 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược- vật tư 
y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-20385 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược- vật tư 
y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-20386 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược- vật tư 

y tế Thái Bình   (VN) 
Số 64B Hai Bà Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-20387 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lê Tiến Tùng  (VN) 
Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-20388 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lê Tiến Tùng  (VN) 
Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-20390 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du 
lịch - Thương mại và Thời 
trang Yaly  (VN) 
358 Nguyễn Duy Hiệu, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép các loại.  
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(210) 4-2012-20391 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.1; 4.5.21 
(731) STRAUSS GROUP LTD.  (IL) 

49 Hasivim Street, Petach Tikva 49517, 
Israel  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng gia dụng, đồ dùng cho nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 

đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bao gồm cốc, ca, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, 
không nằm trong các nhóm khác. 

 
Nhóm 30: Thỏi sô-cô-la; viên sô-cô-la hình lập phương; viên sô-cô-la hình cầu; sô-cô-la 
dạng mỏng; sô-cô la dạng khúc; sô-cô-la dùng để phết lên bánh; bột sô-cô-la; kẹo hạt dẻ; 
hạnh nhân phủ sô-cô-la (bánh kẹo); quả hạch phủ sô-cô-la (bánh kẹo); hạt cà phê phủ sô-
cô-la; bánh quy. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán bar, nhà hàng tự phục vụ và quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-20392 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) STRAUSS GROUP LTD.   (IL) 
49 Hasivim Street, Petach Tikva 49517, 
Israel  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ dùng gia dụng, đồ dùng cho nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bao gồm cốc, ca, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, 
không nằm trong các nhóm khác.  

 
Nhóm 30: Thỏi sô-cô-la; viên sô-cô-la hình lập phương; viên sô-cô-la hình cầu; sô-cô-la 
dạng mỏng; sô-cô-la dạng khúc; sô-cô-la dùng để phết lên bánh; bột sô-cô-la; kẹo hạt dẻ; 
hạnh nhân phủ sô-cô-la (bánh kẹo); quả hạch phủ sô-cô-la (bánh kẹo); hạt cà phê phủ sô-
cô-la; bánh quy. 

 
Nhóm 43: Dịch vu nhà hàng ăn uống, quán bar, nhà hàng tự phục vụ và quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-20393 (220) 12.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh, xám 

(540) 

  
(731) Trần Văn Trọng  (VN) 

50 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1173 

(511)   Nhóm 25: Giầy và dép da.  
 

Nhóm 35: Mua bán giầy và dép da.  
 
 

(210) 4-2012-20394 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thức ăn cho trẻ em (dùng cho ngành y); thực phẩm 
dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20395 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú   (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thức ăn cho trẻ em (dùng cho ngành y); thực phẩm 
dinh dưỡng dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20396 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật An Giang  (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-20397 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.5.1 
(591) Vàng, xanh lục, đỏ, xanh lam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tài Tâm  (VN) 
Số 72 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; tư vấn nghiệp vụ thương mại; giới thiệu sản 
phẩm.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho cho thuê; cho thuê căn hộ; định giá bất động sản; đại lý 
bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho 
thuê văn phòng. 

 
Nhóm 37: Giam sát việc xây dựng công trình; Xây dựng; tư vấn xây dựng; khai thác mỏ.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; vận tải.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-20398 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch An 
Phú Sơn  (VN) 
Số 48 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 

hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-20399 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ô tô xe máy 
25-8  (VN) 
18 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, khung của xe đạp điện, yên của xe đạp điện.  

 
 

(210) 4-2012-20400 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Dũng  (VN) 
43/14/17 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su mềm, gioăng cao su làm kín, tấm, đĩa và thanh làm từ chất dẻo (bán 

thành phẩm); các ống mềm phi kim loại. 
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(210) 4-2012-20401 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 
Châu á Thái Bình Dương  (VN) 
Tầng 1, số 5, Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý giao nhận hàng hóa trong 
nước và quốc tế; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  

 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-20403 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Yến  (VN) 
Số 1, ngách 351/81, đường Lĩnh Nam, 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20404 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A18.4.2 
(591) Xanh đen, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại Hán 
Đạt   (VN) 
36 Quách Vũ, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp (dùng cho thợ mộc hoặc thợ đóng thùng). 
 
 

(210) 4-2012-20405 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Minh Tuyết  (VN) 
Số 02, Trần Phú, khóm 6, phường 6, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem.  
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(210) 4-2012-20406 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Quan Tú Lan  (VN) 
Số 40, đường Phai Vệ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu ngô (rượu làm từ gạo rượu làm từ ngô).  

 
 

(210) 4-2012-20408 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại sản xuất dịch vụ 
kỹ thuật Tân Phước Thịnh  (VN)
66A đường số 21, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí; gia công: tủ điện, máng cáp, ống thông gío.  

 
 

(210) 4-2012-20409 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 24.15.21; 24.15.2 
(591) Vàng, cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nghiên cứu và 
tư vấn Quốc Việt  (VN) 
5 Hai Bà Trưng, khu phố 1, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh; quảng cáo thương mại, 

nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; mua bán: thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào.  
 
 

(210) 4-2012-20410 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí An Thuận 
Phát  (VN) 
Xóm 6, xã Xuân Tiến, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 07: Dây chuyền máy chế biến nấm, máy chế biến thức ăn chăn nuôi; máy nông 

nghiệp, lâm nghiệp; máy làm đất, máy đập lúa; máy ép gạch không nung; máy đảo bê tông. 
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(210) 4-2012-20411 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  

(JP) 
300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref. 432-
8611, Japan 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Hệ thống truyền động dùng cho xe bốn bánh, cụ thể bộ vi sai, hệ thống nhiều 

khớp ly hợp, khớp ly hợp nhiều đĩa, hộp số đa cấp, tất cả hộp số dẫn động dùng cho xe 
bốn bánh (phương tiện giao thông trên bộ); ô tô và bộ phận và phụ kiện của chúng; xe 
máy và bộ phận và phụ kiện của chúng; các loại xe địa hình và bộ phận và phụ kiện của 
chúng. 

 
 

(210) 4-2012-20413 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.   (US) 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 
07962, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống điều khiển giám sát dùng trong sản xuất công nghiệp bao gồm máy vi 

tính, thiết bị chẩn đoán và thiết bị hiệu chỉnh điện tử, dây cáp và bộ cảm biến, và phần 
mềm dùng để sử dụng trong việc hiển thị, chẩn đoán, giới thiệu, phân tính, lưu trữ, điều 
khiển và dự đoán dữ liệu thời gian thực liên quan tới việc xử lý thiết bị và dụng cụ. 

 
 

(210) 4-2012-20414 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(731) MEIJI CO.,LTD.  (JP) 

2-10 Shinsuna, 1-Chome, Koto-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột dùng cho em bé và trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé và trẻ sơ sinh; tã 

lót [tã trẻ em].   
 

Nhóm 29: Sữa bột dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú; sữa bột dùng cho trê em; sữa 
bột (không dùng cho em bé).   
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(210) 4-2012-20415 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) RIVER STEEL KABUSHIKI KAISHA 

(RIVER STEEL CO.,LTD.)  (JP) 
1, Shinisogo-machi, Isogo-ku, 
Yokohama, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: ống thép. 

 

(210) 4-2012-20418 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc Tế GMP  
(VN) 
270 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ắc quy. 

 
 

(210) 4-2012-20419 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Quốc Tế GMP  
(VN) 
270 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bán lề sàn, tay đẩy thuỷ lực, phụ kiện kính. 

 
 

(210) 4-2012-20420 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
điện tử Vinacap   (VN) 
Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại thấy hình.  
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(210) 4-2012-20421 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
điện tử Vinacap   (VN) 
Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại thấy hình.  

 
 

(210) 4-2012-20422 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 26.4.3; A5.1.16 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nút Lý Minh  
(VN) 
Lô B4/II đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 26: Nút bấm; móc cài; ghim; kim (tất cả bằng kim loại, không phải kim loại quý và 

là phụ kiện của ngành may).  
 
 

(210) 4-2012-20423 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông Viễn 
Thịnh  (VN) 
C4/13 ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2012-20424 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông Viễn 
Thịnh  (VN) 
C4/13 ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2012-20425 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông Viễn 
Thịnh  (VN) 
C4/13 ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2012-20426 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH viễn thông Viễn 
Thịnh  (VN) 
C4/13 ấp 3 xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2012-20427 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại SHB 
LIGHTING  (VN) 
231 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máng đèn; đèn điện, bóng đèn, đèn chiếu sáng dùng cho gia đình và công trình.  

 
 

(210) 4-2012-20428 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.3.1 
(591) Nâu, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại cà phê 
Hương Dừa  (VN) 
23A Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2012-20429 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SHANGHAI FEIXUN 
COMMUNICATION CO.,LTD.   (CN) 
Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 
Guangfulin Road, Songjiang District, 
Shanghai, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; bàn phím máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể 
tải xuống được], chuột máy ví tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; xuất bản phẩm điện tử, có thể 
tải xuống; miếng đệm lót chuột máy vi tính; máy tính xách tay; dụng cụ hàng hải; bộ thiết 
bị điện thoại vô tuyến; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; thiết bị định vị toàn cầu; móc treo 
trang trí điện thoại di động; thiết bị giám sát, dùng điện; nhạc chuông có thể tải về được 
dùng cho điện thoại di động; tai nghe; thiết bị nghe nhạc cầm tay; tệp tin âm nhạc có thể 
tải về được; bộ biến đổi, điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối 
điện]; thiết bị sạc cho pin điện; pin điện; ắc quy điện; máy tính xách tay loại nhỏ gọn; 
tổng đài điện thoại; rađiô; thiết bị chống sét; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; pin 
ganvanic. 

 
 

(210) 4-2012-20430 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SHANGHAI FEIXUN 
COMMUNICATION CO., LTD.    (CN) 
Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 
Guangfulin Road, Songjiang District, 
Shanghai, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; trang trí quầy hàng; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng 
cho người khác; marketing. 

 
 

(210) 4-2012-20431 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ xuất nhập khẩu 
Tân Xuân  (VN) 
15/8G ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống 
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(210) 4-2012-20432 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
thiết bị y tế Âu Việt  (VN) 
16 đường 266, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 

dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20433 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mặt Trời Mới  (VN) 
6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20434 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mặt Trời Mới   (VN) 
6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-20435 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Mặt Trời Mới  (VN) 
6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-20436 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mặt Trời Mới  (VN) 
6C' Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20437 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mắt Việt Hàn  
(VN) 
Số 1 đường 37, phường 04, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch dùng cho kính áp tròng.  

 
 

(210) 4-2012-20439 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.21; A26.11.12; 26.1.2; 24.15.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển giáo dục COM PA  
(VN) 
15 Trần Doãn Khanh, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-20440 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mắt Việt Hàn  
(VN) 
Số 1 đường 37, phường 04, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch dùng cho kính áp tròng.  
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(210) 4-2012-20441 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

P.A.C.E   (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức và điều hành hội thảo; tổ chức và điều hành hội 
nghị; xuất bản sách và tài liệu phục vụ đào tạo; thông tin về giáo dục.   

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học vào cuộc sống.  
 
 

(210) 4-2012-20442 (220) 13.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 19.7.1; A19.7.16 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đoàn 
Đình Nuôi   (VN) 
Xóm Kim Mã, xã Trường Sơn, huyện 
Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu các loại.  
 
 

(210) 4-2012-20443 (220) 13.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 24.1.1 
(591) Đen, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Nam  (VN) 
ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa, huyện Thoại 
Sơn, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 
 

(210) 4-2012-20444 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Tím, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Châu Đức   (VN) 
977/7/2 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-20445 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.8; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Trúc  
(VN) 
1017/91 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giây dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-20447 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 10.3.7; 25.7.25; A5.11.13; 
A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DESTINATION 
ASIA Việt Nam  (VN) 
55 Trương Quốc Dung, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 
 
 

(210) 4-2012-20449 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên mỹ phẩm Gia 
Hân  (VN) 
77/10 đường TX21, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-20450 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên mỹ phẩm Gia 
Hân  (VN) 
77/10 đường TX21, khu phố 1, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20451 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Hữu Dũng   (VN)

290A, tổ 35, khu phố 9, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt bản lề bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại dùng 

cho đồ đạc.  
 

Nhóm 20: Bánh xe nhỏ của đồ dạc, không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-20455 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Phong 
Linh  (VN) 
Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-20456 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Phong 
Linh  (VN) 
Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20457 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20458 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Phương Lê  (VN) 
A37 lô 12 đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-20459 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  (TH)
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-20460 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu   (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-20461 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu  (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-20462 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu  (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-20463 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu   (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-20464 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu   (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20465 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu   (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20466 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tây Âu   (VN) 
284/12 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20467 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Hoàng 
Trâm   (VN) 
13 ngõ 8, phố Thanh Bình, Mộ Lao, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán ống nhựa cứng dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2012-20468 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SANTE (PTV.) LTD.   (PK) 
245/2-Z, Block 6, PECHS, Karachi 
75400, Pakistan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-20469 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SANTE (PTV.) LTD.   (PK) 
245/2-Z, Block 6, PECHS, Karachi 
75400, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20470 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SANTE (PTV.) LTD.   (PK) 
245/2-Z, Block 6, PECHS, Karachi 
75400, Pakistan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20471 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SANTE (PTV.) LTD.   (PK) 
245/2-Z, Block 6, PECHS, Karachi 
75400, Pakistan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-20472 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) S.J&G. FAZUL ELLAHIE (PVT) LTD.  
(PK) 
17 Maqbool Co-Operative Housing 
Society, Block 7&8, Lal Mohammad 
Choudhry Road, Karachi, Pakistan.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1191 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20473 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.11.5; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH nông sản Chấn 

Xương  (VN) 
Tổ 6 ấp Phước Hội, xã Phước Ninh, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) BELCOLAW INTELLECTUAL 
PROPERTY COMPANY LIMITED 
(BELCOLAW IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 

 

(210) 4-2012-20475 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.19; 10.5.25; 2.3.3 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 

Tuyết  (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) BELCOLAW INTELLECTUAL 
PROPERTY COMPANY LIMITED 
(BELCOLAW IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
 
 

(210) 4-2012-20476 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.3; 2.5.6 
(591) Hồng, vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 

Tuyết  (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) BELCOLAW INTELLECTUAL 
PROPERTY COMPANY LIMITED 
(BELCOLAW IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
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(210) 4-2012-20477 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.3; 10.5.25; 2.7.12 
(591) Xanh, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần Bông Bạch 

Tuyết  (VN) 
550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Belcolaw Intellectual Property Company 

Limited (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai. 
 
 

(210) 4-2012-20478 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) 3M COMPANY  (US) 
3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Tấm vật liệu phủ chất dính (dạng băng dính) dùng cho mục đích y tế và phẫu 
thuật và tấp vật liệu phủ chất dính (dạng băng dính) để băng phủ và đảm bảo vô trùng cho 
các phần của cơ thể có vết rạch phẫu thuật. 

 

Nhóm 10: Tấm khăn phủ dùng trong phẫu thuật.  
 
 

(210) 4-2012-20481 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GLOBELA PHARMA PVT.LTD.  (IN) 
Plot No.357, G.I.D.C, Sachin, Dist. 
Surat-394230, Gujarat State, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-20482 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GLOBELA PHARMA PVT.LTD.   (IN) 
Plot No.357, G.I.D.C, Sachin, Dist. 
Surat-394230, Gujarat State, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-20483 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
59/4 quốc lộ 80, thị xã Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-20484 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá Đồng Tháp   (VN) 
59/4 quốc lộ 80, thị xã Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-20487 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) PERNOD RICARD   (FR) 

12, place des Etats-Unis, 75016 Paris, 
France  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-20488 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh da trời, trắng 
(731) Hộ kinh doanh VLXD_TTNT 

Thanh Đa  (VN) 
155A đường 761, tổ 5, ấp 3, xã Phủ Lý, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội thất (giường, tủ, bàn ghế, kệ, thiết 
bị vệ sinh, bồn nước, gương soi, đá trang trí, gạch trang trí).  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ. 

 
 

(210) 4-2012-20490 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.7.20; A26.11.12; 25.1.25 
(731) SOKA GAKKAI   (JP) 

32, Shinamo-machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí; sách; đồ dùng giảng dạy và 
hướng dẫn (trừ thiêt bị giảng dạy và hướng dẫn); tràng hạt; văn phòng phẩm; dụng cụ để 
viết và vẽ, cụ thể là bút, bút chì, hộp màu vẽ, bút lông để vẽ, giá vẽ của họa sĩ, bút màu 
(sáp màu); giấy ghi nhớ; tập giấy ghi nhớ; sổ tay bỏ túi; tập an-bum; sách thông tin quảng 
cáo; cuốn sách mỏng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ giáo dục về tôn giáo; dàn xếp và tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo 
chuyên đề, phiên họp, hội nghị chuyên đề, cuộc thảo luận, cuộc thi đấu, khóa đào tạo từ 
xa; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các hoạt động 
giải trí hoặc trình diễn; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
dược); xuất bản sách hoặc văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo).  

 
Nhóm 45: Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các 
nhu cầu thiết yếu của cá nhân, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, các dịch vụ 
tôn giáo và truyền giáo, cụ thể là tổ chức các cuộc họp tôn giáo và các nghi lễ tôn giáo, 
cung cấp các dịch vụ tư vấn về các vấn đề tôn giáo, triết học, dân tộc và đạo đức, cung cấp 
các bài giảng về tôn giáo và cung cấp thông tin tôn giáo thông qua Internet. cung cấp các 
dịch vụ tang lễ và nghi lễ; cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực dân chủ và hòa bình thế 
giới, cụ thể là thu thập chữ ký cho các phong trào dân chủ và hòa bình thế giới; tổ chức 
các chiến dịch tăng cường dân chủ và hòa bình thế giới, cung cấp thông tin liên quan đến 
dân chủ và hòa bình thế giới thông qua phương tiện lnternet.  

 
 

(210) 4-2012-20491 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) OKAMOTO INDUSTRIES, INC.  (JP) 
27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo mặc đi mưa; áo mưa; quần áo không thấm nước; mũ và nón đội trời 

mưa; găng tay (trang phục); ủng đi mưa; bít tất ngắn và bít tất dài; giày và giày cao cổ. 
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(210) 4-2012-20492 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) OKAMOTO INDUSTRIES,INC.   (JP) 
27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo mặc đi mưa; áo mưa; quần áo không thấm nước; mũ và nón đội trời 

mưa; găng tay (trang phục); ủng đi mưa; bít tất ngắn và bít tất dài; giày và giày cao cổ. 
 
 

(210) 4-2012-20493 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) OKAMOTO INDUSTRIES,INC.   (JP) 
27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN    

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo mặc đi mưa; áo mưa; quần áo không thấm nước; mũ và nón đội trời 

mưa; găng tay (trang phục); ủng đi mưa; bít tất ngắn và bít tất dài; giày và giày cao cổ.  
 
 

(210) 4-2012-20494 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) OKAMOTO INDUSTRIES,INC.   (JP) 
27-12, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN    

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo mặc đi mưa; áo mưa; quần áo không thấm nước; mũ và nón đội trời 

mưa; găng tay (trang phục); ủng đi mưa; bít tất ngắn và bít tất dài; giày và giày cao cổ. 
 
 

(210) 4-2012-20495 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.12.1; 26.4.1; 1.15.9 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Tân Nghệ Nam  
(VN) 
Số 66A, khu 1, tỉnh lộ 830, ấp 3, xã An 
Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện, dây đồng bọc nhựa (dây điện).  
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(210) 4-2012-20496 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu, xanh xám, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Văn 

Hiền   (VN) 
207 Hoàng Văn Thụ, phường 3, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng dân dụng, thi công xây dựng các công trình giao thông.  
 
 

(210) 4-2012-20497 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.23; 21.1.17; A26.11.12; A25.7.7 
(591) Xanh, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Nam  (VN) 

387-388/5B, khu phố 5B, phường Tân 
Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen, 
bồn tắm, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh; máy điều hòa nhiệt độ; bình nóng lạnh; lò vi sóng; 
thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời để sưởi nóng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị vệ sinh, máy 
điều hòa nhiệt độ, máy đun nước, đèn chùm, thiết bị lọc nước, thiết bị phân phối nước, 
máy nước nóng lạnh, lò vi sóng, thiết bị hấp thu năng lượng mặt trời để sưởi nóng. 

 
 

(210) 4-2012-20498 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH quốc tế Gô Gô  

(VN) 
4H Phan Chu Trinh, phường Quang 
Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo trong nước và quốc tế; dịch vụ giảng dạy; thông tin 
về giáo dục; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ tư vấn du học.  
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(210) 4-2012-20499 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.9; 26.15.11; 26.15.9 
(731) GUANGXI LINGSHAN COUNTY 

YUFENG HEALTH FOOD CO.,LTD.  
(CN) 
Shili Industrial Zone, Lingcheng Town, 
Lingshan County, Guangxi Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thực phẩm chế biến từ cá; trái cây đóng hộp; trái cây được bảo quản; rau 

đã được bảo quản; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; dầu có thể ăn được; thạch cho thực 
phẩm; quả hạch đã chế biến; hạt đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2012-20500 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.9; 26.15.11; 26.15.9 
(731) GUANGXI LINGSHAN COUNTY 

YUFENG HEALTH FOOD CO.,LTD.  
(CN) 
Shili Industrial Zone, Lingcheng Town, 
Lingshan County, Guangxi Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; tinh bột cho thực phẩm; kẹo; nước mật cho thực 

phẩm; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; chế phẩm ngũ cốc; kem lạnh; đồ gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-20501 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.9; 26.15.11; 26.15.9 
(731) GUANGXI LINGSHAN COUNTY 

YUFENG HEALTH FOOD CO.,LTD.  
(CN) 
Shili Industrial Zone, Lingcheng Town, 
Lingshan County, Guangxi Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Yến mạch; hạt [ngũ cốc]; động vật sống; gia cầm sống; trái cây tươi; rau tươi; 

nấm cục tươi; sợi nấm để nhân giống; hạt giống thực vật; mạch nha dùng cho ngành bia 
và rượu. 
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(210) 4-2012-20502 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.9; 26.15.11; 26.15.9 
(731) GUANGXI LINGSHAN COUNTY 

YUFENG HEALTH FOOD CO.,LTD.  
(CN) 
Shili Industrial Zone, Lingcheng Town, 
Lingshan County, Guangxi Province, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống là chất lỏng giống nước 

còn lại sau khi làm đông sữa chua; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có côn; nước 
trái cây có ga; nước sinh tố; nước ép rau [đồ uống]; mật hoa quả, không có cồn; chế phẩm 
để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-20505 (220) 13.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.3.11; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ trực tuyến 
Homepay  (VN) 
70 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt 

hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; thăm dò dư luận; tổ chức, triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; marketing; dịch vụ mua sắm cho người khác. 

 
Nhóm 36: Bảo đảm tải chính; quyên góp quĩ từ thiện; tổ chức quyên góp từ thiện; quỹ đầu 
tư; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; ủy thác quản lý tài chính. 

 
 

(210) 4-2012-20507 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.1; 26.13.1; 2.5.1; A2.5.22 
(591) Trắng, xanh dương, hồng, vàng, nâu, đen

(540) 

  

(731) Võ Hoàng Huy  (VN) 
E1/2 cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-20508 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Hồ Ngọc Khánh Bình  (VN) 

70 đường số 2, khu Thành ủy, khu phố 4, 
phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh (ampli); loa thùng. 
 

Nhóm 35: Mua bán bộ khuếch đại âm thanh (ampli); mua bán loa thùng. 
 
 

(210) 4-2012-20509 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 15.7.1; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ cơ khí 
Hoàng Vinh  (VN) 
17/2 đường Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy in; máy ép để in; máy ép (máy dùng trong công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2012-20510 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn An 
Bình  (VN) 
29/10 đường Nghĩa Hòa, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt gió (điều hòa không khí); quạt dùng cho cá nhân (dùng điện). 

 
 

(210) 4-2012-20512 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư Hợp Phát  (VN) 
Số 5 ngách 362/95 đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm tóc; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; dầu gội đầu.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, chế phẩm làm tóc, trang thiết bị ngành 
tóc, trang thiết bị ngành làm đẹp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ 
chăm sóc da mặt, toàn thân; tư vấn chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2012-20513 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hiệp 
Đạt  (VN) 
49/4C Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột.  

 
 

(210) 4-2012-20514 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.5; 26.7.25; A24.3.7 
(591) Trắng, nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông AAA  (VN) 
116 B Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột.  

 
 

(210) 4-2012-20515 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.   (US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604, USA 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ chương trình khách hàng trung thành sử dụng thực phẩm và đồ uống 

nhằm mục đích khuyếch trương quảng cáo và tiếp thị. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2012-20516 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại vật liệu 
chịu lửa SAIGONDAY   (VN) 
40 đường ĐHT 09, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa khôngbằng kim loại (dùng cho xây dựng).  

 
 

(210) 4-2012-20517 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Cam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại vật liệu 
chịu lửa SAIGONDAY    (VN) 
40 đường ĐHT 09, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa (dùng cho xây dựng).  

 
 

(210) 4-2012-20518 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
tùng xe máy Đức Minh   (VN) 
130 Lê Gia Định, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, linh kiện của xe máy điện và xe đạp 

điện. 
 
 

(210) 4-2012-20519 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang Nguyên Sa  (VN) 
357 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép.  
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(210) 4-2012-20521 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PENTA LABS AUSTRALIA PTE.,LTD.  
(SG) 
60 Robinson Road, # 11-01 BEA 
Builing, Singapore 068 892 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2012-20522 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A17.1.2 
(731) Công ty TNHH TIME HOLDING  

(VN) 
Số nhà 29, ngách 612/1, ngõ 612 đường 
Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán chè (trà) các loại, đồ uống chiết xuất từ chè (trà), cà phê các 

loại, đồ uống chiết xuất từ cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; cung 
cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ). 

 
 

(210) 4-2012-20523 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng đất, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Silver Shores  (VN) 
Lô số 8, đường Trường Sa, phường Khuê 
Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn.  
 

Nhóm 39: Tổ chức đi chơi trên biển; tổ chức cuộc du lịch; đặt chổ cho vận chuyển hành 
khách; vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trò chơi đánh bạc; thông tin về giải trí; công viên vui chơi giải 
trí; tổ chức thi đấu thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
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(210) 4-2012-20524 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Hé kinh doanh TS»n Boi Léc  
(VN) 
Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 
Thuận 

 

(511)   Nhóm 40: Xay xát lúa. 
 
 

(210) 4-2012-20525 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngọai trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-20526 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (ngọai trừ sơn cách nhiệt; cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-20528 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu băng keo Nữ 
Hoàng   (VN) 
980/24 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính văn phòng phẩm (băng keo).  
 
 

(210) 4-2012-20529 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, xám, đen, trắng 
(731) I Lan Foods Industrial Co., Ltd   (TW) 

No. 19-13, Shin Cheng N. Road, Shin 
Cheng Li, Su-Aou, I Lan, Taiwan 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh gạo. 
 
 

(210) 4-2012-20530 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.1.10; 26.1.2; 5.7.1; A11.3.4 
(591) Nâu, đỏ, ghi xám, xanh dương, trắng, 

đen 
(731) Hộ kinh doanh Hồng Phước 

Hùng II   (VN) 
31/3 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu 
Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-20531 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A5.1.5; A11.3.7; 
A11.3.20; 5.9.19; A24.3.2 

(591) Vàng, nâu, đỏ, ghi xám, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Kiên Hoàng   (VN) 
ấp 1 xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất màu thực phẩm dùng cho nước tương và nước mắm.  

 
 

(210) 4-2012-20532 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 5.7.1; A11.3.4; A5.1.5; 
A24.3.2 

(591) Vàng, nâu, ghi, xám, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Kiên Hoàng   (VN) 
ấp 1, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất màu thực phẩm dùng cho cà phê và ca cao.  
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(210) 4-2012-20533 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Nâu ánh kim, trắng bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ B.Y.F.A.S  
(VN) 
Số 59 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục từ đồ dệt kim, đan móc (như quần áo, khăn quàng).  
 

Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn, quần áo.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may trang phục theo đơn đặt hàng.  
 
 

(210) 4-2012-20534 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 15.7.1; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

 

(731) Trường Đại học Công nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo kỹ sư, đào tạo cử nhân khối ngành kinh tế, giáo dục ngôn ngữ học 
(tiếng anh).  

 
 

(210) 4-2012-20535 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
47 Bành Văn Trân, phường 07, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy.  
 

(210) 4-2012-20536 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 25.1.25; 26.4.3; 25.1.9 
(591) Vàng đồng, nâu sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Thăng 
Long  (VN) 
178 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
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(210) 4-2012-20537 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 
dùng dùng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại. 

 
 

(210) 4-2012-20538 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 13.1.1 
(731) NAN KAI INDUSTRY CO.,LTD.  (TW) 

No. 278, Sec. 1, Tanxing Rd., Tanzi 
Dist., Taichung City 427, Taiwan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại; khoá trụ bằng kim loại; khoá xích; khoá bằng kim loại 
cho xe cộ; khoá số bằng kim loại; khoá tay lái ô tô bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-20539 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15
(591) Hồng, xanh, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 

Việt  (VN) 
107/9 Miếu Bình Đông, khu phố 16, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20540 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH may Hoàng 
Thanh  (VN) 
28 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo.  
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Nhóm 35: Mua bán: vải sợi, phụ liệu ngành may mặc.  
 

Nhóm 40: Gia công: hàng may mặc, túi xách (tất cả trong ngành may).  
 
 

(210) 4-2012-20541 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhà hàng 
Nam Yên Đại Cát  (VN) 
232/17 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (phục vụ ăn uống tại chỗ). 
 
 

(210) 4-2012-20542 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
quốc tế Vị Tâm  (VN) 
164/1 Nguyên Thị Định, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống, không cồn, nước khoáng.  
 
 

(210) 4-2012-20544 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm, xanh da trời
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển giáo dục Hoàng Việt  (VN)
252 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và sau 
đại học); giáo dục mầm non; đào tạo ngoại ngữ; đạo tạo nghề; đào tạo tin học; tư vấn giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-20545 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển giáo dục Hoàng Việt  (VN)
252 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và 
sau đại học); giáo dục mầm non; đào tạo ngoại ngữ; đạo tạo nghề; đào tạo tin học; tư vấn 
giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-20546 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; 24.17.3 
(731) Tằng Mỹ Anh  (VN) 

173/23/65 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2012-20547 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.7.22 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước chanh muối (đồ uống không cồn).  

 
 

(210) 4-2012-20549 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.7.6; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Việt Tân 
Tân   (VN) 
K5/630 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
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(210) 4-2012-20550 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Xanh 
(731) CHIU CHENG TSAI   (TW) 

No: 50-1 F9 Chong an Street San Chong 
District New Taipei City Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Hải sản chế biến sẵn.  
 
 

(210) 4-2012-20551 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Vinagreen  (VN) 
Số 295 Trần Phú, phường Ba Đình, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý bán vé máy bay. 
 
 

(210) 4-2012-20552 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nghĩa 
Nhàn  (VN) 
Số 192/17 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn), đồ trang sức có tráng men (đồ 

kim hoàn); đồ trang sức; đồ trang sức từ đá quý nhân tạo.  
 
 

(210) 4-2012-20553 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 7.1.24; A7.1.12; 26.15.15; 26.3.23
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học điện tử Nhân 
Long  (VN) 
Số 214 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, văn phòng phẩm, mua bán linh kiện máy vi tính như: con 
chuột, bàn phím máy vi tính, thiết bị bộ nhớ máy tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính; mua 
bán máy móc thiết bị điện tử dùng trong văn phòng như: máy in, máy fax, máy photo, 
máy scan. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-20554 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.10; 26.1.2 
(591) Xanh, hồng, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nha khoa Nhân 
Tâm  (VN) 
Số 803-805-807, đường 3-2, phường 7, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2012-20557 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Sinh 
học Dược NANOGEN  (VN) 
Lô I-5C, Khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-20558 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Sinh 
học Dược NANOGEN  (VN) 
Lô I-5C, khu công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người. 
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(210) 4-2012-20561 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xanh dương, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thép Việt Nga  
(VN) 
Lô B081-082 đường số 1, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm sắt, thép, gang, kim loại màu, hợp kim.  
 

Nhóm 35: Bán buôn các sản phẩm sắt, thép, gang, kim loại màu, hợp kim, quặng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-20564 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần bánh Givral  

(VN) 
Lô II- 1B Lê Trọng Tấn, khu công 
nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; trà (chè); 

đồ uống trên cơ sở trà (chè); đồ uống trên cơ sở sô cô la; kem lạnh; bánh ngọt; bánh kẹo; 
chế phẩm ngũ cốc (dùng làm đồ ăn cho người); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; căn tin; dịch vụ khách sạn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, 
đồ thủy tinh. 

 
 

(210) 4-2012-20565 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-20566 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20567 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược liệu Sơn Tùng   (VN) 
Số 4, Tô Hiệu, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20568 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
 
 

(210) 4-2012-20569 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
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(210) 4-2012-20570 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20571 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, Khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20572 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 

biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử; thạch cho thực 
phẩm; nước rau ép dùng để nấu nướng; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm 
được chế biến từ thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp 
xưởng; chế phẩm để nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; nước ép rau 
dùng để nấu ăn, rau đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng; mứt nhão, mứt ướt.  

 
Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt (gia vị); hương liệu (trừ tinh dầu); mù tạc; muối dùng để bảo quản thực 
phẩm; chất làm đặc dùng để nấu ăn; nấm men; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là 
thuốc; gia vị; đồ gia vị (tất cả thuộc nhóm này).  
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(210) 4-2012-20573 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động,
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 
biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử; thạch cho thực 
phẩm; nước rau ép dùng để nấu nướng; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm 
được chế biến từ thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp 
xưởng; chế phẩm để nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; nước ép rau 
dùng để nấu ăn, rau đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng; mứt nhão, mứt ướt.   

 

Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt (gia vị); hương liệu (trừ tinh dầu); mù tạc; muối dùng để bảo quản thực 
phẩm; chất làm đặc dùng để nấu ăn; nấm men; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là 
thuốc; gia vị; đồ gia vị (tất cả thuộc nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-20574 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động,
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 
biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử; thạch cho thực 
phẩm; nước rau ép dùng để nấu nướng; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm 
được chế biến từ thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp 
xưởng; chế phẩm để nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; nước ép rau 
dùng để nấu ăn, rau đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng; mứt nhão, mứt ướt.   

 

Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt (gia vị); hương liệu (trừ tinh dầu); mù tạc; muối dùng để bảo quản thực 
phẩm; chất làm đặc dùng để nấu ăn; nấm men; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là 
thuốc; gia vị; đồ gia vị (tất cả thuộc nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-20575 (220) 14.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Vũ Định Thi   (VN) 
16 ngõ 8 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo qua mạng internet; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; 
dịch vụ thúc đẩy bán hàng cho người khác; mua sắm thời trang và phụ kiện thông qua 
mạng internet.  
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  
 
 

(210) 4-2012-20581 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Mai 
Đình  (VN) 
281/27/18 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền dẫn dữ liệu (thiết bị điện tử); thiết bị chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện (thiết bị đơn nhất); máy thu phát tín hiệu 
vô tuyến; thiết bị viễn thông; phần mềm dùng với máy tính hoặc điện thoại; thiết bị ngoại 
vi dùng với máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-20582 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH UNITED 
INTERNATIONAL PHARMA   (VN) 
Số 16 VSIP II, đường số 7, khu công 
nghiệp Việt Nam- Singapore II, khu liên 
hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình 
Dương, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong điều trị tăng trưởng hoóc môn và tái tổ hợp gen; các chế 
phẩm dược dùng trong điều trị tăng trưởng hoóc môn và tái tổ hợp gen; chế phẩm sinh học 
dùng trong điều trị tăng trưởng hoóc môn và tái tổ hợp gen; sinh phẩm y tế dùng trong 
điều trị tăng trưởng hoóc môn và tái tổ hợp gen, thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ tăng 
trưởng hoóc môn và tái tổ hơp gen; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp hỗ trợ tăng trưởng 
hoóc môn và tái tổ hợp gen.  

 
 

(210) 4-2012-20584 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 
Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-20585 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20586 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20587 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20589 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1; 1.17.11; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

lưới thép Nam Đinh   (VN) 
Cụm công nghiệp Mả Ông, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Dây thép; dây thép mạ kẽm; lưới bằng kim loại; lưới thép; hợp kim của kim 
loại thường, dây thép gai. 
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(210) 4-2012-20590 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20591 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20592 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Đặng Thị Việt Phương   (VN) 
Số 4 ngõ 674 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-20593 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Đặng Thị Việt Phương   (VN) 
Số 4 ngõ 674 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. 
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(210) 4-2012-20594 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Đặng Thị Việt Phương   (VN) 
Số 4 ngõ 674 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.  

 
 

(210) 4-2012-20595 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; 21.1.16; 26.13.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) SOPRETT TRADING CO., LTD.   (TW) 

2f., no. 8-1, 36th road, Taichung 
industrial park, Taichung city, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe ô tô điện; xe máy chạy điện; động cơ điện cho xe ô tô con; thuyền 

máy; xuồng máy; thuyền cao tốc; du thuyền; xuống du lịch; thuyền buồm; thuyền máy 
lướt sóng; thuyền cao tốc cá nhân và xuồng máy lướt sóng; chân vịt cho tàu thuyền; bánh 
quay không tải cho tàu thuyền; chân vịt cho tàu thuyền đặt phía ngoài và phía đuôi tàu 
thuyền; trực lái cho tàu thuyền; trự đỡ cho bánh lái chính của tàu thuyền; xe đạp gắn động 
cơ và không gắn động cơ dùng cho vận chuyển cá nhân.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực truyến các sản phẩm: tàu thuyền, thuyền đánh cá 
và thuyền chơi các môn thể thao dưới nước; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến các sản phẩm: xe ô tô, tàu thuyền, phụ tùng của tàu thuyền, chân vịt cho tàu 
thuyền, bánh quay không tải cho tàu thuyền, xe đạp, đồ đạc trang bị cho tàu thuyền; dịch 
vụ  phân phối các sản phẩm: xe ô tô, tàu thuyên, phụ tùng của tàu thuyền, chân vịt cho tàu 
thuyền, bánh quay không tải cho tàu thuyền, xe đạp, đồ đạc trang bị cho tàu thuyền; dịch 
vụ cung cấp trang web cho người sử dụng có thế giới thiệu các mục để bán hàng thông 
qua các quảng cáo rao vặt trên mạng trực tuyến; dịch vụ quảng cáo và chào hàng, dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến và quảng cáo để bán hàng; đại lý xuất khẩu hàng hóa cho người 
khác; hỗ trợ quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2012-20596 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) PRETTON GREEN TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (TW) 
2f., no.37, 35th road, Taichung industrial 
park, Taichung city, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe ô tô điện; xe máy chạy điện; động cơ điện cho xe ô tô con; thuyền 
máy; xuồng máy; thuyền cao tốc; du thuyền; xuồng du lịch; thuyền buồm; thuyền máy 
lướt sóng; thuyền cao tốc cá nhân và xuồng máy lướt sóng; chân vịt cho tàu thuyền; bánh 
quay không tải cho tàu thuyền; chân vịt cho tàu thuyền đặt phía ngoài và phía đuôi tàu 
thuyền; trực lái cho tàu thuyền; trụ đỡ cho bánh lái chính của tàu thuyền; xe đạp gắn 1 
động cơ và không gắn động cơ dùng cho vận chuyển cá nhân. 

 
 

(210) 4-2012-20597 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại không dây; diện thoại; thiết bị thông tin liên lạc xách tay cụ thể là: 

máy thu phát cầm tay, máy điện đài xách tay, điện thoại dùng cho vệ tinh nhân tạo, máy 
tính xách tay loại nhỏ kỹ thuật số trợ giúp cá nhân; máy nghe nhạc đa chức năng xách 
tay; điện thoại di động; may nghe nhạc MP3 ; bộ thu tín hiệu truyền hình, cái điều khiển 
từ xa cho ti vi; mạch điện tử siêu nhỏ được mã hóa dùng để cải tiến chất lượng hình ảnh 
của ti vi; ổ cứng lưu trữ dữ liệu di động (USB); máy nghe nhạc sử dụng công nghệ truyền 
thông đa phương tiện kỹ thuật số qua vệ tinh; bộ ống nghe dùng cho điện thoại di dộng; 
bộ nạp diện xách tay dùng cho điện thoại di động, pin điện và pin điện dùng cho máy 
quay phim kỹ thuật số; an bom ảnh điện tử; khung ảnh điện tử kỹ thuật số dùng để hiển 
thị ảnh kỹ thuật số, để hiển thị đoạn phim và để hiển thị ca nhạc; màn hình của máy tính; 
máy vi tính xách tay; máy vi tinh; đầu máy quay đĩa đa năng kỹ thuật sô; ố đĩa cứng xách 
tay; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh sử dụng trong viễn thông; 
thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị và dụng cụ âm thanh và 
hình ảnh chạy điện; máy nghe nhạc âm thanh nổi; phần mềm ứng dụng của máy tính được 
ghi sẵn để sử dụng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng của máy vi tính được ghi 
sẵn sử dụng cho ti vi; phần mềm ứng dụng của máy vi tính được ghi sẵn sử dụng cho màn 
hình máy vi tính cá nhân; đầu máy quay đĩa đa năng kỹ thuật số dùng cho nhà hát; loa 
phóng thanh dùng cho nhà hát; máy thu nhận âm thanh hình ảnh dùng cho nhà hát; máy 
chiếu hình chạy điện dùng cho nhà hát; mạch tích hợp, máy thu thanh bảng mạch điện từ 
trang bị cho xe cộ và thẻ thông minh điện tử dùng đê thu phí cầu đường cho xe cộ lưu 
thông thuận tiện ở đường cao tốc; hệ thống nhận và phát tín hiệu lại cụ thể là: thiết bị đầu 
cuối điện tử để trang bị cho xe cộ dùng cho giao dịch thương mại điện tử máy ghi hình 
giám sát dùng cho hệ thống truyền hình nội bộ; ca-mê-ra kiểm tra được kết nối mạng 
dùng để giám sát; biển báo hiệu kỹ thuật số; máy in nhiệt nối liền với máy vi tính; máy in 
màu kỹ thuật số nối liền với máy vi tính; máy in la-de nối liền với máy vi tính, máy in 
phun mực nối liền với máy tính; máy in màu nồi liền với máy vi tính máy in để sử dụng 
với máy tính; pin sử dụng năng lượng mặt trời, chương trình máy vi tính được ghi sẵn; 
chương trình máy tính được tải xuống từ mạng (phần mềm máy tính), máy quay phim 
được gắn với máy tính cá nhân; máy ghi âm kỹ thuật số; đầu máy vi-đê-ô, hệ thống màn 
hình kết nối mạng; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) dùng trong lĩnh vực giáo dục; bảng 
điện tử nhỏ dùng để ghi chép và xử lý văn bản (máy tính loại nhỏ); máy tính bảng; bảng 
điện tử tương tác được kết nối với máy tính; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, tệp dữ 
liệu hình ảnh điện tử được tải xuống thông qua mạng internet; xuất bản phẩm điện từ được 
tải xuống từ mạng máy tính; hệ thống vi-đê-ô dùng cho hội nghị, màn hình điện tử dùng 
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cho hội nghị truyền hình; máy quay phim dùng cho hội nghị truyền hình, loa dùng cho 
hội nghị truyền hình; kính đeo mắt ba chiều (3§) dùng cho máy thu hình.  

 
 

(210) 4-2012-20598 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Hoàng Châu  (VN) 
34/4 đường TA12, khu phố 3, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20599 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8 
(591) Xanh lam, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển và chuyển 
giao công nghệ HK   (VN) 
325 đường Kim Mã, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-20600 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Vũ Văn Quýt  (VN) 

27/8 đường 13, khu phố 4, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Men rượu. 
 

(210) 4-2012-20603 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty Dược - Trang thiết bị 
Y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-20604 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty Dược - Trang thiết bị 
Y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20605 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty Dược - Trang thiết bị 
Y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20606 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty Dược - Trang thiết bị 
Y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20607 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Thái Việt AGRI 

GROUP  (VN) 
Cụm công nghiệp thương mại và dịch vụ 
Nam Dương, thôn Hà My Tây, xã Điện 
Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi dùng cho gia súc, gia cầm và thủy sản; con giống gia súc, 
gia cầm, thủy sản (còn sống). 

 
Nhóm 35: Mua bán: thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi con giống, gia súc và gia cầm; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, 
hợp tác phát triển hệ thống trang trại. 

 
 

(210) 4-2012-20608 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xám, nâu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thủy Mộc  (VN) 
399 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, áo cưới.  

 
 

(210) 4-2012-20609 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuật, 
tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng i nốc. 

 
 

(210) 4-2012-20610 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuật, 
tỉnh Đaklak 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 

 
 

(210) 4-2012-20612 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO,INC.   (US) 
3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
of Ohio 44111, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Silic đi-ô-xit dùng trong sản xuất hàng hóa.  
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(210) 4-2012-20613 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  
 
 

(210) 4-2012-20614 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 20.5.16; 1.15.23; A25.3.15; A26.3.6; 
A26.11.12; A1.5.3 

(591) Trắng, cam, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, đen 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Đông á   (VN) 
130 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng, cụ thể: huy động vốn; cho vay; thẻ tín dụng; thẻ 

thanh toán; chi trả kiều hối.  
 
 

(210) 4-2012-20616 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 10.3.7 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Mê 

K«ng  (VN) 
781/C9 Lê Hồng Phong (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; thiết bị lọc nước, máy sấy khô tay; quạt điện; bếp điện; vòi sen dùng 

trong nhà tắm.  
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(210) 4-2012-20617 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; 5.3.16; A5.5.21 
(591) Nâu, xám 
(731) Công ty cổ phần nhà hàng 

Bách Việt  (VN) 
90 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.. 
 
 

(210) 4-2012-20618 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LION CORPORATION (THAILAND) 
LIMITED   (TH) 
666 Rama 3 Road, Bangpongpang, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm và xà phòng bánh. 
 
 

(210) 4-2012-20619 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LION CORPORATION (THAILAND) 
LIMITED    (TH) 
666 Rama 3 Road, Bangpongpang, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát đĩa. 
 
 

(210) 4-2012-20620 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1 
(731) TRADE PROMOTERS 

INTERNATIONAL PTE LTD.   (SG) 
200 Tagore Lane, Singapore 787590  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Đai truyền dùng cho động cơ truyền động; đai truyền động dùng cho tàu biển; 

đai truyền động dùng cho máy đào/ máy xúc; đai truyền dộng dùng cho máy móc; đai 
truyền động dùng cho máy công nghiệp; đai truyền động dùng cho máy bay; đai truyền 
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động dùng cho máy nông nghiệp; đai truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; đai 
truyền dùng cho máy móc cho mục đích truyền động; đai truyền cho băng tải. 

 
 

(210) 4-2012-20621 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1 
(731) TRADE PROMOTERS 

INTERNATIONAL PTE LTD.   (SG) 
200 Tagore Lane, Singapore 787590  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Đai truyền dùng cho động cơ truyền động; đai truyền động dùng cho tàu biển; 
đai truyền động dùng cho máy đào/ máy xúc; đai truyền dộng dùng cho máy móc; đai 
truyền động dùng cho máy công nghiệp; đai truyền động dùng cho máy bay; đai truyền 
động dùng cho máy nông nghiệp; đai truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; đai 
truyền dùng cho máy móc cho mục đích truyền động; đai truyền cho băng tải. 

 
 

(210) 4-2012-20623 (220) 14.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2012-20624 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Rồng Việt  
(VN) 
Số 67A, tỉnh lộ 824, ấp 2, xã Hựu Thạnh, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho những chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tổ chức các 
chuyến đi du lịch lữ hành trong và ngoài nước.  

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi, giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức và điều 
khiển hội nghị; khu dã ngoại và khu du lịch sinh thái sử dụng cho mục đích vui chơi, giải 
trí; tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  

 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ dưỡng cho người cao 
tuổi; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn, nhà trọ và chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2012-20625 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Y Chóc  (VN) 
4A Phú Định, phường 16, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị (dụng cụ) quấn dây cáp điện, dây xạc điện, dây USB, dây điện 

thoại.  
 
 

(210) 4-2012-20626 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2 
(591) Trắng đen, xám xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hoài 
Nam  (VN) 
Tổ 08, ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm mỹ nghệ được làm bằng đá như: tranh đá (không phải đá quý).  

 
 

(210) 4-2012-20629 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Ban 
Mai  (VN) 
52/28 đường Thoại Ngọc Hầu, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-20630 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Ban 
Mai  (VN) 
52/28 đường Thoại Ngọc Hầu, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-20633 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Dung  (VN) 
111 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ bán vé máy bay.  
 
 

(210) 4-2012-20634 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Trại Việt  (VN) 
181/51 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản; động vật sống; vật nuôi; con giống; cây 
trồng; hạt giống. 

 
 

(210) 4-2012-20635 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Ngô Sĩ Mạnh  (VN) 
D4/4B tổ 7, khu phố Bình Thuận 2, 
phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); 
máy vi tính; ống nói (micro). 

 
 

(210) 4-2012-20636 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
Đồng Phát   (VN) 
59/404K Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, rầy; thuốc trừ bệnh; thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2012-20637 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Vàng cam, vàng, ghi xám, đỏ, đen, trắng
(731) Hộ kinh doanh Gia I Hùng  (VN)

549B Lê Văn Quới, khu phố 6, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện, dây điện nguồn; dây điện thoại; phích cắm điện; ổ cắm điện; 
công tắc điện. 

 
 

(210) 4-2012-20638 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.8; A26.11.12; 26.4.3 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất quảng cáo Tân Thời Đại  
(VN) 
71B Văn Thân, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa; chế phẩm đánh bóng.  
 
 

(210) 4-2012-20640 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; 3.9.1; 4.5.3; 18.5.1 
(591) Vàng, cam, nâu, hồng, tím, trắng, đỏ, 

đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kim Loan  (VN) 
Tổ 4, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn, huyện 
Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).  
 
 

(210) 4-2012-20641 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại công
nghệ tin học Thịnh Long  (VN) 
285/36/7A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính; mua bán máy móc thiết bị máy vi tính; mua bán phụ tùng 
máy vi tính; mua bán thiết bị viễn thông. 

 
 

(210) 4-2012-20642 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A19.3.21; 19.7.1; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Trắng, cam, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20643 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 7.3.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và phát triển công nghệ Hà 
Nội Mới DHP   (VN) 
Tổ 3, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng hợp kim nhôm; cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra 
vào và phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; cổng và phụ kiện của cổng bằng kim loại (dùng 
trong xây dựng).  

 
 

(210) 4-2012-20644 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương đậm, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần VINAGRES  
(VN) 
327-329 Tô Hiến Thành, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Các sản phẩm đá nhân tạo; tấm lát sàn không bằng kim loại; gạch đá lát sàn; 
gạch ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; đá hoa cẩm thạch.  

 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất; mua bán thiết 
bị vệ sinh; mua bán đồ gỗ.  
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(210) 4-2012-20646 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tiếp vận á Âu  
(VN) 
Số nhà 59, phố Vân Đồn, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực 
vận tải; dịch vụ lưu kho và cất giữ hàng hóa; dịch vụ thông tin về kho chứa. 

 
 

(210) 4-2012-20648 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, ghi 

(540) 

 

(731) Chung Chí Vỹ  (VN) 
6/21 Võ Trường Toản, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, phụ tùng xe đạp. 
 
 

(210) 4-2012-20649 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
truyền thông và du lịch Đảo 
Ngọc Việt  (VN) 
Số 92 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch; dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế; vận chuyển hành khách và hàng 
hóa; đại lý bán vé máy bay, vé tàu.  

 
 

(210) 4-2012-20652 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
ROYAL Hà Nội   (VN) 
Thôn Đề Trụ, xã Dương Quang, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt. 
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(210) 4-2012-20653 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20654 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-20658 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hồng Hưng   (VN) 
539/15 Bình Thới, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Pít tông cho xi lanh; vòng găng pít-tông; chốt pít-tông; van [bộ phận của máy]; 
bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; ổ bi. 

 

Nhóm 12: Xích cho xe máy; đĩa xích cho xe máy; phanh cho xe máy; dây phanh xe máy; 
dây ga xe máy. 

 
 

(210) 4-2012-20659 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz   (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật, thức ăn nhai cho động vật, cám, cám trộn làm thức ăn 
cho động vật, thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2012-20660 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Đỏ, nâu, vàng, ghi, trắng 
(731) Cơ sở chế biến cà phê KPU - 

Phúc Uyên   (VN) 
Số 494 đường Điện Biên Phủ, tổ 3, khu 
phố 2, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-20661 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20662 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20663 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20664 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20665 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20666 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược và 

thiết bị y tế An Việt   (VN) 
Số 5, ngách 45/1295, ngõ 1295, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-20667 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.7.22; ; 26.4.3; 24.13.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

(210) 4-2012-20668 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20669 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Chăm sóc 

Sức khỏe Việt Nam   (VN) 
Lô 11 B26, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-20670 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

Châu   (VN) 
Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh quy, bánh trứng, kẹo, kẹo mềm, kẹo viên.  
 
 

(210) 4-2012-20671 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20672 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20673 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-20674 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20675 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20676 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20677 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-20678 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-20679 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20680 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-20681 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-20682 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20683 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20684 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20686 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; A1.1.12; A26.11.13; 5.3.20 
(591) Xanh dương đậm, vàng, đỏ, đen, trắng, 

nâu, vàng đồng, da cam, xám, vàng nâu, 
xanh lá mạ 

(731) Công ty TNHH Thiên Lương  (VN)
281 Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh ngọt, bánh pía. 
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(210) 4-2012-20687 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25; 5.7.21; 8.1.25; 1.3.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen, vàng, đỏ, 

xám bạc, vàng nhạt, hồng, xanh rêu, đen, 
ghi 

(731) Công ty TNHH Thiên Lương (VN)
281 Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt, bánh pía.  
 
 

(210) 4-2012-20688 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; A26.11.8; 26.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phạm Thái Vinh   (VN) 
260/27 đường Tân Thới Hiệp 2, khu phố 
3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-20689 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Tiến Tấn Đạt  

(VN) 
ấp Xóm Đồng 1, xã Thới An Hội, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng.  
 
 

(210) 4-2012-20691 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GOYA FOODS, INC.    (US) 
100 Seaview Drive, Secaucus, NJ 07096, 
United States of America   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh bao; bánh mỳ/bánh ngọt được nhồi nhân rồi nướng/rán; bánh ngô được 
phủ nước xốt tiêu ớt; bánh bao nhân cá; vỏ bánh dạng tròn, mỏng làm từ ngô hoặc lúa 
mạch dùng cho bánh truyền thống của Mê-xi-cô; bánh truyền thống của Mê-xi-cô có vỏ 
làm từ ngô hoặc lúa mạch, nhân thịt, pho mát, rau và gia vị; bánh thịt chiên giòn của Mê-
xi-cô; bánh bột ngô được bọc lá và luộc/hấp chín; nước mật đường cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-20693 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GOYA FOODS,INC.    (US) 
100 Seaview Drive, Secaucus, NJ 07096, 
United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao; bánh mỳ/bánh ngọt được nhồi nhân rồi nướng/rán; bánh ngô được 
phủ nước xốt tiêu ớt; bánh bao nhân cá; vỏ bánh dạng tròn, mỏng làm từ ngô hoặc lúa 
mạch dùng cho bánh truyền thống của Mê-xi-cô; bánh truyền thống của Mê-xi-cô có vỏ 
làm từ ngô hoặc lúa mạch, nhân thịt, pho mát, rau và gia vị; bánh thịt chiên giòn của Mê-
xi-cô; bánh bột ngô được bọc lá và luộc/hấp chín; nước mật đường cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-20694 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PANAX EM CO.,LTD.  (KR) 
 #1201, Gyeonggi Venture Building 
Anyang Center 572-5, Anyang 8-dong, 
Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 
430-731, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Thuốc thử hóa học để chắn điện tử. 
 

Nhóm 02: Sơn, sơn từ nhựa tổng hợp, sơm mài, sơn chắn sóng điện từ. 
 

Nhóm 17: Đệm lót; đệm lót chắn sóng điện từ; đệm lót dùng trong điện hoặc điện tử; chế 
phẩm bịt kín dùng cho mối nối; vật liệu để bịt kín, hàn, gắn.  

 
 

(210) 4-2012-20695 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, vàng 
(731) PANAX EM CO.,LTD.  (KR) 

 #1201, Gyeonggi Venture Building 
Anyang Center 572-5, Anyang 8-dong, 
Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 
430-731, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Thuốc thử hóa học để chắn điện tử. 
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Nhóm 02: Sơn; sơn từ nhựa tổng hợp; sơn mài; sơn chắn sóng điện từ.  
 

Nhóm 17: Đệm lót; đệm lót chắn sóng điện từ; đệm lót dùng trong điện hoặc điện tử; chế 
phẩm bịt kín dùng cho mối nối; vật liệu để bịt kín, hàn, gắn.  

 
 

(210) 4-2012-20697 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất phát 
triển thương mại Kiều Linh (VN)
Thôn Văn Khê, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát. 
 
 

(210) 4-2012-20698 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần giầy Thiên 
Phúc  (VN) 
KCN Cành Hầu, phường Lãm Hà, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 
 
 

(210) 4-2012-20699 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần giầy Thiên 
Phúc   (VN) 
KCN Cành Hầu, phường Lãm Hà, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 
 
 

(210) 4-2012-20701 (220) 17.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SEACRET SPA INTERNATIONAL 
LTD   (CY) 
Skoufa 1, Potamos Germasogeias, CY-
4044 Limassol, Cyprus  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để chăm sóc da (không dùng cho mục đích y tế); mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc móng tay móng chân; mỹ phẩm dùng để bôi sau khi cạo râu.  

 
 

(210) 4-2012-20702 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MEAD JOHNSON & COMPANY LLC.  
(US) 
2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20703 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(591) Vàng cam, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Bùi Lệ Hương  (VN) 
P409 nhà E khu tập thể T36 Bộ Công 
An, tổ 51 Trung Kính, số 229 phố Trung 
Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 15: Catanet (một loại nhạc khí), trống (nhạc cụ), sáo, cồng chiêng, đàn ghi ta, 
chòm choẹ (nhạc cụ).  

 
 

(210) 4-2012-20704 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 20.5.13 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
giao nhận Ba Sáu Năm  (VN) 
40/8 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2012-20705 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 6.1.2; A7.1.11; A7.1.9; 
6.7.11 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên du lịch Hòa 
Bình   (VN) 
Phường Phương Lâm, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình  
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(511)   Nhóm 35: Chuyên cung cấp và bán các sản phẩm đặc sản của vùng miền, địa phương như: 
cơm lam; lợn dân tộc, rượu thuốc, măng khô.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, tổ chức các chương trình du lịch, đi bộ, đi 
xe đạp, bè mảng, du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng 
thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-20706 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Yến Vi  
(VN) 
124 Ông ích Khiêm, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới, dịch tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới).  
 
 

(210) 4-2012-20707 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.19 
(591) Nâu, xanh cốm, trắng mờ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Bảo 
Minh  (VN) 
30/1 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ quay phim; dịch vụ dạy 
nghề chụp ảnh và quay phim.  

 
 

(210) 4-2012-20708 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 1.5.1; 18.3.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
thương mại Hải Bình   (VN) 
Lô 23/CL2, khu đô thị Trần Lãm, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá xăng dầu bằng phương tiện thuỷ bộ trong và ngoài tỉnh.  
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(210) 4-2012-20709 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Tín Thành 
Phát  (VN) 
773 Tân Kỳ Tân Qúy, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-20710 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Vi Phát  (VN) 
Số 93, đường Liên Khu 5-6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20711 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 7.15.6; 25.7.25 
(591) Xám, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thép Bảo Tín  (VN) 
136 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn sắt, thép. 
 
 

(210) 4-2012-20713 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; A26.11.12; 1.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HANDICO 68.9  
(VN) 
Số 20, ngõ Láng Trung, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 
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(210) 4-2012-20714 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc   (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas đóng bình.  

 
 

(210) 4-2012-20715 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.5; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Vàng, vàng cam, đỏ, da cam 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc   (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas đóng bình.  

 
 

(210) 4-2012-20716 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc   (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khi hóa lỏng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas đóng bình.  
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(210) 4-2012-20717 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc   (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hóa lỏng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp gas đóng bình.  
 
 

(210) 4-2012-20718 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Trịnh Đình Mùi  (VN) 
Xóm 1, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) thắp. 

 
 

(210) 4-2012-20719 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.1; A25.7.5; 25.1.25; 
26.13.25 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Trần Phát  (VN) 
346A Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD.,LLC.) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt [bộ phận của 

hệ thống điều hoà không khí]; quạt gió của máy hút khói; đèn điện; hệ thống thiết bị cho 
điều hoà không khí. 
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(210) 4-2012-20721 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.7.25; A5.5.22; 13.3.23 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giặt tự động Bạn Giặt  (VN) 
Số 25 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; làm sạch quần áo; giặt khô. 

 
 

(210) 4-2012-20722 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ giấy 
Phương Nam  (VN) 
48/348E Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy cao cấp, cụ thể: khăn giấy (khăn lau bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, 

khăn ăn bằng giấy), giấy ăn, giấy vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2012-20723 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.4.24; 25.7.25 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

xây dựng ASPACE  (VN) 
Số 18, hẻm 29/70/19 phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc.  

 
 

(210) 4-2012-20724 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.5.25; 26.1.6; 2.5.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần dược Nhân 

Hoà  (VN) 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1248 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2012-20725 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FGATE  (VN) 
71 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính, tiền tệ. 
 

Nhóm 41: Đào tạo chương trình CFA, phân tích tài chính. 
 
 

(210) 4-2012-20726 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 25.7.20 
(731) Công ty TNHH Tín Kiến Lợi  

(VN) 
Số 397 đường tỉnh lộ 942, ấp Mỹ Hòa, 
thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh 

phụ nữ không dùng cho mục đích y tế; kem dưỡng da; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa rửa mặt, nước xúc miệng, dung dịch vệ sinh phụ nữ, kem dưỡng 
da, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-20727 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Vạn An Khang  (VN) 
122/39 Tôn Đản, phường 10, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Móng tay giả. 
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(210) 4-2012-20730 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; 9.1.10 
(591) Xanh dương, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY (VIỆT NAM)  (VN) 
Số 8 đường 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi. 
 
 

(210) 4-2012-20731 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; 9.1.10 
(591) Xanh dương, trắng, hồng, đen 
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY (VIỆT NAM)  (VN) 
Số 8 đường 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi.  
 
 

(210) 4-2012-20732 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 24.15.2 
(731) Mai Văn Hải  (VN) 

88D đường Hùng Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép, quần; áo; mũ (nón).  
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(210) 4-2012-20733 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.14; 25.1.25; 25.7.25; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, xanh tím, xanh dương 
(731) Công ty TNHH An Hưng   (VN) 

Đường số 4, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; bao bì bằng giấy; bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 

dùng để bao gói.  
 
 

 
(210) 4-2012-20734 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; 5.5.3 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương 
(731) Công ty TNHH An Hưng   (VN) 

Đường số 4, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; bao bì bằng giấy; bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 

dùng để bao gói.   
 
 

 
(210) 4-2012-20735 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15; 6.1.2; 5.1.1; A6.3.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh dương, vàng
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cao su Tân Biên  (VN) 
Xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 
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(210) 4-2012-20736 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cao su Tân Biên  (VN) 
Xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su sơ chế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm cao su sơ chế.  
 
 

(210) 4-2012-20737 (220) 18.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng, nâu, vàng nâu, đen. 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 04: Nến; nến thơm; nến làm đèn ngủ; nến dùng cho cây thông Noel; nến làm từ mỡ 
động vật.  

 
 

(210) 4-2012-20739 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-20740 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-20741 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20742 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-20743 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-20744 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lưu Đình Thắng  (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-20745 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc  (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20746 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc   (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20747 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Trường Phát   (VN) 
Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20748 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.22; 5.3.16; 5.5.19; 3.13.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, hồng, cam, trắng 
(731) Trần Văn Đại   (VN) 

Xóm Thượng, phường Đình Bảng, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy thơm, khăn giấy ăn, giấy vệ sinh, vở học sinh.  
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(210) 4-2012-20750 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thanh  (VN) 
Số nhà 16, tổ 15, ngõ 272 đường Ngọc 
Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm linh phụ kiện cửa bằng kim loại như: bản lề; bản lề sàn; tay nắm; 
khoá; chốt; bản mã; bánh xe; tay co; khung cửa bằng kim loại; chân cầu thang (tay vịn 
thang gác) bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các sản phẩm linh phụ kiện cho cửa bằng kim loại (bản lề, bản 
lề sàn, tay lắm, khóa, chốt, bản mã, bánh xe, tay co); khung cửa bằng kim loại và chân 
cầu thang (tay vịn thang gác) bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-20751 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA   (JP) 
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 
khoa; phụ tùng và linh kiện đi kèm.  

 
 

(210) 4-2012-20754 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A17.2.2; A26.4.24; 17.2.17 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Thanh Tùng  (VN) 
62 đường 284 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, trang sức, nữ trang.  
 
 

(210) 4-2012-20755 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 15.7.1; 18.3.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thảo 
Hùng  (VN) 
100 Nguyễn Văn Tố, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy cưa; lưỡi cưa (bộ phận của máy); máy chà nhám; máy chế 
biến gỗ.  
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(210) 4-2012-20756 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.17.11; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại - dịch vụ - xây dựng 
Huỳnh Ngân  (VN) 
Tổ 1, ấp Thạnh An, Trung An, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hợp chất ni tơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), vật liệu, 
thiết bị lắp đặt trong xây dựng: khóa, thiết bị đóng cửa tự động, phụ kiện cửa giường, tủ, 
bàn, ghế.  

 
 

(210) 4-2012-20757 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A25.7.8; A25.7.4 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Minh An Phát  
(VN) 
106 quốc lộ 1A, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, kim loại, quặng kim loại, vật liệu, thiết bị trong xây dựng: 

xi măng, gạch xây, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-20758 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần máy tính 

Diệu Linh  (VN) 
Tầng 2, số nhà 44, ngõ 132 Đê Tô 
Hoàng, phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ mạng (tủ dùng để đựng và lắp đặt các thiết bị mạng), thang cáp điện, máng 

cáp điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán tủ mạng; thang cáp; máng cáp.  
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(210) 4-2012-20760 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; A1.1.10; 1.5.1; 3.1.1 
(591) Đỏ, xanh ngọc nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát Việt Pháp   (VN)
680 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vốtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 

 
 

(210) 4-2012-20761 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6; 1.5.1; A1.1.10; 3.1.1 
(591) Đỏ, xanh ngọc nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát Việt Pháp   (VN)
680 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vốtca, rượu uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 

 
 

(210) 4-2012-20762 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PARABOLIC DRUGS LIMITED.   (IN) 
SCO 99-100, Top Floor, Sector-17B, 
Chandigarh, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-20763 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.14; A3.1.24 
(731) TATUNG COMPANY   (TW) 

22, Chungshan N.Rd., 3rd Sec., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 11: ấm đun nước, dùng điện; nồi hấp [nồi áp suất], dùng điện; máy nướng bánh 
mỳ; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi cơm điên; bếp nấu điện; máy sấy tóc; thiết bị cung 
cấp nước nóng; máy sấy khô bát đĩa; nồi áp suất [nồi hấp], dùng điện; thiết bị phân phối 
nước; bô tản nhiệt, dùng điện; máy hút ẩm; thiết bị làm sạch không khí; đèn điện; nồi hầm 
thịt dùng điện; bếp điện từ; lò hâm nóng thức ăn, dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-20766 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Phương Hào  
(VN) 
202 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt kim. 

 
 

(210) 4-2012-20767 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(US) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người.  

 
 

(210) 4-2012-20768 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần vật tư xây 

dựng và thiết bị điện công 
nghiệp VADICO  (VN) 
267 Trần Đăng Ninh, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước, máy dùng trong nông nghiệp, động cơ nổ chạy xăng (không 

dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  
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(210) 4-2012-20770 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.5; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thương mại Quốc tế Mặt Trời 
Việt  (VN) 
Số 155 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-20771 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Trung  
(VN) 
685 Tân Mai, Đa Mai, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-20772 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.3.1; A2.5.22; A25.3.15; A2.5.18 
(591) Hồng, xanh lá mạ, tím, vàng, xanh lá 

cây, tím đậm, đỏ, xanh ngọc, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Cúc  (VN) 
202 B Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh quy; bánh mì; kem lạnh; socola; thạch hoa quả (bánh kẹo).  
 
 

(210) 4-2012-20773 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.1.6; A11.3.9 
(591) Hồng, trắng, xanh dương, da cam, xanh 

lá cây, xanh dương nhạt 
(731) Lê Phạm Kim Thanh  (VN) 

36/18 đường số 15, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán giải khát; quán ăn; dịeh vụ nhà hàng ăn uống; quán chè.  
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(210) 4-2012-20774 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.25; 2.9.10 
(591) Xanh ngọc, hồng, trắng, đen, xám, ghi, 

nâu vàng, xanh lá cây 
(731) Lê Phạm Kim Thanh   (VN) 

36/18 đường số 15, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán giải khát; quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán chè.  
 
 

(210) 4-2012-20775 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xám, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 

khỏe E.X.M   (VN) 
16 MD6 Khu A - Khu đô thị mới Nam thành
phố, đường Nguyễn Lương Bằng, phường
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chuyên khoa da liễu.  
 
 

(210) 4-2012-20776 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lý Lệ Mỹ Đại  (VN) 
212/18 E2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn.  
 
 

(210) 4-2012-20777 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 5.5.16; 5.7.3; 3.7.14; 7.1.6; A7.1.12
(591) Vàng, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 

trắng, hồng, xanh lá cây, đỏ, vàng nhạt, 
vàng gạch, đen 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Ngọc 
Diệu Linh   (VN) 
809 quốc lộ 1, phường Tân Khánh, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-20779 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ICHIDO  (VN) 
113 EBis Cư xá Cửu Long, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-20780 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HUANG ZENGYI   (CN) 
Room 102, Building 11, No. 5 6, Mishi 
Road, Yuexiu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; ăng ten; loa phóng thanh; dây dẫn điện; bộ biến đổi điện; bộ 

nguồn điện.  
 
 

(210) 4-2012-20781 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.2.7; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; A9.9.17 
(591) Đen, trắng, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại giày Đức Minh  (VN) 
339 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2012-20783 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Nguyễn Thị Diệu Thâm  (VN) 
163 Tân Tiến, xã Đạ Đờn, huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bồn chứa nước bằng inox.  
 
 

(210) 4-2012-20789 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Kiên  (VN) 
Khu hành chính 15, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2012-20790 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick New Jersey, 08933, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 
 

(210) 4-2012-20791 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick New Jersey, 08933, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Chỉ nha khoa, dụng cụ làm sạch răng bằng chỉ nha khoa. 

 

(210) 4-2012-20792 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick New Jersey, 08933, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Đầu thay thế cho dụng cụ làm sạch răng bằng chỉ nha khoa.  
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(210) 4-2012-20793 (220) 18.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick New Jersey, 08933, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-20794 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, trắng, xanh (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Việt  (VN) 
124 Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm các loại.  
 
 

(210) 4-2012-20795 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng, xanh (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Việt  (VN) 
124 Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm các loại.  
 
 

(210) 4-2012-20796 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) J.B. CHEMICALS & 
PHARMACEUTICALS LTD.  (IN) 
Neelam Centre 'B' Wing, 4th Flr, Hind 
Cycle Road, Worli, Mumbai - 400 025, 
India  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1263 

(210) 4-2012-20797 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) J.B. CHEMICALS & 
PHARMACEUTICALS LTD.  (IN) 
Neelam Centre 'B' Wing, 4th Flr, Hind Cycle 
Road, Worli, Mumbai - 400 025, India  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20801 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại ánh Sáng Tuấn 
Khương  (VN) 
56/8 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiếl bị chiếu sáng bằng 
đèn đi ốt phát quang [LED]; đèn sợi đốt, đèn chiếu sáng; đèn khử trùng để làm sạch 
không khí, đèn diệt khuẩn để thanh lọc không khí; máy đun nước tắm, thiết bị làm nóng 
nước tắm; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt gió (điều hòa không khí). 

 
 

(210) 4-2012-20802 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng, cam 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Hợp Long  (VN) 

304/83 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu 
thị trường; lập bản khai thuế. 

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2012-20803 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.2; 25.5.1 
(591) Nâu đỏ, xanh lá mạ 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Trang 
Luật  (VN) 
Lầu 2, 35 Lê Lợi, tòa nhà Hữu Nghị, phường
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ hòa giải; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ 
tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. 
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(210) 4-2012-20804 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Nâu, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hợp Long  (VN) 
304/83 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi; đậu tươi; thức ăn gia súc; khoai tây tươi; ngô; củ lạc tươi. 
 
 

(210) 4-2012-20805 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Thái Thị Vân   (VN) 
Thôn Xuân Hòa, xã Ninh Phụng, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: lúa, gạo, cám, gạo nếp.  
 

Nhóm 40: Xay xát lúa, gạo.  
 
 

(210) 4-2012-20806 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.5.3; A5.3.14; 26.1.6; 25.5.25 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, xám, nâu, đỏ, vàng, trắng
(731) Công ty TNHH Trí Tín  (VN) 

35 Võ Trứ, phường Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Rong biển, rong sụn, rong sú, rau câu các loại (tất cả đều đang còn tươi sống). 
 
 

(210) 4-2012-20807 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.6; A1.5.3; 25.5.25 
(591) Trắng, xám, xanh rêu, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Trí Tín   (VN) 

35 Võ Trứ, phường Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Rong biển, rong sụn, rong sú, rau câu các loại (tất cả đều đang còn tươi sống). 
 

Nhóm 35: Mua bán: rong biển, rong sụn, rong sú, rau câu các loại.  
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(210) 4-2012-20809 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 14.5.21; 14.5.23 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp bảo 
mật Thế Hệ Mới  (VN) 
257/60C Phan Xích Long, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn các giải pháp bảo mật, an ninh: mạng máy tính, phần mềm máy tính; 
dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính và mạng.  

 
 

(210) 4-2012-20822 (220) 19.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 26.1.1; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, cam 

(540) 

  

(731) Triệu Kim Phụng  (VN) 
Số 20 Nguyễn Trãi khóm I, phường 9, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-20823 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A17.2.2; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, đen, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trang sức Phúc 
Lâm  (VN) 
Số 72/31 Trung Mỹ Tây, tổ 44, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức. 
 
 

(210) 4-2012-20825 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.3; 26.1.2; A9.9.5 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh giày Lê Hùng  

(VN) 
111 Nguyễn Trung Trực, phường 1, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ đội đầu; dây thắt lưng (tất cả dùng cho trang phục).  
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(210) 4-2012-20827 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.7.24; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sinh Thái 
Biển   (VN) 
485 Nguyễn Tất Thành, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-20829 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.4.24; 20.5.15 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hải Tâm  (VN) 
74/1D ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo thời trang; giầy; dép; mũ; nón. 

 
 

(210) 4-2012-20840 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Viên giải rượu chứa thuốc, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-20841 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh    (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Viên kẹo giải rượu không chứa thuốc, bánh, kẹo.  
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(210) 4-2012-20847 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH văn hoá Hương 
Thuỷ  (VN) 
Số 24B Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy đếm tiền.  
 

Nhóm 16: Sách; lịch; băng dính dùng cho mục đích văn phòng; bảng tính số học; tập bản 
đồ; bàn tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp (mua bán) văn phòng phẩm; cho thuê máy và thiết bị văn phòng.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2012-20848 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  
(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; hòm (không bằng kim loại); rổ (không bằng, kim loại); hộp 
nhựa; đệm; gối; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); gối tựa.  

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, không bằng kim loại quý; bộ đồ 
ăn, không bao gồm dao, dĩa và thìa; bộ cặp lồng xếp vào nhau; chai đựng nước bằng nhựa, 
loại rỗng; tách (chén); phích; chai (lọ) dùng để đựng đồ uống và thức ăn; bình (ấm) không 
dùng điện; chảo rán không dùng điện; ca.  

 

Nhóm 24: Rèm dùng cho phòng tắm bằng vải dệt hoặc nhựa; tấm phủ đồ đạc bằng vải; 
rèm bằng sợi dệt; đồ bằng vải dùng cho giường; chăn phủ; khăn phủ giường; khăn phủ 
gối; khăn mặt (khăn tắm) bằng vải.  

 
 

(210) 4-2012-20849 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tiếp vận và thương mại Hoàng 
Long Phát  (VN) 
107A Tây Sơn, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đề can. 
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(210) 4-2012-20860 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Xanhn dương, hồng tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm - 
thời trang Việt  (VN) 
195B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và nước hoa. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-20861 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
lưới thép Nam Đinh   (VN) 
Cụm công nghiệp Mả Ông, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Dây thép; dây thép mạ kẽm; lưới bằng kim loại; lưới thép; hợp kim của kim 
loại thường; dây thép gai.  

 
 

(210) 4-2012-20862 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, ghi, trắng
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa, bao gồm đồ uống có chứa axit lac-tic [sữa là chủ yếu].  
 
 

(210) 4-2012-20864 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A.I.D.A   (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mua bán thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); 
mua bán dụng cụ y khoa; mua bán thực phẩm. 
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(210) 4-2012-20865 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; chăm sóc sức 
khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2012-20866 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Bùi Quốc Châu  (VN) 
16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; xuất bản sách; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch 
vụ dạy dỗ, dịch vụ hướng dẫn giảng dạy, giảng dạy. 

 
 

(210) 4-2012-20867 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.11.5; 5.9.24; 5.9.21; 5.9.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) WONDERTABLE.,LTD.  (JP) 

13-19 Tomihisa-cho, Shinjyuku-ku, 
Tokyo 162-0067, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
quầy rượu, quán ăn nhỏ có phục vụ đồ ăn nhẹ; dịch vụ cung cấp suất ăn hoặc đồ uống đến 
nơi dùng; dịch vụ câu lạc bộ để cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ thu xếp cung cấp đồ 
uống, thức ăn và bữa ăn; dịch vụ tổ chức cung cấp suất ăn và đồ uống phục vụ cỗ, tiệc, 
liên hoan (tất cả các dịch vụ kể trên đều do nhà hàng thực hlện).  

 
 

(210) 4-2012-20868 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2012-20869 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ khí 
Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-20880 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.4.4 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

hàng may mặc Anh Đức  (VN) 
326 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-20881 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.4.4 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

hàng may mặc Anh Đức  (VN) 
326 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-20882 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, vàng 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

hàng may mặc Anh Đức   (VN) 
326 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-20883 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.4.4 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

hàng may mặc Anh Đức  (VN) 
326 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-20884 (220) 19.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.4.4; 3.4.13 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

hàng may mặc Anh Đức   (VN) 
326 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-20885 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 18.1.5; 18.1.23 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xe đạp điện 
Đào Khôi   (VN) 
Số 6 Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện. 
 
 

(210) 4-2012-20889 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Sunhouse  (VN) 
Số 139, phố Nguyễn Thái Học, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện hồng ngoại; bếp ga, van bếp ga; dây ống dẫn ga cho bếp ga; máy đun 
nước tắm bằng ga; máy hút mùi dùng cho nhà bếp. 
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(210) 4-2012-20900 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1; 25.1.5; A25.1.10; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần La Xuyên 
Vàng   (VN) 
Cụm công nghiệp La Xuyên, xã Yên 
Ninh, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 

 
 

(210) 4-2012-20901 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Đăng Đại  (VN) 
Số 3, phố Hàng Buồm, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các 

chuyến du lịch; thăm quan (du lịch); vận tải bằng du thuyền; vận chuyển hành khách; sắp 
xếp các chuyến đi chơi trên biển.  

 
 

(210) 4-2012-20904 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.17.5; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam  (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y, thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-20905 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y, thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2012-20906 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.17.5; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y, thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-20907 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y, thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-20908 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Đông Phương  (VN) 
119, đường số 41, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
 

(210) 4-2012-20909 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thành ý  (VN)
Xóm 11, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo, 

nghiên cứu thị trường, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, quan 
hệ công chúng. 
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(210) 4-2012-20910 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thành ý  (VN)
Xóm 11, xã cổ nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; tư vấn tổ chức kinh doanh; quan hệ công chúng. 

 
 

(210) 4-2012-20911 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.2.7; A5.5.20; 3.7.17 
(591) Đen, đỏ, da cam, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KOREA VIETNAM  
(VN) 
Số 2, ngõ 125 phố Bình Minh, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực 
phẩm chức năng, dich vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm và thực phẩm chức năng thông 
qua trang điện tử trực tuyến.  

 

(210) 4-2012-20912 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KOREA VIETNAM  
(VN) 
Số 2, ngõ 125 phố Bình Minh, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực 
phẩm chức năng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm và thực phẩm chức năng thông 
qua trang điện tử trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2012-20913 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Đạt  (VN) 
Tổ dân phố số 13, phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy: má phanh, cái để chân bằng cao su; lá côn của bộ li 
hợp; săm; lốp.  
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(210) 4-2012-20914 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc Đỉnh  (VN) 
405/8 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm thời trang như quần, áo, giày, nón, khăn quàng cổ, tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, nón, khăn, tất, dụng cụ thể thao, phụ kiện thể thao; đại 
lý ký gửi hàng hoá quần; áo; giày; nón; khăn; tất; môi giới thương mại; dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-20916 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh câu lạc bộ thể 
dục thẩm mỹ Đẹp  (VN) 
Số C4/27, ấp 3 Phạm Hùng, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ dạy 
thể dục thẩm mỹ. 

 
 

(210) 4-2012-20919 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.1; A26.11.12; 1.15.9; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng nhạt, vàng đồng, nâu, 

xanh dương, xanh dương đậm, đen 
(731) Mars, Incorporated   (US) 

6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không tẩm thuốc, sô cô la, sản phẩm sô cô la, kem lạnh, đồ uống có 
thành phần chính là sô cô la, đồ uống có thành phần chính là ca cao, chất phết lên bánh có 
vị ngọt được làm chủ yếu từ sô cô la và ca cao, bánh ngọt, bánh quy. 

 
 

(210) 4-2012-20920 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tài 
Thịnh   (VN) 
313 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20921 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 
ALYANS Việt Nam  (VN) 
Số 10 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu gin; rượu rum; rượu vang; rượu gạo.  
 
 

(210) 4-2012-20924 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 
cá nhân. 

 
 

(210) 4-2012-20927 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Hồng   (VN) 
217 đường Phạm Hùng, phường 9, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-20928 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vật tư nông nghiệp Sài Gòn 
tại Tây Nguyên  (VN) 
Đường Lê Đình Chinh, tổ 11, phường 
Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-20930 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 25.1.6; A5.3.13 
(591) Xanh, vàng, đỏ 
(731) Phan Thanh Phong  (VN) 

Số 158 A Trần Quý Cáp, phường An 
Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-20932 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thịnh Nghiệp  (VN) 
Tổ 9, khu phố 3, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: Băng keo công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-20935 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.3.20; A5.3.15 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thảo Mộc  (VN) 
254/18/10 Tân Thới Hiệp 7, khu phố 4A, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-20937 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A25.3.15; A5.5.20; A26.11.9 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ kỹ thuật Quốc Hưng  (VN) 
98 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy định hình mũi giày; máy định hình gót giầy bằng túi khí; băng chuyền, 
băng tải. 

 
 

(210) 4-2012-20938 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 
2.5.6; A2.5.24 

(591) Đỏ, da cam, xanh dương, xanh lá cây, 
vàng sẫm, vàng, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Sao Việt  (VN)
Số 44, Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng 
Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20939 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14; A1.1.10; 
26.1.2 

(591) Đỏ, da cam, xanh dương, xanh lá cây, 
vàng, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Sao Việt  (VN)
Số 44, Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng 
Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-20940 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược VIK08 - 
Pháp   (VN) 
Số 10, hẻm 1, ngõ Trần Phú I, đường 
Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1279 

(210) 4-2012-20941 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
Số 36B, ngõ 111 phố Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-20942 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
Số 36B, ngõ 111 phố Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, ca, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-20943 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
Số 36B, ngõ 111 phố Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-20944 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
Số 36B, ngõ 111 phố Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-20945 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.3.1; 2.3.11; 26.1.1; A8.1.16 
(591) Đỏ, trắng, đen, hồng, cam nhạt 
(731) PAI YUNG SUNG  (VN) 

Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao. 

 
 

(210) 4-2012-20946 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

CH-4002 Basel Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng quang học. 

 
 

(210) 4-2012-20947 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

CH-4002 Basel Switzerland   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học.  
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(210) 4-2012-20949 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Sơn  

(VN) 
Số 103, đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà ở; mua bán bất động sản; dịch vụ môi giới nhà đất; dịch vụ cho 
thuê văn phòng, nhà ở. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà ở; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ 
tầng; xây dựng công trình dân đụng, công nghiệp. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí và các hoạt động thể thao: chơi gôn (golf), chơi ten-nit 
(tennis), bơi lội. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-20951 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH gạch men 

Hoàng Gia   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch lát, đá gra-nít. 
 
 

(210) 4-2012-20952 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A18.5.7 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Việt Séc    (VN) 
Số 02 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu; sửa chữa tàu thuyền, ca nô.  
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(210) 4-2012-20953 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A18.5.7; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Việt Séc   (VN) 
Số 02 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu; sửa chữa tàu thuyền, ca nô.  

 
 

(210) 4-2012-20954 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ kỹ thuật Thành Tuân  (VN) 
647 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội ngoại thất công 

trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  
 
 

(210) 4-2012-20955 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.1 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Trịnh Ngọc Phương  (VN) 
60/38 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) cà phê.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, khách sạn, quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-20956 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.9; 24.15.2; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Trắng, xám, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vĩnh Thái Hưng   (VN) 
995/94 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Pin điện, ắc quy điện, thiết bị xạc pin, thiết bị xạc ắc quy.  
 

Nhóm 40: Gia công lắp ráp pin công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-20957 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Thành Tuân  
(VN) 
647 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; trang trí nội ngoại thất công 

trình, lắp đặt và sửa chữa thiết bi điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  
 
 

(210) 4-2012-20958 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.8; 3.1.16 
(591) Đỏ, trắng 
(731) BULLDOG SAUCE KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Bull-Dog 
Sauce Co., Ltd.)   (JP) 
11-5, Nihonbashi Kabuto-Cho, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị, nước xốt cho sa-lát; nước xốt cà chua nấm [xốt]; xốt may-on-ne; 

nước xốt thịt; xốt [gia vị]; gia vi, xốt đậu nành; xốt cà chua; nước xốt cho món mì ống; 
giấm; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột, sản phẩm bột xay.  

 
 

(210) 4-2012-20959 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Cái lọc cà phê bằng giấy. 
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(210) 4-2012-20960 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tân Hòa Lợi   (VN) 
245/61D Hoà Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bì (bạc đạn). 
 
 

(210) 4-2012-20961 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tân Hòa Lợi   (VN) 
245/61D Hoà Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn). 
 
 

(210) 4-2012-20963 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.15; A5.5.21; A26.11.12; 26.4.9 
(591) Tím, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vườn Phong 
Lan Thanh My  (VN) 
Số 19 đường 763 tổ 6, ấp Gót Chàng, xã 
An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa cây kiểng. 
 
 

(210) 4-2012-20964 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.17.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) DNTN sản xuất thương mại 

keo dán và nhựa tổng hợp 
Nghiệp Phát  (VN) 
83 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Belcolaw Intellectual Property Company 

Limited (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; chất kết dính dùng cho sơn; chế phẩm kết dính cho sơn.  
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(210) 4-2012-20965 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 
phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc điệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2012-20966 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 
phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc điệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2012-20967 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 
phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc điệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2012-20968 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 
phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc điệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2012-20969 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 

phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc điệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2012-20970 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 

phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc điệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  

 
 

(210) 4-2012-20971 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng có hại; chế phẩm xua đuổi côn trùng; chế phẩm dùng để 

phòng, chống, tiêu diệt mối mọt; thuốc diệt ruồi, muỗi; thuốc điệt trừ sâu bọ ký sinh; chế 
phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại.  
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(210) 4-2012-20972 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 5.5.16 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MIOCEN  (VN) 
Số 547 tổ 19, ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2012-20973 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.1; 26.4.4; 9.3.26; A9.3.13 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư Tùng Anh  (VN) 
747 Lạc Long Quận, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử liên quan đến đám cưới, cụ thể là: mua bán áo cưới, 
phụ kiện cô dâu, chú rể.  

 
 

(210) 4-2012-20974 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.3.6; A18.5.7; 18.5.1; A18.5.3 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch Việt 
Bay  (VN) 
Số 232 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế; đại lý vé máy bay; cho thuê xe du lịch, dịch vụ vận tải 
hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-20976 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 24.13.1; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, nâu, đỏ 
(731) D.V. INTERNATIONAL  (HK) 

Rm 1635, Beverley Commercial Centre, 
87-105 Chatham Rd., Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, HongKong 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2012-20979 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Tuấn   (VN) 
1/148 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt.  
 
 

(210) 4-2012-20981 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ 
(731) SHIDAX CORPORATION   (JP) 

3-6-3, Chofugaoka, Chofu-shi, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; bơ; thịt lợn ướp; pho mát; miếng 
khoai tây được bọc bằng vụn bánh mì và rán (croquettes); mỡ ăn; dầu ăn; trứng; cá đã 
lạng xương; thực phẩm chế biến từ cá; cá đóng hộp; trái cây đông lạnh; trái cây đóng hộp; 
dưa chuột bao tử; thịt giăm bông; cá trích (không còn sống); mứt ướt; đậu lăng đã được 
bảo quản; tôm hùm (không còn sống); tôm hùm có gai (không còn sống); thịt; sữa; sản 
phẩm sữa; con trai (không còn sống); con hàu (không còn sống); đậu Hà lan đã được bảo 
quản; thịt lợn; tôm panđan (không còn sống); xa lát trái cây; xa lát rau; cá hồi; cá mòi; 
xúc xích; động vật có vỏ cứng (không còn sống); tôm (không còn sống); chế phẩm để nấu 
xúp; xúp; hạt đậu nành được bào quản dùng cho thực phẩm; đậu phụ; thịt cá ngừ; rau đã 
được bảo quản; rau đóng hộp.  

 

Nhóm 30: Đồ ăn trưa đựng trong hộp bao gồm chủ yếu là cơm, có thêm thịt, cá hoặc rau; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở trà (chè); bánh mỳ; bánh ngọt; kẹo (đường phèn) dùng cho thực phẩm; chế 
phẩm ngũ cốc; sôcôla; ca cao; cà phê; gia vị; bánh kẹo; bánh qui, nước xốt cho xa lát; đá 
lạnh có thể ăn được; thực phẩm giàu tinh bột; ngô được làm thành mảnh để ăn sáng (com 
flakes); bột mỳ dùng cho thực phẩm; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); nước xốt cà 
chua nấm (xốt); mỳ ống (macaroni); bánh nhân thịt (meat pies); mỳ sợi (noodles); bánh 
kếp; món mỳ được làm từ bột mỳ (pasta); bánh nướng (pastrie); bánh nướng có nhân 
(pasty); bánh patê; bánh pizza; bánh nướng có nhân là hỗn hợp trứng, kem và hương vị 
(quiches); bánh xèo; gạo; bánh gạo; bánh xăng đuých; nước xốt cà chua; nước xốt (gia 
vị); tương đậu nành; mỳ xpaghetti; nem cuốn; đường; cơm cuốn kiểu Nhật Bản (món 
sushi); trà (chè); giấm; bánh quế; bột mỳ.  

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; đậu tươi; động vật giáp xác (còn sống); dưa chuột 
tươi, cá còn sống; trứng cá; thức ăn cho gia súc; trái cây tươi; hạt (ngũ cốc); nho tươi, quả 
chanh tươi; rau diếp tươi; tôm hùm (còn sống); tôm hùm có gai (còn sông); ngô; bí ngô; 
nấm tươi; quả ôliu tươi; củ hành, rau tươi; quả cam; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; khoai 
tây tươi; hạt vừng; động vật có vỏ cứng (còn sống); quả bí; rau tươi.  
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Nhóm 32: Nước có ga (đồ uống); đồ uống khai vị không cồn; bia; đồ uống không côn; 
chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua; tinh dầu để làm đồ uống; nước ép trái cây; nước chanh; nước khoáng (đồ uống); 
nước giải khát chứa trái cây (đồ uống); nước xô-đa; xi-rô dùng cho đồ uống; nước uống 
dùng trong bữa ăn; nước rau ép (đồ uống).  

 

Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (không bao gồm bia); đồ uống được chưng cất; rượu 
branđi; rượu táo; rượu cốc-tai; đồ uống có cồn chứa trái cây; rượu gin; rượu mùi; rượu 
rum; rượu sakê; rượu mạnh (đồ uống); rượu vốtca; rượu uýt-ki; rượu vang.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giáo dục; thông tin giải trí; hướng dẫn nghề nghiệp 
(tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); huấn luyện tập thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch 
vụ hướng dẫn, giảng dạy; lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); cung cấp dịch vụ Karaoke; 
cung cấp tiện nghi thể thao; giảng dạy.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; căng tin; quán ăn tự phục vụ trong công ty; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ. 

 
 

(210) 4-2012-20982 (220) 20.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MACY'S MERCHANDISING GROUP, 
INC.   (US) 
11 Penn Plaza, New York, NY 10001, 
U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối trang trí.  
 

Nhóm 24: Chăn; bộ chăn bao gồm chăn và tấm che mắt khi ngủ được bán cùng nhau theo 
bộ; khăn mặt và khăn tắm bằng vải, ga trải giường và mÒn chăn.  

 
Nhóm 25: Quần áo phụ nữ bao gồm áo cổ chui (sweaters), áo choàng, váy, quần dài hai 
ống, áo vét, áo lót nịt ngực (bras), áo lót thân rộng, áo thể thao dài tay cổ chui có mũ trùm 
đầu thường làm bằng sợi bông dày, quần pijama, quần pijama ống ngắn, áo pijama, quần 
tất, áo choàng thụng khoác ngoài, quần áo ngủ, dép đi trong nhà, tất ngắn cổ, áo thể thao 
dài tay cổ chui thường làm bằng sợi bông dày, áo ba lỗ, áo ngắn tay không cổ.  

 
 

(210) 4-2012-20984 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Bắc Mỹ  (VN) 
P516, nhà D2, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ. 
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(210) 4-2012-20985 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật tư nông 
nghiệp Thái Bình Dương  (VN) 
Nhà A3-X3, tổ 20, thị trấn Cầu Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2012-20986 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.2; 24.15.21; 25.5.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Thanh An  (VN) 

12 đường số 2, khu công nghiệp Sóng 
Thần I, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến và đông lạnh như: tôm; cá; mực; cua; nước mắm; mắm cá. 

 
 

(210) 4-2012-20987 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Lữ Nguyễn Thống Nhứt   (VN) 

27/37/11 Bùi Tư Toàn, khu phố 5, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Các mạch điện (mô bin sườn, mô bin lửa) dùng cho xe máy; cuộn đánh lửa cao 

áp (cục IC) dùng cho xe máy; cục sạc; dây điện; bộ công tắc khởi động dùng cho xe máy, 
ổ khoá điện. 

 
 

(210) 4-2012-20988 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh da trời (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật H&Q   (VN) 
18/151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ mạng. 
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Nhóm 35: Mua bán tủ mạng: giới thiệu sản phẩm; phát hành các tài liệu quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ so sánh giá cả; quản lý 
quá trình đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2012-20989 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Đức  (VN) 
40/1 ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống. 

 
 

(210) 4-2012-20990 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Đức  (VN) 
40/1 ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống. 
 
 

(210) 4-2012-20991 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A25.7.21; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) £ng ChÝ Chhong  (VN) 
451/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại. 
 
 

(210) 4-2012-20992 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, ghi nhạt, vàng 
(731) Công ty cổ phần MCMS Quốc 

TẾ   (VN) 
Lô C3, số 152 khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng 

(COMMUNITY LAW CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em (cờ tỉ phú, con quay; ô ăn quan).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán đồ chơi trẻ em, mua bán sách in.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa nghệ thuật; dịch vụ tổ chức hội thảo, 
chương trình đào tạo.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (bao gồm logo; khẩu hiệu; biển hiệu; 
biển văn phòng; quyền giới thiệu công ty; tờ rơi). 

 
 

(210) 4-2012-20993 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1; A5.5.20 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
may mặc Trung Kiên  (VN) 
143A Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-20994 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 10.3.7; 26.1.1; A5.3.13; A5.1.16; 
A5.3.15 

(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trà Tâm Lan   (VN) 
Lô 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: tinh dầu lá thông đỏ.  

 
 

(210) 4-2012-20995 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; A1.1.10; A5.3.15; 3.7.17; 
A5.5.21; 5.5.19; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh đậm, xanh da trời, đỏ, 
vàng trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Trường Thịnh   (VN) 
Thôn 2/4, xã Ealy, huyện Sông Hinh, 
tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1293 

(210) 4-2012-20996 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A14.3.15; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Linh Thanh  (VN) 
Số nhà 16, tổ 15, ngõ 272, đường Ngọc 
Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề (bằng kim loại); bản lề sàn (bằng kim loại).  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các sản phẩm: bản lề (bằng kim loại); bản lề sàn (bằng kim 
loại).  

 
 

(210) 4-2012-20997 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A14.3.15; A14.3.16; A14.3.13 
(591) Đỏ, đen, trắng, san hô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Linh Thanh  (VN) 
Số nhà 16, tổ 15, ngõ 272 đường Ngọc 
Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kẹp cửa (bằng kim loại); kẹp cửa kính (bằng kim loại); khóa cửa kính (bằng 

kim loại).  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các sản phẩm: kẹp cửa (bằng kim loại); kẹp cửa kính (bằng 
kim loại); khóa cửa kính (bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-20998 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Lê Quang Sáng  (VN) 

109 ngách 27, ngõ 161, phố Thái Hà, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2012-21000 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
VELLPHARM Việt Nam  (VN) 
Số 8, đường TS3, khu công nghiệp Tiên 
Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21001 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Khôi  (VN) 
Số nhà 31, tổ 7 khu 8, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-21002 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Hoàng  (VN) 
Thôn Đông, Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21003 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Hoàng   (VN) 
Thông Đông, Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21005 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp Hàn Việt  (VN) 
Số 148, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước inôc. 
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Nhóm 07: Máy hàn (dùng điện); máy cắt; máy gia công cơ khí. 
 

Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời.  
 
 

(210) 4-2012-21006 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần thiết bị công 

nghiệp Hàn Việt  (VN) 
Số 148, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-21010 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may 
Hưng Long  (VN) 
Số 127 Lê Văn Chí, khu phố 1, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ bằng bông; sợi cao 

su dùng cho ngành dệt. 
 
 

(210) 4-2012-21011 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may 
Hưng Long  (VN) 
Số 127 Lê Văn Chí, khu phố 1, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ bằng bông; sợi cao 

su dùng cho ngành dệt. 
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(210) 4-2012-21012 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 4.3.20 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may 
Hưng Long  (VN) 
Số 127 Lê Văn Chí, khu phố 1, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ bằng bông; sợi cao 

su dùng cho ngành dệt. 
 
 

(210) 4-2012-21013 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chỉ may 
Hưng Long  (VN) 
Số 127 Lê Văn Chí, khu phố 1, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ bằng bông; sợi cao 

su dùng cho ngành dệt. 
 
 

(210) 4-2012-21014 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 20.7.1; 7.3.2; 7.3.15 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục Khai 
Sáng Tương Lai  (VN) 
Số 1 Trương Văn Lĩnh, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện[giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục 

hoặc giải trí]; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ [giải 
trí hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục trường mẫu giáo dịch vụ trường 
nội trú; đào tạo lại nghề.  

 
Nhóm 42: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
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(210) 4-2012-21015 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

 

(731) DEMIREKS SERAMIK INS. MLZ. 
GIDA TURIZM. A.S  (TR) 
Umurbey Mahallesi Sehitler Caddesi No: 
141 Kat: 2 Alsancak Konak/Izmir, 
Turkey  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-21016 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC.  
(US) 
1064 Loretto Road, P.O. Box 729, 
Bardstown, Nelson County, Kentucky, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mùi.  
 
 

(210) 4-2012-21017 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
Thành Đạt  (VN) 
Khu phố An Đông, phường Hiến Nam, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2012-21018 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4; 24.15.21; 26.1.2; 26.7.25; 1.15.23
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Thuận Phát 

Việt Nam  (VN) 
310/3 Ngọc Đại, xã Đại Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho gia súc, gia cầm và động vật.  
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(210) 4-2012-21019 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21; 7.3.11 
(731) Công ty cổ phần Thuận Phát 

Việt Nam  (VN) 
310/3 Ngọc Đại, xã Đại Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho động vật.  
 
 

(210) 4-2012-21020 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.17.18; 7.3.11; 24.15.21; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần Thuận Phát 

Việt Nam   (VN) 
310/3 Ngọc Đại, xã Đại Mỗ, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật.  
 
 

(210) 4-2012-21021 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học và 
công nghệ Nam á  (VN) 
Số 19, ngõ 165, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Miến; mì ăn liền, bún khô; phở khô; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: miến, mì ăn liền, bún khô, phở khô, mộc nhĩ, bột 
ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2012-21022 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học và 
công nghệ Nam á  (VN) 
Số 19, ngõ 165, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Miến; mì ăn liền; bún khô; phở khô; bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: miến, mì ăn liền, bún khô, phở khô, mộc nhĩ, bột 
ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2012-21024 (220) 21.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Phạm Thị Hà  (VN) 
Số 6 ngõ Công ích, phố Bạch Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; bột đậu nành; món bánh thịt chiên giòn.  

 
 

(210) 4-2012-21025 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh nước biển (xanh tím) 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Bé Mặn  
(VN) 
Lô 14-15 đường Hoàng Sa, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn.  
 
 

(210) 4-2012-21026 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh lam, xanh lá, xanh da trời, đen, trắng

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Thái Khang  (VN) 
92 đường số 8, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21027 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Thái Khang   (VN) 
92 đường số 8, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21028 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh lam, đỏ, cam nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sinh hóa 

Nam Định   (VN) 
Số 347 Trần Nhân Tông, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng. 

 
 

(210) 4-2012-21030 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hương Vị Pháp - 
Quan Âm Cam Lộ  (VN) 
Số 201/42 đường Nguyễn Thị Nê, tổ 5, 
ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê chay. 

 
 

(210) 4-2012-21031 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Đỏ đô, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang  (VN) 
37 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới mua bán bất động sản; 

quản lý bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng, trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 
công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-21032 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nghiêm Chí Vinh  (VN) 
Thôn La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ, 
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Con rươi, con tôm, con tép còn sống.  
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(210) 4-2012-21033 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21034 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21035 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21036 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dược phẩm và thương mại 
SOHACO  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21037 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dược phẩm và thương mại 
SOHACO   (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21038 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dược phẩm và thương mại 
SOHACO  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2012-21039 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dược phẩm và thương mại 
SOHACO   (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21040 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dược phẩm và thương mại 
SOHACO    (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21041 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2; 5.13.4; 24.17.21; 24.17.15; 5.3.20
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần y dược và 

đầu tư thương mại Sông Đà  
(VN) 
Tổ 2A, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21042 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21043 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21044 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21045 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21046 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO..LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21047 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2012-21048 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO,.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2012-21049 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2012-21050 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A13.3.7; A13.3.9 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 

Nhà I, khách sạn La Thành, số 218 Đội 
Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-21051 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
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(210) 4-2012-21052 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  
(VN) 
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
 
 

(210) 4-2012-21053 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-21054 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ gạch, cà rốt, trắng, xanh công nhân 
(731) Nguyễn Hồng Anh  (VN) 

226/40 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia (hóa chất) dùng để cải tạo sét trong đất cát đá tại chỗ tạo thành cốt liệu 

cho vữa và bê tông xi măng. 
 
 

(210) 4-2012-21055 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ gạch, xanh nước biển, trắng, xanh 

công nhân 
(731) Nguyễn Hồng Anh  (VN) 

226/40 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 01: Phụ gia (hóa chất) dùng để cải tạo sét trong đất cát đá tại chỗ tạo thành cốt liệu 
cho vữa và bê tông xi măng. 

 
 

(210) 4-2012-21056 (220) 21.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 15.1.17; 15.1.1; 26.15.25 
(591) Xám, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Cơ sở Hải Hiền  (VN) 
7A/43/16 Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy báo động chống trộm; máy tăng âm (ampli); loa; điện thoại; máy quay 
quan sát (camera). 

 
 

(210) 4-2012-21057 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.12; 1.7.6; A7.1.11; 1.15.11; 5.9.19; 
25.7.25 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Đông Nam ¸  
(VN) 
Phòng 109B, nhà C4, tập thể Quỳnh Mai, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm làm từ sữa; rau củ quả chế biến; thịt, tôm, cá (không còn sống). 
 
 

(210) 4-2012-21058 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) HETERO LABS LIMITED  (IN) 
7-2-A2, Hetero Corporate Industrial 
Estate, Sanathnagar, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21059 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần KANAPHARMA  
(VN) 
LL4A Tam Đảo, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21061 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí Khánh 

Lâm  (VN) 
Số 286, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; i-nốc. 
 
 

(210) 4-2012-21062 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Xanh nước biển, hồng, vàng, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Việt á  (VN) 
Khu Quán Trắng, thị trấn Tân Dân, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bột canh (gia vị). 
 
 

(210) 4-2012-21064 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

STOKES INTERIOR   (VN) 
Thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ như: giường; tủ bếp; ghế; tủ; bàn; giá kệ. 
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(210) 4-2012-21069 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh da trời, xanh tím than 
(731) NETTENTION  (KR) 

150-103, ENC Dream Tower 605, 
Yangpyeong-dong 3-ga, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-21070 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.12; A1.1.2; A5.5.20 
(591) Xanh, nâu, trắng 
(731) NETTENTION  (KR) 

150-103, ENC Dream Tower 605, 
Yangpyeong-dong 3-ga, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-21071 (220) 21.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 1.17.11; 3.7.17; 25.1.25; 4.3.5 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VCTT  (VN) 
Cụm CNLN Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa, 
huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-21073 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 PARIS, 
FRANCE  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm cụ thể là dùng cho các bệnh tim mạch.  
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(210) 4-2012-21074 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SANOFI   (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 PARIS, 
FRANCE   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, cụ thể là dùng cho các bệnh tim mạch.  

 
 

(210) 4-2012-21079 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.12.1; A1.1.10; 26.1.1; A25.7.4; 
A26.11.12; 10.5.25 

(591) Tím than, đỏ, xanh da trời nhạt, hồng, 
trắng 

(731) Công ty giấy ánh Dương  (VN) 
Xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-21080 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 21.1.16; 3.5.1 
(731) TAILLOON BALLOONS CO., LTD.  

(TW) 
No. 2, Da-Feng Rd., Sheng-Kang 
District, Taichung City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Quả khinh khí cầu (đồ chơi); đồ chơi, quả bóng bay để chơi, búp bê, con rối bù 

nhìn, quả bóng cho trò chơi.  
 
 

(210) 4-2012-21081 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.5.1; 26.1.2 
(731) TAILLOON BALLOONS CO., LTD.  

(TW) 
No. 2, Da-Feng Rd., Sheng-Kang 
District, Taichung City, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 28: Quả khinh khí cầu (đồ chơi); đồ chơi; quả bóng bay để chơi; búp bê; con rối bù 
nhìn; quả bóng cho trò chơi.  

 
 

(210) 4-2012-21082 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25; A3.9.24 
(731) CHlU TONG PLASTICS CO., LTD.  

(TW) 
No. 20, Ln. 178, Yaxing St., Xiushui 
Township, Changhua County, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Van không bằng kim loại dùng cho thùng đựng hàng; van bằng chất dẻo không 

là bộ phận của máy; van bằng chất dẻo dùng cho ống dẫn nước; van bằng chất dẻo dùng 
cho thiết bị thoát nước (không là bộ phận của máy); van bằng chất dẻo dùng cho ống 
thoát nước. 

 
 

(210) 4-2012-21083 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KABUSHIKIGAISHA PLANNING 1  
(JP) 
4-19-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-
0023 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay đề uốn tóc chạy điện, dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kẹp uốn 

tóc, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay dùng điện, dụng cụ giũa móng dùng điện; dụng cụ vặt 
lông dùng điện và không dùng điện.  

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc [thiết bị sấy khô]. 

 
 

(210) 4-2012-21084 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21085 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21086 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21088 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 5.7.1; 5.7.3 
(591) Xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 

KEYS  (VN) 
30/9C đường số 19, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đường (để ăn), sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 

chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh cá nhân (thuộc 
mỹ phẩm), giường, tủ, bàn ghế, dung cụ thể dục thể thao, hàng may mặc, giày dép, bia, 
rượu, cao su.  
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(210) 4-2012-21089 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 25.1.25 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 

KEYS   (VN) 
30/9C đường số 19, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ đào tạo, huấn 

luyện thể dục, thể thao; dịch vụ vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa), cụ thể: dịch vu 
chăm sóc da, dịch vu làm tóc, dịch vụ trang điểm, dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi. 

 
 

(210) 4-2012-21090 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH Việt Nhất 3  (VN)

ấp Khánh Vân, xã Khánh Bình, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dâu bôi trơn; dầu nhiên liệu; mỡ bôi trơn (dùng trong công nghiệp).  

 
 

(210) 4-2012-21091 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Minh Ký  (VN) 
879/46 đường Hương Lộ 2, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng. 
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(210) 4-2012-21092 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Xanh dương, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại máy 

móc thiết bị Kim Cương  (VN) 
158/1 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sử dụng cho sản xuất công nghiệp 
thương mại, hàng hải, hóa chất (trừ loại sử dụng cho nông nghiệp) như: máy ghép màng 
khô, máy làm túi ba biên, máy chia cuộn tụ động, máy kiểm phẩm in.  

 
 

(210) 4-2012-21094 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) HERSHEY CHOCOLATE AND 

CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-21095 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh da trời, ghi, đen, trắng 
(731) SUPER BRANDS COMPANY 

PTE.,LTD.  (SG) 
No. 138 Cecil Street # 05-02 Cecil Court, 
Singapore 069538  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh và đồ uống có cồn trừ bia.  
 
 

(210) 4-2012-21097 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.14 
(731) TROPICANA PRODUCTS,INC.  (US) 

1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 
34208, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có gas (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uồng.  

 
 

(210) 4-2012-21098 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) APOLLO AQUARIUM PTE LTD  (SG) 
36 LIM CHU KANG LANE 5A, 
SINGAPORE 718851  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị xử lý nước; bảo trì thiết bị xử lý nước; bảo dưỡng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị, máy 
móc, và dụng cụ công nghiệp; phục hồi lại máy móc và động cơ bị hao mòn hoặc hư hỏng 
một phần; sửa chữa bơm; sửa chữa dưới nước; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; dịch vụ 
tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên thuộc 
nhóm 37.  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ nuôi cá; dịch vụ 
chăm sóc cá cảnh; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; 
tất cả các dịch vụ nêu trên thuộc nhóm 44.  

 
 

(210) 4-2012-21100 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21101 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đường Tài  (VN) 
Số 8, hẻm 58/23/4 Trần Bình, Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước tinh khiết; đồ uống không có cồn; nước uống có ga và chế 

phẩm để làm đồ uống có ga; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 
cây; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (đồ uống không cồn, không dùng cho 
mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-21103 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Tuyết 

Mai   (VN) 
Sạp D103, D104 lầu 1 Trung tâm thương 
mại dịch vụ An Đông, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-21104 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A2.5.22; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Chung Thủy   (VN) 

Sạp 25 tổ 3 chợ Kim Biểu, phường 13, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo trẻ em, mũ (nón), tất (vớ).  
 

(210) 4-2012-21105 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ tin học Thịnh Minh 
Thiên  (VN) 
203 Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, bộ nhớ máy vi tính, phụ kiện máy vi tính, đầu đọc âm 

thanh kỹ thuật số, đầu đọc hình ảnh kỹ thuật số, khung hình kỹ thuật số dùng để hiển thị 
hình ảnh.  
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(210) 4-2012-21106 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Hàm Rồng  

(VN) 
109B, đường Nguyễn ái Quốc, phường 
Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường biển; vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến hoặc 

theo hợp đồng; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ lai dắt tàu biển; vận tải hành khách 
bằng tắc-xi; môi giới vận tải.  

 
 

(210) 4-2012-21107 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.1; 1.15.19 
(591) Xanh dương, trắng, xám 
(731) Trần Thị Tuyết Xuân  (VN) 

011 lô C1, chung cư Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm vật tư ngành điện lạnh, linh kiện tủ lạnh máy 

giặt, máy điều hòa, ống đồng các loại, ga lạnh. 
 
 

(210) 4-2012-21120 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh Thành Nghiệp  

(VN) 
B2/11 ấp 2A, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh ngọt; kẹo; chè (trà); cà phê, ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh trung thu, bánh ngọt, kẹo, cà phê, chè (trà), ca cao.  
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(210) 4-2012-21121 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 25.5.2 
(591) Da cam, đỏ, xanh lam, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Cường Phốt  (VN)

Số 256 đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, phớt chặn dầu, máy ủi, máy đào, 
máy xúc, xe cơ giới và động cơ xe cơ giới, cao su.  

 
 

(210) 4-2012-21122 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Gia Phát   (VN) 
Số 20/165, đường Cầu Giấy, phường Quan
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 

Nhóm 35: Mua bán áo mưa. 
 
 

(210) 4-2012-21124 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) GULBAHAR TOBACCO 
INTERNATIONAL FZE   (AE) 
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể như diêm, tẩu 
thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-21125 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lê Tiến Tùng   (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-21126 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lê Tiến Tùng   (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-21127 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Lê Tiến Tùng   (VN) 
Tổ 9 Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dưọc phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-21128 (220) 21.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.14; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Ngô Anh  (VN) 
LK-E5 khu đô thị An Viên, phường Vĩnh 
Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà trọ, nhà nghỉ du lịch, đặt chỗ ở khách sạn, dịch vụ khách sạn, cho thuê chổ 

ở tạm thời, đặt chỗ (giữ chỗ) ở trọ.  
 
 

(210) 4-2012-21140 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH liên kết 
Thanh Danh   (VN) 
Phòng 1404, tầng 14, tòa nhà Havana, số 
132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; thực hiện các 

dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các 
công việc có liên quan đến pháp luật.  
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(210) 4-2012-21142 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.4.24 
(731) PROLINE INDIA LIMITED  (IN) 

4th, Floor, Sahas, 414/2, Veer Savarkar 
Marg, Prabhadevi, Mumbai- 400 025, 
India  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo đan; trang phục dệt kim; quần áo thể thao; quần; áo sơ mi; áo phông; 

quần gin; áo vét; áo nịt len; quần áo bơi; tất ngắn cổ; quần áo may sẵn; bộ quần áo; ca vát; 
khăn quàng; áo len dài tay; váy ngủ; khăn choàng; đồng phục; giầy; dép lê; dép xăng đan; 
mũ và mũ lưỡi trai; và tất dài.  

 
 

(210) 4-2012-21143 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.3 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 
Lô 51, đường số 2 khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21144 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Quảng Trường Thời Đại  (VN) 
57 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; mua bán: đồ lưu niệm, quần áo, mỹ 

phẩm, đồ trang sức. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản (nhà ở, căn hộ, văn phòng); kinh doanh bất động sản, 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); đánh 
giá bất động sản. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh, khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2012-21145 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A17.2.2; A5.5.21; A1.1.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Quảng Trường Thời Đại  (VN) 
57 Đồng khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; mua bán: đồ lưu niệm, quần áo, mỹ 

phẩm, đồ trang sức.  
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản (nhà ở, căn hộ, văn phòng); kinh doanh bất động sản, 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); đánh 
giá bất động sản.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh, khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2012-21146 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hồng Thảo   (VN) 
333 đại lộ Bình Dương, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2012-21148 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Loy & Hongo  

(VN) 
36 đường A4, khu K300, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (khảo sát kinh doanh thương mại ), 

tư vấn quản lý nguồn nhân lực; mua bán gốm, sứ, thủy tinh và nguyên liệu thủy tinh, mua 
bán phế liệu kim loại, phi kim loại. 
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(210) 4-2012-21160 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.7.6; A1.1.10; 25.1.6; 5.7.3 
(591) Hồng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

chế biến thực phẩm Kiều 
Trang  (VN) 
291 Bùi Ngọc Thu, khu phố 8, phường 
Hiệp An, thị xã thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-21161 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KOLON I'NETWORKS-CORP.   (KR) 
Kolon Tower, Annex 1- 22, Byeolyang - 
Dong, Kwacheon City, Kyonggi - Do 
427- 040, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21162 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.  (KR) 
Kolon Tower, Annex 1 - 22, Byeolyang - 
Dong, Kwacheon City, Kyonggi - Do 
427- 040, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21163 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.  (KR) 
Kolon Tower, Annex 1 - 22, Byeolyang - 
Dong, Kwacheon City, Kyonggi - Do 
427- 040, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21164 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.3; 26.4.2; 26.4.9; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh tím, vàng, xanh lá cây, 

hồng nhạt 
(731) Quách Quang Đông  (VN) 

Số 102, tập thể Viện Kiểm sát Nhân dân 
Tối Cao, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng giải khát; nhà hàng phục vụ ăn 

nhanh; quán ăn tự phục phụ; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2012-21165 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.1; A3.7.24; 3.7.21 
(591) Đen, trắng, nâu cà phê, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lưu Hoàng Hà  
(VN) 
Lầu 4.07 lô C Investco - số 29 đường 783 
Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, chè (trà), đồ uống trên cơ sở chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, chè (trà), đồ uống trên cơ sở chè 
(trà).  

 
 

(210) 4-2012-21166 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.16; A5.1.5; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bí Quyết Tự 
Nhiên   (VN) 
Số 42 đường Nguyễn Cửu Vân, phường 
17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thăm dò dư luận; 

dịch vụ tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2012-21167 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn hoá Tân 
Bình  (VN) 
Lô II-3, nhóm CN2, đường 11, KCN Tân 
Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu bằng chất dẻo để bao gói. 
 
 

(210) 4-2012-21168 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.16; 5.3.20; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trà Tiên 
Hưởng  (VN) 
789 Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng giải khát. 
 
 

(210) 4-2012-21169 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; 3.7.7; A3.7.24; 22.5.10; A22.5.13; 
A22.5.15 

(591) Đồng, xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Ban quản lý khu di tích lịch 
sử văn hoá danh thắng và du 
lịch Núi Bà Đen  (VN) 
Xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-21182 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.7; 8.1.1; A3.9.24; 3.9.1 
(591) Xanh lá, cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Băng  (VN) 
384 Bình Giã (số cũ 27), phường Nguyễn 
An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2012-21183 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Tín Kiến Lợi  
(VN) 
Số 397 đường tỉnh lộ 942, ấp Mỹ Hòa, 
thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; nước xúc miệng không dùng cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh 

phụ nữ không dùng cho mục đích y tế; kem dưỡng da; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán sữa rửa mặt, nước xúc miệng, dung dịch vệ sinh phụ nữ, kem dưỡng 
da, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng.   

 
 

(210) 4-2012-21184 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.10; 26.4.4; 26.1.1 
(591) Vàng đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH yến sào Ngọc 

ánh   (VN) 
412 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào.  

 
 

(210) 4-2012-21185 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 1.15.21 
(591) Tím, xám, trắng 
(731) LOOK MEDIA CO.,LTD   (KR) 

505 Daeyoon Bldg, 55-1 Toegye-ro, 
Jung-gu, Seoul, 100-804, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Lông mi giả.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm.  
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(210) 4-2012-21186 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH sơn Seamaster  

(VN) 
16 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  

 
 

(210) 4-2012-21187 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-21188 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Đào Đức Cường  (VN) 
Số 134, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn giấy để tẩy 

trang; giấy bao gói. 
 
 

(210) 4-2012-21189 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Thiên Hà  (VN) 
Lô 15, đường TS 11, KCN Tiên Sơn, xã 
Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cáp thông tin.  
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(210) 4-2012-21200 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân An     (VN) 
Số 19, ngách 16, ngõ 218, phố Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21202 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; 10.3.7; 26.2.7; 25.12.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thiết bị Điện Hải 
Phòng   (VN) 
Số 7 §32, đường Nguyễn Bình, phường 
Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn compact, đèn chiếu sáng, bóng đèn điện.  
 
 

(210) 4-2012-21203 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 24.13.1; 25.5.2;  
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, nâu, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
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(210) 4-2012-21204 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21205 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) SYNERGY PHARMA COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Unit S, 1/F, Mau Lam Commercial 
Building, 16-18 Mau Lam Street, Jordan, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21206 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần METADATA 
Việt Nam  (VN) 
Số 6, ngõ 136/98 phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mêm máy tính: phần mềm kế toán, 
phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý tiền điện, phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương, 
phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP). 

 
 

(210) 4-2012-21209 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh đen, đen 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)

181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn lót trang điểm; son môi; dụng cụ kẻ mắt, cụ thể là: bút chì kẻ 
mắt (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho da; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-21210 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh đen, đen 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)

181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh 
vực mỹ phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ dùng mỹ phẩm; dịch vụ 
trung gian thương mại trong lĩnh vực xà phòng; sắp xếp bán hàng mỹ phẩm; sắp xếp bán 
hàng các dụng cụ mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21211 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Phan Trúc Linh  (VN) 
ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ bếp, tủ áo.  
 
 

(210) 4-2012-21212 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Phan Trúc Linh   (VN) 
ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ bếp, tủ áo.  
 
 

(210) 4-2012-21213 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL 
PRODUCTS CO.,LTD.  (JP) 
17-12 Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm vật liệu 
xây dựng bằng kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình.  
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(210) 4-2012-21214 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL 

PRODUCTS CO.,LTD.   (JP) 
17-12 Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm vật liệu 

xây dựng bằng kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình.  
 
 

(210) 4-2012-21215 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Trần Văn Trà   (VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước ngọt [đồ uống không có cồn]; nước giải khát bằng 

trái cây [đồ uống]; nước tăng lực [đồ uống không có cồn].  
 
 

(210) 4-2012-21216 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Trần Văn Trà  (VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước ngọt [đồ uống không có cồn]; nước giải khát bằng 

trái cây [đồ uống]; nước tăng lực [đồ uống không có cồn]. 
 

(210) 4-2012-21217 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Trần Văn Trà  (VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước ngọt [đồ uống không có cồn]; nước giải khát bằng 

trái cây [đồ uống]; nước tăng lực [đồ uống không có cồn].   
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(210) 4-2012-21218 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 
học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bôn dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 
phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-21219 (220) 24.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.8; 2.1.1; 13.1.5; 1.5.1; 1.15.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quý Nguyên  
(VN) 
76/10 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, vở (tập) học sinh. 
 
 

(210) 4-2012-21220 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
IMEXPHARM   (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21222 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh 

nõn chuối, vàng 
(731) Công ty TNHH Ngọc Hà  (VN) 

Số 61 Tam Bạc, Phạm Hồng Thái, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán) các loại đèn trang trí; xuất nhập khẩu các lại đèn 
trang trí.  

 
 

(210) 4-2012-21223 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) TEVA PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD.   (IL) 
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, Israel  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị các bệnh đa xơ cứng rải rác, bệnh viêm thận do 

lupus ban đỏ, và bệnh Crohn's  
 
 

(210) 4-2012-21224 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) TEVA PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD.   (IL) 
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, Israel  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị các bệnh đa xơ cứng rải rác, bệnh viêm thận do 

lupus ban đỏ, và bệnh Crohn's.  
 
 

(210) 4-2012-21225 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) TEVA PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD.   (IL) 
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, Israel   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị các bệnh đa xơ cứng rải rác, bệnh viêm thận do 

lupus ban đỏ, và bệnh Crohn's.  
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(210) 4-2012-21226 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD.   (IL) 
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 
91010, Israel   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược để điều trị các bệnh đa xơ cứng rải rác, bệnh viêm thận do 
lupus ban đỏ, và bệnh Crohn's.  

 
 

(210) 4-2012-21228 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A24.17.11 
(731) ALBEST MUSICAL INSTRUMENTS 

CO.,LTD.   (TW) 
5F, No. 267, Sec. 4, Xin-Yi Road, Taipei 
City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc: kèn xắc xô phôn, sáo, kèn trombon, kèn trompet, hộp nhạc.  
 
 

(210) 4-2012-21229 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.25; 2.9.1; 25.1.25; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Lụa Việt  (VN) 
31/6A Biệt Thự, Tân Lập, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 24: Tơ lụa darmat (vải vóc), vải, lụa (vải), vải sợi dệt, len sơviôt (vải vóc). 
 
 

(210) 4-2012-21230 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh AZ79  (VN) 

211 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1334 

(210) 4-2012-21232 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; A5.3.13 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại Yến 

Xuân  (VN) 
Tầng 1 Tòa nhà PVFC. Co, 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào, các sản phẩm từ tổ yến, bào ngư, vi cá, nhân sâm, nấm linh 
chi, đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng và thực phẩm dinh dưỡng; đại lý thương 
mại đối với các sản phẩm yến sào, các sản phẩm từ tổ yến, bào ngư, vi cá, nhân sâm, nấm 
linh chi, đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng và thực phẩm dinh dưỡng.  

 
 

(210) 4-2012-21233 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Hoa 
Việt  (VN) 
218/6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo may sẵn, đồng phục. 
 
 

(210) 4-2012-21234 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu làm hương liệu cho bánh ngọt; chất hoá học làm sáng màu dùng cho 
mục đích gia dụng (giặt giũ), hồ bột để giặt là; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da (mỹ 
phẩm); son môi; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; chế 
phẩm làm sạch; kem đánh răng; kem đánh bóng giày ống; chế phẩm đánh bóng đồ đạc; 
chế phẩm mài mòn.  

 
 

(210) 4-2012-21235 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ 
(ALLEGENS CO.,LTD.)  (VN) 
11A Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-21236 (220) 24.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phúc Chung  
(VN) 
Số 250 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: bê tông, chất đề trát, Vữa dùng cho 
xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-21237 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Trắng, cam (540) 

  

(731) Đinh Thị Diệu Huyền  (VN) 
1149B, đường Tự Lập, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Đề can. 
 
 

(210) 4-2012-21238 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây lắp và thi 
công nội thất Tiên Phong  (VN)
Số nhà 84 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công nội thất; lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; 
lắp đặt hệ thống điện; hoàn thiện công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng; phá dỡ; xây 
dựng công trình công nghiệp; xây dựng mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công 
trình xây dựng dân dụng, xây dựng đường ống và hệ thống nước; xây dựng nhà các loại; 
sửa chữa giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất.  

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất. 
 
 

(210) 4-2012-21239 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
- Pháp   (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21242 (220) 25.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 3.1.1; A3.1.24; 26.4.2; 25.5.1 (540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)  (VN) 
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút 
thuốc (không bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho 
người hút thuốc. 

 
 

(210) 4-2012-21245 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.3.3 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Tổng công ty May 10 - Công ty 
cổ phần  (VN) 
Phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do khách sạn thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-21246 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và truyền thông Sao Việt (VN)
Số 216B4 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại, dịch vụ quảng cáo bằng truyền hình, dịch vụ tổ 
chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ cho thuê vật dụng quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-21247 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và truyền thông Sao Việt (VN)
Số 216B4 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại, dịch vụ quảng cáo bằng truyền hình, dịch vụ tổ 
chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ cho thuê vật dụng quảng cáo.  
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(210) 4-2012-21248 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Trắng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bò Kobe VN  
(VN) 
Khu phố 4, đường 1 tháng 5, phường B' 
Lao, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò 
 
 

(210) 4-2012-21250 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại kính Hoàng Gia  
(VN) 
Lô II-6 cụm 4, đường số 13, nhóm CN II 
Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công lắp đặt thiết bị xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-21251 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.4 
(591) Trắng, vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tiến 
Phát  (VN) 
Số 475/8 Bạch Đằng, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cacao, bánh kẹo, bánh kẹo sôcôla. 
 
 

(210) 4-2012-21252 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Huỳnh Văn ý  (VN) 
763/2/18/10 Trường Chinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da (mỹ 
phẩm); sữa rửa mặt (mỹ phẩm); nước hoa; kem (mỹ phẩm) ngừa nám-mụn.  
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(210) 4-2012-21253 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Huỳnh Văn ý   (VN) 
763/2/18/10 Trường Chinh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da (mỹ 
phẩm); sữa rửa mặt (mỹ phẩm); nước hoa; kem (mỹ phẩm) ngừa nám-mụn.  

 
 

(210) 4-2012-21254 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION   (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); màn hình máy tính; thiết bị xử lý dữ 
liệu; bộ điều khiển lập trình được; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị giám sát và điều khiển 
từ xa.  

 
 

(210) 4-2012-21255 (220) 25.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; 25.12.1; 1.15.11; 5.7.3; 5.7.1; 
25.1.5; 25.1.25 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, nâu nhạt, đỏ 
xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh
doanh lương thực Ngọc Sơn (VN)
Số 82A, khóm Tân Hòa, phường An 
Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-21256 (220) 25.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 25.1.25; 25.1.5; 5.5.16; A11.3.7 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, nâu, hồng, 

xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh lương thực Ngọc Sơn  
(VN) 
Số 82A, khóm Tân Hòa, phường An 
Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2012-21257 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Dutch 
Quốc Tế   (VN) 
Số 69 đường Tựu Liệt, khu Quốc Bảo, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn, gỗ lát sàn, vật liệu xây dnựg không bằng kim loại; tấm panen không 

bằng kim loại; lớp gỗ dán bề mặt, tấm dán mặt ngoài bằng gỗ, ván lạng bằng gỗ, gỗ dán; 
gỗ xẻ, ván ép, gỗ bán thành phẩm. 

 
Nhóm 20: Miếng ngăn bằng gỗ của đồ đạc, vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc. 

 
 

(210) 4-2012-21259 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH UNITED 
PHOSPHORUS Việt Nam  (VN) 
Lô 221, Khu công nghiệp Amata, 
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc diệt các loại sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2012-21260 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH UNITED 
PHOSPHORUS Việt Nam    (VN) 
Lô 221 khu công nghiệp Amata, phường 
Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc diệt các loại sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2012-21261 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH UNITED 
PHOSPHORUS Việt Nam    (VN) 
Lô 221 khu công nghiệp Amata, phường 
Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc diệt các loại sâu bọ. 
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(210) 4-2012-21262 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.21; A3.7.24; 26.1.1; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử cơ khí 
191 Việt Hà   (VN) 
Số 4 dãy C2B đường Quỳnh Lôi, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện, đèn điện, đèn, đèn trần (nhà), hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED). 

 
 

(210) 4-2012-21263 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PARABOLIC DRUGS LIMITED  (IN) 
SCO 99-100, Top Floor, Sector-17B, 
Chandigarh, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21264 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1; A17.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo và du lịch 
Đông Dương  (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Đặc sản; tạp chí; sách; báo.  
 

Nhóm 41: Xuất bản: đặc san, tạp chí, sách, báo; tổ chức hội nghi; tổ chức họp mặt câu lạc bộ.  
 
 

(210) 4-2012-21265 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo và du lịch 
Đông Dương   (VN) 
Phòng 606, khu B, tòa nhà Indochina, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 16: Đặc sản; tạp chí; sách; báo.   
 

Nhóm 41: Xuất bản: đặc san, tạp chí, sách, báo; tổ chức hội nghi; tổ chức họp mặt câu lạc bộ.  
 

Nhóm 42: Thiết kế (nội thất).  
 
 

(210) 4-2012-21266 (220) 25.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.12; 26.1.1; A25.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - xuất 
nhập khẩu Hoàng Hải  (VN) 
2/8 Chấn Hưng, phường 06, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá tẩm bột rán; tôm không còn sống; phi lê cá, cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ 

xương; cá (không còn sống); cá mòi không còn sống, cá trích không còn sống; tôm hùm 
không còn sống; tôm hùm gai, không còn sống; cá mòi, các xác đin; cá hồi; thịt cá ngừ; 
thực phẩm làm từ cá; cá được bảo quản; tôm không còn sống; cá đóng hộp; cá ướp muối; 
cá muối; cá nhuyễn dạng sệt. 

 
 

(210) 4-2012-21267 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.11; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
VIAMI   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Trần Phú, ngõ 232/6, tổ 
24, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản trị thông tin.  
 
 

(210) 4-2012-21269 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Lộc   (VN) 
26 đường 320, Bông Sao, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chât ăn kiêng dùng 
trong ngành y.  

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, 
sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng, nước rửa chén, lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 296 tập a (11.2012) 

 

 
1342 

ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trưng, nước giải 
khát, nước tinh khiết, bia, rượu; giới thiệu dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm 
đinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng, nước rửa chén, lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia eầm, trứng, nước giải khát, nước tinh khiết, bia, rượu; quảng cáo dược phẩm, dược 
chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang 
thiết bị y tế, mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng, nước 
rửa chén, lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-21270 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-21271 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-21272 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
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(210) 4-2012-21273 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-21274 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-21275 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-21276 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
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(210) 4-2012-21277 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-21278 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-21279 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster 
(Việt Nam)  (VN) 
16 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-21280 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH sơn Seamaster  
(VN) 
16 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).  
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(210) 4-2012-21281 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xám, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Đại Hoàng 

Thủy   (VN) 
499/160/13 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; chè (trà).  
 
 

(210) 4-2012-21286 (220) 25.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(731) Công ty 4 Oranges Co.,Ltd.  
(VN) 
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2012-21287 (220) 25.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2012-21288 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co.,Ltd.  

(VN) 
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2012-21289 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co.,Ltd.  

(VN) 
Lô CO2-1 khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 

(210) 4-2012-21290 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô CO2-1 Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 

(210) 4-2012-21291 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thép Việt - Mỹ  (VN) 
Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp bằng 

hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu), 
xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, mạ các loại kim loại khác, 
lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng bằng kim 
loại, máy cán, máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho, vận tải hàng hóa, vận tải đường sông, vận tải hàng hải. 
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(210) 4-2012-21292 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thép Việt - Mỹ   (VN) 
Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho, vận tải hàng hóa, vận tải đường sông, vận tải hàng hải.  
 
 

(210) 4-2012-21293 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thép Việt - Mỹ  (VN) 
Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thép cán thô (luyện kim); tấm lợp bằng hợp kim 
nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gỗ 
thép; xà gồ mạ kẽm; ống thép đen; ống thép mạ kẽm, mạ các loại kim loại khác; lưới 
thép; dây thép mạ kẽm; thép cán nguội dạng cuộn; các vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp bằng 
hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu), 
xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, mạ các loại kim loại khác, 
lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng bằng kim 
loại, máy cán máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-21294 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thép Việt - Mỹ   (VN) 
Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thép cán thô (luyện kim); tấm lợp bằng hợp kim 
nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gỗ 
thép; xà gồ mạ kẽm; ống thép đen; ống thép mạ kẽm, mạ các loại kim loại khác; lưới 
thép; dây thép mạ kẽm; thép cán nguội dạng cuộn; các vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-21295 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thép Việt - Mỹ   (VN) 
Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thép cán thô (luyện kim); tấm lợp bằng hợp kim 

nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gỗ 
thép; xà gồ mạ kẽm; ống thép đen; ống thép mạ kẽm, mạ các loại kim loại khác; lưới 
thép; dây thép mạ kẽm; thép cán nguội dạng cuộn; các vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp bằng 
hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu), 
xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, mạ các loại kim loại khác, 
lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng bằng kim 
loại, máy cán máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-21296 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thép Việt - Mỹ   (VN) 
Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; thép cán thô (luyện kim); tấm lợp bằng hợp kim 

nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm); tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu); xà gỗ 
thép; xà gồ mạ kẽm; ống thép đen; ống thép mạ kẽm, mạ các loại kim loại khác; lưới 
thép; dây thép mạ kẽm; thép cán nguội dạng cuộn; các vật liệu xây dựng bằng kim loại.   

 
 

(210) 4-2012-21297 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thép Việt - Mỹ   (VN) 
Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hợp kim của kim loại thường, thép cán thô (luyện kim), tấm lợp bằng 
hợp kim nhôm, kẽm, bằng thép mạ kẽm (tôn kẽm), tấm lợp bằng kẽm phủ sơn (tôn màu), 
xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm, ống thép đen, ống thép mạ kẽm, mạ các loại kim loại khác, 
lưới thép, dây thép mạ kẽm, thép cán nguội dạng cuộn, các vật liệu xây dựng bằng kim 
loại, máy cán máy cắt tôn, các loại máy móc và trang thiết bị công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho, vận tải hàng hóa, vận tải đường sông, vận tải hàng hải. 

 
 

(210) 4-2012-21298 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thép Việt - Mỹ   (VN) 
Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho, vận tải hàng hóa, vận tải dường sông, vận tải hàng hải.  

 
 

(210) 4-2012-21299 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.3.3; A26.11.12 
(731) STANYO ELECTRONICS SDN BHD  

(MY) 
No.61, Jalan Raja Bot, 41400 Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa, micrô; bộ tách sóng; máy thu thanh và thu hình; 

vành loa cho máy tăng âm. 
 
 

(210) 4-2012-21300 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21301 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21302 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21303 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Phong 
Linh   (VN) 
Số 236 Định Công Thượng, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21304 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Thành Vinh   (VN) 
Phòng 212 nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21305 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tiến Lộc  (VN) 
Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21306 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21307 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21308 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-21309 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21322 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Tạ Vu Liên Phượng  (VN) 
225/4B đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ 
Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy in để dùng với máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết 

bị bộ nhớ máy vi tính chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng.  
 
 

(210) 4-2012-21323 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  
(FR) 
14 Rue Royale, 75008 PARlS - France  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2012-21324 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ETAX VIETNAM  
(VN) 
95 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm khai báo thuế, phần mềm kế toán, phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2012-21325 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Trí Việt  (VN) 
Số 508, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); khóa đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, đào 
tạo lại nghề; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo); giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2012-21326 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Trí Việt   (VN) 
Số 508, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); khóa đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, đào 
tạo lại nghề; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo); giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2012-21327 (220) 25.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Trí Việt   (VN) 
Số 508, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện (đào tạo); khóa đào tạo từ xa; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, đào 
tạo lại nghề; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo); giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2012-21343 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dươngđậm, xanh dương nhạt
(731) Công ty cổ phần GREENFEED 

Việt Nam  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thủy, hải sản; cá giống.  
 
 

(210) 4-2012-21344 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần GREENFEED 

Việt Nam   (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thủy, hải sản; cá giống.  
 
 

(210) 4-2012-21345 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YK   (VN) 
18A/28/14 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các thiết bị văn phòng, các thiết bị chống cháy, chống trộm, thiết bị 
thông tin và các thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, hàng không, dường bộ; cho 
thuê ô tô các loại, cho thuê kho bãi; dịch vụ giao nhận kho bãi trong và ngoài nước.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ bảo vệ.  
 
 

(210) 4-2012-21346 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YK   (VN) 
18A/28/14 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
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(210) 4-2012-21347 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YK   (VN) 
18A/28/14 Nguyễn Thị Minh Khai, phường
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  
 
 

(210) 4-2012-21348 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) FUNAI ELECTRIC CO.,LTD.   (JP) 

7-1, Nakagaito 7-chome, Daito-shi, 
Osaka 574-0013, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn di-ốt phát quang (LED), đèn điện, thiết bị chiếu 
sáng, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), ngăn làm lạnh, thiết bị điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2012-21349 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Đen, trắng, hồng, vàng 
(731) KABUSHIKIGAISHA PLANNING 1  

(JP) 
4-19-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-
0023 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay để uốn tóc chạy điện; dụng cụ cầm tay để uốn tóc, kẹp uốn 
tóc; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay dùng điện; dụng cụ giũa mỏng dùng điện; dụng cụ vặt 
lông dùng điện và không dùng điện.  

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc [thiết bị sấy khô].  
 
 

(210) 4-2012-21360 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt  (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón 
 
 

(210) 4-2012-21361 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất mỹ phẩm Thiên Hồng  
(VN) 
568/18/8 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2012-21364 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TATA SONS LIMITED  (IN) 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, 
Mumbai 400001, Maharashtra, India  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ và các bộ phận của chúng thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-21365 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TATA SONS LIMITED   (IN) 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, 
Mumbai 400001, Maharashtra, India  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ và các bộ phận của chúng thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-21366 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TATA SONS LIMITED   (IN) 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, 
Mumbai 400001, Maharashtra, India  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ và các bộ phận của chúng thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2012-21367 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TATA SONS LIMITED   (IN) 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, 
Mumbai 400001, Maharashtra, India  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ và các bộ phận của chúng thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-21368 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) TATA SONS LIMITED   (IN) 
Bombay House, 24 Homi Mody Street, 
Mumbai 400001, Maharashtra, India  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ và các bộ phận của chúng thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-21400 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy đúc liên tục; máy cán và cắt thép, hợp kim sắt và kim loại màu; thiết bị 

cuộn nóng và lạnh để cuộn tấm kim loại, dải kim loại, thép ống, dầm và thanh sắt; con lăn 
thép (bộ phận của máy); máy gia công ống xoắn và bệ máy cán dùng cho dây kim loại.   

 

(210) 4-2012-21401 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED    (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại và hệ thống kết cấu xây dựng bằng kim loại để 

xây tường, lợp mái, làm khung nhà, sàn nhà, trần nhà và để ốp mái; kim loại thường và 
hợp kim của kim thường; kim loại được sơn lót đạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại được sơn lót; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần 
bằng kim loại; vì kèo (khung đỡ mái nhà) bằng kim loại; xà gồ bằng kim loại; rầm (nhà) 
bằng kim loại; sàn mái kết cấu bằng kim loại; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho 
các tòa nhà; lưới kim loại; lưới thép co dãn; sản phẩm chống nước mưa bằng kim loại cụ 
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thể là: ngói bằng kim loại; máng thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát 
nước mưa và bể chứa nước mưa bằng kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung 
bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có 
thể vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2012-21402 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED    (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại và hệ thống kết cấu xây dựng bằng kim loại để 

xây tường, lợp mái, làm khung nhà, sàn nhà, trần nhà và để ốp mái; kim loại thường và 
hợp kim của kim thường; kim loại được sơn lót đạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại được sơn lót; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần 
bằng kim loại; vì kèo (khung đỡ mái nhà) bằng kim loại; xà gồ bằng kim loại; rầm (nhà) 
bằng kim loại; sàn mái kết cấu bằng kim loại; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho 
các tòa nhà; lưới kim loại; lưới thép co dãn; sản phẩm chống nước mưa bằng kim loại cụ 
thể là; ngói bằng kim loại; máng thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát 
nước mưa và bể chứa nước mưa bằng kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung 
bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có 
thể vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2012-21403 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại và hệ thống kết cấu xây dựng bằng kim loại để 

xây tường, lợp mái, làm khung nhà, sàn nhà, trần nhà và để ốp mái; kim loại thường và 
hợp kim của kim thường; kim loại được sơn lót đạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại được sơn lót; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần 
bằng kim loại; vì kèo (khung đỡ mái nhà) bằng kim loại; xà gồ bằng kim loại; rầm (nhà) 
bằng kim loại; sàn mái kết cấu bằng kim loại; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho 
các tòa nhà; lưới kim loại; lưới thép co dãn; sản phẩm chống nước mưa bằng kim loại cụ 
thể là: ngói bằng kim loại; máng thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát 
nước mưa và bể chứa nước mưa bằng kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung 
bằng kim loại của nhà ở và tòa nhà thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có 
thể vận chuyển.  
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(210) 4-2012-21409 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21420 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nam Thành   (VN) 
63/42, khu phố Tân Hòa, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Bể chứa bằng kim loại, bồn chứa nước bằng inox; thùng bằng kim loại; bồn 
bằng kim loại; ống bằng kim loại; bình đựng bằng kim loại cho nhiên liệu lỏng; thùng 
chứa bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Thiết bị làm nước nóng, máy nước nóng; bộ thu năng lượng mặt trời; bình đun 
nước nóng; thiết bị lọc nước; bình nước nóng cho nhà tắm; bồn rửa bát. 

 

Nhóm 20: Thùng không bằng kim loại; hộp bao bì bằng chất dẻo; bệ chậu hoa; bình chứa 
dùng cho nhiên liệu lỏng, không bằng kim loại; bể chứa không bằng kim loại hoặc xây, 
bồn nhựa chứa nước; ghế ngồi. 

 
 

(210) 4-2012-21421 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Hải Đăng  (VN)
Xóm Gồm, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi truyền và tái tạo âm thanh; thiết bị kiểm tra và giảng dậy; máy 
chiếu; máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-21427 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.3.1; A6.3.5; A25.3.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, xanh lá 

cây, vàng, da cam, đen, xanh dương đậm
(731) Công ty TNHH sản xuất Kim 

Hiếu  (VN) 
45/4C quốc lộ 22, ấp Mỹ Hòa 1, xã 
Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai và đóng bình. 
 
 

(210) 4-2012-21428 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vương Việt Trung   (VN) 
389 An Dương Vương, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 06: Khóa; ổ khóa; ốc vít; bù lông; con tán; bản lề.  
 
 

(210) 4-2012-21429 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoàng Khang  (VN) 
Tầng 7, số 353-355 An Dương Vương, 
phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-21440 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) WANG QING FU   (CN) 
121, Dao Tang, Da Jing, Xian Cha Qiao, 
Shao Dong, Hu Nan, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 28: Bài lá (bài tú-lơ-khơ làm bằng bìa giấy).  
 
 

(210) 4-2012-21441 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A1.1.10; 25.12.1 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Văn phòng công chứng Bình 
Thủy  (VN) 
71 Cách Mạng Tháng Tám, phường An 
Thới, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ công chứng. 
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(210) 4-2012-21443 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 6.1.2; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, nâu, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tài Nguyên AV  
(VN) 
Số 36, đường 44, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt cụ thể là: sửa chữa các công trình xây dựng, hệ 
thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò 
sưởi và điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2012-21444 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(300) 2012-054528 05.07.2012 JP 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1 -chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; móng (tay, chân) giả; lông mi giả.  
 
 

(210) 4-2012-21446 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) REVIVA MANUFACTURER PTE LTD  
(SG) 
18, Boon Lay Way #10-153, Tradehub 
21, Singapore 609966  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống khác không chứa cồn; nước 
trái cây và nước ép trái cây; xirô và chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-21460 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21461 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21462 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt   (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21463 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21464 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21465 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21466 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21468 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21469 (220) 26.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21480 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21481 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt  (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21500 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 10.3.7; 26.1.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trà Tâm Lan   (VN) 
Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-21501 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 10.3.7; 26.1.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
trà Tâm Lan   (VN) 
Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: tinh dầu thông đỏ.  
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(210) 4-2012-21502 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite.  
 
 

(210) 4-2012-21503 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành  (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch ốp 

lát; gạch thẻ); gạch granite.  
 
 

(210) 4-2012-21505 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh lương thực Ngọc Sơn  
(VN) 
Số 82A, khóm Tân Hòa, phường An 
Hòa, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2012-21506 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Maxi-Care Việt 
Nam  (VN) 
39/1A/1 đường 47, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu. 
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(210) 4-2012-21508 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ đóng gói Trường Phát  
(VN) 
Số 1185 quốc lộ 1A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; bơ; trái cây được bảo quản; rau đã 

được bảo quản; sữa; các sản phẩm làm từ sữa như: pho mát; sữa chua. 
 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà túi lọc; ca cao; đường; gia vị; nước sốt thịt; 
giấm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng; xỉ rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống làm từ rau 
quả không có cồn thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2012-21509 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A11.3.7; A5.3.14; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Đen, xanh lá nhạt, xanh lá đậm, đỏ, nâu, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ đóng gói Trường Phát  
(VN) 
Số 1185 quốc lộ 1A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; ca cao; đường. 
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ rau quả không có cồn thuộc nhóm này. 
 
 

(210) 4-2012-21520 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SUNWEAR  (VN) 
C24 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kính thời trang, kính thuốc, gọng kính, mắt kính, kính cận, kính lão, 

hộp đựng kính. 
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(210) 4-2012-21523 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21524 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21525 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21526 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21527 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21528 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21529 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21544 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.21; 6.1.2; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen, nâu 
(731) COMPANION FOODS CORP.   (TW) 

2f., no. 48, Singjhong rd., Neihu district, 
Taipei city 114, Taiwan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 32: Viên làm sủi bọt cho đồ uống; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; 
nước ép trái cây; sữa làm từ hạnh nhân [đồ uống]; sữa lạc (đậu phộng) [đồ uống không 
cồn]; nước ép rau đồ uống]; nước [đồ uống]; nước uống dùng trong bữa ăn; đồ uống là 
chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua.  
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(210) 4-2012-21545 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.7.21; 26.1.1; 6.1.2; 25.1.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen, nâu 
(731) COMPANION FOODS CORP.   (TW) 

2f., no. 48, Singjhong rd., Neihu district, 
Taipei city 114, Taiwan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đại 
lý xuất nhập khẩu; tổ chức các hội chợ thương mại cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác].  

 
 

(210) 4-2012-21546 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh tím than 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kẹo Hà Nội  (VN) 
Cụm CN La Phù, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-21547 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kẹo Hà Nội  (VN) 
Cụm CN La Phù, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-21580 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 2.9.4 
(731) OSOTSPA CO.,LTD   (TH) 

348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo hương vị trái cây; kẹo hương vị dâu tây, kẹo hương vị táo và quả 
salacca; kẹo hương vị mận; kẹo hương vị chanh; kẹo hương vị bạc hà; kẹo hương vị ca 
cao; kẹo cao su; sôcôla; bánh quy giòn; bánh quy.  
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(210) 4-2012-21583 (220) 27.09.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 2.1.8; 2.5.2; 2.5.8 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Loan   (VN) 
Số 132 Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2012-21589 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1; A16.1.16 
(591) Ghi xám, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiên Đồng An  

(VN) 
Lô C20A, đường số 9, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: đá mài, đá cắt, mua bán phụ tùng xe các loại, 
mua bán đồ ngũ kim (bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-21602 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.15 
(731) KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
88/9 Moo 4, Kuang Pei San Road, 
Nathamneua Sub-District, Muang 
District, Trang 92190, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; thực phẩm làm từ hải sản, cụ thể là động vật có vỏ cứng; 
hải sản [không còn sống]; cá [không còn sống]; cá đóng hộp; hải sản đóng hộp; hải sản 
đông lạnh; rau đã được bảo quản. 

 
 

(210) 4-2012-21604 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt   (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2012-21605 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21606 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21607 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21608 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-21609 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

quốc tế Nam Việt   (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-21612 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Cao Su Việt   (VN) 
Lô B2-35, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Chi tiết cao su kỹ thuật: vòng đệm, joăng; phốt (miếng đệm cao su dùng để làm 

kín); khớp nối; cao su dạng tẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21624 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Cơ sở Lý Diện  (VN) 
Số 190, tổ 8, ấp 3, xã Tân Thạch, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng sữa.  

 
 

(210) 4-2012-21625 (220) 27.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Việt á   (VN) 
Số 32, ngõ 259, đường Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu dùng đề băng bó; vật 
liệu để hàn răng và sáp nha khoa.  
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(210) 4-2012-21631 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

  (540) 

  

(731) Vũ Thị Sơn  (VN) 
39 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-21633 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và phát 
triển VINAF   (VN) 
Số 22, ngõ 92, Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-21643 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 24.15.3; 1.15.23; A24.15.13; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng, da cam, đỏ, xanh 

da trời 

(540) 

 

(731) Trung tâm Năng Suất Việt 
Nam  (VN) 
Số 8, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng thông qua chương trình 

đánh giá, cấp chứng chỉ thực hành tốt 5S. 
 
 

(210) 4-2012-21644 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.15.11; 26.15.9 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hân Thuận Phát  
(VN) 
168 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy hoặc bìa cứng; thùng (hộp) carton (bao bì carton); túi bằng 

giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói. 
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(210) 4-2012-21645 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Vàng, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoa Ly Ly  (VN) 
Lô B2, thuộc khu phức hợp Royal Era 1, 
phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-21647 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Đỏ, xanh biển, ghi rêu, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Compact HPL  (VN) 
Số 20, đường 70, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 17: Tấm chịu nhiệt, cách điện, chịu nước, chịu va đập.  

 
 

(210) 4-2012-21667 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công thương Miền Đông  (VN) 
Cụm công nghiệp EaĐar, xã EaĐar, 
huyện Eakar, tỉnh Đắc Lắc 

 
(511)   Nhóm 29: Mít sấy; chuối sấy; khoai lang sấy; dứa (thơm) sấy; bí đỏ sấy; trái cây sấy hỗn 

hợp.  
 
 

(210) 4-2012-21668 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH UNIVER Việt 
Nam   (VN) 
48/26B, đường số 10, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; sữa 

tắm; dầu gội đầu; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
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(210) 4-2012-21669 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) PIONEER HI-BRED 
INTERNATIONAL,INC.   (US) 
7100 NW 62nd Avenue, PO Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131-1014, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt nông nghiệp (hạt giống).  

 
 

(210) 4-2012-21681 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA  (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống uric; thuốc ngăn sự thèm ăn dùng cho ngành y; thuốc dùng để 

điều trị chứng táo bón; bánh mì dùng cho bệnh đái tháo đường; đồ uống kiêng dùng trong 
ngành y; chất kiêng (ăn uống) dùng cho ngành y; chất tăng cường tiêu hóa dùng trong 
ngành dược; cồn ngọt (chế phẩm dược); chế phẩm enzym dùng trong ngành y; chất nhuận 
tràng; sợi thực vật ăn được không có dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; tinh bột dùng để 
ăn kiêng dùng trong ngành y; chế phẩm chữa bệnh trĩ, chế phẩm dược để kích thích mọc 
tóc; trà thảo mộc dùng trong ngành y; chất bổ sung khoáng cho thực phẩm; nước khoáng 
dùng trong ngành y; tinh bột dùng để ăn kiêng hoặc cho ngành dược. 

 
Nhóm 33: Hỗn hợp cốc tai làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; 
rượu vang; rượu mùi; rượu vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả. 

 
 

(210) 4-2012-21682 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA    (VN)
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống uric; thuốc ngăn sự thèm ăn dùng cho ngành y; thuốc dùng để 

điều trị chứng táo bón; bánh mì dùng cho bệnh đái tháo đường; đồ uống kiêng dùng trong 
ngành y; chất kiêng (ăn uống) dùng cho ngành y; chất tăng cường tiêu hóa dùng trong 
ngành dược; cồn ngọt (chế phẩm dược); chế phẩm enzym dùng trong ngành y; chất nhuận 
tràng; sợi thực vật ăn được không có dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; tinh bột dùng để 
ăn kiêng dùng trong ngành y; chế phẩm chữa bệnh trĩ, chế phẩm dược để kích thích mọc 
tóc; trà thảo mộc dùng trong ngành y; chất bổ sung khoáng cho thực phẩm; nước khoáng 
dùng trong ngành y; tinh bột dùng để ăn kiêng hoặc cho ngành dược.  
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Nhóm 33: Hỗn hợp cốc tai làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; 
rượu vang; rượu mùi; rượu vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả. 

 
 

(210) 4-2012-21683 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA   (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Hỗn hợp cốc tai làm từ đồ uống có cồn, đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; 
rượu vang; rượu mùi; rượu vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả. 

 
 

(210) 4-2012-21684 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh lam, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Hà Văn Hùng   (VN) 
Số 18/15 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; găng tay (trang phục); găng tay hở ngón; bao tay của phụ nữ. 
 
 

(210) 4-2012-21685 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hồng An Khang  
(VN) 
Số 97B Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dich vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, 
thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2012-21686 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.17.11; 26.1.2; 2.3.25; 2.3.8 
(591) Xanh lá, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng An Khang  
(VN) 
Số 97B Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; 
thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2012-21703 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt   (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-21704 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Nam Việt    (VN) 
29/10C3 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-21706 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A25.3.3; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển thương mại Hưng Gia (VN)
¤ số C17 lô 5B, khu ĐTM Đại Kim-
Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy, dép.  
 

Nhóm 28: Thú nhồi bông (đồ chơi); xe cộ đồ chơi; máy bay điều khiển (đồ chơi); búp bê; 
bộ xếp hình (đồ chơi); siêu nhân đồ chơi; mô hình con giống (đồ chơi).  

 
 

(210) 4-2012-21707 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.4.3; A26.4.5; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và giải trí Đất Việt  (VN) 
Số 15, ngách 394/16/33, đường Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí) sản xuất phim, dàn dựng chương trình 
phát thanh và truyền hình dàn dựng buổi biểu diễn, lồng tiếng lồng nhạc, dàn dựng (biên 
tập) băng video. 
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(210) 4-2012-21708 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Tạ Duy Phương   (VN) 
Khu tập thể XNSX Chuối Xuất Khẩu, 
phố Phú Bình, phường Phong Châu, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay).  
 
 

(210) 4-2012-21720 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma (VN)
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-21721 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Trần Ngọc Hà   (VN) 
P208-P2, tổ 33, phường Phương Liệt, 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-21722 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Linh  (VN) 
Số nhà 379, An Thạnh, An Phú Thuận, 
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 03: chế phẩm nhuộm tóc; dầu gội đầu; chế phấm uốn tóc; chế phẩm duỗi tóc.  
 
 

(210) 4-2012-21724 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
nước mắm Phan Thiết Mũi Né (VN)
64 đường Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2012-21743 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan   (VN) 
Nhà vườn B41+42, phố Nguyễn Thị 
Định, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Vật lý trị liệu; liệu pháp vật lý.  
 
 

(210) 4-2012-21749 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga   (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-21761 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Ban Mai Xanh   (VN) 
Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo thời trang, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, khăn quàng cổ 
(thuộc về trang phục quần áo), cà vạt (thuộc về trang phục quần áo), găng tay (thuộc về 
trang phục quần áo); dịch vụ xuất nhập khẩu quần áo thời trang, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, 
khăn quàng cổ (thuộc về trang phục quần áo), cà vạt (thuộc về trang phục quần áo), găng tay 
(thuộc về trang phục quần áo); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2012-21765 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 1.15.23 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trần Trọng Trí  (VN) 
67/B1, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ quán ăn (quán ốc, quán hải sản); dịch vụ quán giải 
khát; nhà hàng ăn uống, quán rượu nhỏ, quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2012-21776 (220) 28.09.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) A5.3.13; 3.7.17; A5.3.15; 26.4.3 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Việt Ha Ly  (VN) 
15B Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục lót; giày dép; mũ (nón); cà vạt. 
 
 

(210) 4-2012-21831 (220) 01.10.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 26.5.1; 26.3.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sáu  (VN) 
Số 8 Ngô Gia Tự, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất và phụ gia trong sản xuất vật liệu xây dựng và trang trí nội thất như 
chất chống thấm, chất phụ gia bê tông và vật liệu xây dựng; nhựa nhân tạo ở dạng thô.  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ và hàng trang trí nội ngoại thất bằng gỗ như bàn ghế, tủ, giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất và phụ gia trong sản xuất xây dựng và trang trí nội ngoại 
thất; đại lý mua bán ký gửi vật liệu xây dựng, đồ gỗ và hàng trang trí nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-22031 (220) 03.10.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Sở khoa học và công nghệ 
Ninh Bình   (VN) 
Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-22150 (220) 04.10.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-22567 (220) 09.10.2012 
  (441) 26.11.2012 

(531) 26.1.6; A21.1.4 
(591) Trắng, đen, vàng đồng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dịch vụ công 
nghiệp và thuốc lá Bình 
Dương   (VN) 
Số 609 Lê Hồng Phong, khu phố 3, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2012-22571 (220) 09.10.2012 
 (441) 26.11.2012 

(531) 18.1.21; 14.7.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương nhạt, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe khách 
Sơn La   (VN) 
Tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận tải hành khách.  
 
 

(210) 4-2012-22573 (220) 09.10.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Lê Kim Chi  (VN) 
C1 ngõ 109 Trường Chinh, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; tạo mẫu áo cưới. 
 
 

(210) 4-2012-22792 (220) 11.10.2012 
  (441) 26.11.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2008-03113 22932 25.06.2010 17.10.2012     F24C 03/00 
1-2009-01077 24032 25.10.2010 26.09.2012     E21B 17/01 
1-2010-00909 24138 25.10.2010 11.10.2012     B63B 1/04 
1-2010-01486 24956 27.01.2011 22.10.2012     H04M 19/00 
1-2010-01540 24663 27.12.2010 16.10.2012     C22B 59/00 
1-2011-00452 29904 25.06.2012 02.10.2012     C12N 1/20 
1-2011-00853 27702 25.10.2011 09.10.2012     B60T 8/34 
1-2011-02091 28066 25.11.2011 28.09.2012     B65H 19/10 
1-2011-02324 28591 30.01.2012 01.10.2012     C07C 307/06 
1-2011-02366 30553 27.08.2012 03.10.2012     C07D 471/04 
1-2011-02596 29953 25.06.2012 19.10.2012     A61K 31/4745 
1-2011-02613 28396 26.12.2011 28.09.2012     B25G 1/00 
1-2011-02619 29365 25.04.2012 25.09.2012     H04R 11/00 
1-2011-02624 29670 25.05.2012 27.09.2012     C07J 71/00 
1-2011-02626 28867 27.02.2012 26.09.2012     H04N 7/34 
1-2011-02640 28870 27.02.2012 22.10.2012     A61L 9/22 
1-2011-02668 29958 25.06.2012 08.10.2012     A61K 36/00 
1-2011-02695 28641 30.01.2012 01.10.2012     C07D 401/04 
1-2011-02720 29680 25.05.2012 26.09.2012     C01B 33/193 
1-2011-02737 29681 25.05.2012 04.10.2012     A23L 1/30 
1-2011-02779 28894 27.02.2012 25.09.2012     G01V 1/46 
1-2011-02780 28895 27.02.2012 03.10.2012     G01V 1/46 
1-2011-02819 28420 26.12.2011 26.09.2012     A61K 8/92 
1-2011-02824 29691 25.05.2012 26.09.2012     F23G 5/16 
1-2011-02862 29694 25.05.2012 25.09.2012     A23L 1/226 
1-2011-02868 29407 25.04.2012 11.10.2012     A41B 9/02 
1-2011-02877 29132 26.03.2012 08.10.2012     C07D 209/80 
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1-2011-02884 29409 25.04.2012 09.10.2012     C12P 21/06 
1-2011-02899 30865 25.09.2012 27.09.2012     A61K 47/48 
1-2011-02915 28681 30.01.2012 10.10.2012     C08F 10/06 
1-2011-02916 28682 30.01.2012 28.09.2012     B32B 27/32 
1-2011-02917 29968 25.06.2012 03.10.2012     C12P 7/10 
1-2011-02918 28683 30.01.2012 23.10.2012     A61K 31/137 
1-2011-02920 29135 26.03.2012 27.09.2012     C07J 71/00 
1-2011-02931 29701 25.05.2012 19.10.2012     B32B 7/12 
1-2011-02932 30339 25.07.2012 19.10.2012     B32B 7/12 
1-2011-02935 30567 27.08.2012 04.10.2012     C07D 233/42 
1-2011-02936 29969 25.06.2012 04.10.2012     C10G 21/27 
1-2011-02937 29970 25.06.2012 04.10.2012     C22B 3/04 
1-2011-02942 29137 26.03.2012 18.10.2012     A01N 43/90 
1-2011-02949 29705 25.05.2012 02.10.2012     C07K 14/415 
1-2011-02954 28915 27.02.2012 01.10.2012     C07K 16/28 
1-2011-02985 30867 25.09.2012 04.10.2012     A61K 39/00 
1-2011-02987 29142 26.03.2012 18.10.2012     A43B 13/04 
1-2011-03009 29145 26.03.2012 11.10.2012     C07K 16/28 
1-2011-03026 29422 25.04.2012 28.09.2012     A01C 23/00 
1-2011-03032 28924 27.02.2012 02.10.2012     C12N 7/02 
1-2011-03037 28925 27.02.2012 18.10.2012     H04R 9/08 
1-2011-03039 29978 25.06.2012 24.10.2012     G01L 5/00 
1-2011-03044 29150 26.03.2012 27.09.2012     C12N 15/09 
1-2011-03049 29425 25.04.2012 09.10.2012     C02F 1/48 
1-2011-03050 28699 30.01.2012 02.10.2012     A43B 7/08 
1-2011-03051 28700 30.01.2012 02.10.2012     A43B 7/08 
1-2011-03052 28701 30.01.2012 05.10.2012     A61K 8/34 
1-2011-03053 28702 30.01.2012 05.10.2012     A61K 8/41 
1-2011-03055 30870 25.09.2012 05.10.2012     C12M 3/00 
1-2011-03056 29979 25.06.2012 23.10.2012     C12P 7/06 
1-2011-03059 29980 25.06.2012 17.10.2012     C07D 417/14 
1-2011-03062 29427 25.04.2012 04.10.2012     A01H 5/00 
1-2011-03067 29725 25.05.2012 26.09.2012     A01N 43/40 
1-2011-03068 29153 26.03.2012 02.10.2012     C07D 209/96 
1-2011-03073 29982 25.06.2012 23.10.2012     C12M 1/02 
1-2011-03095 29430 25.04.2012 24.10.2012     A61K 31/415 
1-2011-03096 28706 30.01.2012 16.10.2012     A47C 23/04 
1-2011-03106 29431 25.04.2012 16.10.2012     B05C 5/02 
1-2011-03107 29432 25.04.2012 25.09.2012     A61F 13/15 
1-2011-03108 28938 27.02.2012 17.10.2012     G01N 27/72 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 296 Tập A (11.2012) 

 

 
1384 

1-2011-03109 30574 27.08.2012 12.10.2012     A61K 39/255 
1-2011-03117 29433 25.04.2012 02.10.2012     A61K 31/382 
1-2011-03118 29434 25.04.2012 02.10.2012     B66F 9/06 
1-2011-03128 29736 25.05.2012 02.10.2012     C07K 16/24 
1-2011-03134 29435 25.04.2012 26.09.2012     H05K 3/38 
1-2011-03135 29436 25.04.2012 17.10.2012     C07K 14/325 
1-2011-03136 28943 27.02.2012 18.10.2012     B65D 1/02 
1-2011-03137 29987 25.06.2012 04.10.2012     C07D 207/16 
1-2011-03140 29158 26.03.2012 19.10.2012     A61K 31/519 
1-2011-03143 29437 25.04.2012 22.10.2012     A01G 31/00 
1-2011-03144 30346 25.07.2012 17.10.2012     D03D 39/24 
1-2011-03167 29990 25.06.2012 08.10.2012     C07D 487/08 
1-2011-03181 28947 27.02.2012 10.10.2012     H01L 23/58 
1-2011-03183 29443 25.04.2012 19.10.2012     F02D 19/08 
1-2011-03189 29744 25.05.2012 01.10.2012     A24D 3/14 
1-2011-03196 29163 26.03.2012 12.10.2012     A47C 27/04 
1-2011-03198 30577 27.08.2012 08.10.2012     C07D 417/14 
1-2011-03199 29745 25.05.2012 17.10.2012     C07D 211/96 
1-2011-03200 29997 25.06.2012 17.10.2012     C07D 211/96 
1-2011-03201 29446 25.04.2012 17.10.2012     C07D 295/26 
1-2011-03208 30348 25.07.2012 02.10.2012     H01M 4/20 
1-2011-03213 29449 25.04.2012 04.10.2012     G02C 7/04 
1-2011-03218 29166 26.03.2012 05.10.2012     A01N 25/28 
1-2011-03224 28955 27.02.2012 02.10.2012     A42B 3/32 
1-2011-03226 28957 27.02.2012 03.10.2012     G06Q 20/00 
1-2011-03240 28958 27.02.2012 04.10.2012     C07K 16/28 
1-2011-03244 30006 25.06.2012 22.10.2012     B32B 17/00 
1-2011-03247 28711 30.01.2012 24.10.2012     A61K 8/86 
1-2011-03274 28967 27.02.2012 18.10.2012     H04W 28/06 
1-2011-03275 30011 25.06.2012 18.10.2012     H04W 72/04 
1-2011-03280 30012 25.06.2012 22.10.2012     C07D 241/04 
1-2011-03284 29452 25.04.2012 22.10.2012     F16D 65/12 
1-2011-03288 29172 26.03.2012 18.10.2012     C03B 7/06 
1-2011-03295 29174 26.03.2012 15.10.2012     B65B 61/02 
1-2011-03309 29455 25.04.2012 22.10.2012     C07F 3/28 
1-2011-03314 30359 25.07.2012 22.10.2012     A61K 9/00 
1-2011-03322 29456 25.04.2012 17.10.2012     C12P 7/16 
1-2011-03323 29457 25.04.2012 17.10.2012     C12P 7/16 
1-2011-03329 29755 25.05.2012 22.10.2012     A61K 39/00 
1-2011-03340 29182 26.03.2012 01.10.2012     F16D 65/02 
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1-2011-03342 29460 25.04.2012 17.10.2012     C09D 11/00 
1-2011-03345 29184 26.03.2012 19.10.2012     C25B 11/06 
1-2011-03406 29195 26.03.2012 17.10.2012     B65B 61/02 
1-2011-03410 29765 25.05.2012 03.10.2012     G06Q 20/00K5 
1-2011-03447 30883 25.09.2012 09.10.2012     B65D 41/48 
1-2011-03480 29208 26.03.2012 03.10.2012     C11D 3/40 
1-2011-03484 29486 25.04.2012 03.10.2012     A61K 31/47 
1-2011-03487 30369 25.07.2012 28.09.2012     C12N 1/04 
1-2011-03506 29776 25.05.2012 25.09.2012     A61F 13/15 
1-2011-03554 29781 25.05.2012 04.10.2012     C04B 24/26 
1-2011-03572 29214 26.03.2012 08.10.2012     B05D 1/26 
1-2011-03592 29785 25.05.2012 05.10.2012     C07D 241/20 
1-2011-03650 29521 25.04.2012 19.10.2012     A61F 13/15 
1-2011-03652 29522 25.04.2012 19.10.2012     A61F 13/15 
1-2011-03654 29793 25.05.2012 05.10.2012     C23C 2/12 
1-2011-03655 29523 25.04.2012 17.10.2012     B65B 61/02 
1-2012-00138 30609 27.08.2012 18.10.2012     A23L 2/39 
1-2012-00156 29555 25.04.2012 10.10.2012     F25D 11/00 
1-2012-00158 29824 25.05.2012 17.10.2012     C07D 403/04 
1-2012-00177 29557 25.04.2012 08.10.2012     H04J 99/00 
1-2012-00199 29562 25.04.2012 03.10.2012     H01M 2/38 
1-2012-00224 29568 25.04.2012 23.10.2012     A61L 27/20 
1-2012-00293 30118 25.06.2012 11.10.2012     H01L 31/18 
1-2012-00334 29852 25.05.2012 15.10.2012     H05K 3/46 
1-2012-00671 30204 25.06.2012 24.10.2012     C10G 65/04 
1-2012-00690 30211 25.06.2012 24.10.2012     C10L 1/04 
1-2012-00691 30212 25.06.2012 24.10.2012     C10L 1/04 
1-2012-00949 30974 25.09.2012 02.10.2012     C12F 3/02 
2-2011-00190 2034  27.08.2012 16.10.2012     B01D 53/32 
2-2011-00295 1952  26.03.2012 03.10.2012     B65D 47/08 
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Phần vI 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế, Giải pháp HI & Kiểu dáng CN 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7902/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-01708  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MEIJI CO., LTD. (JP) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7903/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-02771  (220) Ngày nộp đơn 14/11/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
"INTERLOG" Closed Joint-Stock Company 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7904/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-00089  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Panasonic Corporation (JP) 
1006, Oaza Kadoma,  Kadoma-shi, Osaka, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7904/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-02751  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Panasonic Corporation (JP) 
1006, Oaza Kadoma,  Kadoma-shi, Osaka, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7905/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-02248  (220) Ngày nộp đơn 12/09/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7905/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-02292  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7905/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-00624  (220) Ngày nộp đơn 07/03/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8223/ TB-SHTT, ngày 12/10/2012  
(210)  Số đơn: 2-2012-00101  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2012 

Mục sửa đổi: Tác giả sáng chế:  
Nội dung mới:  
Bổ sung 02 tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 
1. Tên đầy đủ: Nguyễn Công Hoè 
Địa chỉ: Số 9, ngõ 317 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 
2. Tên đầy đủ: Lê Văn Tân 
Địa chỉ: Số 10, ngõ 77/50 Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-00246  (220) Ngày nộp đơn 02/02/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-00052  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01058  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-02355  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-02687  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
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(210)  Số đơn: 1-2010-01776  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2010 
Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-02637  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-00289  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01143  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01146  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 
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Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01411  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01546  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02140  (220) Ngày nộp đơn 17/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8386/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02560  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
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Nội dung cũ:  
MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8387/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01343  (220) Ngày nộp đơn 30/11/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8388/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02666  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8388/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-03021  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8388/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2012-01689  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SHERING CORPORATION (US) 
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-00246  (220) Ngày nộp đơn 02/02/2007 
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Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-00052  (220) Ngày nộp đơn 08/01/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01058  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-02355  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-02687  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
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Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-01776  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-02637  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-00289  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01143  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
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SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01146  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01411  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01546  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02140  (220) Ngày nộp đơn 17/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
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Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8389/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02560  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung cũ:  
SHERING CORPORATION (US) 
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8390/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01343  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8391/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02666  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8391/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-03021  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8391/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2012-01689  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2012 
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Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8391/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2012-01084  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8391/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2012-01085  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8391/ TB-SHTT, ngày 22/10/2012  
(210)  Số đơn: 1-2012-01179  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MERCK SHARP & DOHME CORP. (Business Entity ID number: 7954401000) (US) 
126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 

 

 
b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8523/ SHTT-NH2, ngày 25/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-19243  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 179 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7596/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012   
(210)  Số đơn: 4-2011-26809  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2011 
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Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 Công ty cổ phần thực phẩm FRISSTA 
_______________________  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7596/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012   

(210)  Số đơn: 4-2012-04707  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thực phẩm FRISSTA 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7596/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012   

(210)  Số đơn: 4-2012-04708  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần thực phẩm FRISSTA 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7595/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-24500  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 

Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7594/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-05044  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự 

P316, H9, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7593/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-13925  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  
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Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 

Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7593/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-13926  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 

Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7593/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-13927  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 

Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7592/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-01268  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty TNHH liên doanh HASAN - DERMAPHARM 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7590/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-19464  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự 

P316, H9, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7589/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-08240  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2011  
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Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

JANSSEN R&D IRELAND 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7588/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-03786  (220) Ngày nộp đơn 07/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 
Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7587/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-14449  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự 
P316, H9, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7586/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-20580  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7585/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-20581  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2008 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7584/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-11627  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7583/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-11629  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7582/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-11625  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7581/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-11626  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7580/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-12283  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7579/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-08828  (220) Ngày nộp đơn 03/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7578/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-10828  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7577/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-10829  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7576/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-11628  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7575/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
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(210)  Số đơn: 4-2012-10481  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số 170/20 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7574/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-15384  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Lầu 2, toà nhà Khánh Nguyên, số 63 đường Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7573/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2008-17526  (220) Ngày nộp đơn 14/08/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

2, Place Jean Millier, La DÐfense 6, 92400 Courbevoie, France 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7572/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2008-17527  (220) Ngày nộp đơn 14/08/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

2, Place Jean Millier, La DÐfense 6, 92400 Courbevoie, France 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7570/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-08929  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Số nhà 21 ngách 113/26 Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7569/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-07769  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
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Nội dung mới:  

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Đăng Khoa 

Số 19, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7568/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-03984  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 

Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7567/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-02809  (220) Ngày nộp đơn 23/02/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 

Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7566/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-27883  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 

Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7565/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-20782  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7564/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-20783  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2010 
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Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7563/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-12346  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4598/ SHTT-NH2, ngày 29/07/2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-12689  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên kiều hối ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 
223 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 7562/ SHTT-NH2, ngày 28/09/2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-27089  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
81 ngõ 1194, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 8225/ SHTT-NH2, ngày 12/10/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-14528  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi: Tách đơn: 
Nội dung mới:  
- Nhóm 09, 16, 28 tách sang đơn 4-2012-17882 
- Nhóm 20, 41 giữ ở đơn 4-2011-14528 
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Phần viI 
 

 
chuyển giao đơn 

 
a- Chuyển giao đơn sáng chế 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7898/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012 

(210)  Số đơn: 1-2008-00449  (220) Ngày nộp đơn: 25/02/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
HEIM MEDIZINTECHNIK GMBH (DE) 

Schanzenhof 5, 45966 Gladbeck, Germany 

Bên  nhận chuyển giao :  

Hemacon GmbH (DE) 

Hammer Dorfstrasse 39, D-40221 Dusseldorf, Germany 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7899/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012 

(210)  Số đơn: 1-2005-01759  (220) Ngày nộp đơn: 29/11/2005 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Motorola, Inc. (US) 

1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, U.S.A 

Bên  nhận chuyển giao :  

Motorola Mobility, Inc. (US) 

600 North US Highway 45, Libertyville, Illinois 60048, U.S.A. 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8220/ TB-SHTT, ngày 12/10/2012 

(210)  Số đơn: 1-2009-02695  (220) Ngày nộp đơn: 14/12/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (CN) 

Địa chỉ: 279 Wenjing Road, Minxing District Shanghai 200245, China 

Bên  nhận chuyển giao :  

1. JIANGSU HANSOH PHARMACEUTICAL CO., LTD. (CN) 

Địa chỉ: The 10th Industrial Sub-zone of Development Zone, Lianyungang, Jiangsu 
222047, China 
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2. SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (CN) 

Địa chỉ: 279 Wenjing Road, Minxing District Shanghai 200245, China 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8221/ TB-SHTT, ngày 12/10/2012 
(210)  Số đơn: 1-2012-00439  (220) Ngày nộp đơn: 21/02/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Sevan Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (TR) 
Địa chỉ: Molla Fenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Kutlu Is Hani No: 14/3 Nuruosmaniye 
Eminonu 34120 Istanbul, Turkey 
Bên  nhận chuyển giao :  
Sevan BICAKCl (TR) 
Địa chỉ: Molla Fenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Kutlu Is Hani No: 14/3 Nuruosmaniye 
Eminonu 34120 Istanbul, Turkey 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8222/ TB-SHTT, ngày 12/10/2012 
(210)  Số đơn: 1-2006-01421  (220) Ngày nộp đơn: 30/08/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
2011 Intellectual Property Asset Trust (US) 
Địa chỉ: 919 North Market Street, Suite 1600, Wilminhton, Delaware 19801, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
Core Wireless Lincensing S.µ.r.l (LU) 
Địa chỉ: 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8222/ TB-SHTT, ngày 12/10/2012 
(210)  Số đơn: 1-2007-02498  (220) Ngày nộp đơn: 26/11/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
2011 Intellectual Property Asset Trust (US) 
Địa chỉ: 919 North Market Street, Suite 1600, Wilminhton, Delaware 19801, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
Core Wireless Lincensing S.µ.r.l (LU) 
Địa chỉ: 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 8222/ TB-SHTT, ngày 12/10/2012 
(210)  Số đơn: 1-2008-01946  (220) Ngày nộp đơn: 04/08/2008 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
2011 Intellectual Property Asset Trust (US) 
Địa chỉ: 919 North Market Street, Suite 1600, Wilminhton, Delaware 19801, USA 
Bên  nhận chuyển giao :  
Core Wireless Lincensing S.µ.r.l (LU) 
Địa chỉ: 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg 

 

 
b- Chuyển giao đơn kiểu dáng CN 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7900/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012 
(210)  Số đơn: 3-2011-01140  (220) Ngày nộp đơn: 23/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Sara Lee/ DE B.V. (NL) (trước đây là:  Sara Lee/ DE N.V.) 
Địa chỉ: Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, Netherlands 
Bên  nhận chuyển giao :  
Koninklijke Douwe Egberts B.V. (NL) 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands 
Koninklijke Douwe Egberts B.V. (NL) trở thành đồng chủ đơn với Koninklijke Philips 
Electronics N.V. (NL) 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 7901/ TB-SHTT, ngày 05/10/2012 
(210)  Số đơn: 3-2011-01142  (220) Ngày nộp đơn: 23/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Sara Lee/ DE B.V. (NL) (trước đây là:  Sara Lee/ DE N.V.) 
Địa chỉ: Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, Netherlands 
Bên  nhận chuyển giao :  
Koninklijke Douwe Egberts B.V. (NL) 
Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands 
Koninklijke Douwe Egberts B.V. (NL) trở thành đồng chủ đơn với Koninklijke Philips 
Electronics N.V. (NL) 
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đính chính 
  
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2011-02893, số công bố 28674 trong Công báo 
sở hữu công nghiệp số 286 tập A ngày 30 tháng 01 năm 2012. 
Nội dung đính chính: Tên chủ đơn:  
 Sai là: EMITEC GESELLSCHAFT FOR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH   
Đúng là: EMITEC GESELLSCHAFT FÜR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH   
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